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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
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(210) Số đơn 
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(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
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Phần I 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 32407 
(21) 1-2010-02077 (51) 7 A43B 13/32, 15/00 
(22) 12.08.2010 (43) 25.02.2013 
(30) 61/233920 14.08.2009 US 

12/839428 20.07.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2010 
(75) CHEN MING-TE   (TW) 

No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon Chou City, Taichung Hsien, Taiwan  
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Phương pháp sản xuất giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất giày (20), cụ thể là đề cập đến phương pháp 
sản xuất giày cải tiến sử dụng nhiệt năng của sóng siêu âm để gắn chắc phần kết nối và 
đế ngoài với phần trên của giày và giảm thiểu các sản phẩm bị lỗi. Phương pháp theo 
sáng chế gồm các công đoạn: công đoạn chuẩn bị sắp xếp các chi tiết cấu thành của giày 
(20) vào khuôn giày, công đoạn định hình giày vào khoang định hình của phần khuôn 
thứ hai (30) của khuôn giày, khởi động thiết bị tạo sóng siêu âm và thông qua phần 
(301) của phần khuôn thứ hai (30) sóng siêu âm rung phần khuôn này tạo ra nhiệt năng 
kết nối các thành phần cấu thành của giày gồm thành phần kết nối (202), đế ngoài (203) 
và đáy (2011) của phần trên (201) của giày (20), tắt thiết bị tạo sóng siêu âm, để nguội 
khuôn, gỡ giày (20) ra khỏi khuôn, bắt đầu công đoạn khâu giày và hoàn thiện thành phẩm.  
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(11) 32408 
(21) 1-2010-02572 (51) 7 A23L  1/33 
(22) 31.05.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2010/059208      31.05.2010 (87) WO 2001/151878 08.12.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2011 
(71) UK TRADING CO., LTD.  (JP) 

Marubiru 2F 3-1-25 Nishiki-cho Tachikawa-city, Tokyo 190-0022, Japan 
(72) Masayoshi KISO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) phương pháp ngăn ngừa sự biến màu thành màu nâu hoặc biến 

màu thành màu đen của mai hoặc vỏ của động vật giáp xác mà 
không kèm theo sự phát triển màu đỏ của thịt của động vật 
giáp xác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa sự biến màu thành màu nâu hoặc biến màu 
thành màu đen của mai hoặc vỏ của động vật giáp xác mà không kèm theo sự phát triển 
màu đỏ của thịt của động vật giáp xác.  

Phương pháp ngăn ngừa sự biến màu thành màu nâu hoặc sự biến màu thành màu 
đen của mai hoặc vỏ của động vật giáp xác bao gồm việc xử lý động vật giáp xác bằng 
dung dịch kiềm có nồng độ kiềm không lớn hơn 0,03% và sau đó rửa sạch, bằng nước, 
dung dịch kiềm bám dính vào động vật giáp xác đã được xử lý hoặc làm trung hòa dung 
dịch kiềm bám dính vào động vật giáp xác đã được xử lý.  
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(11) 32409 
(21) 1-2011-00485 (51) 7 H01B  11/22,  7/00,  7/08 
(22) 14.05.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2010/058163          14.05.2010 (87) WO2011/142025 17.11.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2012 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) Takeki ISHIMOTO (JP), Mitsuaki TAMURA (JP), Yoshiki CHIGUSA (JP), Hiroyuki 

SEMBA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây dẫn kết hợp và phương pháp sản xuất dây dẫn này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dây dẫn kết hợp để tăng tốc độ truyền thông mà không gây ra sự 
hỏng hóc ngay cả khi không gian chứa dây hẹp và phương pháp sản xuất dây dẫn kết 
hợp này. Dây dẫn theo sáng chế có các sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ (24) và ít nhất 
một cáp quang (25), các phần xen giữa các sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ (24) và cáp 
quang (25) được bó thành bó (26) và sợi cáp quang (25) được bố trí ở lớp ngoài cùng của 
bó (26).  
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(11) 32410 
(21) 1-2011-01812 (51) 7 C22B  3/26,  3/32 
(22) 14.01.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/CN2010/070182 14.01.2010 (87) WO2010/081418 22.07.2010 
(30) 200910076956.9 15.01.2009 CN 

200910118985.7 11.03.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2011 
(71) 1. GENERAL RESEARCH INSTITUTE FOR NONFERROUS METALS  (CN) 

No.: 2 Xinjie Kouwai Street, Beijing 100088, China 
2. GRIREM ADVANCED MATERIALS CO., LTD.  (CN) 
No.: 2 Xinjie Kouwai Street, Beijing 100088, China 

(72) Xiaowai HUANG (CN), Hongwei LI (CN), Zhiqi LONG (CN), Xinlin PENG (CN), 
Dali CUI (CN), Guilin YANG  (CN), Chunmei WANG (CN), Na ZHAO (CN), 
Liangshi WANG (CN), Ying YU  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Quy trình chiết tách và tinh chế kim loại  

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chiết tách và tinh chế kim loại sử dụng dung dịch nước 
magie bicacbonat vµ/hoÆc bicacbonat, trong đó dung dịch nước magie bicacbonat 
và/hoặc canxi bicacbonat được dùng làm chất cân bằng axit, để điều chỉnh độ cân bằng 
pH của quá trình chiết tách mà sử dụng dung môi chiết xuất là axit hữu cơ, nhờ đó cải 
thiện khả năng chiết tách ở pha hữu cơ và tăng nồng độ ion kim loại trong pha chất hữu 
cơ thu được.  
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(11) 32411 
(21) 1-2011-01930 (51) 7 G01R  31/00 
(22) 20.07.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2011 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No.6 Longde Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jui-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch phát hiện sự cố cách điện nguồn điện một chiều (DC) 

  (57)    Sáng chế đề cập tới mạch phát hiện sự cố cách điện nguồn điện một chiều (DC) có các 
phần tử ngắt mạch được bố trí ở đầu nối dương và đầu nối âm của từng mạch trong hệ 
thống nguồn điện, ít nhất một bộ phát hiện dòng điện rò được bố trí ở mạch, và ít nhất 
một bộ bù tạm thời điện áp dương và ít nhất một bộ bù tạm thời điện áp âm lần lượt nối 
cầu đầu nối dương và đầu nối âm của hệ thống nguồn điện. Bộ bù tạm thời điện áp 
dương và bộ bù tạm thời điện áp âm lần lượt có mạch nạp/phóng điện để cho phép mạch 
tích trữ năng lượng có thể được nạp điện. Khi hư hại cách điện nối đất xảy ra ở đầu nối 
dương hoặc đầu nối âm của bộ phát hiện dòng điện rò, vòng dòng điện rò được tạo ra 
sao cho các phần tử tích trữ năng lượng phóng điện và bộ phát hiện dòng điện rò phát 
hiện các biến đổi dòng điện ở đầu nối dương và đầu nối âm, và đưa ra tín hiệu báo động 
hoặc điều khiển trạng thái ngắt của của các phần tử ngắt mạch.  
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(11) 32412 
(21) 1-2011-01974 (51) 7 E04C 1/00 
(22) 26.07.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2011 
(71) Võ Thị Hà  (VN) 

240/9 Lê Duẩn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(72) Nguyễn Công Khanh (VN) 
(54) Gạch bê tông có lõi bằng vật liệu nhẹ 

  (57)    Gạch bê tông có lõi bằng vật liệu nhẹ bao gồm một lõi bằng vật liệu nhẹ và một lớp bê 
tông dầy bao kín xung quanh lõi, trong đó hình dáng và cấu trúc của lõi vật liệu nhẹ 
định hình cấu trúc bê tông bên trong của viên gạch và hình dáng bên ngoài của lớp bê 
tông này là một hình khối chữ nhật gồm:  
- hai bề mặt nằm ngang trên và dưới song song với nhau;  
- hai bề mặt thẳng đứng song song với nhau và rộng diện tích được gọi là bề mặt trước 
và sau; 
- hai bề mặt thẳng đứng song song với nhau và có diện tích nhỏ hơn được gọi là bề mặt 
phải và trái.  
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(11) 32413 
(21) 1-2011-01983 (51) 7 A63F  1/00,  13/00 
(22) 02.01.2009 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2009/030012 02.01.2009 (87) WO/2010/077369 08.07.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2012 
(75) MARCUS A. KATZ  (US) 

7752 Fisher Island Drive, Miami Beach, Florida 33109-0943, United States of America
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp dùng để giám sát và phân tích trò 

chơi bài 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp có thể bao gồm đầu đọc thẻ nhận dạng giá trị 

kết hợp với quân bài đang được chia. Hệ thống theo chế còn có thể bao gồm bộ phận 
phân tích truyền thông với đầu đọc thẻ để nhận dữ liệu biểu diễn giá trị kết hợp với quân 
bài đang được chia. Sau ít nhất vòng thứ nhất của các quân bài được chia bộ phận phân 
tích có thể tính toán tỷ lệ đạt được điểm cho từng lần tham gia chơi bởi một hoặc nhiều 
người tham gia dựa trên bộ các luật chơi định trước và dữ liệu nhận từ đầu đọc thẻ. Hệ 
thống theo sáng chế còn có thể bao gồm bộ phận hiển thị truyền thông với bộ phận phân 
tích. Bộ phận hiển thị có thể hiển thị tỷ lệ được tính toán bởi bộ phận phân tích.  
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(11) 32414 
(21) 1-2011-02024 (51) 7 E04C  3/00,  3/02 
(22) 01.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2011 
(75) HUANG, CHUAN MAO  (TW) 

No.491, Jyunfu 7th Rd., Beitun District, Taichung City 40642, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xây dựng dầm mắt cáo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xây dựng dầm mắt cáo bao gồm các bước: dựng ván 
khuôn và đặt phẳng mặt trên của ván khuôn; đặt các phần hình trụ lên trên ván khuôn 
bằng cách sử dụng nhiều vít; lắp nổi nắp lên phần hình trụ; đặt nhiều khung sắt giữa các 
phần hình trụ; tiến hành quá trình trát vữa; tháo nắp che và các vít; đặt đĩa vào trong 
phần hình trụ; xoay đĩa này để đĩa được giữ trong phần hình trụ; kéo đĩa này ra khỏi 
phần hình trụ; tháo ván khuôn, trong đó sau thời gian bảo dưỡng của lớp bê tông, ván 
khuôn được tháo ra.  
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(11) 32415 
(21) 1-2011-02132 (51) 7 F24B 3/00 
(22) 17.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2011 
(71) Công ty cổ phần Nam Hồng  (VN) 

Km6 đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Đông Anh, Hà Nội 
(72) Phan Văn Hiền (VN) 
(54) Bếp mồi than củi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bếp đốt mồi than củi (than hoa) rất an toàn, không ô nhiễm môi 
trường, tiết kiệm được thời gian, dễ di chuyển, không cần sử dụng đến các phương pháp 
thủ công như quạt tay. Bếp được thiết kế theo nguyên lý đốt nóng than củi nhờ tác dụng 
của quạt gió (15) được chạy bằng bốn quả pin tiểu và không khí thiên nhiên. Bếp có thân 
đựng than củi (2) để đựng than củi, thân dưới bếp (10), thân trên bếp (12), ống gió (8) để 
thổi gió lên giúp lửa cháy nhanh hơn.Trên thân đựng than củi (2) có tấm cách nhiệt (1) 
giúp bảo vệ tay cầm không bị nóng và cụm khung tay cầm (5) và tay cầm (4) nên rất an 
toàn cho người sử dụng.  
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(11) 32416 
(21) 1-2011-02139 (51) 7 A01N  43/00 
(22) 17.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2011 
(71) 1. Lưu Văn Bôi  (VN) 

D35, tổ 49, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
2. Trần Văn Tính  (VN) 
Tổ 7, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
3. Nguyễn Anh Trí  (VN) 
Số nhà 57, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
4. Phạm Hoài Thu  (VN) 
Số nhà 333A, ngõ 133, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Lưu Văn Bôi (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(54) Hợp chất naphtol as-ol alpha-clopropionat và phương pháp sử 

dụng hợp chất này làm cơ chất để nhuộm esteraza trong tế 
bào bạch cầu người 

  (57)    Sáng chế thuộc lĩnh vực hóa học và y học, cụ thể là đề cập đến hợp chất mới 3-[(2-
metoxyphenyl)carbamoyl]-naphtalen-2-yl α-clopropionat có công thức cấu tạo như sau:  

 

  
 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sử dụng hợp chất này làm cơ chất để nhuộm 
enzym esteraza đặc hiệu trong tế bào bạch cầu nhằm phân loại dòng tế bào bệnh bạch 
cầu cấp tính trong bệnh ung thư máu cũng như cho các phản ứng thuỷ phân được xúc tác 
bởi enzym này.  
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(11) 32417 
(21) 1-2011-02171 (51) 7 A41D 1/06, A41F 9/02 
(22) 19.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2011 
(71) Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ  (VN) 

Số 36 Ông ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
(72) Nguyễn Đức Trị (VN) 
(54) Cạp quần âu với kiểu kết hợp phần cố định và phần đi động để 

thay đổi theo kích cỡ vòng bụng của người mặc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cạp quần bao gồm ở mỗi bên sườn có một cụm chi tiết gồm có hai 

lớp: phần đuôi cạp (1) may rời, đầu có bản chun nhỏ (6), luồn trong ống luồn (2), mặt 
trong là một bản chun to hơn (10), không dính chặt vào thân quần trước và có đính 1 nếp 
gấp của mặt trong vải túi quần; khi sử dụng phần chun (10) dãn theo chiều từ trái qua 
phải, ngược lại với hướng dãn của đoạn chun nhỏ (6) từ phải qua trái; đoạn chun (6) khi 
dãn sẽ làm cho phần đuôi (1) dịch chuyển trong ống luồn từ phải qua trái và theo hướng 
song song với mặt trong của cạp quần, làm cho quần rộng ra so với vị trí ban đầu, đồng 
thời, mặt vải túi cũng mở rộng theo độ dãn của bản chun (10). Theo kiểu thiết kế cụm 
chi tiết cạp quần khác biệt này mà độ dãn của chun giảm nhiều so với kiểu thông thường 
mà vẫn làm chu vi của cạp quần đã được mở rộng hơn; khắc phục được tình trạng chun quần 
dãn quá nhiều, làm giảm tính năng sử dụng, thiếu thẩm mỹ và quần bị hỏng nhanh hơn.  
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(11) 32418 
(21) 1-2011-02175 (51) 7 B62K 11/00 
(22) 19.08.2011 (43) 25.02.2013 
(75) Phạm Hồng Quang  (VN) 

95 A Lý Nam Đế, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Xe và phương pháp điều khiển xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe và phương pháp điều khiển xe cân bằng và tăng giảm tốc độ thông 
minh theo ý muốn của người điều khiển, theo tác động của ngoại cảnh một cách dễ 
dàng, ổn định, an toàn, và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, sáng chế cũng đề cập đến xe 
có hai bánh hai bên không đồng trục, trong đó trục bánh được gắn trên hai hệ thống 
khung kết cấu động để tạo ra thay đổi lực tác động lên trục xe mỗi bánh và góc quay 
khung xe với trục bánh khác nhau theo ý muốn của người điều khiển, giúp cho phân bố 
trọng tâm xe tối ưu và lực bám mặt đường khi xe vào cua tốc độ cao, tự cân bằng ba 
chiều trong không gian phụ thuộc vào biến động mặt đường và va chạm giữa xe và vật 
cản lệch tâm xe.  
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(11) 32419 
(21) 1-2011-02196 (51) 7 A61F 5/44 
(22) 23.08.2011 (43) 25.02.2013 
(75) Trần Quang Ngọc  (VN) 

203 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(54) Bàng quang phụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàng quang phụ để xử lý tình trạng khi hệ thống tiết niệu hoạt động 
không bình thường, phải dùng "bỉm" để khắc phục, khác biệt ở chỗ, bàng quang phụ bao 
gồm phần hứng (1), cơ cấu cản nước trào ngược (2), phần chứa (3) và cơ cấu xả nước 
tiểu (4) do đó nâng cao sự thuận tiện và hiệu quả sử dụng.  
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(11) 32420 
(21) 1-2011-02204 (51) 7 F04D  
(22) 23.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2011 
(75) Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Quạt hộp đứng có cơ cấu chuyển hướng gió và tản gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt hộp đứng có cơ cấu chuyển hướng gió và tản gió bao gồm bộ 
mô tơ, cốt cổ (8.6) được bố trí ở trên mô tơ và được lắp ở phía dưới của vỏ trước (8.3), và 
chuyển hướng (8.7) được lắp ở chính diện của vỏ trước (8.3) mô tơ chính của bộ mô tơ; 
cổ quạt (1) là một đoạn ống trụ dày, được lắp với mô tơ chính của bộ mô tơ thông qua 
cốt cổ (8.6), và cổ quạt (1) được bố trí xuyên qua khung gió (2) và lồng sau (3). Như 
vậy, cốt cổ (8.6) và chuyển hướng (8.7) được lắp trên cùng vỏ trước (8.3) và được lắp ở 
phía trước so với thân quạt. Đây cũng là điểm khác biệt so với dòng quạt hộp có mặt trên 
thị trường.  
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(11) 32421 
(21) 1-2011-02212 (51) 7 F24F 11/02 
(22) 24.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2011 
(71) CHINA STEEL CORPORATION  (TW) 

1, Chung-Kang Road, Siaogang District, Kaohsiung 81233, Taiwan, R.O.C. 
(72) Hsin Hsu CHEN (TW), Juy Why HO (TW), Chin Tsun CHOU (TW), Chung Hsin 

CHANG (TW), Kun Lung CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp bảo vệ hoạt động của tổ máy điều hòa 

không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo vệ hoạt động của tổ máy điều hòa không khí, bao gồm 

bộ công tắc đóng mở chất làm lạnh cao áp, bộ công tắc đóng mở chất làm lạnh thấp áp, 
một tổ ghi số liệu và một tổ ghi thời gian. Các bộ công tắc đóng mở chất làm lạnh 
cao/thấp áp được lắp đặt riêng rẽ trên thiết bị ngưng động lạnh và thiết bị bay hơi, để 
giám sát điều khiển áp suất của chất làm lạnh, đồng thời làm cho van nhảy tác động mỗi 
khi áp suất cao áp của chất làm lạnh quá cao hay mỗi khi áp suất thấp áp của chất làm 
lạnh quá thấp và tự động khôi phục công năng khi áp suất được phục hồi. Ngoài ra, thiết 
bị còn có một bộ ghi số liệu và một bộ ghi thời gian để trong những khoảng thời gian 
xác định, giám sát đo đạc số lần tác động cho phép của van nhảy. Nếu số lần tác động 
của van nhảy lớn hơn trị số thiết kế cho phép, tổ máy điều hòa không khí sẽ ngừng vận 
hành, đồng thời xóa công năng tự động phục hồi, lúc đó phải dùng tay thao tác thay thế 
để phục hồi công năng. Khi sự trao đổi nhiệt của bộ máy ngưng đọng lạnh hoặc của bộ 
máy bay hơi không tốt, hoặc chất làm lạnh bị rò rỉ và van giãn nở gặp sự cố thì có thể 
qua việc giám sát điều khiển nêu trên phát hiện. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp bảo vệ hoạt động của tổ máy điều hòa không khí.  
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(11) 32422 
(21) 1-2011-02248 (51) 7 A23L  1/00,  1/03, A61K  31/191,  

31/192,  31/194,  35/74,  36/288,  
9/00, A61P  3/06 

(22) 27.01.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/050914 27.01.2010 (87) WO/2010/086322 05.08.2010 
(30) 09151390.3      27.01.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2012 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, witzerland 
(72) BEL-RHLID, Rachid (CA), CRESPY, Vanessa (FR), RAAB, Thomas Wolfgang (DE), 

PAGE-ZOERKLER, Nicole (CH), FUMEAUX, RenÐ (CH), MARIN-KUAN, Maricel 
(CO), PIGUET, Dominique (CH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa thành phần chứa axit chicoric 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực thức ăn và đồ uống. Cụ thể là, ví dụ, chế phẩm cho phép cung 
cấp axit tartaric và/hoặc caffeic cho đối tượng. Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa thành 
phần chứa axit chicoric và/hoặc các dẫn xuất của nó, và vi khuẩn axit laetic có khả năng 
thủy phân axit chicoric và/hoặc dẫn xuất của nó để tạo ra axit tartaric và/hoặc caffeic.  
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(US) 
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(72) SATHYANARAYANAN, Sriram (IN), KASIBHATLA, Shailaja (US), WINTER, 
Christopher (US), CHASTAIN, Michael (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp trị liệu chứa chất ức chế tyrosin kinaza và chất ức 

chế IGF-IR 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp trị liệu chứa chất đối kháng IGF-IR, như kháng thể được 

làm giống như của người và dược chất chống tăng sinh. Cụ thể là, sáng chế để cập đến 
hỗn hợp trị liệu chứa chất ức chế IFG-IR và dược chất chống tăng sinh thuộc về lớp chất 
ức chế EGFR, tốt hơn là erlotinib. Hỗn hợp theo sáng chế là hữu hiệu để điều trị khối u, 
bao gồm IGF-IR và/hoặc khối u được điều tiết hoặc phụ thuộc vào EGFR.  
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(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
(72) JEON, Young Jae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo rung bao gồm: stato bao gồm vỏ, cuộn dây và đế; bộ rung 
bao gồm vật thể nặng, nam châm, vòng kẹp và vòng kẹp dạng tấm; và chi tiết đàn hồi 
được đặt tại phần phía trên của bộ rung, trong đó vật thể nặng bao gồm phần rãnh được 
tạo ra trong phần phía trên của nó để nằm đối diện với chi tiết đàn hồi.  
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(30) 10-2011-0078165 05.08.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2011 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
(72) CHOI, Joon  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị rung tuyến tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị rung tuyến tính bao gồm : stato bao gồm các nam châm, đế, 
và vỏ có không gian bên trong được tạo ra trong đó và được gắn với đế; và bộ rung bao 
gồm các nam châm hướng mặt về phía cuộn dây, vật thể nặng được gắn với cuộn dây, 
mạch in mềm (FPC) được gắn với phần phía dưới của vật thể nặng, và chi tiết đàn hồi có 
một đầu được gắn với vỏ và đầu kia được gắn với cuộn dây và được lắp trong vỏ, trong đó 
các nam châm được bố trí tại phần dưới của cuộn dây của bộ rung và bao gồm nam châm 
thứ nhất có chất lỏng từ được phết lên phần phía dưới của nam châm thứ nhất và nam 
châm thứ hai hướng cùng mặt với nam châm thứ nhất và được gắn với phía trên của vỏ. 
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(11) 32426 
(21) 1-2011-03070 (51) 7 A43D  113/00,  1/02 
(22) 10.11.2011 (43) 25.02.2013 
(30) 10 2011 108 760.9     28.07.2011 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2011 
(71) KLOCKNER DESMA SCHUHMASCHINEN GMBH  (DE) 

Desmastr. 3/5 D-28832 Achim, Germany 
(72) Christian Decker (DE), Andreas Klein (DE), Thomas Buning  (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý các vật dụng kỹ thuật, cụ thể là các bộ 

phận của giày và thiết bị để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý các vật dụng kỹ thuật, cụ thể là các bộ phận của 

giày, mà dạng hình học của chúng khác nhau từ phần này tới phần khác do sai số sản 
xuất không tránh khỏi, các thay đổi về kích thước và/hoặc sự yếu ớt, nhờ đó vật dụng 
được nạp và vận chuyển bởi hệ thống băng chuyền (6) vào bộ phận xử lý (1), ở đó chúng 
được quét và đo bởi hệ thống cảm biến (7) từ đó các giá trị đo đã quét được cấp vào máy 
tính, máy tính này lập trình thao tác tiếp theo từ giá trị đo đã ghi, cho robot công nghiệp 
6 trục (9) riêng biệt cho mỗi bộ phận, và các vật dụng xử lý sau đó được chạy qua các 
bộ phận xử lý khác. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để thực hiện phương pháp này.  
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(21) 1-2011-03075 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 
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(30) 10-2011-0077282 03.08.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
(72) PARK, Seok Jun  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị rung tuyến tính bao gồm: stato bao gồm các nam châm, đế, 
và vỏ có không gian bên trong được tạo ra trong đó và được gắn với đế; và bộ rung bao 
gồm các nam châm hướng mặt về phía cuộn dây, vật thể nặng được gắn với cuộn dây, 
mạch in mềm (FPC) được gắn với phần trên của vật thể nặng, và chi tiết đàn hồi có một 
đầu được gắn với vỏ và đầu kia được gắn với cuộn dây, bộ rung được cung cấp trong vỏ, 
trong đó các nam châm bao gồm nam châm thứ nhất được gắn với mặt dưới của vỏ, 
được đặt giữa các cuộn dây của bộ rung, bao gồm tấm được gắn trên phần phía trên của 
nam châm thứ nhất, và bao gồm chất lưu từ tính được phết vào phần trên và phần cạnh 
bên của tấm và nam châm thứ hai đối diện nam châm thứ nhất, được gắn với mặt trên 
của đế, và bao gồm chất lưu từ tính được phết vào phần dưới và phần bên của tấm.  
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(11) 32428 
(21) 1-2011-03157 (51) 7 C08J  3/22, C08K  3/04,  3/22,  3/36,  
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(72) LEE, Kwok Sing  (CN), XU, Wenji (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt chất dẻo và sản phẩm chất dẻo thu 

được từ hạt chất dẻo này 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hạt chất dẻo và sản phẩm chất dẻo chứa hạt chất 

dẻo dược sản xuất bằng phương pháp này. Phương pháp này bao gồm các bước: oxy hóa 
muội than bằng ozon; trộn đều muội than sau khi xử lý và bột tourmalin nano để tạo ra 
chất nền; bổ sung titan dioxit rutil cực mịn vào chất nền, và trộn đều để thu được nguyên 
liệu hỗn hợp; sấy nguyên liệu hỗn hợp ở nhiệt độ 100-120oC trong thời gian từ 1 đến 2 
giờ; bổ sung chất phân tán vào nguyên liệu đã sấy, trong đó chất phân tán được bổ sung 
với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 4% tổng trọng lượng của chất nền hỗn hợp gồm 
muội than và bột tourmalin nano; bổ sung nhựa nền là chất dẻo vào nguyên liệu đã được 
bổ sung chất phân tán, và trộn đều để tạo ra nguyên liệu hỗn hợp, trong đó nhựa nền là 
chất dẻo được bổ sung với lượng nằm trong khoảng từ 12 đến 18% tổng trọng lượng của 
chất nền hỗn hợp gồm muội than và bột toumlalin nano; và sản xuất hạt chất dẻo từ 
nguyên liệu hỗn hợp bằng thiết bị sản xuất.  
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(72) TRAN, Jonathan Q. (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị virut viêm gan C và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I để điều trị virut viêm gan C bằng cách sử dụng 

nó cùng với ritonavir và dược phẩm chứa nó nhằm mục đích làm tăng nồng độ của hợp 
chất có công thức I trong máu bằng cách sử dụng đồng thời với chất ức chế xytocrom 
P450.  
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(72) KIM, Ju Kon  (KR), CHOI, Yang Do (KR), JEONG, Jin Seo  (KR), REUZEAU, 
Christophe  (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất ở 

cây trồng và cây trồng thu được từ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế thuộc lĩnh vực sinh học phân tử và đề cập đến phương pháp làm tăng các tính 

trạng liên quan đến năng suất, quan trọng về mặt kinh tế của cây trồng. Cụ thể là sáng 
chế đề cập đến phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất ở cây trồng 
bằng cách điều biến sự biểu hiện axit nucleic mã hóa cho polypeptit IAA2 hoặc NAC10 
ở cây trồng. Sáng chế cũng đề cập đến cây trồng được điều biến sự biểu hiện của axit 
nucleic mã hóa cho polypeptit tương tự IAA2 hoặc NAC10 để có tính trạng liên quan 
đến năng suất được tăng cường một cách tương đối so với cây trồng kiểu dại hoặc cây 
trồng đối chứng. Sáng chế cũng đề xuất cấu trúc chứa axit nucleic mã hóa cho IAA2 và 
các cấu trúc hữu dụng khác dùng cho phương pháp theo sáng chế.  
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(72) KIM, Yong Jin  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung tuyến tính 

  (57)    Sáng chế đề xuất động cơ rung tuyến tính bao gồm: phần stato bao gồm phần lực từ và 
vỏ chứa phần lực từ trong đó; và phần rung bao gồm cuộn dây đối diện phần lực từ do đó 
tạo ra lực từ và bản mạch in có một đầu được gắn với phần stato và đầu kia được gắn với 
cuộn dây, trong đó phần rung di chuyển tuyến tính dọc theo bề mặt ngoại biên ngoài 
theo chiều dọc của vỏ chứa phần lực từ trong đó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất đệm có khả năng rửa sạch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sản xuất đệm có khả năng rửa sạch, liên tục 
tạo ra đệm có khả năng rửa sạch với kết cấu dạng lưới có chiều dày xác định nhờ quy 
trình tự động hoá. Thiết bị sản xuất đệm có khả năng rửa sạch bao gồm phễu cấp liệu 
(10) để nhận và cấp chất liệu đúc bằng nhựa tổng hợp, động cơ chủ động (20) dẫn động 
trục vít cấp (21), các bộ gia nhiệt (30) để làm chảy chất liệu, cụm ép đùn (40) để ép đùn 
chất liệu đã nóng chảy, bể làm nguội (50) để đúc chất liệu đã ép đùn để có kết cấu dạng 
lưới và làm nguội chất liệu đã ép đùn, cặp đai dẫn (60) đối xứng để dẫn chất liệu đã ép 
đùn, đường ống dẫn (55) nối với bề mặt đáy của bể làm nguội để dẫn sản phẩm đúc với 
kết cấu dạng lưới có chiều dày xác định qua cặp đai dẫn (60), và buồng làm khô (70) để 
loại bỏ hơi ẩm ra khỏi sản phẩm đúc đã đi qua đường ống dẫn (55) để làm khô sản phẩm 
đúc này.  
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(21) 1-2011-03403 (51) 7 A61K 39/395, C12N 5/07, C12P 

21/00 
(22) 07.05.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/034116 07.05.2010 (87) WO/2010/129917 11.11.2010 
(30) 61/176,826 08.05.2009 US 

61/325,213 16.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2012 
(71) VACCINEX, INC.  (US) 

1895 Mount Hope Avenue, Rochester, NY 14620, USA 
(72) SMITH, Ernest, S. (US), FISHER, Terrence, Lee (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với protein chuyển màng CD-100 và 

dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết đặc hiệu với protein chuyển màng CD-100 và 

dược phẩm chứa kháng thể này để điều trị bệnh tự miễn, bệnh viêm và ung thư.  
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(11) 32434 
(21) 1-2011-03433 (51) 7 A01N  43/60 
(22) 11.05.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/034379 11.05.2010 (87) WO2010/132442 18.11.2010 
(30) 61/177,474      12.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2012 
(71) ALBANY MOLECULAR RESERCH, INC.  (US) 

26 Corporate Circle Albany, NY 12203, United States of America 
(72) LIU, Shuang (US), MOLINO, Bruce, F. (US), NACRO, Kassoum (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 7-([1,2,4] triazolo [1,5-alpha] pyri®in-6-YL)-4-(3,4-

điclophenyl)-1,2,3,4-tetrahyđroisoquinolin và dược phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 7-([1,2,4] trialozo [1,5-alpha] pyriđin-6-YL)-4- (3,4-
điclophenyl)-1,2,3,4-tetrahyđroisoquinolin. Hợp chất này và dạng kết tinh SA1 và N-2 
của nó được dùng trong điều trị các bệnh rối loạn thần kinh và sinh lý khác nhau. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và dạng kết tinh SA1 và N-2 của nó.  
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(11) 32435 
(21) 1-2011-03471 (51) 7 C22C  9/00 
(22) 14.12.2011 (43) 25.02.2013 
(30) 10-2011-0080539 12.08.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2011 
(71) POONGSAN CORPORATION  (KR) 

680-1 Naegi-ri, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-821, Republic of Korea
(72) SHIN, Joong Hyun (KR), LEE, Buem Jae (KR), HWANG, In Youb (KR), KWAK, 

Won Shin (KR), KIM, Do Hyun (KR), HONG, Hye Min (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu hợp kim đồng dùng cho ống dẫn chịu cường cao và 

tính dẫn cao và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)    Sáng chế bộc lộ vật liệu hợp kim đồng dùng cho ống dẫn chịu cường cao, tính dẫn cao và 

khả năng gia công tốt, chứa sắt (Fe) với lượng từ 0,05 đên 0,25% trọng lượng, mangan 
(Mn) với lượng từ 0,01 đến 0,05% trọng lượng, phôt pho (P) với lượng từ 0,015 đến 
0,07% trọng lượng, và phần còn lại là đồng (Cu) sao cho tỷ trọng giữa sắt (Fe) và phôt 
pho (P) (Fe/P) được điều chỉnh trong khoảng từ 0,75 đến 6,0.  
Ngoài ra, vật liệu hợp kim đồng dùng cho ống dẫn được sản xuất bằng cách đúc thanh 
kim loại có sử dụng sắt (Fe) với lượng từ 0,05 đến 0,25% trọng lượng, mangan (Mn) với 
lượng từ 0,01 đến 0,05% trọng lượng, phôt pho (P) với lượng từ 0,015 đến 0,07% trọng 
lượng, và phần còn lại là đồng (Cu) sao cho tỷ trọng giữa sắt (Fe) và phôt pho (P) (Fe/P) 
được điều chỉnh trong khoảng từ 0,75 đến 6,0 (bước đúc); ép đùn nóng thanh kim loại 
thu được để tạo ra ống mịn (bước ép đùn nóng); cán nguội ống mịn để tạo thành ống dẫn 
(bước cán nguội); kéo nguội ống dẫn nêu trên (bước kéo nguội); cuốn ống dẫn thành 
cuộn (bước cuốn ống); và nung nóng cuộn ổng dẫn (bước nung).  
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(11) 32436 
(21) 1-2011-03503 (51) 7 C12N  15/82 
(22) 10.06.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP010/058129 10.06.2010 (87) WO/2011/006717 20.01.2011 
(30) 09163277.8 19.06.2009 EP 

09163257.0 19.06.2009 EP 
09163287.7 19.06.2009 EP 
61/223431 07.07.2009 US 
61/223429 07.07.2009 US 
61/223389 07.07.2009 US 
09165779.1 17.07.2009 EP 
61/226307 17.07.2009 US 
61/227448 22.07.2009 US 
09166083.7 22.07.2009 EP 
61/227803 23.07.2009 US 
09166200.7 23.07.2009 EP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2012 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) HATZFELD, Yves (FR), SANZ MOLlNERO, Ana lsabel (ES), REUZEAU, 

Christophe (FR), FRANKARD, Valerie (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất ở 

cây trồng và cây trồng thu được từ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất của cây 

trồng bằng cách điều biến sự biểu hiện axit nucleic mã hóa polypeptit eRF1, axit nucleic 
mã hóa polypeptit giống SCAMP, axit nucleic mã hóa polypeptit fibrilin, axit nucleic mã 
hóa polypeptit PLATZ, axit nucleic mã hóa polypeptit giống PLST, axit nucleic mã hóa 
polypeptit Glomalin ở cây trồng. Sáng chế cũng đề xuất cây trồng được điều biến sự biểu 
hiện axit nucleic mã hóa axit nucleic mã hóa polypeptit eRF1, axit nucleic mã hóa 
polypeptit giống SCAMP, axit nucleic mã hóa polypeptit fibrilin, axit nucleic mã hóa 
polypeptit PLATZ, axit nucleic mã hóa polypeptit giống PLST, axit nucleic mã hóa 
polypeptit Glomalin, có tính trạng liên quan đến năng suất tăng cường so với kiểu dại 
tương ứng hoặc cây đối chứng khác. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất cấu trúc hữu dụng 
trong phương pháp theo sáng chế.  
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(11) 32437 
(21) 1-2011-03527 (51) 7 C07D 207/30, C07H 17/02, C07B 

63/00 
(22) 19.12.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
(71) Viện hóa sinh biển  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Châu Văn Minh (VN), Nguyễn Xuân Cường (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Phan Văn 

Kiệm (VN), Nguyễn Phương Thảo (VN), Đỗ Thị Thảo (VN), Phạm Văn Cường (VN), Đỗ 
Công Thung (VN), Nguyễn Xuân Nhiệm (VN), Ninh Thị Ngọc (VN), Lê Đức Đạt (VN) 

(54) Hợp chất pyrol oligoglycosit (astebatherioside A) và phương 
pháp chiết hợp chất này từ loài sao biển Asterina batheri 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrol oligoglycosit có công thức (I) và phương pháp chiết 
hợp chất này từ loài sao biển Asterina batheri sinh sống trong các vùng biển Việt Nam. 
Hợp chất này có hoạt tính kháng viêm mạnh trên mô hình gây viêm cấp tính bằng etylen 
phenyl propiolatc (EPP) trên tai chuột thuần chủng, dòng BALB/c. Phương pháp thử 
nghiệm này là hữu ích dùng làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu ứng dụng nhằm 
tạo ra các dược phẩm có tác dụng kháng viêm chứa hợp chất này cũng như các dẫn xuất 
của nó.  
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(11) 32438 
(21) 1-2011-03580 (51) 7 F25J  3/00 
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(71) 1. ORTLOFF ENGINEERS, LTD.  (US) 
415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, United States of America 
2. S.M.E. PRODUCTS LP  (US) 
6715 Theall, Houston, Texas 77066, United States of America 

(72) JOHNKE, Andrew F. (US), HUDSON, Hank M. (US), LEWIS, W. Larry (US), 
CUELLAR, Kyle T. (US), LYNCH, Joe T. (US), WILKINSON, John D. (US), TYLER, 
L. Don (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách khí hydrocacbon và thiết bị thực hiện quy 

trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị dùng cho thiết bị xử lý gọn nhẹ để thu hồi 

thành phần gồm hai (hoặc ba) nguyên tử cacbon và các thành phần hydrocacbon 
nặng hơn từ dòng khí hydrocacbon. Dòng khí này được làm lạnh và được chia thành 
dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Dòng thứ nhất này còn được làm lạnh thêm, được làm 
giãn nở đến áp suất thấp hơn được gia nhiệt, và phần cất lỏng của nó được cấp dưới 
dạng nguyên liệu đỉnh thứ nhất vào phương tiện hấp thụ. Dòng thứ hai được làm giãn 
nở đến áp suất thấp hơn và được cung cấp ở dạng nguyên liệu dưới đáy vào phương 
tiện hấp thụ. Dòng hơi chưng cất từ phương tiện hấp thụ được hòa trộn với hơi phần 
cất của dòng thứ nhất, sau đó, được làm lạnh bằng dòng thứ nhất đã được làm giãn 
nở để tạo dòng được ngưng tụ mà được cấp dưới dạng nguyên liệu đỉnh thứ hai vào 
phương tiện hấp thụ. Dòng chất lỏng chưng cất từ đáy của phương tiện hấp thụ được 
gia nhiệt trong phương tiện truyền nhiệt và chuyển khối để cất tách ra các thành phần 
dễ bay hơi của nó.  
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(11) 32439 
(21) 1-2011-03581 (51) 7 F25J  3/00 
(22) 18.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/029034 18.03.2011 (87) WO 2011/126710 13.10.2011 
(30) 12/750,862 31.03.2010 US 

PCT/US2010/029331 31.03.2010 US 
12/772,472 03.05.2010 US 
PCT/US2010/033374 03.05.2010 US 
12/781,259 17.05.2010 US 
PCT/US2010/035121 17.05.2010 US 
13/048,315 15.03.2011 US 
PCT/US2011/028872 17.03.2011 US 
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(71) 1. ORTLOFF ENGINEERS, LTD.  (US) 
415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, United States of America 
2. S.M.E. PRODUCTS LP  (US) 
6715 Theall, Houston, Texas 77066, United States of America 

(72) JOHNKE, Andrew, F. (US), LEWIS, W., Larry (US), HUDSON, Hank, M. (US), CUELLAR, 
Kyle, T. (US), TYLER, L., Don (US), LYNCH, Joe, T. (US), WILKINSON, John, D. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách dòng khí hydrocacbon và thiết bị tách dòng khí này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị dùng cho thiết bị xử lý gọn nhẹ để thu hồi propan, 
propylen và các thành phần hydrocacbon nặng hơn từ dòng khí hydrocacbon. Dòng khí này 
được làm lạnh, được làm giãn nở về áp suất thấp hơn, và cấp cho bộ phận hấp thụ. Dòng 
chất lỏng chưng cất thứ nhất đi ra khỏi bộ phận hấp thụ này được cấp cho bộ phận chuyển 
khối. Dòng hơi chưng cất thứ nhất đi ra khỏi bộ phận chuyển khối này được làm lạnh để 
ngưng tụ nó một phần, tạo thành công hơi dư và dòng ngưng tụ. Dòng ngưng tụ này được 
cấp dưới dạng nguyên liệu trên đỉnh cột cho bộ phận hấp thụ trên. Dòng ngưng tụ này được 
cấp dưới dạng nguyên liệu trên đỉnh cột cho bộ phận hấp thụ trên. Dòng hơi chưng cất thứ 
hai đi ra từ bộ phận hấp thụ này được gia nhiệt bằng cách làm lạnh dòng hơi chưng cất thứ 
nhất, được kết hợp với dòng hơi dư, và được gia nhiệt bằng cách làm lạnh dòng khí. Dòng 
chất lỏng chưng cất thứ hai đi ra từ bộ phận chuyển khối được gia nhiệt trong bộ phận 
truyền nhiệt và chuyển khối để cất hết các thành phần dễ bay hơi.  
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(11) 32440 
(21) 1-2011-03589 (51) 7 A43B  13/14, A63B  25/10 
(22) 05.02.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/RU2010/000043 05.02.2010 (87) WO 2011/096836 11.08.2011 
(75) MARK RUDOLFOVICH SHIROKIKH  (RU) 

ul. Kommuny, 139b-29 Chelyabinsk, 454000, Russia 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Giày và cụm lò xo dùng cho giày này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giày có tích lũy năng lượng được tạo ra do sự uốn cong của lò xo. 
Giày này bao gồm lò xo uốn cong. Phần trên cùng của giày được trang bị chi tiết cố định 
được nối liền với lò xo, phần đế và các bộ phận khác giày. Bộ phận đỡ của giày được 
thiết kế có dạng gót, hay gót và đế, hay đế. Trọng lực tác động lên lò xo được truyền bởi 
một vòng kẹp và/hoặc lớp phủ cứng cũng như một bộ phận treo mềm khác, trong đó 
khoảng cách giữa các đầu của lò xo khi tải trọng tác động lên lò xo lớn hơn khoảng cách 
giữa điểm treo và điểm thấp nhất cửa chân người sử dụng. Lò xo được trạng bị một chi 
tiết cố định. Phần gót là một bộ phận đỡ trong cụm lò xo, được phối hợp sử dụng với giày 
thông thường với tư cách là một thiết bị, dùng để tích lũy năng lượng và bao gồm một lò 
xo uốn cong được nối liền thông qua bộ phận đỡ này để truyền tác động của trọng lực 
lên lò xo và chân của người sử dụng. Khi lò xo bị nén phần đế là một bộ phận đỡ bổ 
sung.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2012 
(71) LOESCHE GmbH  (DE) 

Hansaallee 243, 40549 Duesseldorf, Germany 
(72) BUCHANENKO, Michael (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp nghiền nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nghiền nguyên liệu, cụ thể là đề cập đến phương pháp 
nghiền nguyên liệu trong công nghiệp xi măng, trong đó nguyên liệu (2) trong máy 
nghiền (3), cụ thể là máy nghiền lăn thổi không khí, được nghiền và sấy khô bằng cách 
cấp khí nóng (4), được phân loại và được cấp dưới dạng hỗn hợp bụi-khí (6) đến cơ cấu 
lọc (7) để tách bụi. Có thể cải thiện cân bằng năng lượng và tiết kiệm nhiệt năng bằng 
cách dùng máy tạo khí nóng, khí sạch (12) hoặc không khí sạch được gia nhiệt trước khi 
được trộn theo tỷ lệ định trước với khí nóng tái tuần hoàn hoặc khí xử lý (11) để làm 
giảm độ ẩm của nguyên liệu nghiền. Việc gia nhiệt từ trước đối với khí sạch được thực 
hiện trong thiết bị trao đổi nhiệt (10) nhờ quá trình truyền nhiệt từ khí xử lý, nhờ đó khí 
xử lý được thải ra môi trường ở nhiệt độ thấp hơn. Khí sạch được gia nhiệt từ trước (16) 
được cấp vào đường nghiền và được trộn với khí tái tuần hoàn ở các ví trí yêu cầu trước 
hoặc trong máy nghiền, ví dụ dưới dạng không khí cháy hoặc được dẫn qua các van điều 
tiết không khí sạch.  
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(30) 12/750,862 31.03.2010 US 

PCT/US2010/029331 31.03.2010 US 
12/772,472 03.05.2010 US 
PCT/US2010/033374 03.05.2010 US 
12/781,259 17.05.2010 US 
PCT/US2010/035121 17.05.2010 US 
13/048,315 15.03.2011 US 

(71) 1. ORTLOFF ENGINEERS, LTD.  (US) 
415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, United States of America 
2. S.M.E. PRODUCTS LP  (US) 
6715 Theall, Houston, Texas 77066, United States of America 

(72) JOHNKE, Andrew, F. (US), HUDSON, Hank, M. (US), LYNCH, Joe, T. (US), 
TYLER, L., Don (US), CUELLAR, Kyle, T. (US), WILKINSON, John, D. (US), 
LEWIS, Larry, W. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách khí hydrocacbon và thiết bị thực hiện quy 

trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị dùng cho thiết bị xử lý gọn nhẹ để thu hồi các 

thành phần gồm hai (hoặc ba) nguyên tử cacbon và các thành phần hydrocacbon nặng hơn 
từ dòng khí hydrocacbon. Dòng khí được làm lạnh và được chia thành các dòng thứ nhất 
và các dòng thứ hai. Dòng thứ nhất này được tiếp tục làm lạnh để ngưng tụ gần như hoàn 
toàn, nó được làm giãn nở đến áp suất thấp hơn, và được cấp dưới dạng nguyên liệu trên 
đỉnh vào các phương tiện hấp thụ. Dòng thứ hai cũng được làm giãn nở đến áp suất thấp 
hơn và được cấp dưới dạng nguyên liệu dưới đáy vào các phương tiện hấp thụ. Dòng hơi 
chưng cất các phương tiện hấp thụ được gia nhiệt bằng cách làm lạnh dòng khí này và 
dòng thứ nhất. Dòng chất lỏng chưng cất đi ra từ các phương tiện hấp thụ được cấp vào 
các phương tiện truyền nhiệt và chuyển khối và gia nhiệt nó và cất các thành phần dễ bay 
hơi của nó trong khi làm lạnh dòng khí này. Các phương tiện hấp thụ và vào các phương 
tiện truyền nhiệt và chuyển khối được lắp trong thiết bị xử lý.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2011 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan, 3- Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
(72) HONG, Jung Taek (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị rung tuyến tính bao gồm: khối stato bao gồm tấm và vỏ; và 
khối rung bao gồm vòng cách và lò xo, trong đó vỏ của stato và lò xo của khối rung 
được gắn với nhau.  
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(71) 1. ORTLOFF ENGINEERS, LTD.  (US) 
415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, United States of America 
2. S.M.E. PRODUCTS LP  (US) 
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(72) JOHNKE, Andrew, F. (US), WILKINSON, John, D. (US), LYNCH, Joe, T. (US), 
LEWIS, W., Larry (US), HUDSON, Hank, M. (US), TYLER, L., Don (US), 
CUELLAR, Kyle, T. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách dòng khí hydrocacbon và thiết bị tách dòng 

khí này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị dùng cho thiết bị xử lý gọn nhẹ để thu hồi các 

thành phần gồm hai (hoặc ba) nguyên tử cacbon và các thành phần hydrocacbon nặng 
hơn từ dòng khí hydrocacbon. Dòng khí này được làm lạnh và được chia thành dòng thứ 
nhất và dòng thứ hai. Dòng thứ nhất còn được làm lạnh thêm,được làm giãn nở đến áp 
suất thấp hơn, và được cung cấp ở dạng nguyên liệu giữa hai phương tiện hấp thụ. Dòng 
thứ hai được làm giãn nở đến áp suất thấp hơn và được cung cấp ở dạng nguyên liệu 
dưới đáy vào phương tiện hấp thụ phía dưới. Dòng chất lỏng chưng cất từ đáy của 
phương tiện hấp thụ phía dưới được gia nhiệt trong phương tiện truyền nhiệt và chuyển 
khối để cất tách ra các thành phần dễ bay hơi của nó. Dòng hơi chưng cất từ đỉnh của 
phương tiện truyền nhiệt và chuyển khối được làm lạnh bằng dòng hơi chưng cất từ đỉnh 
của phương tiện hấp thụ phía trên, nhờ đó mà tạo thành dòng được ngưng tụ mà được 
cấp dưới dạng nguyên liệu đỉnh vào phương tiện hấp thụ phía trên.  
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(21) 1-2012-00141 (51) 7 F16L  12/00, H04M  1/00,  3/00, 

G06F  13/00, G08B  25/00 
(22) 17.01.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn MV  (VN) 

Toà nhà MV, A15, Đồng Bông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
(72) Đỗ Mạnh Tuân (VN), Lê Văn Học (VN), Nguyễn Văn Ba (VN), Lê Ngọc Tuấn (VN), 

Trần Việt Tiến (VN) 
(54) Hệ thống giám sát và cảnh báo trạm rút tiền tự động - ATM 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống giám sát và cảnh báo trạm rút tiền tự động - ATM. Cụ thể 
là, sáng chế đê cập đến giải pháp giám sát tập trung trực quan và cảnh báo tình trạng các 
điểm ATM trên cả nước tại trung tâm giám sát thông qua hệ thống mạng của ngân hàng. 
Hệ thống giám sát và cảnh báo theo sáng chế thực hiện việc giám sát và cảnh báo cho tất 
cả các trạm ATM trong cả nước Việt Nam của một ngân hàng, hệ thống bao gồm: mô 
đun thiết bị tại trạm ATM: mô đun thiết bị này bao gồm nhiều phần với các chức năng 
như thu thập các tín hiệu cảnh báo từ cảm biến; xử lý nhắn tin và gọi điện khi có cảnh 
báo; trao đổi thông tin với trung tâm qua hệ thống mạng Internet/Ethemet hoặc qua hệ 
thống GSM trạm trong trường hợp mất mạng; hệ thống GSM trung tâm: có nhiệm vụ 
nhận các tín hiệu từ thiết bị tại trạm ATM trong trường hợp mất mạng; mô đun xử lý 
trung tâm: được thiết kế gồm nhiều tầng mạng để phù hợp với hệ thống mạng của các 
ngân hàng. Đảm bảo việc lưu trữ và thu thập các thông tin giám sát, tạo cảnh báo và điều 
khiển tới các trạm ATM. Các tầng mạng này đảm nhận chức năng tiếp nhận thông tin từ 
trạm ATM từ đó gửi tới các trạm giám sát phía trên. Hệ thống giám sát và cảnh báo theo 
sáng chế có khả năng quản lý nhiều trạm từ một trung tâm, lưu trữ, kết nối thông tin và 
giúp chia sẻ, hỗ trợ công việc từ các trung tâm quản lý.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2012 
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3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, Kentucky 40356, United States of America 
(72) DAWSON, Karl, A. (US), MORAN, Colm  (IE), APAJALAHTI, Juha (FI), 

LAURAEUS, Marko (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54)  Bộ kit, hợp phần và phương pháp để xác định và nhận diện sự 

bám dính và chống bám dính của vi khuẩn với dịch nhầy, tế 
bào biểu mô và các tế bào khác 

  (57)     Sáng chế nhìn chung đề cập đến bộ kit, hợp phần và phương pháp để xác định và nhận 
diện sự bám dính và chống bám dính của vi khuẩn với dịch nhầy, tế bào biểu mô và các 
tế bào khác. Cụ thể, sáng chế đề xuất phương pháp phát hiện và nhận diện sự có bám 
dính hoặc không bám dính của vi khuẩn vào dịch nhầy (tế bào biểu mô (ví dụ, có mặt 
trong ruột non), hoặc phần khác của động vật trong đó vi khuẩn có thể có mặt, và 
phương pháp nhận diện và xác định đặc điểm (ví dụ, công hiệu của) các chất điều biến 
sự bám dính của vi khuẩn vào dịch nhầy và tế bào biểu mô, hoặc phần khác của động 
vật trong đó vi khuẩn có thể có mặt.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2012 
(71) Công ty TNHH Ngọc Thiên  (VN) 

Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Tạ Thị Tấn (VN) 
(54) Quy trình xử lý chất thải trong sản xuất chì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý chất thải trong sản xuất chì theo một chu trình kết 
hợp giữa cơ học và hóa học nhằm xử lý bụi và khí độc có trong chất thải một cách triệt 
để nhất. Quy trình xử lý chất thải này gồm 4 công đoạn : Thu chất thải, làm nguội chất 
thải, lọc bụi trong chất thải, xử lý khí độc trong chất thải. Trong đó, chất thải làm nguội 
bằng tỏa nhiệt tự nhiên, thành phần bụi được lọc qua các túi vải nhờ lực hút tạo ra từ 
quạt, khí độc sau khi qua túi vải được sục vào dung dịch hóa học để trung hòa.  
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(30) PI 2010002410       25.05.2010 MY 
(71) FOREST RESEARCH INSTITUTE MALAYSlA  (MY) 

52109 Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia 
(72) CHOO Kheng Ten (MY), SIK Huei Shing (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý gỗ xẻ ở nhiệt độ cao và lò để sử dụng trong 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý gỗ xẻ ở nhiệt độ cao, phương pháp này bao gồm 

các bước cấp khối gỗ xẻ (10), kẹp chặt các khối gỗ này, đưa khói gỗ này vào pha xử lý 
thứ nhất, sấy khối gỗ này trong dòng không khí ở nhiệt độ không thấp hơn 120oC, làm 
nguội khối gỗ này và sau đó đưa khối gỗ này vào pha xử lý thứ hai, và làm nguội tiếp 
khối gỗ đã được sấy trong dòng không khí ở nhiệt độ xung quanh. Sáng chế cũng đề cập 
đến lò để sử dụng trong phương pháp xử lý gỗ xẻ ở nhiệt độ cao này, trong đó lò này bao 
gồm buồng (30) để tiếp nhận khối gỗ xẻ, phương tiện cấp nhiệt để tạo ra và cấp nhiệt 
nóng và hơi nước để sấy và xử lý khối gỗ này, phương tiện trao đổi nhiệt (35) để tạo ra 
và duy trì môi trường có nhiệt độ ổn định và kéo dài trong buồng, phương tiện tạo âm để 
tạo ra và duy trì hàm lượng ẩm cân bằng đã được định trước trong buồng, phương tiện 
sinh dòng khí (33, 34) để tạo ra dòng không khí kéo dài và đồng đều trong buồng, và 
phương tiện kiểm soát để theo dõi và kiểm soát các thông số sấy khác nhau trong buồng.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm có thể pha loãng thành dung dịch truyền dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa thành phần hoạt tính là hợp chất có công thức (I) 
hoặc muối của nó với axit dược dụng. Dược phẩm này có thể pha loãng thành dung dịch 
truyền dịch. 
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(72) TAM, Tim Fat (CA), LEUNG-TOUNG, Regis (CA), WANG, Yingsheng (CA), 

ZHAO, Yanqing (CA), XIN, Tao  (CA), SHAH, Birenkumar  (CA), N'ZEMBA, Blaise 
(CA), WODZINSKA, Jolanta Maria  (CA), PREMYSLOVA, Marina (CA) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất flo hóa của 3-hyđroxypyriđin-4-on 
  (57)   Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức I là dẫn xuất của 3- hyđroxypyriđin-4-on. 

Các hợp chất theo sáng chế có thể được dùng để điều trị tình trạng bệnh liên quan tới 
hàm lượng gây độc của sắt. Các hợp chất này có thể được sử dùng để điều chế thuốc để 
điều trị bệnh liên quan tới hàm lượng gây độc của sắt. Tình trạng bệnh liên quan tới hàm 
lượng gây độc của sắt có thể được chọn từ nhóm gồm: bệnh ung thư, bệnh phổi, bệnh 
thận tiến triển và chứng mất điều hòa Frederich.  
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67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) SPINDLER, Christian (DE), SCHLElFER, Norbert (DE), BRODT, Gregor  (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit thơm, tự do để tác động đến tầng đá, phương pháp tác 

động đến dòng chảy của axit vào tầng đá và phương pháp làm 
giảm độ thấm của đá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit thơm, tự do chứa ít nhất hai hệ vòng thơm hoặc ít nhất hai chức 
axit và/hoặc muối của chúng để tác động đến tầng đá trong quá trình khai thác dầu mỏ 
và/hoặc khí tự nhiên dưới mặt đất. Axit tự do được sử dụng để tác động đến và cụ thể để 
kiểm soát dòng chảy của axit vào tầng đá trong quy trình axit hoá. Muối thích hợp của 
các axit thơm này dùng để làm giảm độ thấm của đá và cụ thể để làm giảm dòng chảy 
của nước vào lỗ khoan giếng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tác động 
đến dòng chảy của axit vào tầng đá và phương pháp làm giảm độ thấm của đá trong quá 
trình khai thác mỏ dầu khoáng và/hoặc khí tự nhiên dưới mặt đất.  
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(30) 61/234,281 15.08.2009 US 

61/266,343 03.12.2009 US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) SWAMY, Rajeshwari (US), HAMBLETON, Julie (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng VEGF để điều trị bệnh ung thư vú cho bệnh 

nhân đã được điều trị trước đó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng VEGF được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân 

được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thu vú di căn ba âm tính đã được điều trị trước đó. Chế 
độ điều trị kết hợp hoá trị liệu được coi là trị liệu dòng thứ hai với việc sử dụng lượng 
hữu hiệu của kháng thể kháng VEGF, trong đó hoá trị liệu của chế độ điều trị bao gồm 
việc sử dụng ít nhất một tác nhân hoá trị liệu, và trong đó chế độ điều trị kéo dài một 
cách hiệu quả tỷ lệ sống sót không tiến triển của người bệnh.   

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
57 

(11) 32453 
(21) 1-2012-00506 (51) 7 A23L  2/00, A23C  11/10, A23L  

1/20,  2/38,  2/70, C12G  3/04 
(22) 30.07.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2010/062917    30.07.2010 (87) WO 2011/013807 03.02.2011 
(30) 2009-180075 31.07.2009 JP 

2009-185172 07.08.2009 JP 
2010-096384 19.04.2010 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2013 
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9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
(72) KITSUTAKA, Hiroshi (JP), ODAGIRI, Hisa (JP), HONJO, Kaori (JP), NAGAYASU, 

Machiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống bão hòa khí cacbonic chứa bột đậu nành hoặc sữa 

đậu nành và phương pháp sản xuất đồ uống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống bão hòa khí cacbonic chứa bột đậu nành hoặc sữa đậu 

nành, trong đó đồ uống bão hòa khí cacbonic được cung cấp mùi axit cacbonic dễ chịu 
cũng như các chất dinh dưỡng và mùi hương hấp dẫn thu được từ đậu nành, và thành 
phần thu được từ đậu nành này được duy trì ổn định mà không bị đông tụ ngay cả khi 
hàm lượng của thành phần thu được từ đậu nành là cao.  

Bằng cách điều chỉnh độ pH của đồ uống bão hòa khí cacbonic chứa bột đậu nành 
và/hoặc sữa đậu nành đến 5,7 hoặc cao hơn, có thể luôn giữ thành phần thu được từ đậu 
nành không bị đông tụ, và tạo ra đồ uống có mùi axit cacbonic dễ chịu cũng như các 
chất dinh dưỡng và mùi hương hấp dẫn thu được từ đậu nành.  
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(72) Liam Geoffrey TROW (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Máy bán hàng tự động  

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy bán hàng tự động bao gồm hệ thống cung cấp thực phẩm, 
trong đó hệ thống này bao gồm khoang chuẩn bị thực phẩm, thiết bị phân phối thực 
phẩm, thiết bị phân phối chất lỏng đến khoang chuẩn bị và thiết bị tạo nước để cung cấp 
hơi nước vào khoang chuẩn bị.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đọc hình ảnh và phương pháp đọc hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị đọc hình ảnh bao gồm nguồn ánh sáng, khối đọc, khối di 
chuyển, khối điều khiển thời gian chuyển sáng ON. Nguồn ánh sáng chiếu ánh sáng lên 
trên tài liệu. Khối đọc tiếp nhận ánh sáng được phản xạ từ tài liệu, chuyển đổi ánh sáng 
được tiếp nhận thành các điện tích điện, và tích tụ các điện  tích điện như tín hiệu hình 
ảnh. Khối di chuyển di chuyển tương đối nguồn ánh sáng và tài liệu. Khối điều khiển tốc 
độ di chuyển điều khiển tốc độ di chuyển của khối di chuyển theo chế độ đọc của thiết 
bị đọc hình ảnh để điều khiển tốc độ đọc trong khối đọc. Khối điều khiển thời gian 
chuyển sang ON điều khiển nguồn ánh sáng để được tắt trong khoảng thời gian được 
định sẵn dựa trên chế độ dọc khi khối dọc tích tụ các điện tích điện để ngăn không cho 
các điện tích điện được tích tụ trong khối đọc đạt tới lượng bão hòa.  
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(72) YAMAGUCHl Susumu (JP), USHIO Hideki (JP), IWANAGA Daigo (JP), SHINODA 

Akira (JP), FUJIWARA Hidenori (JP), KIYOHARA Reiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tăng cường vị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tăng cường vị nhằm thu được vị mặn hoặc vị ngọt vừa đủ 
ngay cả khi hàm lượng muối hoặc đường dùng làm thực phẩm giảm. Cụ thể, sáng chế đề 
cập đến chế phẩm tăng cường vị chứa một hoặc nhiều chất được chọn từ các aldehyt béo 
mạch thẳng có từ 3 đến 10 nguyên tử cacbon và các rượu béo mạch thẳng có từ 4 đến 10 
nguyên tử cacbon làm thành phần hoạt tính. Hàm lượng muối hoặc đường có trong thực 
phẩm có thể được làm giảm bằng cách bổ sung chế phẩm tăng cường vị vào thực phẩm.  
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David (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môi trường lọc, phương pháp sản xuất than hoạt tính, hệ 

thống lọc, hộp chứa hệ thống lọc và phương pháp loại bỏ chất 
gây ô nhiễm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môi trường lọc để loại bỏ các chất gây ô nhiễm ra khỏi nước bao 
gồm than hoạt tính dạng hạt được phủ nhôm và zeolit dạng hạt. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất than hoạt tính dạng hạt được phủ nhôm bao gồm bước cho 
than hoạt tính dạng hạt được phủ nhôm bao gồm bước cho than hoạt tính dạng hạt tiếp 
xúc với dung dịch nước chứa một hoặc nhiều muối nhôm mà được axit hoá đến độ pH 
nằm trong khoảng từ 5 đến 6,8, loại bỏ dung dịch nước này và rửa và sấy than hoạt tính 
dạng hạt được phủ nhôm mà được tạo ra. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống 
lọc để loại bỏ các chất gây ô nhiễm ra khỏi nước bao gồm (i) một vùng giữa chứa than 
hoạt tính dạng hạt và zeolit dạng hạt và (ii) một vùng chắn dưới chứa vật liệu lọc, trong 
đó hệ thống này cho phép lưu lượng nước qua đó nằm trong khoảng từ 0,5Ls-1m-2 đến 
10Ls-1m-2; đề cập đến hộp chứa hệ thống lọc và phương pháp loại bỏ các chất gây « 
nhiễm ra khỏi nước.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Adenovirut tái tổ hợp thu được từ vectơ plasmit adenovirut 

tái tổ hợp chứa epitop của protein circumsporozoit của 
plasmodium có hoạt tính miễn dịch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến adenovirut có protein được biến đổi dÓ tăng cường đáp ứng miễn 
dịch đối với gen chuyển của adenovirut tái tổ hợp và để tránh miễn dịch kháng 
adenovirut đã có. Theo một số phương án, sáng chế đề cập đến adenovirut tái tổ hợp thu 
được từ vectơ plasmit adenovirut tái tổ hợp, trong đó vectơ plasma adcnovirut tái tổ hợp 
chứa trình tự nucleotit mã hoá protein circumsporozoite của plasmođium hoặc phần có 
hoạt tính kháng nguyên của nó, được liên kết linh động với đoạn khởi đầu khác loại và 
protein lõi hoặc capsit được biến đổi, trong đó epitop kháng nguyên của Plasmodium 
eircumsporozoite được xen vào hoặc thay thế ít nhất một phần của protein lõi hoặc 
capsit. Theo các phương án khác, sáng chế đề cập đến dược phẩm hoặc chế phẩm vacxin 
sốt rét bao gồm adenovirut tái tổ hợp theo các phương án trên. Theo các phương án khác 
nữa, sáng chế đề cập đến dược phẩm hoặc chế phẩm vacxin phòng sốt rét để sử dụng 
trong việc điều trị, phòng ngừa hoặc chẩn đoán bệnh sốt rét.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp thẩm thấu ngược để làm giảm nồng độ bo trong 

nước chứa bo, phương pháp điều chế màng composit và màng 
composit thu được bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp thẩm thấu ngược để giảm nồng độ bo trong nước 
chứa bo. Các phương pháp này làm giảm nồng độ bo trong nước biển hoặc nước lợ, đồng 
thời vẫn duy trì hoặc cải thiện sự loại bỏ muối của màng và hiệu suất dòng chảy của các 
màng thẩm thấu ngược polyamit (RO). Các phương pháp này bao gồm cho nước tiếp xúc 
với màng composit gồm các gốc được dẫn xuất từ sulfonyl halogenua thơm, sulfonyl 
halogenua dị thơm, sulfmyl halogenua; sufenyl halogenua; sulfuryl halogenua; 
phosphoryl halogenua; phosphonyl halogenua; phosphinyl halogenua; thiophosphoryl 
halogenua; isoxyanat, ure, xyanat, carbonyl halogenua thơm, epoxit hoặc hỗn hợp của 
chúng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế màng composit và màng 
composit.  
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(71) 1. GOOD CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
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No. 135, Xingang Xi Road, Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong 510275, 
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(72) LI, Shuquan (CN), XU, Yuliang (CN), WANG, Xiaomei (CN), LI, Jianming (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế keo polyuretan hai thành phần không 

chứa dung môi và có hàm lượng monome diphenylmetan 
diisoxyanat thấp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế keo polyuretan hai thành phần, không chứa 
dung môi, và có hàm lượng monome diphenylmetan diisoxyanat (MDI) tự do thấp. 
Thành phần A thu được từ phản ứng este hóa giữa rượu dihydric và axit hai thành phần, 
trong khi thành phần B thu được từ phản ứng giữa monome MDI và rượu polyhydric 
theo tỷ lệ mol của NCO/OH = 3-5,5:1. Phương pháp theo sáng chế có quy trình đơn 
giản, chi phí sản xuất thấp. Keo polyuretan thu được có hàm lượng monome MDI tự do 
thấp, tốc độ hóa rắn nhanh, độ bền dung môi và độ bền thủy phân cao; đồng thời có độ 
ổn định tốt nên thuận tiện khi vận chuyển và sử dụng. Ngoài ra, do keo này không chứa 
dung môi nên phương pháp theo sáng chế thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.  
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(72) SIEBEL, Christian W. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất đối kháng đặc hiệu Notch3 để điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đối kháng đặc hiệu Notch3 được sử dụng để điều trị bệnh ung 
thư, cụ thể là bệnh bạch cầu tế bào T, trong đó chất đối kháng Notch3 và Notch1 được 
sử dụng theo cách riêng rẽ hoặc theo cách kết hợp. Sáng chế cũng đề cập đến hợp phần 
và phương pháp nhận diện bệnh ung thư liên quan đến Notch3.  
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(71) 1. Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Viện khoa học vật liệu - Viện khoa học và công nghệ Việt 
Nam  (VN) 
Nhà 2A, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Mai Hương (VN), Hà Phương Thư (VN), Nguyễn Xuân Phúc (VN), Trần Thị Hồng 
HÀ (VN) 

(54) Phương pháp tách chiết hợp chất 1,3-beta-D-glucan từ nấm hầu 
thủ Hericium erinaceus được trồng ở Việt Nam và phương pháp 
bao curcumin bằng cách sử dụng hợp chất 1,3-beta-D-glucan 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tách chiết hợp chất 1,3-β-D-glucan từ nấm hầu thủ 
Hencium erinaceus được trồng ở Việt Nam, trong đó sản phẩm polysacarit thô được tinh 
chế bằng cách sử dụng hỗn hợp enzym bao gồm glucanaza và α-amylaza ở dạng dịch 
thể 30% để cắt ngắn mạch và loại bớt các liên kết α-1,4 trong phân tử, để thu được sản 
phẩm polysacarit có cấu trúc chủ yếu là 1,3-β-D-glucan có công thức (1). Sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp vi bao curcumin bằng hợp chất 1,3-β-D-glucan được tách chiết 
bằng phương pháp nêu trên. Phức hợp curcumin -1,3-β-D-glucan (Cur - Glu) thu được 
theo sáng chế khi hoà tan trong nước thể hiện tính tan tốt và tạo thành dung dịch có màu 
vàng trong suốt, kích thước hạt 50nm. Với kích thước này, phức hợp Cur-Glu có thể chui 
qua các khoang hở của khối u, giúp cho việc tiêu diệt tế bào ung thư.  
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75, Quai d'Orsay F-75321 Paris, Cedex 07, France 

(72) MILLNER, Robert (AT), PLAUL, Jan-Friedemann (DE), SCHENK, Johannes Leopold 
(AT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp để loại bỏ CO2 ra khỏi khí xả và thiết bị để thực 

hiện phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ CO2 ra khỏi các khí xả (9), như khí xả từ các 

thiết bị sản xuất gang hoặc khí xả từ các thiết bị dùng khí tổng hợp, trong đó CO2 được 
loại bỏ bằng cách hấp thụ hoá học và/hoặc vật lý (14), nhiệt để hoàn nguyên chất hấp 
thụ thu dược ít nhất một phần từ thiết bị tách không khí (23). Nhờ đó, CO2 có thể được 
tách ra khỏi các khí xả với mức lớn hơn so với trong trong quá trình hấp thụ thay đổi áp 
suất, nhưng tuy nhiên chất mang lượng chất lượng thấp hơn có thể được sử dụng cho mục 
đích này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để thực hiện phương pháp này.  
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(30) 09171614.2      29.09.2009 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) GEWEHR, Markus (DE), HADEN, Egon (DE), BRAHM, Lutz (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp diệt côn trùng, hợp phần chứa hỗn hợp này và phương 

pháp khống chế vật gây hại 
  (57)    Sáng chế đề cập hỗn hợp có tác dụng hiệp đồng chứa, dưới dạng thành phần hoạt tính, 

chlorfenafyr dưới dạng hợp chất diệt côn trùng I và hợp chất diệt nấm II được chọn từ 
nhóm bao gồm azoxystrobin, coumetoxystrobin, coumoxystrobin, dimoxystrobin, 
enestroburin, floxastrobin, kresoxim-metyl, metominostrobin, orysastrobin, 
picoxystrobin, pyraclostrobin, pyrametostrobin, pyraoxystrobin, pyribenearb, 
trifloxystrobin, metyl este của axit 2-(ortho-((2,5-dimetylphenyl- oxymetylen)phenyl)-
3-metoxy-aerylic, 2-(2-(3-(2,6-diclophenyl)-1-metyl- alylideneaminooxymetyl)-
phenyl)-2-metoxyimino-N-metyl-axetamit. Sáng chế cũng đề cập đến hợp phần chứa 
hỗn hợp này và phương pháp khống chế vật gây hại.  
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(72) SUPPIAH, Aruljothy (MY), OOI, Boon Lee (MY) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị triệt cục chất lỏng và bộ phận làm ổn định dầu thô và 

quy trình làm ổn định dầu thô 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị triệt cục chất lỏng, bộ phận làm ổn định dầu thô và quy trình 

làm ổn định dầu thô. Trong đó thiết bị này gồm có bộ phận tách đầu vào (40) có khả 
năng phân tách khí-lỏng của chất lỏng lấy từ dòng chảy của giếng sâu (Full Well Stream 
- FWS) và đường ống dẫn chất lỏng được đặt nghiêng và kéo dài (42) để hạn chế các cục 
chất lỏng. Bộ phận làm ổn định dầu thô cũng được cung cấp riêng biệt và gồm có tháp 
làm ổn định (60), bộ phân tách (61) để phân tách hơi-lỏng được cung cấp phía ngược 
dòng của tháp làm ổn định (60), đường ống đi xuống được kéo dài (62) tại đáy của tháp 
làm ổn định (60), bộ trao đổi nhiệt dầu thô (63) kết nối hoạt động với đường ống đi 
xuống (62), và thùng hoãn xung/nồi hơi (64) kết nối hoạt động với bộ trao đổi nhiệt dầu 
thô (63) thông qua ống thẳng đứng (65).  
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(72) Alexander STANKOWSKI (CH), Daniel BECKEL (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp kim hàn vảy cứng để hàn vảy cứng ở nhiệt độ cao và 

phương pháp sửa chữa, phương pháp sản xuất các bộ phận cấu 
thành sử dụng hợp kim hàn vảy cứng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim hàn vảy cứng trên cơ sở Ni, co hoặc Ni-Co (1) để hàn vảy 
cứng ở nhiệt độ cao và đề cập đến các phương pháp sản xuất hoặc sửa  chữa các bộ phận 
cấu thành (7) có cấu trúc mô đun và để sửa chữa các bộ phận cấu thành bị hư hỏng (7) 
mà bao gồm siêu hợp kim tinh thể đơn hoặc hoá cứng định hướng bằng cách sử dụng 
siêu hợp kim hàn vảy cứng (1). Hợp kim hàn vảy cứng bao gồm thành phần bột kim loại 
thứ nhất (2) có kích thước hạt trong khoảng nanomet và thành phần bột kim loại thứ hai 
(3) có kích thước hạt trong khoảng micromet, khác biệt ở chỗ bề mặt của các hạt của 
thành phần bột thứ hai (3) được phủ mỏng bằng các hạt của thành phần bột thứ nhất (2), 
và ở chỗ hợp kim hàn vảy cứng (1) bao gồm thêm các thành phần ổn định biên hạt làm 
các thành phần hợp kim. Ngoài ra, chất làm hạ điểm nóng chảy có thể tồn tại trong hợp 
kim hàn vảy cứng (1) với lượng phổ biến trên thị trường hoặc với tỷ lệ tăng tương đối. 
Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim hàn vảy cứng (1) và xác suất của sự tái kết tinh giảm.  
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(72) Ulrich WELLENKAMP (DE), Luis Federico PUERTA (IT), Wolfgang KAPPIS (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp phục hồi rôto của máy tuabin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phục hồi rôto (10) của tuabin, rôto này có các đường 
rãnh rôto (12) kéo dài theo bề mặt chu vi ngoài để giữ cánh rôto (13) mà được giữ lại 
trong các đường rãnh rôto (12) cách nhau bằng các miếng đệm.  
Phương pháp phục hồi rôto bao gồm các bước sau:  
a) lấy các cánh rôto (13) và các miếng đệm ra khỏi các đường rãnh rôto (12) để gia công 
lại;  
b) đục lỗ các đường rãnh rôto (12) lộ ra đồng thời mở rộng các đường rãnh rôto (12) để 
lấy vật liệu đã bị hỏng ra;  
c) đưa ít nhất một đường rãnh bên (21) mà kéo dài theo bề mặt chu vi ngoài trong mỗi 
trường hợp vào để giữ chi tiết đệm trong các đường rãnh rôto (12) theo cách làm to khe 
hở giữa cánh rôto (13) và các đường rãnh rôto (12) đã đục lỗ bằng chi tiết đệm;  
d) cung cấp các miếng đệm mới (15') phù hợp với các đường rãnh rôto (12) đã đục lỗ và 
có các rãnh (17) phù hợp với các rãnh bên (21) đã đưa vào,  
e) cung cấp các chi tiết đệm để chèn vào các rãnh bên (21) kéo dài theo bề mặt chu vi 
ngoài và các rãnh (17) của các miếng đệm mới; và  
f) chèn các cánh rôto (13) và các miếng đệm mới (15') vào các đường rãnh rôto (12) đã 
đục lỗ và cũng chèn các chi tiết đệm tương ứng vào các đường rãnh bên (21) và các 
đường rãnh (17) phù hợp của các miếng đệm mới (15').  
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(72) DELTOUR, Bernard (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Nắp dùng cho vật chứa dễ mở và vật chứa có nắp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp (1) cho vật chứa dễ mở bao gồm gờ đỡ và lá kim loại (3) được 
gắn vào gờ đỡ, lá kim loại này có vấu (4) được gập lên lá kim loại, trong đó lá kim loại 
bao gồm phần lõm giữa (5) và ít nhất phần phẳng (6) ở dưới vấu, trong đó tùy ý vấu được 
gắn vào phần phẳng, và sáng chế còn đề cập đến vật chứa có nắp này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể phân lập liên kết với fibrin và chế phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề xuất kháng thể phân lập liên kết với fibrin hoặc miền γC của fibrinogen. 

Theo các khía cạnh khác nhau, kháng thể này ức chế sự bám dính của vi tế bào thần 
kinh đệm vào fibrin hoặc miền γC của fibrinogen, ức chế liên kết Mac-1 với fibrin hoặc 
miền γC của fibrinogen, và/hoặc ngăn chặn các triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm não 
tủy tự miễn dịch thử nghiệm (EAE). Sáng chế còn đề xuất các phương pháp khác nhau 
sử dụng các kháng thể này, dược phẩm, kit, các vật truyền, tế bào chứa các vật truyền 
này, và phương pháp tạo ra kháng thể này.  
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(72) MANCINI, Angelo (IT), GHIDELLI, Serge R.J. (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) ống chống khuẩn và thùng chứa có lắp ống chống khuẩn này 

  (57)     ống chống khuẩn (2) được mô tả có thể chứa các nguyên tố khuếch tán để xử lý và/hoặc 
biến đổi một hoặc nhiều đặc tính của nguồn cấp nước.  
ống chống khuẩn (2) được lắp bên trong thùng chứa (1) chứa nguồn cấp nước đã nói và 
được cố định bằng công cụ kẹp chặt (23.a, 61, 63; 23.a, 51; 23.b, 61, 62; 23.b, 51, 62; 
22, 71) với một hoặc nhiều bộ phận (5; 6; 7; 16) bên trong thùng chứa (1) đã nói.  
Trên thành của ống chống khuẩn (2), các lỗ (21) có kích thước sao cho có thể giữ lại các 
nguyên tố khuếch tán đã nói bên trong ống và, cùng thời điểm, sao cho cho phép tương 
tác trực tiếp với nước ngập và chuyển động xung quanh nó. 
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(30) 2009-227154    30.09.2009  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2013 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 
(72) MINAKUCHI, Shunsuke (JP), UCHIDA, Tatsuro (JP), KANAZAWA, Manabu (JP), 

SATO, Makoto (JP), HIRAOKA, Yasutaka (JP), SASAKI, Ryota (JP), SUGITA, Daigo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo thang màu để xác định lực nhai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo thang màu có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn 
xác định khách quan hơn để phân tích đặc tính thay đổi màu sắc của kẹo cao su trong 
quá trình nhai bởi các cá thể có răng và hàm khỏe mạnh và dùng để đánh giá hiệu suất 
nhai bằng kẹo cao su có thể đổi màu. Phương pháp tạo ra thang màu trong đó số lần nhai 
bởi các cá thể có răng và hàm khỏe mạnh và mức khác biệt về màu sắc của màu được 
hiện ra bởi kẹo cao su sau khi nhai được xác định bằng cách cho một số lượng lớn cá thể 
có răng và hàm khỏe mạnh nhai kẹo cao su có thể đổi màu để xác định phương trình hồi 
quy của màu được hiện bởi kẹo cao su sau khi nhai và mức khác biệt về mặt màu sắc của 
kẹo cao su trước và sau khi nhai và tiếp theo xác định phương trình hồi quy của số lần 
nhai và mức khác biệt về mặt màu sắc của kẹo cao su trước và sau khi nhai.  
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(72) Wilairat CHEEWASEDTHAM (TH) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp, kit thử nghiệm và phương pháp chế tạo kit thử 

nghiệm xác định định lượng của hợp chất thiuram có mặt 
trong mẫu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định lượng hợp chất thiuram có mặt trong mẫu, bao 
gồm các bước: cho mẫu tiếp xúc với dung dịch tạo phức chứa các ion đồng (II); và cho 
mẫu tiếp xúc với dung dịch phân biệt chứa hợp chất để chiết hợp chất thiuram-đồng (II), 
trong đó bước cho mẫu tiếp xúc với dung dịch tạo phức và dung dịch phân biệt dẫn đến 
sự hình thành hỗn hợp có lớp thứ nhất và lớp thứ hai có tỷ trọng khác nhau, lớp thứ nhất 
có đặc tính quang học tương ứng với hàm lượng của các hợp chất thiuram có mặt trong 
mẫu. Sáng chế còn đề xuất kit thử nghiệm và phương pháp chế tạo kit thử nghiệm xác 
định định lượng hợp chất thiuram có mặt trong mẫu.  
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Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) POHL, Michael (AT), RAINER, Christian (AT), ESSER, Markus (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hyđromagnesit trong môi trường nước và 

chế phẩm chứa hyđromagnesit thu được theo quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hyđromagnesit trong môi trường nước. Sáng chế 

còn đề cập đến chế phẩm chứa hyđromagnesit có hình thái dạng phiến đặc trưng cùng 
với cỡ hạt trung bình đặc trưng và đến ứng dụng của chúng làm khoáng chất, chất độn và 
bột màu trong công nghiệp giấy, sơn, cao su và chất dẻo và đến ứng dụng của chúng làm 
chất chống cháy.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
78 

(11) 32474 
(21) 1-2012-01228 (51) 7 A61K  31/4178,  31/473,  31/496,  

31/573,  45/06, A61P  1/08 
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(71) HELSINN HEALTHCARE SA  (CH) 

Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano-Pazallo, Switzerland 
(72) TRENTO, Fabio (IT), CANTOREGGI, Sergio (CH), ROSSI, Giorgia (IT), 

CANNELLA, Roberta (IT), BONADEO, Daniele (IT), BRAGLIA, Riccardo (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất netupitant hoặc muối dược dụng của nó để sử dụng 

trong việc điều trị triệu chứng buồn nôn và nôn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất netupitant hoặc muối dược dụng của nó dùng để điều trị 

hoặc ngăn ngừa triệu chứng buồn nôn và nôn cho bệnh nhân trải qua hoá trị liệu, phép 
trị liệu bằng tia X, hoặc phẫu thuật.  
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(11) 32475 
(21) 1-2012-01241 (51) 7 B23B  7/12,  27/40, B32B  25/08 
(22) 23.11.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2010/008290  23.11.2010 (87) WO 2012/057395 03.05.2012 
(30) 10-2010-0105725       28.10.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2012 
(75) PARK, HEE DAE  (KR) 

Yonsan LG Apt 122-802, 243-18, Yonsan-Dong, Yonje-Gu, Busan, Korea 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Tấm đa lớp nhiều màu chứa cao su dùng cho sản xuất giày và 

phương pháp sản xuất tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm đa lớp nhiều màu chứa cao su dùng để sản xuất giày và phương 

pháp sản xuất tấm này. Tấm đa lớp này bao gồm lớp nóng chảy thông dụng và lớp 
polyurêtan dẻo nóng (TPU) được tạo ra bằng cách trộn polyurêtan dẻo nóng và cao su 
trên bề mặt phía trên của lớp nóng chảy. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
tấm đa lớp này bao gồm các bước sau: cho hỗn hợp bao gồm polyuretan dẻo nóng và cao 
su vào một ngăn; cho nguyên liệu nóng chảy thông dụng vào một ngăn khác; và ép đùn 
đồng thời hỗn hợp và nguyên liệu nóng chảy bằng cách sử dụng phương pháp đồng ép 
đùn. Theo sáng chế, khi tấm đa lớp một màu hoặc tấm đa lớp nhiều màu được sử dụng 
làm các lớp phía trên của giày da được sử dụng, chất kết dính (cụ thể hơn là chất kết dính 
bao gồm các dung môi như là DMF và MEK) không được sử dụng. Do đó, có được các lợi 
ích như là các bọt không khí có thể được ngăn chặn không để sinh ra trên tấm đa lớp.  
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No.12, Ln. 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei City, Taoyuan County, Taiwan. 
(72) Wei-Lun Li (TW), Chia-Tung Hu (TW), Yu-Neng Hung (TW), Ting-Wei Hsu (TW), 

Hui-Chia Chang (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống thiết bị và phương pháp truyền tin khẩn cấp dạng 

tương thích 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống thiết bị và phương pháp truyền tin khẩn cấp dạng tương thích, 

khi nhận được yêu cầu truyền tin khẩn cấp có thể căn cứ vào chủng loại và thuộc tính 
của tin khẩn cấp tự động lựa chọn một hay nhiều phương tiện truyền tin phù hợp để đồng 
thời hoặc lần lượt truyền tin khẩn cấp tới các đối tượng được thông báo mặc định hoặc 
không mặc định. Hệ thống theo sáng chế bao gồm : khối yêu cầu truyền tin khẩn cấp, 
trung tâm điều hành truyền tin khẩn cấp, khối logic truyền tin khẩn cấp dạng tương 
thích, khối thuộc tính tin khẩn cấp, khối thuộc tính phương tiện truyền tin, khối thuộc 
tính đối tượng được thông báo và phương tiện truyền tin. Sáng chế đề xuất một giải pháp 
đơn giản và nhanh chóng giúp các cơ quan chính phủ, các đơn vị sự nghiệp, các doanh 
nghiệp, các tổ chức đoàn thể kịp thời truyền tin khẩn cấp thông qua các phương tiện 
truyền tin. Trường hợp xảy ra tai họa, sáng chế có thể cung cấp một giải pháp phòng 
tránh để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân; trường hợp phát sinh sự việc khẩn 
cấp, sáng chế có thể truyền tin với tốc độ nhanh.  
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HASHIMOTO, Hiroshi (JP), ISHIKAWA, Junko (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chất tăng cường tạo xeramit và chất làm ẩm 

  (57)    Chất tăng cường tạo xeramit và chất làm ẩm chứa, chất chiết của ít nhất một thực vật 
được chọn từ nhóm gồm có Chenopodium hybndum, Melia toosendan, Indigofera 
tinctoria, Cirsium japonicum, Catalpa ovata, và Tagetes erecta, hoặc hợp chất được thể 
hiện bởi công thức (1) dưới đây, làm hoạt chất:  

 

  
 

trong đó, R là nhóm axyl có từ 1 đến 5 nguyên tử cacbon.  
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54, rue la Boetie 75008 Paris, France 
(72) HUBER, Jochen (DE), BLANCHE, Francis  (FR), DABDOUBI, Tarik  (FR), 

SOUBRIER, Fabienne (FR), LANGE, Christian  (DE), HEERMEIER, Katherin  (DE), 
KRUIP, Jochen  (DE), FOCKEN, Ingo  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polypeptit liên kết với thụ thể của sản phẩm cuối của quá 

trình glycosyl hóa (RAGE) và chế phẩm chứa polypeptit này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit hoặc phức hợp polypeptit bao gồm ít nhất hai trình tự 

axit amin được sắp xếp sao cho gắn kết đặc hiệu với thụ thể của sản phẩm cuối của quá 
trình glycosyl hoá (RAGE). Sáng chế cũng đề cập đến một hoặc nhiều axit nucleic mã 
hoá polypeptit hoặc phức hợp polypeptit, tế bào tổng hợp kháng thể kháng RAGE và chế 
phẩm chứa ít nhất một polypeptit hoặc axit nucleic như nêu trên được sử dụng để điều trị 
bệnh hoặc rối loạn liên quan đến RAGE.  
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(72) CHAPMAN, David, Monroe (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm sol titan oxit dạng nước và phương pháp sản xuất 

chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm sol titan oxit dạng nước siêu mịn, ổn định, có tính kiềm, 

lượng chất rắn cao, độ nhớt thấp, sức căng bề mặt thấp, tính bốc cháy thấp và có mùi ít 
khó chịu nhất. Chế phẩm theo sáng chế bao gồm hỗn hợp của các bazơ hữu cơ mạnh và 
yếu được dùng làm chất phân tán để làm ổn định các sol titan oxit. Hỗn hợp chất phân 
tán này được phát hiện là làm cho huyền phù có lượng chất rắn titan oxit tương đối cao, 
sức căng bề mặt thấp, độ nhớt thấp mà có tính bốc cháy thấp. Các sol được tạo ra theo 
sáng chế có thể được sử dụng trong các ứng dụng xúc tác, chẳng hạn như trong chất 
mang xúc tác để kiểm soát khí xả trong động cơ điêzen, hoặc trong các ứng dụng làm 
chất quang xúc tác cho các chất ô nhiễm, mà mong muốn chất quang xúc tác này chứa 
titan oxit dạng sol. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm sol titan 
oxit dạng nước này.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cơ cấu gá chặt răng máy xúc và răng máy xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu gá chặt răng máy xúc và răng máy xúc. Trong đó, răng máy 
xúc này bao gồm hốc chứa mũi được tạo thành trong đó; vật chèn vào được chứa trong 
phần thụt vào được tạo thành ở mũi khớp nối; và chốt có ren được siết chặt có thể tháo 
rời với răng trên mũi, chốt có phần ren xoáy được tạo thành trên đó mà lệch tâm so với 
phần thân của chốt. Răng máy xúc gồm hốc với ít nhất một vách cạnh có phần thụt vào 
chứa vật chèn vào, và các bề mặt giao dạng phẳng khớp với vật chèn vào được tạo thành 
bên trong đó, với một bề mặt giao chống lại sự quay của răng theo trục dọc của răng 
theo một hướng, và bề mặt giao khác chống lại sự quay của răng theo trục dọc theo 
hướng đối diện. Răng máy xúc gồm một hốc bị chặn bởi các vách cạnh đối diện, với ít 
nhất một trong số các vách cạnh có phần thụt vào chứa vật chèn vào được tạo thành bên 
trong đó, nhờ đó phần thụt vào chứa vật chèn vào được lắp trong mũi khớp nối.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp trồng nho, phương pháp lên men nho triệt để và 

phương pháp thu nấm men tự nhiên trên nho và phương pháp 
lên men sử dụng các loại nấm men này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp trồng nho có khả năng chống chịu tốt bao gồm chọn 
giống nho bản địa có nguồn gốc tự nhiên, bón phân cho nho với phân trộn thu được từ 
các loại cỏ mọc trên đất, không bổ sung thêm phân bón khác, và thu hoạch nho vào mùa 
thu. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp lên men nước ép nho, trong 20-25% thể tích 
bể lên men, dựa vào các nấm men tự nhiên của nho, và ở trạng thái ban đầu thu được độ 
cồn là 3,5-6% thể tích, sau đó được đổ đầy sau mỗi 7-15 ngày; lên men từng bước toàn 
bộ đường thêm vào. Ba loại nấm men khác nhau thu được theo sáng chế bao gồm: nấm 
men trắng (1), nấm men sinh trưởng chậm (2) và nấm men vàng (3). Việc sử dụng các 
loại nấm men này có thể trực tiếp thu được các đồ uống có chất lượng cao như rượu táo, 
bia, rượu cô-nhắc, rượu mạnh, rượu vốt-ka, . . ., với các sản phẩm có hàm lượng cồn lên 
đến 60% thể tích/thể tích. Sự lên men cũng được thực hiện với các dung dịch có nồng độ 
sucrozơ cao, dịch mật, đường thu được từ sự thuỷ phân tinh bột, và các loại vật chất thực 
vật khác nhau. ứng dụng trong sản suất bánh mỳ, bánh ngọt và các sản phẩm chuyển 
hoá có chất lượng.  
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O'DONAGHUE, Eileen (US), WALL, Mark, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phospholipaza, axit nucleic mã hóa nó và phương pháp sản 

xuất 
  (57)   Sáng chế đề cập đến enzym phospholipaza C đặc hiệu với phosphatidylinositol 

(phosphatidylinositol-specific phospholipase C: PI-PTC), axit nucleic mã hoá chúng, 
kháng thể liên kết đặc hiệu với chúng và phương pháp sản xuất và sử dụng chúng. Các 
phương pháp và sản phẩm công nghiệp sử dụng chúng cũng được đề cập. Theo một số 
phương án, sáng chế đề cập đến phương pháp hydrat hóa phospholipit không hydrat hóa 
được (NHP) trong chất nền lipit. Phương pháp này cho phép chuyển NHP tiếp tiếp giáp 
dầu-nước theo đó cho phép NHP được phản ứng và/hoặc loại ra khỏi lipit. Theo một số 
phương án, sáng chế đề cập đến phương pháp loại NHP, phospholipit hydrat hóa được, 
và lexitin ra khỏi dầu thực vật để sản xuất sản phẩm dầu hoặc chất béo đã loại gôm mà 
có thể được sử dụng cho sản xuất thực phẩm và/hoặc các ứng dụng phi thực phẩm. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất liên tục cacbon hoạt tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sản xuất liên tục cacbon hoạt tính. Cụ thể hơn, sáng chế đề 
cập đến kết cấu cấp nhiệt và tuần hoàn nhiệt cải tiến dùng cho các lò cacbon hóa và các 
lò hoạt hóa bằng khí - là các thiết bị nung liên tục được sử dụng rộng rãi để sản xuất 
cacbon, và nhiệt độ bên trong của các thiết bị nung liên tục được ổn định sử dụng lượng 
nhiên liệu khí tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất để sản xuất cacbon hoạt tính chất 
lượng cao.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa có thể hóa rắn trong nước và hợp phần mastit 

chứa chế phẩm nhựa này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa có thể hóa rắn trong nước bao gồm : (a) nhựa 

epoxy; (b) chất hoá rắn amin thơm, trong đó tỷ lệ mol của nhóm chức amin trong chất 
hóa rắn so với nhóm chức epoxy của nhựa epoxy nhỏ hơn hoặc bằng 2:1; và (c) chất kết 
hợp bao gồm nhóm siloxan được ghép với nhóm phản ứng epoxy.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp gắn dải băng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp gắn dải băng bao gồm các bước: bố trí lần lượt các chi 
tiết bằng kim loại dạng cong trên các rãnh tựa, tạo ra ở bề mặt trên của tấm làm việc, cố 
định màng mỏng thứ nhất nhờ các phần nhô định vị thứ nhất, với các phần nhô định vị 
thứ nhất được căn thẳng với rãnh định vị thứ nhất tạo ra ở màng mỏng thứ nhất, gắn lần 
lượt các băng thứ nhất đã gắn lên bề mặt dưới của màng mỏng thứ nhất với các điểm thứ 
nhất của các chi tiết bằng kim loại dạng cong, cố định màng mỏng thứ hai nhờ các phần 
nhô định vị thứ hai, có các phần nhô định vị thứ hai căn thẳng với rãnh định vị thứ hai 
tạo ra ở màng mỏng thứ hai, và gắn lần lượt các băng thứ hai đã gắn trên bề mặt dưới 
của màng mỏng thứ hai với các điểm thứ hai của các chi tiết bằng kim loại dạng cong.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp đóng kín thân túi 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp đóng thân túi được làm từ vải dệt bao gồm các băng 
polyme được kéo đơn trục, cụ thể là các băng polyolefin hoặc polypropylen, trong đó ít 
nhất hai các lớp vải dệt (3, 4) được nối nhờ mối hàn (12), mối hàn (12) được thiết kế bao 
quanh như nhiều điểm hàn (13) được bố trí cách nhau một khoảng.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Gel dầu chứa triterpen dùng để chữa lành vết thương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gel dầu chứa chất lỏng không phân cực và bột chứa triterpen ở dạng 
tiền chất của gel dầu dùng để chữa lành vết thương.  
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(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Sản phẩm đồ uống có tính axit cao và phương pháp kéo dài 

thời gian ổn định của lợi khuẩn probiotic 
  (57)     Các sản phẩm đồ uống được bộc lộ ở đây bao gồm ít nhất một nước ép trái cây, ít nhất 

một chất làm ngọt, lợi khuẩn probiotic, và beta-gluean, trong đó sản phẩm đồ uống có 
độ pH cao nhất là 4,5, mức axit là 0,5% - 1,0%. Trong các phương án mẫu cụ thể và 
không giới hạn, sản phẩm đồ uống này có đặc điểm là khi được kiểm tra sau 45 ngày lưu 
trữ trong thùng kích thước 12 fl. oz. PET hàn kín riêng lẻ trữ trong bóng tối hoặc trong 
điều kiện bảo vệ tia UV khác ở nhiệt độ lạnh 35o F (2,7oC) san phẩm đồ uống này có 
thời hạn sử dụng tăng lên khi so sánh với sản phẩm đồ uống tương tự mà không có beta 
glucan. Các phương pháp được đề xuất cho việc sản xuất các sản phẩm đồ uống này với 
sự ổn định probiotic được kéo dài.  
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(54) Polyme để làm vật liệu xếp thẳng hàng nhờ ánh sáng có độ 

bám dính được cải thiện và phương pháp phủ vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất liệu polyme xếp thẳng hàng nhờ ánh sáng mới mà thể hiện 

sự bám dính được cải thiện vào nền. Cấu trúc polyme bao gồm ít nhất một nhóm mang 
mày có hoạt tính quang hoá và ít nhất một nhóm xúc tác sự bám dính. Vật dụng sản 
xuất, phần tử quang học, phần tử dùng cho mắt và pin tinh thể lỏng mà bao gồm ít nhất 
một lớp xếp thẳng hàng nhờ ánh sáng được tạo ra từ các chất liệu polyme xếp thẳng 
hàng nhờ ánh sáng và các phương pháp dùng cho quá trình tạo này cũng đươc bộc lộ.  
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(30) 2010-084944       01.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2012 
(71) SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 5410041 Japan 
(72) OTSUSHI, Kazutaka (JP), OKAMOTO, Masanobu (JP), TSUKUDA, Katsuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Kết cấu tường giằng bao gồm các cột trụ bằng thép tấm được 

tạo thành ống và cột trụ bằng thép tấm, và phương pháp thi 
công kết cấu này 

  (57)    Sáng chế đề xuất kết cấu tường giằng bao gồm các cột trụ bằng thép tấm được tạo thành 
ống và cột trụ bằng thép tấm và phương pháp thi công kết cấu này, sao cho tạo ra kết cấu 
tường giằng trong đó mức độ sai lệch khi thi công tạo ra có thể cho phép, với kết quả là 
tạo ra kết cấu phu hợp với tính thi công cao và có tính đến việc giảm chi phí thi công. 
Theo trình tự các cột trụ bằng thép tấm được tạo thành ống (1) được lắp đặt bằng cách 
được đóng cọc với khe hở giữa chúng sẽ được liên kết với nhau nhờ cột trụ thép tấm (2) 
với mục đích tạo ra kết cấu tường giằng, trên các mặt bên của các cột trụ bằng thép tấm 
được tạo thành ống (1) có bố trí các cấu kiện liên kết (3) có các rãnh (3a) kéo dài liên tục 
dọc theo chiều dài. Các đầu của cột trụ bằng thép tấm (2) được lắp khớp vào các rãnh 
(3a) theo chiều dài. Dung sai định trước (u) để hấp thụ các sai lệch khi thi công giữa các 
cột trụ bằng thép tấm được tạo thành ống (1) được bố trí trong các đoạn liên kết.  
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(11) 32491 
(21) 1-2012-01574 (51) 7 A23G  4/08,  4/18 
(22) 22.11.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/057636 22.11.2010 (87) WO 2011/063338 26.05.2011 
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(71) WM. WRIGLEY JR. COMPANY  (US) 

410 N. Michigan Ave., Chicago, Illinois 60611, USA 
(72) XIA, Xiaohu (US), LIN, Kenneth Shou-Chein  (US), SHEPHERD, Philip (GB), HAAS, 

Michael S.  (US), SHARKASI, Tawfik (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Chất nền kẹo cao su và phương pháp sản xuất chất nền gôm 

  (57)    Sáng chế đề xuất chất nền gôm chứa các vi hạt chứa ít nhất một polyme liên kết ngang. 
Đã phát hiện ra rằng, chất nền gôm này có các tính chất nhai mong muốn giống như chất 
nền gôm thông thường. Các bã được tạo ra bởi chất nền kẹo cao su chứa các vi hạt 
polyme liên kết ngang dễ dàng được loại bỏ ra khỏi các bề mặt môi trương như bê tông, 
vải và vật liệu sàn nhà.  
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(11) 32492 
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A01P  3/00,  7/04 
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24, Cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) Christian LAEMMER (FR), Jean-Philippe GINGRAS (FR), MÐlanie BOUSQUE (FR), 

Maurice BOURREL (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dung dịch đậm đặc có thể nhũ hóa dùng cho chế phẩm vệ sinh 

thực vật, nhũ tương chứa dung dịch này và phương pháp điều 
chế nhũ tương này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch đậm đặc có thể nhũ hóa dùng cho chế phẩm vệ sinh thực 
vật được nhũ hóa bao gồm trên 90% trọng lượng ít nhất một hỗn hợp hydrocacbon có 
phần chưng cất trên 250oC chứa dưới 20% trọng lượng n-parafin và dưới 1% hợp chất 
dãy thơm, và từ 1 đến 4% trọng lượng hỗn hợp gồm ít nhất hai chất hoạt động bề mặt 
TA1 và TA2, trong đó TA2 ky nước hơn TA1, độ cân bằng ưa nước ưa chất béo 
(hydrophilic lipophilic balance : HLB) của hỗn hợp này nằm trong khoảng từ 6 đến 10.  
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(11) 32493 
(21) 1-2012-01600 (51) 7 C08G  18/22,  18/24,  18/71,  18/76, 

C08L  97/02 
(22) 08.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/069112 08.12.2010 (87) WO/2011/070040 16.06.2011 
(30) 09178369.6      08.12.2009 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) SCHMIDT, Hans-Ulrich (DE), SCHATZ, Waldemar (DE), ULLMANN, Stefan (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vật liệu chứa lignoxenluloza và vật liệu 

chứa lignoxenluloza thu được từ quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu chứa lignoxenluloza có sử dụng thành 

phần isoxyanat có tính phản ứng cao, vật liệu chứa lignoxenluloza này và chất bịt kín 
chứa thành phần isoxyanat có tính phản ứng cao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
thành phần isoxyanat có tính phản ứng cao chứa isoxyanat hữu cơ có ít nhất hai nhóm 
isoxyanat, chất xúc tác có gốc là hợp chất kim loại hữu cơ và hợp chất chứa nhóm 
sulfonyl isoxyanat thơm để sử dụng trong quy trình theo sáng chế.  
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(72) NAGASAWA, Asako (JP), MUKUMOTO, Fujio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm giảm ứng suất nhiệt của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm ứng suất nhiệt của thực vật, phương pháp 
bao gồm bước ứng dụng một lượng hữu hiệu của một hoặc nhiều hợp chất được lựa chọn 
từ nhóm bao gồm hợp chất được biểu diễn bởi công thức (I) và muối dùng được trong 
nông nghiệp của nó với thực vật đã được đưa tới hoặc được đưa tới hệ số ứng suất nhiệt; 
và v.v..  
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(72) BUSHONG, James (US), SARIR, Emmanuel, M. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dùng trong quy trình tinh luyện đường và quy 

trình xử lý dung dịch được cacbonat hóa trong quy trình 
tinh luyện đường 

  (57)     Sáng chế đề cập đền chế phẩm và quy trình cải thiện quá trình gạn lọc bằng cacbonat 
hóa đối với dung dịch đường và xi rô đường. Quy trình được cải thiện bao gồm việc bổ 
sung chế phẩm vào dung dịch đường một cách trực tiếp trong bể chứa dung dịch được 
cacbonat hóa (sau thiết bị làm bão hòa cacbonat hóa cuối cùng), ở đầu nguồn của bể 
chứa dung dịch được cacbonat hóa nhưng phần cuối nguồn của thiết bị làm bão hòa 
cacbonat hóa giai đoạn cuối cùng, trước khi lọc dung dịch được cacbonat hóa, hoặc ở 
giai đoạn bất kỳ trong quy trình tinh chế đường. Các chế phẩm được đề cập trong sáng 
chế này được trộn kỹ vào dung dịch đường hoặc xi rô đường, và cho phép có đủ thời 
gian để phản ứng để tạo ra sự cải thiện về dung dịch được gạn lọc thu được từ đó. Chế 
phẩm có thể bao gồm các dạng kết hợp của một hoặc nhiều chất phản ứng lưu huỳnh 
dạng hạt, chất phản ứng phosphorơ dạng hạt, chất phản ứng nhôm dạng hạt, chất phản 
ứng silic oxit, chất phản ứng cacbon dạng hạt, chất trợ lọc dạng hạt, chất khử màu 
polyme và chất phản ứng amoni dạng hạt.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị vận chuyển khí trong lốp xe hoặc đóng kín lốp xe và 

vành xe sử dụng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển không khí trong lốp (P) hoặc đóng kín lốp (P) 

bao gồm khoang (K) dạng kênh nén rỗng được đặt dọc theo một phần chu vi ngoài lốp 
xe; vòng (OK) được đặt ở phía bên trong khoang (K) với khoảng cách từ phía bên ngoài 
của nó đến trục quay của bánh nằm trong khoảng từ 1 đến 1,1 lần khoảng cách từ phía 
dưới cùng của khoang (K) đến trục quay của lốp (P).  
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(72) KAMM, Andre (DE), LORUSSO, Michele (IT), CUBUKCU, Erhan (TR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật đúc bằng bọt polyurethan và quy trình sản xuất vật đúc 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vật đúc bằng bọt polyurethan, trong đó a) 

polyisoxyanat hữu cơ được trộn với b) polyol có chứa b1) polyesterol và b2) polyme 
polyetherol có tỷ lệ nhóm OH bậc một là ít hơn 50%, c) chất trợ nở và tùy ý d) chất kéo 
dài chuỗi và/hoặc chất liên kết chéo, e) chất xúc tác và f) các chất phụ trợ khác và/hoặc 
chất phụ gia để tạo thành hỗn hợp phản ứng, chất sau cùng được đưa vào khuôn đúc và 
cho phản ứng để tạo thành vật đúc bằng bọt polyurethan. Sáng chế còn đề cập đến 
polyme polyesterol để sản xuất vật đúc bằng bọt polyurethan và vật đúc bằng bọt 
polyurethan để dùng làm đế giày.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất indol, dược phẩm chứa chúng và quy trình bào chế 

dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hóa chất dùng để điều trị hoặc điều trị dự phòng bệnh viêm, bệnh dị 

ứng, bệnh tự miễn dịch, sự thải bỏ các mảnh ghép hoặc các bệnh khác.  
Hợp chất có công thức [I] hoặc muối dược dụng của chúng, hoặc solvat của chúng:  
 

  
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả.  
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DONOFRIO, Anthony (US), ELLIS, John, Michael (US), FISCHER, Christian (DE), 
GUERIN, David, Joseph (US), HAIDLE, Andrew, M. (US), KATTAR, Solomon (US), 
KNOWLES, Sandra, Lee (US), LI, Chaomin (CN), LIM, Jongwon (KR), 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất aminopyrimiđin dùng làm chất ức chế tyrosin kinaza 

lách 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất pyrimiđin amin có công thức (I) là chất ức chế hiệu nghiệm 

của tyrosin kinaza lách, và hữu ích để điều trị và phòng ngừa bệnh do enzym này gây ra, 
như bệnh hen, COPD và bệnh viêm đa khớp dạng thấp.  
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(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Đồ uống phục hồi protein và phương pháp sản xuất đồ uống 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống tái hyđrat/phục hồi protein, bao gồm một thành phần nước 

chẳng hạn như nước, protein đã được thuỷ phân, và natri bisulfat và ít nhất một axit ăn 
được khác. Protein đã được thủy phân có thể là nước sữa đã được thủy phân và một cách 
tùy chọn là colagen đã được thủy phân. Ngoài ra, đồ uống có thể bao gồm ít nhất một 
hyđrat cacbon, chẳng hạn như sucroza, và một hoặc nhiều chất làm ngọt không dinh 
dưỡng. Đồ uống tái hyđrat/phục hồi protein được đề xuất bao gồm thành phần nước, các 
protein đã được thuỷ phân và hỗn hợp axit. Hỗn hợp axit bao gồm thành phần axit thứ 
nhất gồm có ít nhất một trong số axit phosphoric và axit xitric, và thành phần axit thứ 
hai gồm có ít nhất một trong số axit tartric, axit fumaric, axit malic, axit gluconic, axit 
ascorbic, và axit lactic. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất đồ 
uống phục hồi protein mà có độ pH thấp hơn khoảng 4,2. Đồ uống tái hyđrat/ phục hồi 
này ổn định, có vị ngon và có độ nhớt thấp.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất đường trắng từ nước mía ép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đường trắng từ nước mía ép, khác biệt ở chỗ 
phương pháp bao gồm: thu được màu sắc đường nằm trong khoảng từ 300 tới 150 đơn vị 
ICUMSA, với lượng sulphit không lớn hơn 5ppm và lượng tro không lớn hơn 0,2% trong 
trường hợp của đường trắng và trong trường hợp của đường tinh luyện có màu sắc nhỏ 
hơn 40 UI, sulphit nhỏ hơn 5ppm và lượng tro nhỏ hơn 0,04%, sử dụng ít sản phẩm hóa 
học hơn và ít thiết bị hơn và ít sự tạo thành đường khử hơn; cũng như tối ưu hóa thời 
gian sản xuất, làm giảm được sự hư hỏng, làm cho quy trình và các sản phẩm hóa học 
đạt năng suất hơn và ngăn sự ô nhiễm SO2. Phương pháp khác biệt ở chỗ nó đơn giản 
hóa phương pháp truyền thống thu được đường trắng khi sử dụng lưu huỳnh nguyên tố, 
loại bỏ được sự kiềm hóa sơ bộ và sulphit hóa và giảm được thiết bị và máy móc tương 
ứng và giảm được lượng sản phẩm hóa học, như vôi, axit phosphoric, lưu huỳnh và 
cacbon hoạt tính, để tích tụ chỉ natri metabisulphit một cách tùy ý được bổ sung mono 
natri phosphat trong nước ép với các giá trị pH trong khoảng từ 4 tới 6,6 trước bất cứ 
quy trình nào bao gồm có làm trong nước mía ép, xyrô nước mía ép, hoặc dịch đường.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp diệt trừ các bệnh ở cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt trừ các bệnh ở cây trồng. Chế phẩm này chứa 
etaboxam và penflufen làm các hoạt chất. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp diệt trừ 
các bệnh ở cây trồng, phương pháp này bao gồm việc sử dụng một lượng hữu hiệu của 
etaboxam và penflufen cho cây trồng hoặc đất để trồng cây.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhựa polycacbonat thơm được polyme hóa cao và quy trình sản 

xuất nhựa polycacbonat thơm được polyme hóa cao 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp được cải tiến để polyme hóa cao nhựa polycacbonat 

thơm, quy trình này có thể làm tăng trọng lượng phân tử của nhựa polycacbonat thơm 
một cách thỏa đáng, trong khi đó vẫn giữ được đặc tính tốt của nhựa này. Cụ thể, 
polycacbonat thơm được liên kết với hợp chất diol béo có điểm sôi là 2400C hoặc cao 
hơn (tốt hơn là với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 1,0 mol trên mỗi mol của tổng 
lượng của nhóm cuối của polycacbonat thơm) bằng phản ứng chuyển hóa este với sự có 
mặt của chất xúc tác chuyển hóa este trong điều kiện áp suất giảm (tốt hơn là ở áp suất 
giảm nằm trong khoảng từ 13 kPaA (100 torr) đến 0,01 kPaA (0,01 torr), nhờ đó làm 
tăng trọng lượng của phân tử thu được. Theo phương pháp này, trọng lượng phân tử 
trung bình trọng lượng (Mw) của polycacbonat thơm sau phản ứng chuyển hóa este có 
thể được làm tăng khoảng 5000 hoặc lớn hơn so với trọng lượng phân tử của 
polycacbonat thơm trước phản ứng chuyển hóa este.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp diệt trừ các bệnh ở cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt trừ các bệnh ở cây trồng. Chế phẩm này chứa 
etaboxam và sedaxane làm các hoạt chất. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp diệt trừ 
các bệnh ở cây trồng, phương pháp này bao gồm việc sử dụng một lượng hữu hiệu của 
etaboxam và edaxane cho cây trồng hoặc đất để trồng cây.   

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
109 

(11) 32505 
(21) 1-2012-01792 (51) 7 C07D  471/04,  487/04, A61K  

31/519, A61P  25/00 
(22) 15.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/DK2010/050343 15.12.2010 (87) WO 2011/072696 23.06.2011 
(30) PA 2009 01341      17.12.2009 DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) PUESCHL, Ask (DK), NIELSEN, Jacob (DK), KEHLER, Jan  (DK), KILBURN, John, 

Paul (GB), MARIGO, Mauro  (IT), LANGGAARD, Morten (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất 2-arylimidazol dùng làm chất ức chế enzym 

phosphodieasteraza 10A (PDE10A) 
  (57)   Sáng chế đề cập đến các hợp chất có tác dụng làm chất ức chế enzym 

phosphodieasteraza 10A (PDE/OA). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa lượng 
hữu hiệu có tác dụng trị liệu của hợp chất theo sáng chế và chất mang dược dụng. Sáng 
chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất có công thức (I). Các hợp chất có 
công thức (I) theo sáng chế với lượng hữu hiệu được dùng để điều trị đối tượng bị bệnh 
thoái hóa thần kinh, nghiện chất gây độc và rối loạn tâm thần.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Gen EE-GM3, phương pháp và kit để xác định gen này trong mẫu 

sinh phẩm 
  (57)    Sáng chế đề xuất cây, nguyên liệu thực vật và hạt đỗ tương chuyển gen đặc hiệu, trong 

đó các sản phẩm chứa gen biến nạp đặc hiệu truyền tính trạng chịu được thuốc diệt cỏ ở 
vị trí cụ thể trong hệ gen của đỗ tương. Sáng chế còn đề xuất các công cụ cho phép nhận 
dạng nhanh và rõ ràng gen trong các mẫu sinh phẩm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình khử sơ bộ cacbon trong khối silic nóng chảy và quy 

trình sản xuất silic 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình khử sơ bộ cacbon trong khối silic nóng chảy, và quy trình 

sản xuất silic, tốt hơn là silic làm pin mặt trời hoặc silic bán dẫn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình khử cacbon trong khối silic nóng chảy và quy 

trình sản xuất silic 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình khử cacbon khối silic nóng chảy, và quy trình sản xuất 

silic, tốt hơn là silic làm pin mặt trời hoặc silic bán dẫn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất hấp thụ đặc hiệu để gắn kết protein và peptit và phương 

pháp điều chế chất hấp thụ này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới chất hấp thụ bao gồm chất mang rắn, trên bề mặt của nó có gốc thứ 

nhất chứa vòng pyriđyl, trong đó các nguyên tử hyđro có thể được thế, và gốc thứ hai 
chứa nhóm carboxyl.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ rung tuyến tính. Động cơ rung tuyến tính theo phương án 
ưu tiên của sáng chế tạo ra hệ thống mạch từ sử dụng hai cuộn dây nằm đối diện nhau, 
do đó động cơ rung tuyến tính có thể được tạo ra dễ dàng trong loại thiết bị gắn bề mặt 
và đáp ứng độ bền ở nhiệt độ cao, và được tự động hóa.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng liên quan đến nicotin hóa trị hai và có cầu 

oxa và phương pháp điều chế hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất tương tự nitrometylen của imidacloprit và hợp chất dị vòng 

neonicotinoit hóa trị hai và có cầu oxa được cấu trúc bởi các đialdehyt, phương pháp 
điều chế và sử dụng các hợp chất này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến các hợp chất có công 
thức (A) hoặc (B), các chất đồng phân quang học hoặc muối nông dụng của chúng. Sáng 
chế cũng đề cập đến chế phẩm hóa nông chứa hợp chất nêu trên, chất đồng phân quang 
học hoặc muối dược dụng của nó, sử dụng chế phẩm nông hóa này và phương pháp điều 
chế hợp chất nêu trên, chất đồng phân quang học hoặc muối nông dụng của hợp chất 
này. Các hợp chất và dẫn xuất của chúng có hoạt tính diệt côn trùng mạnh đối với một 
vài động vật gây hại trong nông nghiệp và lâm nghiệp bao gồm động vật gây hại thuộc 
bộ cánh giống và bộ cánh vảy, như rệp cây, bọ rầy dài, bướm trắng, rầy xanh đuôi đen, 
bọ trĩ thông thường, sâu xanh ở bông, sâu róm cải bắp, nhậy cải bắp, cotton giun lá và 
sâu cắn gié.  
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(11) 32512 
(21) 1-2012-01870 (51) 7 H01R 4/10 
(22) 28.06.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 61/523,530 15.08.2011 US 

13/274,503 17.10.2011 US 
13/413,473 06.03.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2012 
(71) DMC POWER, INC.  (US) 

14502 South Figueroa Street, Gardena, California 90248, United States of America 
(72) KHANSA, Eyass (SY), SOSA, Luis (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đầu kẹp được dập nóng dùng cho cáp gia cường 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu kẹp cáp bao gồm ống lót đầu kẹp có lỗ dọc trục được định cỡ 
để chứa lõi của cáp gia cường. Thân đầu kẹp có mặt ngoài dạng gần như hình trụ và lỗ 
dạng gần như hình trụ. Đoạn cuối lỗ được định cỡ để chứa ống lót đầu kẹp. Đoạn thứ hai 
của lỗ được dịch chuyển khỏi đoạn cuối được định cỡ để chứa các dây dẫn của cáp. Thân 
đầu kẹp có thể được tạo ra với một hoặc nhiều hơn các đoạn bổ sung của lỗ có các 
đường kính tăng dần, số các đoạn như vậy phụ thuộc vào kích cỡ của cáp. Theo một 
phương án khác, mặt trong của lỗ có thể có độ côn rất nhỏ. Sử dụng khuôn đơn, thân đầu 
kẹp được ép bởi dụng cụ rèn khuôn ở một số vị trí gián cách dọc trục để kẹp chặt các 
dây dẫn và cũng để kẹp chặt ống lót đầu kẹp.  
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(11) 32513 
(21) 1-2012-01871 (51) 7 C07D  215/14, A01N  43/42,  55/00, 

A01P  3/00, C07D  215/18,  215/20,  
215/38,  221/04,  401/12,  471/04,  
491/08,  495/04 

(22) 28.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2010/073683   28.12.2010 (87) WO/2011/081174 07.07.2011 
(30) 2010-000194      04.01.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2012 
(71) NIPPON SODA CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165 Japan 
(72) SHIBAYAMA Kotaro (JP), INAGAKI Jun (JP), SAIKI Yuto (JP), MITANI Akira (JP), 

KUWAHARA Raito  (JP), SATO Motoaki  (JP), NISHlMURA Satoshi  (JP), KUBOKI 
Mami  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng chứa nitơ và thuốc diệt nấm dùng trong 

nông nghiệp 
  (57)     Sáng chế đề xuất thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp chứa ít nhất một hợp chất được 

chọn từ nhóm gồm hợp chất dị vòng chứa nitơ mới được biểu thị bởi Công thức (I), muối 
của chúng, hoặc hợp chất N-oxit của chúng. Trong Công thức (I), R là nhóm được biểu 
thị bởi CR1R2R3 hoặc nhóm xyano. Mỗi R1 đến R3 độc lập là nguyên tử hyđro, nhóm C1-8 
alkyl được thế hoặc chưa được thế, nhóm hydroxyl được thế hoặc chưa được thế, hoặc 
các nhóm tương tự. R4 hoặc R5 là nhóm halogeno hoặc các nhóm tương tự. Y hoặc Z là 
nguyên tử cacbon hoặc các nguyên tử tương tự, và A hoặc D là vòng benzen hoặc các 
vòng tương tự. X là nguyên tử oxy hoặc nguyên tử nitơ hoặc các vòng tương tự.  
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(11) 32514 
(21) 1-2012-01880 (51) 7 A61K  8/64,  8/66, A61Q  19/00, 

C07K  14/46, C12N  9/64 
(22) 30.11.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/068509 30.11.2010 (87) WO2011/064384 03.06.2011 
(30) 0921001.4      30.11.2009 GB 
(71) AQUA BIO TECHNOLOGY ASA  (NO) 

Thormohlensgate 55 N-5008 Bergen, Norway 
(72) LEREN, Hans Kristian (NO), WALTHER, Bernt (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein thu được từ dịch ấp trứng cá, chế phẩm chứa chúng và 

phương pháp sản xuất protein này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến rất nhiều polypeptit khác nhau thu được từ dịch ấp trứng cá, trình tự 

axit nucleic mã hóa của chúng, dược phẩm chứa các polypeptit này và phân tử axit 
nucleic này để dùng trong y tế hoặc làm mỹ phẩm cho da, cụ thể là để làm ẩm da 
và/hoặc làm bong lớp sừng của da, dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa các chứng rối loạn 
hoặc tình trạng bệnh của da ở động vật.  
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(11) 32515 
(21) 1-2012-01888 (51) 7 C07D  487/10, A61K  31/407, A61P  

35/00 
(22) 29.11.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/068353 29.11.2010 (87) WO2011/067185 09.06.2011 
(30) 61/265,792 02.12.2009 US 

61/388,054 30.09.2010 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) BARTKOVITZ, David Joseph (US), CHU, Xin-Jie (US), DING, Qingjie (US), 

GRAVES, Bradford James (US), JIANG, Nan (US), ZHANG, Jing (US), ZHANG, 
Zhuming (US) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất spiroindolinon pyrolidin, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung I  

 

 
 
trong đó X, Y và R1 đến R8 là như được xác định trong bản mô tả cùng với chất đồng 
phân đối ảnh, muối dược dụng và este của nó. Hợp chất này là hữu hiệu để làm tác nhân 
chống ung thư. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
120 

(11) 32516 
(21) 1-2012-01897 (51) 7 B65G  35/06 
(22) 16.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/069902 16.12.2010 (87) WO 2011/083016 14.07.2011 
(30) 10 2010 000 790.0      11.01.2010 DE 
(71) DURR SYSTEMS GMBH  (DE) 

Carl-Benz-Strasse 34, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 
(72) FEDERMANN, Andreas (DE), LAUER, Micheal (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Hệ thống chuyển tải và hệ thống sơn phủ có sử dụng hệ thống 

chuyển tải này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống chuyển tải (1) để di chuyển cụm vận chuyển (3) có ít nhất 

một phần trượt (4, 5). Cụ thể là phần trượt (4, 5) có thể được cơ cấu dưới dạng thanh 
trượt của khung trượt. Hệ thống chuyển tải (1) có bộ phận đỡ (6, 8) chịu trọng lượng của 
cụm vận chuyển (3) trên phần trượt (4, 5). Hệ thống chuyển tải (1) bao gồm ít nhất một 
con lăn dẫn động (20) tương tác với phần trượt (4, 5) của cụm vận chuyển (3) để tạo 
chuyển động lăn và khiến cụm vận chuyển (3) chịu lực FK chuyển động dọc theo bộ 
phận đỡ (6, 8). Con lăn dẫn động (20) được liên kết để hoạt động được với phương tiện sinh 
ra lực (44) để tạo ra lực ép liên tục Fp ép con lăn dẫn động (20) vào phần trượt (4, 5) của 
cụm vận chuyển (3).  
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(21) 1-2012-01920 (51) 7 A01N  43/78,  25/00,  43/90, A01P  

3/00,  7/02,  7/04 
(22) 22.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2010/073845   22.12.2010 (87) WO 2011/083745 14.07.2011 
(30) 2010-001042      06.01.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) KURAHASHI, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát các loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm kiểm soát các loài gây hại chứa ethaboxam và avermectin 
làm các thành phần hoạt tính; phương pháp kiểm soát các loài gây hại bao gồm việc sử 
dụng lượng hữu hiệu ethaboxam và avemlectin cho các loài gây hại, thực vật hoặc đất 
trồng v.v.  
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(11) 32518 
(21) 1-2012-01923 (51) 7 H04L 12/26 
(22) 05.07.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 13/191,154 26.07.2011 US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court Sunnyvale, California 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian Volf (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống và phương pháp kiểm tra tỷ lệ lỗi gói trong thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp được trình bày để kiểm tra tỷ lệ lỗi gói 

trong các thiết bị điện tử bằng cách truyền chuỗi gói dữ liệu từ một thiết bị kiểm tra đến 
một thiết bị đang kiểm thử (DUT) và thiết lập số gói dữ liệu đã nhận không lỗi được xác 
định trước; đánh giá số gói dữ liệu từ chuỗi gói dữ liệu do DUT nhận được không có lỗi 
có bằng với số gói dữ liệu đã nhận không lỗi được xác định trước và truyền các gói dữ 
liệu bổ sung từ thiết bị kiểm tra đến DUT, ở mức công suất thứ nhất để tạo ra lỗi gói dữ 
liệu đã nhận bằng 0 trong một DUT hoạt động đúng, nếu số gói dữ liệu từ chuỗi gói dữ 
liệu do DUT nhận được không có lỗi không bằng với số gói dữ liệu đã nhận không lỗi 
được xác định trước. Phương án bổ sung khả thi bao gồm việc đánh giá xem tổng số gói 
dữ liệu từ chuỗi gói dữ liệu và các gói dữ liệu bổ sung do DUT nhận được không lỗi ở 
mức công suất không lỗi có bằng với số gói dữ liệu đã nhận không lỗi được xác định 
trước và truyền gói dữ liệu xác nhận đến thiết bị kiểm tra để phản hồi việc nhận bởi 
DUT của số gói dữ liệu đã nhận không lỗi được xác định trước.  
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(11) 32519 
(21) 1-2012-01927 (51) 7 C08J  5/18, C08L  23/36,  23/04, 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2012 
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P.O. Box 1967, 2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
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Brazil 

(72) KARJALA Teresa (US), MAZZOLA Nicolas (BR), DEMIRORS Mehmet (NL), 
GOMES Jorge (BR), TERRASA Michael (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng và phương pháp sản xuất màng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất màng đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng 

màng co, phương pháp này bao gồm các bước chọn lọc nhựa polyetylen và sau đó tăng 
độ bền nóng chảy của nhựa polyetylen bằng cách cho nhựa polyetylen phản ứng với dẫn 
alkoxy amin, và sau đó định hình màng từ polyetylen đích phản ứng.  
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(22) 11.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/020839 11.01.2011 (87) WO2011/085371 14.07.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2012 
(71) 1. DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

P.O. Box 1967, 2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
2. DOW BRAZIL S.A.  (BR) 
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Brazil 

(72) POLLARD Maria (US), TURNER Michae (US), MAZZOLA Nicolas (BR), GOMES 
Jorge (BR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm tăng độ bền nóng chảy của nhựa polyetylen

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế polyme trên cơ sở etylen, bao gồm bước cho 
nhựa polyetylen phản ứng với dẫn xuất alkoxy amin tương ứng với công thức: 
(R1)(R2)N-O-R3, trong đó mỗi R1 và R2 độc lập với nhau là hyđro, C4-C42 alkyl hoặc C4-
C42 aryl hoặc các nhóm hyđrocacbon được thế bao gồm O và/hoặc N, và trong đó Rl và 
R2 có thể tạo thành cấu trúc vòng cùng nhau; và trong đó R3 là hyđro, nhóm 
hyđrocacbon hoặc hyđrocacbon được thế bao gồm O và/hoặc N. Các nhóm được ưu tiên 
cho R3 bao gồm -C1-C19alkyl; -C6-C10aryl; -C2-C19akenyl; -O-C1-C19alkyl; -O-C6-C10aryl; 
-NH-C1-C19alkyl; -NH-C6-C10aryl; -N-(C1-C19alkyl)2. Tất nhất là R3 chứa nhóm axyl. 
Nhựa thu được có độ bền nóng chảy tăng với tỷ lệ độ nhớt giãn dài cao hơn trong 
khoảng từ 0,1 đến 100 rad/giây so với nhựa polyetylen tương tự nhưng không được phản 
ứng với dẫn xuất alkoxy amin.  
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YOSHIKAWA (JP), Taira YAMAMOTO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý kỵ khí và phương pháp xử lý kỵ khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý kỵ khí có thể duy trì sự hoạt động của vi khuẩn kỵ khí ở 
mức cao trong khi giảm lượng chất kiềm cần được sử dụng. Thiết bị xử lý kỵ khí này có 
thùng chứa vi khuẩn kỵ khí và có cấu tạo để xử lý kỵ khí nước thải chứa chất hữu cơ 
bằng vi khuẩn kỵ khí trong thùng, bao gồm: khối đo độ pH để đo độ pH của nước trong 
thùng; và khối đo nồng độ CO2 để đo nồng độ CO2 của khí trong thùng, trong đó tính 
kiềm của nước trong thùng được tính toán dựa trên giá trị đo thu được bởi khối đo độ 
pH, giá trị đo thu được bởi khối đo nồng độ CO2 và mối quan hệ giữa tính kiềm của 
nước trong thùng, độ pH của nước trong thùng và nồng độ CO2 của khí trong thùng, và 
chất kiềm được bổ sung vào nước trong thùng dựa trên giá trị tính toán để duy trì tính 
kiềm của nước trong thùng nằm trong phạm vi từ 1000 đến 5000 mg/L.  
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(11) 32522 
(21) 1-2012-01965 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00,  37/00 
(22) 07.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/069090 07.12.2010 (87) WO/2011/070024 16.06.2011 
(30) 09015310.7 10.12.2009 EP 

10173407.7 19.08.2010 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH) 
(72) DIMOUDIS, Nikolaos (GR), FERTIG, Georg (DE), FIDLER, Alexander (AT), 

KALUZA, Klaus (DE), LANZENDOERFER, Martin (DE), PICKL, Marlene (DE), 
RIES, Carola (DE), SEEBER, Stefan (DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể gắn kết với vùng 4 ngoại bào CSF1R của người và 

dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết với vùng 4 ngoại bào CEF1R của người (kháng 

thể kháng DSF-1R), phương pháp tạo ra kháng thể và dược phẩm chứa kháng thể này.  
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
127 

(11) 32523 
(21) 1-2012-02002 (51) 7 A61K  35/00 
(22) 12.07.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2012 
(75) Phạm Văn Vượng  (VN) 

H10/11, K236, Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(54) Hợp chất (R,R)-4-(HYDROXYMETYL)-5-[3'-HYDROXY-4'-METOXYPHENYL] -

2,2-DIMETYL-1,3-DIOXOLAN và phương pháp tách chiết hợp chất 
này từ cây đơn kim (BIDENS PILOSA L.,) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (R,R)-4-(hydroxymetyl)-5-[3'-hydroxy- 4'-
metoxyphenyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan được tách chiết từ cây đơn kim (Bidens pilosa 
L.,). Hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa và ức chế các tế bào ung thư, do đó có thể 
được sử dụng trong việc phòng, điều trị bệnh ung thư và một số bệnh liên quan như tim 
mạch, tiểu đường và viêm gan. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tách 
chiết hợp chất này từ cây đơn kim nêu trên.  
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(11) 32524 
(21) 1-2012-02004 (51) 7 C12P  7/06 
(22) 07.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/020583 07.01.2011 (87) WO 2011/087965 21.07.2011 
(30) 61/295,476      15.01.2010 US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp làm lạnh và xử lý nguyên liệu 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp làm lạnh và xử lý nguyên liệu.  
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(11) 32525 
(21) 1-2012-02006 (51) 7 C12M  1/00 
(22) 18.11.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/057257 18.11.2010 (87) WO 2011/090543 28.07.2011 
(30) 61/296,658      20.01.2010 US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình và hệ thống đường hoá nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống đường hoá nguyên liệu sinh khối (ví dụ, sinh 
khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối phế thải đô thị) để tạo ra các sản phẩm 
hữu dụng, như nhiên liệu. Ví dụ, các trình và hệ thống được mô tả có thể chuyển đổi các 
nguyên liệu thành dung dịch đường, dung dịch này sau đó có thể được lên men để tạo ra 
etanol. Nguyên liệu sinh khối được phân tán trong môi trường lỏng và sau đó được 
đường hóa.  
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(11) 32526 
(21) 1-2012-02016 (51) 7 C08F  220/18,  220/36,  220/58, 

C09D  129/12,  129/14 
(22) 11.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/020752 11.01.2011 (87) WO/2011/088006 21.07.2011 
(30) 12/688,393      15.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2012 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) AMBROSE, Ronald, R.  (US), GASTON, Mark, S.  (US), SCHWENDEMAN, Irina, G.  

(US), ZHOU, Hongying (CN), REARICK, Brian, K.  (US), ZIEGLER, Michael, J. 
(US), KALSANI, Venkateshwarlu (IN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ phân tán trong nước một thành phần có thể xử 

lý trong môi trường thường, phương pháp và chất nền được 
phủ chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất các chế phẩm phủ một thành phần, có thể xử lý trong môi trường 
thường, và phân tán trong nước. Các chế phẩm phủ bao gồm các hạt chất dẻo copolyme 
acrylic chứa nhóm chức carbonyl và chất tạo liên kết ngang chứa nhóm chức, như các 
nhóm hydrazit, phản ứng với các nhóm carbonyl.  
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(11) 32527 
(21) 1-2012-02028 (51) 7 C12N  15/82 
(22) 16.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/060829 16.12.2010 (87) WO2011/084630 14.07.2011 
(30) 61/284,252 16.12.2009 US 

61/284,290 16.12.2009 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MEADE Thomas (US), NARVA Kenneth (US), STORER Nicholas P. (US), SHEETS 

Joel J. (US), WOOSLEY Aaron T. (US), BURTON Stephanie L. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây trồng biến đổi gen, hạt của cây trồng biến đổi gen, cánh 

đồng cây trồng, hỗn hợp hạt, phương pháp kiểm soát sự phát 
triển của tính kháng, tế bào thực vật của cây trồng, phương 
pháp sản xuất tế bào thực vật này và phương pháp phòng trừ 
sâu cắn gié  mùa thu 

  (57)    Sáng chế đề cập các phương pháp và cây trồng để phòng trừ sâu cắn gié mùa thu, trong 
đó cây trồng này chứa protein trừ sâu CrylDa và protein trừ sâu CrylBe, và các tổ hợp 
khác nhau của các protein khác chứa cặp protein này, để làm chậm hoặc ngăn ngừa sự 
phát triển côn trùng có tính kháng.  

Sáng chế cũng đề cập đến hạt của cây trồng biến đổi gen, cánh đồng cây trồng, 
hỗn hợp hạt, tế bào thực vật của cây trồng và phương pháp sản xuất tế bào thực vật này.  
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(11) 32528 
(21) 1-2012-02031 (51) 7 C12N  15/82 
(22) 16.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/060825 16.12.2010 (87) WO2011/084626 14.07.2011 
(30) 61/284,289      16.12.2009 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MEADE, Thomas (US), NARVA, Kenneth (US), STORER, Nicholas, P. (US), 

SHEETS, Joel, J. (US), BURTON, Stephanie, L. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây mía chứa ADN mã hoá các protein Cry1Fa và Cry1Fb, bộ 

phận, cành giâm của cây và ruộng cây để khống chế sâu đục 
thân mía kháng Cry 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cây mía để khống chế sâu đục thân mía (SCB), cây mía này và bộ 
phận và cành giâm của nó bao gồm protein chứa độc tố lõi CrylFa và CrylAb. Sáng chế 
còn đề cập đến ruộng cây chứa cây mía này để làm chậm hoặc ngăn ngừa sự phát triển 
tính kháng của SCB.  
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(11) 32529 
(21) 1-2012-02042 (51) 7 C07D  401/12,  401/14,  403/10,  

403/12,  403/14,  413/04,  471/04,  
487/04, A61K  31/4196, A61P  25/28

(22) 12.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/050350 12.01.2011 (87) WO 2011/086099 21.07.2011 
(30) 10150892.7 15.01.2010 EP 

10171292.5 29.07.2010 EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, New Jersey 08560, United States of 
America 

(72) VAN BRANDT, Sven, Franciscus, Anna (BE), DE CLEYN, Michel, Anna, Jozef (BE), 
GIJSEN, Henricus, Jacobus, Maria (NL), BERTHELOT, Didier, Jean-Claude (FR), 
SURKYN, Michel (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất triazol được thế dùng làm chất điều biến gama 

secretaza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất triazol được thế có công thức (I)  

 

 
 
trong đó Het1, R1, R2, A1, A2, A3, A4, L1 và L2 là như được xác định trong bản mô tả. 
Hợp chất theo sáng chế dùng để làm chất điều biến gama secretaza. Sáng chế còn đề cập 
đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa các hợp chất này làm thành 
phần hoạt tính cũng như các hợp chất này dùng để làm thuốc.  
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(11) 32530 
(21) 1-2012-02044 (51) 7 C07D  471/04,  487/04, A61K  

31/4196, A61P  25/28 
(22) 12.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/050349 12.01.2011 (87) WO 2011/086098 21.07.2011 
(30) 10150892.7 15.01.2010 EP 

10171292.5 29.07.2010 EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, New Jersey 08560, United States of 
America 

(72) DE CLEYN, Michel, Anna, Jozef (BE), VAN BRANDT, Sven, Franciscus, Anna (BE), 
GIJSEN, Henricus, Jacobus, Maria (NL), BERTHELOT, Didier, Jean-Claude (FR), 
OEHLRICH, Daniel (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất triazol hai vòng được thế dùng làm chất điều biến 

gama secretaza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất triazol được thế có công thức (I)  
 

  
 

trong đó Het1, R1, R2, A1, A2, A3, A4, L1 và L2 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp 
chất theo sáng chế dùng để làm chất điều biến gama secretaza. Sáng chế còn đề cập đến 
quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa các hợp chất này làm thành phần 
hoạt tính cũng như các hợp chất này dùng để làm thuốc.  
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(11) 32531 
(21) 1-2012-02045 (51) 7 C10M  169/04, C09K  8/34, C10N  

20/02,  30/02,  30/06 
(22) 14.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2010/055791    14.12.2010 (87) WO/2011/073893 23.06.2011 
(30) 09 59 018    15.12.2009 FR 
(71) TOTAL RAFFINAGE MARKETING  (FR) 

24, Cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) ESPAGNE, Bernard, Jean-Luc (FR), LAMRANI-KERN, Samia (FR), RODESCHINI, 

Helene (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm bôi trơn thoái biến sinh học dùng trong dung dịch 

khoan ở vùng biển rất sâu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm bôi trơn thoái biến sinh học, cụ thể, chế phẩm này dùng 

làm pha dầu có khả năng bôi trơn cao trong dung dịch hoặc bùn khoan. Chế phẩm theo 
sáng chế có thể được sử dụng trong dung dịch khoan hoặc dùng làm dung dịch để làm 
đứt gãy vỉa trong lòng đất. Bùn hoặc dung dịch chứa chế phẩm theo sáng chế là đặc biệt 
thích hợp dÓ sử dụng khoan ở vùng rất sâu, vùng nước sâu ngoài khơi và/hoặc khoan 
định hướng hoặc khoan mở rộng.  
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(11) 32532 
(21) 1-2012-02076 (51) 7 C12M  1/00, C12P  7/06,  7/10,  7/14 
(22) 18.11.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/057272 18.11.2010 (87) WO 2011/090544 28.07.2011 
(30) 61/296,673      20.01.2010 US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình và hệ thống đường hoá và lên men nguyên liệu sinh 

khối 
  (57)     Sáng chế dề cập đến quy trình và hệ thống đường hóa và lên men nguyên liệu sinh khối 

(ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối phế thải đô thị) để tạo ra các 
sản phẩm hữu dụng, như nhiên liệu. Ví dụ, các quy trình và hệ thống được mô tả có thể 
chuyển hóa nguyên liệu thành dung dịch đường, sau đó dung dịch này có thể được lên 
men để tạo ra etanol. Nguyên liệu sinh khối được đường hóa trong bình nhờ hoạt động 
của máy trộn phun, bình còn chứa môi trường lỏng và tác nhân đường hóa.  
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(11) 32533 
(21) 1-2012-02099 (51) 7 G06F  3/048 
(22) 24.11.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2010/055391     24.11.2010 (87) WO/2011/080616 07.07.2011 
(30) 12/651,071     31.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Janne Petteri BERGMAN (FI), Janne VAINIO  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị để cung cấp giao diện người sử dụng dạng 

đồ họa lưu động và vật ghi 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp bao gồm bước làm cho, ít nhất một phần là, thể hiện 

các đối tượng có thể chọn được trên giao diện đồ họa của người sử dụng, trong đó mỗi 
đối tượng trong các đối tượng có thể chọn được tương ứng với dữ liệu hoặc ứng dụng có 
thể truy cập được qua giao diện đồ họa cửa người sử dụng. Phương pháp còn bao gồm 
bước làm cho: ít nhất một phần là, thể hiện các đối tượng có thể chọn được trong khi 
dịch chuyền qua giao diện đồ họa của người sử dụng dựa trên phân loại của đối tượng có 
thể chọn được hoặc dữ liệu phụ thuộc hoàn cảnh và cho phép việc chọn của người sử 
dụng và vận hành của các đối tượng có thể chọn được, được hiển thị trên giao diện đồ 
họa của người sử dụng.  
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(11) 32534 
(21) 1-2012-02101 (51) 7 G06F  3/048, H04M  1/02 
(22) 21.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2010/055998       21.12.2010 (87) WO/2011/077384 30.06.2011 
(30) 12/646,375       23.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Mikko Antero NURMI (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp để quyết định thông tin cần hiển thị, và 

vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị: bao gồm bộ xử lý và bộ nhớ bao gồm mã chương trình máy 

tính, bộ nhớ và mã chương trình máy tính được cấu hình để làm việc với bộ xử lý, làm 
cho thiết bị để thực hiện ít nhất các bước sau, xác định góc thứ nhất giữa bộ phận hiển 
thị thứ nhất và bộ phận hiển thị thứ hai có thể nhìn được đồng thời với bộ phận hiển thị 
thứ nhất, hiển thị của thông tin thứ nhất trên bộ phận hiển thị thứ nhất xác định thông tin 
thứ hai dựa ít nhất một phần trên thông tin thứ nhất và trên góc thứ nhất và hiển thị của 
thông tin thứ hai trên bộ phận hiển thị thứ hai.  
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(11) 32535 
(21) 1-2012-02102 (51) 7 H04L  1/18 
(22) 17.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2011/050199     17.01.2011 (87) WO/2011/086533 21.07.2011 
(30) 61/336,151     15.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Arto LEHTI (FI), Teemu SIPILA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị để cung cấp khả năng ghi mã kênh xác 

nhận, và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chương trình máy tính, và thiết bị để vận hành thiết bị 

thu sử dụng ít nhất bốn bộ mang để nhận các khối vận chuyển từ thiết bị truyền phát, để 
tạo ra từ mã thứ nhất để xác nhận ít nhất một trong số việc nhận và không nhận được các 
khối vận chuyển độc lập trong một phần thứ nhất của ít nhất bốn bộ mang để soạn từ mã 
thứ hai để xác nhận ít nhất một việc trong số các việc nhận và không nhận được của các 
khối vận chuyển độc lập trong một phần thứ hai của ít nhất bốn bộ mang, và để truyền từ 
mã thứ nhất và từ mã thứ hai tới thiết bị truyền phát trong suốt một khe. Ngoài ra, có 
hoạt động của thiết bị truyền phát sử dụng ít nhất bốn bộ mang để truyền các khối vận 
chuyển tới thiết bị thu, và nhận từ mã thứ nhất và từ mã thứ hai từ thiết bị thu trong một 
khe đơn trong đó một từ mã chỉ thị ít nhất một việc trong số các việc nhận và không 
nhận được của các khối vận chuyển độc lập trong một phần thứ nhất của ít nhất bốn bộ 
mang, và trong đó từ mã khác chỉ thị ít nhất một việc trong số các việc nhận và không 
nhận được của của một phần thứ hai của ít nhất bốn bộ mang bởi thiết bị thu.  
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(11) 32536 
(21) 1-2012-02103 (51) 7 H02H  3/02, G01R  31/327, H01H  

33/59 
(22) 25.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/022438 25.01.2011 (87) WO/2011/091429 28.07.2011 
(30) 61/298,018 25.01.2010 US 

61/298,104 25.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) EDISON GLOBAL CIRCUITS  (US) 

1475 Sawdust Road, Suite 3108, Spring, Texas 77380, United States of America 
(72) Jeffrey L. FRANKS (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và panen ngắt mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống ngắt mạch, theo ít nhất một phương án thực hiện, hệ thống 
bao gồm nhiều bộ ngắt mạch và lôgic điều khiển tách nằm phía ngoài và được ghép với 
các bộ ngắt mạch. Lôgic điều khiển tách cho phép nhiều tùy chọn tách khác nhau được 
lựa chọn cho mỗi bộ ngắt mạch.  
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(11) 32537 
(21) 1-2012-02105 (51) 7 A23L  1/29,  1/30, B65B  55/00, 

B65D  81/34 
(22) 28.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/022938 28.01.2011 (87) WO 2011/094551 04.08.2011 
(30) 61/299,718      29.01.2010 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept 377/AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of 
America 

(72) JOHNS, Paul, W (US), KENSLER, Ann (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất lỏng dinh dưỡng chứa beta-hyđroxy-beta-metylbutyrat 

(HMB) được đóng gói trong bao bì nhựa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng gồm bao bị nhựa và chất lỏng dinh dưỡng 

được chứa trong đó, trong đó chất lỏng dinh dưỡng gồm beta-hydroxy-beta-metylburat 
(HMB) và ít nhất một trong số chất béo, protein, và hyđrat cacbon. Sáng chế cũng đã 
phát hiện ra rằng HMB tạo ra tác dụng đệm cho chất lỏng dinh dưỡng vì thế giảm thiểu 
được sự biến đổi độ pH axit mà thường xuất hiện ở bao bì nhựa, vì thế giúp duy trì độ ổn 
định của sản phẩm qua thời gian.  
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(11) 32538 
(21) 1-2012-02119 (51) 7 B62J  23/00 
(22) 20.07.2012 (43) 25.02.2013 
(30) JP2011-170381 03.08.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2012 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Takuya MARUO (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy bao gồm phần ống đầu được định vị theo chiều ngang trong 
phần giữa của xe máy, trục lái được luồn vào trong phần ống đầu, cụm tay lái được lắp 
vào trục lái, cụm tay lái bao gồm: phần tay nắm phải và phần tay nắm trái cần được nắm 
bởi người lái xe máy, và phần nối phần nối tay nắm phải và phần tay nắm trái, phần nắp 
che tay lái bao gồm: nắp che tay lái trên được bố trí bên trên phần nối, và nắp che tay lái 
dưới được tạo tách biệt khỏi nắp che tay lái trên, nắp che tay lái dưới được bố trí bên 
dưới phần nối và nắp che tay lái trên, hệ dây được che bởi phần nắp che tay lái, chạc 
trước được lắp vào đáy của trục lái, bánh trước được đỡ bởi phần đáy của chạc trước, nắp 
che trước bên trên nằm ở phía trước phần ống đầu, nắp che trước bên trên được bố trí 
bên trên bánh trước, cụm đèn pha được lắp trong nắp che trước bên trên, và nắp che 
trước bên dưới được định vị bên dưới nắp che trước bên trên, nắp che trước bên dưới 
được lắp vào nắp che trước bên trên, nắp che trước bên dưới nằm ở phía sau bánh trước, 
trong đó chiều cao của nắp che trước bên dưới lớn hơn chiều cao của nắp che trước bên 
trên, nắp che tay lái dưới bao gồm: phần giữa nắp che tay lái dưới mà trục lái được lắp 
trong đó; và các phần bên của nắp che tay lái dưới kéo dài theo chiều ngang ra bên ngoài 
từ các vị trí cao hơn so với đầu dưới của phần giữa nắp che tay lái dưới, phần giữa nắp 
che tay lái dưới có mép ở đáy được bố trí ở vị trí thấp hơn so với đầu trước của nắp che 
trước bên trên khi nhìn trên hình chiếu cạnh của xe máy, hệ dây được kéo dài xuống 
dưới thông qua phần giữa nắp che tay lái dưới, trong đó miệng được tạo ra trong phần 
trước của phần giữa nắp che tay lái dưới, hoặc chiều cao của phần trước của phần giữa nắp 
che tay lái dưới nhỏ hơn chiều cao của phần giữa nằm ngang của nắp che tay lái trên.  
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(11) 32539 
(21) 1-2012-02125 (51) 7 B62J  9/00 
(22) 20.07.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 100128142 08.08.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Kuo-Chen CHANG (TW), Chih-Hao CHEN (TW), Hsin-Chung WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Ngăn chứa đồ tích hợp công tắc điện chống trộm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ngăn chứa đồ tích hợp công tắc điện chống trộm. Công tắc điện 
chống trộm gắn với khung. Ngăn chứa đồ được lắp bên trên khung và có lỗ thông được 
bố trí tương ứng với vị trí công tắc điện chống trộm. Công tắc điện chống trộm nhô ra từ 
ngăn chứa đồ thông qua lỗ thông.  
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15/85, C12Q  1/66, G01N  33/50 
(22) 17.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2010/060909 17.12.2010 (87) WO/2011/084659 14.07.2011 
(30) 61/288,480 21.12.2009 US 

61/298,973 28.01.2010 US 
61/318,919 30.03.2010 US 
1057663 23.09.2010 FR 

(71) SANOFI  (FR) 
54, rue la Boetie 75008 Paris, France 

(72) DRESSLER, Holly (US), ECONOMIDES, Kyriakos D. (US), PANG, Zhen (US), 
POLITES, Harry Gregory (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động vật không phải người chuyển gen và phương pháp xác 

định phối tử thụ thể liên kết với protein G 
  (57)    Sáng chế đề cập đến động vật biến đổi gen không phải là người chứa các cấu trúc biến 

đổi gen, phương pháp tạo ra động vật này và phương pháp xác định phối tử của thụ thể 
liên kết protein G (GPCR). Sáng chế đề cập đến thử nghiệm cho phối tử GPCR không 
xâm lấn trong toàn bộ động vật, các tiêu bản mô hoặc trong các tế bào tự nhiên bằng mô 
hình biến đổi gen chứa hệ báo cáo biến đổi gen phát quang sinh học đáp ứng với tác 
động biến đổi sau khi gắn kết phối tử với các thụ thể GPCR.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2012 
(71) SACHTLEBEN CHEMIE GMBH  (DE) 

Dr.-Rudolf-Sachtleben-Str. 4, 47198 Duisburg, Germany 
(72) GRIEBLER, Wolf-Dieter (DE), GESENHUES, Ulrich (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất tạo màu trắng anata có độ bền ánh sáng và độ bền 

phong hóa và quy trình sản xuất chất tạo màu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất tạo màu TiO2 dạng biến thể anata có độ bền ánh sáng và độ 

bền phong hóa cao, trong đó các chất tạo màu TiO2 này có ưu điểm về cường độ màu 
xanh, độ cứng cao và độ mài mòn thấp. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất 
chất tạo màu này.  
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(11) 32542 
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401/12,  413/14, A61K  31/4025,  
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401/04,  413/12,  417/12,  417/14 

(22) 17.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/070045 17.12.2010 (87) WO2011/076678 30.06.2011 
(30) 09180504.4      22.12.2009 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) GROEBKE ZBINDEN, Katrin (CH), NORCROSS, Roger (GB), PFLIEGER, Philippe 

(FR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Dẫn xuất benzamit được thế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất benzamit được thế, quy trình điều chế và dược phẩm 
chứa các dẫn xuất này. Các dẫn xuất benzamit được thế này có ái lực tốt với các thụ thể 
liên quan đến amin vi lượng (TAARs), đặc biệt là TAAR1. Do đó, các dẫn xuất này có 
thể được sử dụng để điều trị các bệnh thuộc hệ thần kinh trung ương, rối loạn chuyển 
hóa, rối loạn về giấc ngủ và nhịp ngày đêm, và rối loạn tim mạch.  
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(11) 32543 
(21) 1-2012-02144 (51) 7 G01N  21/01, G01B  5/84 
(22) 23.07.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2011-170297 03.08.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Makoto Tsuchiya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống kiểm tra đế thủy tinh và quy trình sản xuất đế thủy 

tinh 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống kiểm tra đế thuỷ tinh có hiệu quả kiểm tra xuất sắc Hệ thống 

kiểm tra đế thuỷ tinh (10) này bao gồm thiết bị lấy ra (40) để lấy đế thuỷ tinh (20) ra từ 
hộp (30), và thiết bị kiểm tra (50) để kiểm tra đế thuỷ tinh (20) được thiết bị lấy ra (40) 
lấy ra từ hộp (30), trong đó hộp (30) có các khoang chứa có thể chứa các đế thuỷ tinh 
(20), và bao gồm bộ phận thực thi (81) để cho phép thiết bị lấy ra (40) thực hiện thao tác 
lấy đế thuỷ tinh (20) ra từ khoang chứa, đối với mỗi khoang chứa, và bộ phận xác định 
sự có mặt/vắng mặt (82) để xác định sự có mặt hoặc sự vắng mặt của đế thuỷ tinh (20), 
đối với mỗi khoang chứa, trong đó bộ phận thực thi (81) sẽ cho phép thiết bị lấy ra (40) 
bỏ qua thao tác lấy ra đối với khoang chứa mà bộ phận xác định sự có mặt/vắng mặt 
(82) xác định là không chứa đế thuỷ tinh (20).  
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(30) JP2010-017269      28.01.2010 JP 
(71) OSAKA GAS CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan 
(72) NISHIZAKI, Takeyoshi (JP), NAKATANI, Motohiko (JP), USHIDA, Tomoki (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Buồng lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến buồng lạnh (100) có kết cấu hai lớp chứa khí hóa lỏng với nhiệt độ 
siêu thấp với sự cải tiến cho phép đơn giản hóa kết cấu của nó và dễ dàng điều chỉnh kết 
cấu và đơn giản việc lắp đặt, đạt được độ tin cậy cao. Để đạt được mục đích nêu trên, 
buồng lạnh (100) có kết cấu hai lớp với két phía trong (3) chứa khí hóa lỏng ở nhiệt độ 
thấp L ở trong đó và két phía ngoài (6) bao kín đáy và vỏ bọc két phía trong (3). Két 
phía trong (3) bao gồm két phía trong có đáy (1) được tạo ra từ bê tông và lớp tăng độ 
bền chịu lạnh phía trong (2) che mặt phía trong của két phía trong (1). Két phía ngoài (6) 
bao gồm két phía ngoài có đáy (4) được tạo ra từ bê tông và lớp tăng độ bền chịu lạnh 
phía ngoài (5) che mặt phía trong của két phía ngoài (4).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị lòng giếng để làm sạch giếng khoan hoặc để di 

chuyển chất lỏng trong giếng khoan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lòng giếng để làm sạch giếng khoan hoặc để di chuyển chất 

lỏng trong giếng khoan. Thiết bị bao gồm vỏ thiết bị, cửa vào khoang và cửa ra khoang, 
và vỏ thiết bị bao gồm bơm được bố trí trong vỏ bơm và bộ phận dẫn động được cấp điện 
bởi phương tiện dẫn điện để dẫn động bơm.  
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Bo (KR), HONG, Young Ho (KR), LEE, Joo Hang (KR), KIM, Taek Beom (KR), AN, 
Jun Gap (KR), KIM, Jung Hoon (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất tinh thể D-psicoza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các tinh thể D-psicoza từ dung dịch D-psicoza 
bằng cách sử dụng kỹ thuật quá bão hòa.  
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(30) 2011-174302 09.08.2011 JP 
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1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) Kotaro ANDO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ thu nhận hình ảnh và thiết bị thu nhận hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ thu nhận hình ảnh bao gồm phần tử thu nhận hình ảnh chuyển đổi 
hình ảnh quang học thành tín hiệu điện, phần tử quang học được bố trí ở phía vật cần 
chụp của phần tử thu nhận hình ảnh, thanh mỏng được gắn vào một cạnh của phần tử 
quang học, và bộ phận tạo rung được gắn vào thanh mỏng này.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bánh nướng rỗng, phương pháp và thiết bị sản xuất bánh 

nướng rỗng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh nướng rỗng, thiết bị và phương pháp sản xuất bánh nướng 

rỗng ít nhất một phần từ bánh dẹt phẳng để ăn, khi nóng có thể được tạo hình dạng và 
đồng thời và/hoặc sau đó được làm nguội và nhờ đó hoàn lại được độ cứng, trong đó 
bánh dẹt khi nóng được cấp vào hốc vuốt sâu, bị biến dạng do thiết bị tạo hình sơ bộ 
thành các vết gập và bị đẩy bởi chày vào hốc vuốt sâu để tạo hình dạng làm cho các vết 
gập của từng bánh dẹt nằm lên nhau theo nhiều lớp.  
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(86) PCT/US2010/044103 02.08.2010 (87) WO/2011/084172 14.07.2011 
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(71) PARKSON CORPORATION  (US) 

1401 West Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309 (US) 
(72) BOYD, Brett, H. (US), COOK, Russell, L. (US), STRENG, Adrian (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị để xử lý chất lỏng chứa tạp chất 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị để xử lý chất lỏng chứa các tạp chất có thể gồm có: buồng 
lọc để thu nhận chất lỏng chứa tạp chất, buồng lọc chứa môi trường dạng hạt và được 
cấu hình để cho phép môi trường dạng hạt tương tác với chất lỏng chứa tạp chất, do đó 
loại bỏ tạp chất khỏi chất lỏng để tạo ra nước lọc; khu vực nước lọc lưu thông với buồng 
lọc để thu nhận nước lọc, khu vực nước lọc lưu thông với đầu ra thứ nhất cho dòng nước 
lọc đi ra; hệ thống cấp khí để phân phối khí tới môi trường dạng hạt trong buồng lọc để 
vận chuyển một phần môi trường dạng hạt vào bộ rửa môi trường dạng hạt; và khu vực 
chất thải lưu thông với bộ rửa môi trường dạng hạt để thu nhận hỗn hợp chất thải gồm 
chất lỏng và tạp chất từ bộ rửa môi trường dạng hạt. Khu vực chất thải có thể lưu thông 
với đầu ra thứ hai cho dòng đi ra của một phần hỗn hợp chất thải.  
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(11) 32550 
(21) 1-2012-02210 (51) 7 C03C  3/085 
(22) 26.07.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2011-166934 29.07.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Jun Endo  (JP), Tetsuya Nakashima (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thủy tinh dùng làm nền, nền thủy tinh và nền thủy tinh được 

gia cường bằng phương pháp hóa học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thủy tinh có độ bền dùng làm nền thích hợp cho việc tăng mật độ để 

thu được mật độ ghi cao. Thủy tinh dùng làm nền này bao gồm các oxit có hàm lượng 
tính theo % mol như sau: SiO2 vol lượng nằm trong khoảng từ 66% đến 77%, Al2O3 với 
lượng nằm trong khoảng từ 7% đến 17%, B2O3 với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 
7%, Li2O với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 9%, Na2O với lượng nằm trong khoảng 
từ 0% đến 8%, K2O với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 3%, MgO với lượng nằm 
trong khoảng từ 0% đến 13%, CaO với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 6%, TiO2 vol 
lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 5% và ZrO2 với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 
5%, trong đó tổng hàm lượng của SiO2, Al2O3 và B2O3 tức là SiO2+Al2O3+B2O3 nằm 
trong khoảng từ 81% đến 92%, tổng hàm lượng của Li2O, Na2O và K2O tức là 
Li2O+Na2O+K2O nằm trong khoảng từ 3% đến 9%, tổng hàm lượng của MgO và CaO 
tức là MgO+CaO nằm trong khoảng từ 4% đến 13%, tổng hàm lượng của Na2O, K2O và 
cao tức là Na2O+K2O+CaO nằm trong khoảng từ 0% đến 10%, và tổng hàm lượng của 
TiO2 và ZrO2 tức là TiO2+ZrO2 nằm trong khoảng từ 0% đến 5%.  
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(72) Chih-Wen YU  (TW), Po-Chun LIU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ ly hợp một chiều và động cơ xe môtô có trang bị bộ ly hợp 

một chiều này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới bộ ly hợp một chiều và động cơ xe môtô có trang bị bộ ly hợp một 

chiều này. Bộ ly hợp một chiều theo sáng chế bao gồm khung giữ được tạo ra theo chu 
vi có ít nhất một hốc tiếp nhận lõm, ít nhất một chi tiết dãn động được tiếp nhận tương 
ứng và có thể hoạt động trong ít nhất một hốc tiếp nhận, khung liên kết bao quanh chu vi 
của khung giữ, và chi tiết được tạo ứng suất trước hình khuyên được bố trí giữa khung 
giữ và khung liên kết. Hốc tiếp nhận có phần rộng và phần hẹp. Khi ít nhất một chi tiết 
dẫn động làm mất tác dụng lực định trước của chi tiết được tạo ứng suất trước hình 
khuyên và vì thế di chuyển tới phần hẹp, thì ít nhất một chi tiết dẫn động ép tỳ lên khung 
liên kết, trái lại, khi ít nhất một chi tiết dẫn động phải chịu lực định trước của chi tiết 
được tạo ứng suất trước hình khuyên và vì thế di chuyển tới phần rộng, thì ít nhất một 
chi tiết dẫn động rời khỏi khung liên kết. Nhờ đó, bộ ly hợp một chiều tạo ra hiệu quả ly 
hợp một chiều; và khi bộ ly hợp một chiều được áp dụng cho hệ thống khởi động động 
cơ, thậm chí nếu chuyển động quay ngược chiều của trục khuỷu xảy ra do trạng thái 
dừng của động cơ, thì hệ thống khởi động sẽ không bị dẫn động ngược chiều. Như vậy, 
tiếng ồn của động cơ và hư hại của các bộ phận có thể được ngăn chặn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất sắt nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị sản xuất sắt nóng chảy bao gồm: bộ nóng chảy-khí hóa để sản 
xuất sắt nóng chảy và sinh ra các khí thải; bộ phận refomling cacbon đioxit để biến đối 
các khí thải và sinh ra hyđro và cacbon monoxit; và bộ phận khử quặng sắt để tiếp nhận 
hyđro và cacbon đioxit để khử quặng sắt.  
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Kengo (JP), ONO, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất imidazol được thế bằng xycloalkyl và dược phẩm 

chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) : 
 

  
 

hoặc muối dược dụng của hợp chất này, trong đó A là nhóm C3-C12 xycloalkyl mà 
nhóm này có thể được thế bằng 1 đến 3 phần tử thế được lựa chọn từ nhóm flo nhóm 
hydroxy, nhóm C1-C6 alkyl; mỗi nhóm R1, R2, và R3 độc lập là nguyên tử hydro, nhóm 
flo, hoặc nhóm C1-C6 alkyl; R4 là nguyên tử hydro hoặc nhóm tiền dược chất; và Y là -
CH2-CHR5-CH2-NHR6 (trong đó R5 là nguyên tử hydro, nhóm C1-C6 alkyl, hoặc nhóm 
C1-C6 alkoxy, và R6 là nguyên tử hydro hoặc nhóm tiền dược chất), hoặc tương tự có 
hoạt tính ức chế TAFIa hiệu quả và hữu dụng làm thuốc điều trị nhồi máu cơ tim, cơn 
đau thắt ngực, hội chứng mạch vành cấp, nhồi máu não, huyết khối tĩnh mạch sâu, 
nghẽn mạch phổi, và bệnh tương tự.   
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Ván xây dựng và phương pháp sản xuất ván xây dựng dùng 

nhiệt và lực ép 
  (57)     Sáng chế đề xuất ván xây dựng nền sợi gỗ có lớp bề mặt có các phần thấp hơn, các phần 

thấp hơn này có ít chất liên kết hơn so với các phần cao hơn. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp sản xuất ván xây dựng có bề mặt kết cấu với kiểu dáng có sự biến đổi màu 
tương ứng với kết cấu thu được nhờ thay đổi sự phân bố áp lực tác động lên bề mặt.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe có sàn để chân 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe có sàn để chân mà nếu bình phụ có lỗ cấp nước tạo ra ở phần trên 
của nó được cất giữ dưới sàn để chân, cần phải tạo nắp mới cho việc cấp nước ở sàn để 
chân và độ cứng vững và đặc tính hình dạng bên ngoài nhìn thấy của sàn để chân có thể 
bị giảm giá trị, khiến cho nắp như vậy là không cần thiết.  
Bình phụ (21) sẽ được cất giữ dưới sàn để chân (3) được tạo ra ở phần trên của đầu trước 
của nó với lỗ cấp nước (45) mà nắp cấp nước (25) được lắp tháo được vào đó, và trục 
xoay (40) ở đầu sau của nó. Đầu trước được lắp cố định với khung phần sàn (31) bởi bu 
lông (22) và đầu sau được lắp xoay được bởi trục xoay (40). Bằng cách tháo bu lông (22) 
từ đáu trước và khiến bình phụ (21) được xoay quanh trục xoay (40) theo hướng chiều 
rộng xe để đưa nắp cấp nước (25) ra bên ngoài sàn để chân (3), việc cấp nước từ lỗ cấp 
nước (45) được cho phép. Do vậy, không cần thiết tạo mới nắp cho lỗ cấp nước (45) ở 
sàn để chân (3).  
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(22) 19.05.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/061504     19.05.2011 (87) WO 2011/145679 24.11.2011 
(30) 2010-115208     19.05.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TANAKA Yasuharu (JP), MIYAGI Takashi (JP), OGAWA Misao  (JP), UCHIYAMA 

Shigeru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dập tạo hình thành phần dạng chữ L 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp dập tạo hình thành phần có dạng chữ L từ tấm phôi thép, 
thành phần dập này có phần tấm bên trên và phần vách thẳng, phần vách thẳng này được 
nối với phần tấm bên trên qua phần cong và thành phần dập này có phần mép trên phía 
đối diện với phần cong, phần tấm bên trên được bố trí phía ngoài của cung của phần 
vách thẳng, phương pháp tạo hình bao gồm các bước : đặt tấm phôi thép giữa khuôn và 
cả đệm và khuôn uốn; và tạo hình phần vách thẳng và phần mép trong khi ít nhất một 
đoạn tấm phôi thép trượt trên phần khuôn tương ứng với phần tấm bên trên, bước tạo 
hình phần vách thẳng và phần mép được thực hiện trong trạng thái trong đó đệm gần 
hoặc tiếp xúc với tấm phôi thép.  
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(11) 32557 
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(71) DEHAN INTELLECTUAL TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

3F., No. 217, Wanggong Rd., Linyuan Dist., Kaohsiung City 832, Taiwan 
(72) Sheng-Nan LEE (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cọc dự ứng lực, phương pháp nối cọc và phương pháp gia công 

đầu cọc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc dự ứng lực (2) bao gồm thân cọc rỗng (21), và ít nhất một khối 

cốt (22), khối cốt này có các thanh kim loại thứ nhất và thứ hai (221, 222) giao nhau 
được bố trí bên trong và kéo dài qua không gian chứa (211) của thân cọc (21) và có các 
đầu đối diện được cố định vào thân cọc (21). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp nối 
cọc và phương pháp gia công đầu cọc.  
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(11) 32558 
(21) 1-2012-02279 (51) 7 H04N  7/18,  5/225 
(22) 11.10.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2010/006942 11.10.2010 (87) WO/2011/093574 04.08.2011 
(30) 10-2010-0009028       01.02.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2012 
(71) YOUNGKOOK ELECTRONICS, CO., LTD.  (KR) 

1432-10 Seocho-dong, Seocho-gu Seoul 137-070, Republic of Korea 
(72) KIM, Bae Hoon (KR), LEE, Jee hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị camera giám sát và hệ thống giám sát từ xa sử dụng 

thiết bị camera này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị camera giám sát bao gồm camera giám sát khu vực rộng và 

camera giám sát tập trung như một khối thống nhất, trong đó thiết bị camera có thể dễ 
dàng theo dõi tình hình chung của khu vực rộng và tập trung giám sát và theo dõi khu 
vực cụ thể hoặc đối tượng mục tiêu, và vùng bóng tối không được tạo ra trong khu vực 
trực tiếp phía dưới thiết bị camera. Thiết bị camera theo sáng chế bao gồm khung chính, 
bộ camera thứ nhất và bộ camera thứ hai. Khung chính có bề mặt lắp đặt ống kính, là vị 
trí mà thường được hướng ra bên ngoài thấp hơn. Bộ camera thứ nhất được lắp đặt trong 
hộp vỏ chính, có ống kính góc rộng được bố trí trên bề mặt lắp đặt ống kính để hướng 
trực quang học ra bên ngoài phía dưới và cảm biến hình ảnh thứ nhất sẽ chuyển đổi ánh 
sáng đi vào thông qua ống kính góc rộng thành tín hiệu diện, và chụp hình ảnh của các 
khu vực lân cận bao gồm khu vực trực tiếp phía dưới thiết bị camera. Bộ camera thứ hai 
có cảm biến hình ảnh thứ hai và được lắp đặt sao cho có thể xoay ngang và dọc tương 
đối với khung chính. Tốt hơn là, khung chính bao gồm phần lồi đỡ nhô ra bên ngoài từ 
mặt ngoài và có bề mặt trước hướng ra bên ngoài phía dưới, và ống kính góc rộng có thể 
được gắn trên mặt phía trước của phần lồi đỡ.  
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(71) FORTREND TAIWAN SCIENTIFIC CORP.  (TW) 

No. 20, Gong 4th Rd., Linkou District, New Taipei City 244, Taiwan 
(72) Chih-Shun Chang (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Panen điều khiển chạm có mẫu giả 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu panen điều khiển chạm bao gồm tấm nền, các vùng dẫn 
trong suốt thứ nhất, các mẫu giả thứ nhất, lớp cách ly, các vùng dẫn trong suốt thứ hai, 
các mẫu giả thứ hai, và lớp phủ quang học. Các vùng dẫn trong suốt thứ nhất và các mẫu 
giả thứ nhất được bố trí trên tấm nền và được phủ bằng lớp cách ly. Các vùng dẫn trong 
suốt thứ hai và các mẫu giả thứ hai được bố trí trên lớp cách ly và được phủ bằng lớp phủ 
quang học. Các vùng dẫn trong suốt thứ nhất và thứ hai được sắp xếp lần lượt theo chiều 
thứ nhất và chiều thứ hai. Các mẫu giả thứ nhất và thứ hai được cân chỉnh lần lượt với 
các vùng dẫn trong suốt thứ hai và thứ nhất tương ứng. Sự chênh lệch màu không thể 
thấy được bằng mắt thường khi ánh sáng được phát lên phía trên từ đáy của tấm nền, nhờ 
đó nâng cao chất lượng ảnh hiển thị.  
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(72) SHERMAN, Matthew, L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Polypeptit ActRII dùng để làm tăng nồng độ hồng cầu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit ActRII dùng để làm tăng nồng độ hồng cầu và/hoặc 
hemoglobin ở động vật có xương sống, gồm có các loài gặm nhấm và linh trưởng, và đặc 
biệt là người.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ống xả của động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống xả của động cơ đốt trong, trong đó động cơ này có xi lanh được 
bố trí hầu như theo phương nằm ngang và nhô ra trên khung xe, khí thải được xả ra khỏi 
buồng đốt và đi qua ống xả lắp ở đầu xi lanh của động cơ; và chất xúc tác được bố trí 
nằm ở phần giữa của ống xả. Bộ phận giữ chất xúc tác giữ phần đầu của chất xúc tác và 
được tạo ra sao cho bộ phận giữ này nằm đối xứng qua mặt phẳng nằm ngang đi qua trục 
tâm (Z) của ống xả.  
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2. THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND  (US) 
1430 Tulane Avenue TB-32, New Orleans, LA70112-2632, United States of America 

(72) WESSON, Dawn (US), APPERSON, Charles (US), PONNUSAMY, Loganathan (IN), 
XU, Ning (CA), SCHAL, Coby (US), HOFFMANN, Christopher (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bẫy muỗi 

  (57)    Thiết bị bẫy muỗi bao gồm đồ chứa có đầu hở và hợp phần được bố trí trong đồ chứa. 
Hợp phần bao gồm ít nhất một hoạt chất. Thiết bị bẫy muôi còn bao gồm vách bao nhô 
lên trên đầu hở của đồ chứa. Vách bao bao gồm miệng hở để tiếp cận vào bên trong của 
vách bao và đầu hở của đó chứa, và ít nhất một hoạt chất.  
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(21) 1-2012-02309 (51) 7 B01D  9/04 
(22) 05.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/020247 05.01.2011 (87) WO 2011/097043 11.08.2011 
(30) 61/300,952 03.02.2010 US 

61/425,558 21.12.2010 US 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189 (CORP-URC-SW-359), Houston Texas, 77252-2189, United States of 
America 

(72) KAMINSKY, Robert D. (US), MINTA, Moses (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ các thành phần khí có thể 

hóa rắn ra khỏi dòng khí xử lý bằng chất lỏng lạnh 
  (57)     Hệ thống và phương pháp được mô tả để loại bỏ khí có thể hóa rắn ra khỏi dòng khí xử 

lý bằng cách cho tiếp xúc trực tiếp dòng khí xử lý với chất lỏng lạnh. Dòng khí xử lý 
trong quy trình bao gồm ít nhất khí mà được đóng băng bằng chất lỏng lạnh trong khi 
một hoặc nhiều khí khác trong dòng khí xử lý vẫn ở trạng thái khí. Dòng khí xử lý có thể 
bao gồm nước và sẽ có thành phần khác với chất lỏng lạnh. Sự tiếp xúc của chất lỏng 
lạnh với dòng khi xử lý có thể ở áp suất thấp hơn 1,38 MPa, và tùy ý thấp hơn 0,69 MPa, 
0,34 MPa, hoặc thậm chí 0,21MPa, và khí được hóa rắn có thể được loại bỏ khỏi dây 
chuyền tiếp xúc dưới dạng huyền phù với chất lỏng lạnh.  
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NATALIE Charles A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất muội than bằng cách sử dụng nguyên 

liệu đã được gia nhiệt sơ bộ, muội than và thiết bị sản xuất 
muội than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất muội than bằng cách sử dụng nguyên liệu đã 
được gia nhiệt sơ bộ ở nhiệt độ vượt quá khoảng 3000C đồng thời khống chế đóng cáu. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến muội than được sản xuất bằng phương pháp nêu trên 
và thiết bị sản xuất muội than.  
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(72) Lin, YI-PIN (TW) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Cơ cấu truyền động xoắn và cây lau sàn chuyển động xoắn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cây lau sàn chuyển động xoắn bao gồm một cơ cấu truyền động 
xoắn và một phần đầu cây lau sàn. Cơ cấu truyền động xoắn bao gồm một thanh phía 
trên, một ống bọc ngoài bao quanh trục được siết chặt trên thanh phía trên, một nút được 
siết chặt trong ống bọc ngoài, hai tấm cán mỏng được định vị trong thanh phía trên, một 
puli dẫn hướng, một thanh bên dưới bao quanh trục được chèn trong thanh phía trên, và 
một bộ phận bị dẫn được siết chặt trên một đầu phía đỉnh của thanh bên dưới. Puli dẫn 
hướng được đặt ở giữa hai tấm cán mỏng để có thể di chuyển theo hướng xoắn với thanh 
phía trên. Bộ phận bị dẫn được định dạng để được truyền động có chọn lọc bởi puli dẫn 
hướng để bộ phận bị dẫn cùng với thanh bên dưới có thể xoay với puli dẫn hướng.  
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(11) 32566 
(21) 1-2012-02325 (51) 7 A61K  38/17, A61P  7/06, C12N  

15/62 
(62) 1-2009-01503   
(22) 18.12.2007 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2007/025868 18.12.2007 (87) WO2008/076437 26.06.2008 
(30) 60/875,682      18.12.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2012 
(71) ACCELERON PHARMA INC.  (US) 

128 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, USA 
(72) SHERMAN, Matthew, L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất đối kháng quá trình truyền tín hiệu activin-ActRII 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đối kháng quá trình truyền tín hiệu activin-ActRII để làm tăng 
nồng độ hồng cầu và/hoặc hemoglobin ở động vật có xương sống, gồm có các loài gặm 
nhấm và linh trưởng, và đặc biệt là người.  
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(11) 32567 
(21) 1-2012-02335 (51) 7 C25C  3/08 
(22) 06.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/CN2011/000028 06.01.2011 (87) WO/2011/082658 14.07.2011 
(30) 201010300077.2      07.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2012 
(71) CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION 

LIMITED  (CN) 
Building C, No. 99, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 100093 P. R. China 

(72) YANG, Yi (CN), ZHENG, Pu (CN), XI, Canming (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu cản trên catot có thể thay thế được của bình điện 

phân khử nhôm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu cản trên catot có thể thay thế được của bình điện phân khử 

nhôm mà bao gồm các khối cacbon catot (1) và các cơ cấu cản trên catot (2) được bố trí 
ở đáy của bình điện phân khử nhôm. Các cơ cấu cản trên catot (2) được bố trí trên bề 
mặt của các khối cacbon catot. Các cơ cấu cản trên catot (2) được tạo ra bởi mulit, 
spinen hoặc zirconit mà có tính chịu nhiệt cao, tính chống ăn mòn và có trọng lượng 
riêng cao. Các cơ cấu cản trên catot (2) có mặt cắt ngang dạng bán tròn, dạng cung hoặc 
dạng khí động học. Các cơ cấu cản trên catot có chiều cao nằm trong khoảng từ 50 đến 
150mm và chiều rộng nằm trong khoảng từ 100 đến 300mm.  
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(11) 32568 
(21) 1-2012-02336 (51) 7 C25C  3/08 
(22) 06.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/CN2011/000027 06.01.2011 (87) WO/2011/082657 14.07.2011 
(30) 201010300091.2      07.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2012 
(71) CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION 

LIMITED          (CN) 
Building C, No.99, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 100093 P. R. China 

(72) BAO, Chongai  (CN), ZHENG, Pu  (CN), XI, Canming  (CN), CAO, Bin  (CN), 
YANG, Yi  (CN), HUANG, Jun  (CN), YANG, Tao  (CN), YANG, Zhaohong  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu đáy của bình điện phân khử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đáy của bình điện phân khử mà bao gồm bình điện phân 
khử (1) và thanh góp catot (2), trong đó đáy của bình điện phân khử (1) được bố trí với 
các khối cacbon catot dạng cột (3) vuông góc với đáy của bình diện phân khử (1), và đầu 
dưới của khối cacbon catot dạng cột (3) được liên kết với thanh góp catot (2). Bằng cách 
luồn các khối cacbon catot dạng cột vuông góc với đáy của bình điện phân khử và liên 
kết đầu dưới của khối cacbon catot dạng cột với thanh góp catot, giải pháp theo sáng chế 
khử dòng điện theo phương nằm ngang trong nhôm nóng chảy, do đó làm giảm khoảng 
cách cực giữa catot và anot và làm giảm điện áp bình để đạt được mục đích giảm mức 
tiêu thụ điện.  
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(11) 32569 
(21) 1-2012-02342 (51) 7 A01N  43/90 
(22) 06.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/020351 06.01.2011 (87) WO2011/085084 14.07.2011 
(30) 61/293,014      07.01.2010 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Legal Department, Indianapolis, Indiana 46268, United States of 
America 

(72) BREWSTER, William (US), KLITTICH, Carla (US), RIEDER, Brent (US), SIDDALL, 
Thomas (US), YAO, Chenglin (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất thiazolo[5,4-d]pyrimiđin, chế phẩm chứa nó và phương 

pháp phòng trừ loài gây hại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất thiazolo[5,4-d]pyrimiđin. Các hợp chất này được sử 

dụng làm sản phẩm nông hoá và các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho động vật.  
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(11) 32570 
(21) 1-2012-02345 (51) 7 E04B  5/43, E04C  5/06 
(22) 08.02.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2011/000810  08.02.2011 (87) WO 2011/099742 18.08.2011 
(30) 10-2010-0012360      10.02.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2012 
(71) OCTAGON ENGINEERING CO., LTD.  (KR) 

8-16, Seupji-gil, Deoksan - myeon, Jincheon - gun, Chungcheongbuk - do, 365-842, 
Republic of Korea 

(72) LYU, Seung II (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thân gia cường chống lực cắt xoắn và kết cấu bố trí thanh 

gia cường cho sàn sử dụng thân gia cường này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc gia cường chống các lực cắt của phần nối cột và sàn trong kết 

cấu tấm phẳng, và cụ thể hơn, đến thân gia cường chống lực cắt có thể tối đa hóa tác 
dụng gia cường chống lực cắt bằng một số lượng tối thiểu các thanh gia cường và kết cấu 
bố trí thanh gia cường cho sàn sử dụng thân này. Thân gia cường chống lực cắt xoắn theo 
sáng chế bao gồm: đai xoắn uốn xoắn dọc theo chiều dài của nó và có hình dạng xoắn 
elip thuôn trong đó chiều cao của đai xoắn lớn hơn chiều rộng của đai xoắn và đai xoắn 
vẽ thành cung tròn theo chiều rộng của nó; thanh trên được bố trí nội tiếp theo điểm cao 
nhất bên trên của đai xoắn hoặc ở phần trên của một mặt bên của đai xoắn dọc theo 
chiều dài của đai xoắn cần được liên kết; và thanh đáy được bố trí nội tiếp theo điểm 
thấp nhất bên dưới của đai xoắn hoặc ở phần dưới của mặt bên đối diện của đai xoắn đọc 
theo chiều dài của đai xoắn cần được liên kết. Trong kết cấu bố trí sàn theo sáng chế, 
thân gia cường chống lực cắt xoắn được bố trí giữa các thanh gia cường trên và dưới cho 
sàn xung quanh cột.  
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(11) 32571 
(21) 1-2012-02353 (51) 7 B65H  5/06,  3/06 
(22) 08.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2011-176662 12.08.2011 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yusuke TANIO (JP), Yasuchika ITO (JP), Hirokazu NISHIMORI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn vận chuyển tấm 

  (57)     Sáng chế đề xuất con lăn vận chuyển tấm về cơ bản không có các lỗi vận chuyển tấm và 
tiếng rít, và đảm bảo vận chuyển tấm phù hợp trong một khoảng thời gian dài mà không 
cần liên kết lớp trong với lớp ngoài bằng chất dính kết.  

Con lăn vận chuyển tấm (1) bao gồm lớp trong hình ống (2), và lớp ngoài (5) được 
tạo ra trên chu vi ngoài của lớp trong (2) và xác định mặt chu vi ngoài (6) của con lăn 
vận chuyển tấm (1) để được đưa vào tiếp xúc với tờ giấy. Lớp trong (2) có nhiều chỗ 
trống (13) được tạo ra trong đó và không vươn tới mặt phân cách (7) giữa lớp trong (2) 
và lớp ngoài (5).  
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(11) 32572 
(21) 1-2012-02356 (51) 7 B62J  11/10 
(22) 09.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 100129587 18.08.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2012 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) YU, CHENG-WEN (TW), WU, WEN-YUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Nắp che đầu xe máy 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến một loại nắp che đầu xe máy bao gồm phần nắp che đầu trước, 
phần nắp che đầu trên, phần nắp che đầu dưới, phần nắp che đầu sau và tấm trang trí 
phần nắp che đầu sau; phần nắp che đầu trước bao gồm lỗ lắp đèn pha và bộ phận gài lắp 
phần nắp che đầu trên, phần nắp che đầu trước được gắn lắp vào phía trên phần nắp che 
đầu dưới; phần nắp che đầu trên được bố trí che bên trên bộ gài lắp trên của phần nắp 
che trước; phía trên phần nắp che dưới có bộ phận gắn lắp phần nắp che đầu trước có 
dạng lỗ, hai phía của bộ phận gắn lắp này có bố trí chi tiết đậy, bộ phận gắn lắp phần 
nắp che đầu trước đảm bảo việc gắn lắp phần nắp che đầu trước; phần nắp che đầu sau 
đảm bảo sự kết hợp của phần nắp che trước và phần nắp che đầu dưới với nhau; tấm 
trang trí phần nắp che đầu sau được bố trí phía trên phần nắp che đầu sau, do đó làm cho 
nắp che đầu xe máy được thu nhỏ lại, và dẫn tới chi phí bảo hành của nắp che đầu xe 
máy giảm xuống, và cải thiện mức độ tiện lợi khi thiết kế nắp che đầu xe máy.  
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(21) 1-2012-02365 (51) 7 A01G  23/10,  23/12 
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(75) ZAKARIAHS, MATHEW  (IN) 

A-302 Evening Star, Raheja Vihar Complex, Chandivali, Mumbai - 400072, 
Maharashtra (IN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị cạo mủ cao su gắn động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để cạo mủ cao su. Thiết bị cạo mủ cao su bao gồm thân 
rỗng, trục, động cơ, cặp đĩa lệch tâm và một số ổ trục. Trục được lắp trong thân rỗng và 
một đầu được gắn với động cơ. Động cơ được gắn với một đầu của thân rỗng và được lắp 
để quay trục bên trong thân rỗng. Thân rỗng có ít nhất một khe. Cặp đĩa lệch tâm được 
lắp có thể dịch chuyển trên trục và có đĩa lệch tâm thứ nhất và đĩa lệch tâm thứ hai. Đĩa 
lệch tâm thứ nhất có ít nhất một dao và đĩa lệch tâm thứ hai có ít nhất một công cụ đẩy 
ngắt quãng được gắn ở đó, sao cho dao và công cụ đẩy nhô ra khỏi khe được bố trí trên 
thân. Một số ổ trục được bố trí trên trục sao cho ổ trục cung cấp chuyển động tịnh tiến 
cho các đĩa lệch tâm khi trục bị quay bởi động cơ mà tạo nên hoạt động cắt.  
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(22) 09.08.2012 (43) 25.02.2013 
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(71) MAX CO., LTD.  (JP) 

6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8502, Japan 
(72) Jyun MAEMORI (JP), Tomokazu NAGATA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu dập ghim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dập ghim (A) được tạo ra với hộp chứa (2A), thanh đẩy (3A, 
3B) để ép các đinh ghim (10), lò xo đẩy (4) để thúc thanh đẩy (3A, 3B), cơ cấu dẫn động 
(6) để tách riêng các đinh ghim (10) trong hộp chứa lần lượt từng đinh ghim một và dẫn 
từng đinh ghim được tách riêng (10) này, tay cầm phía trên (7) mà cơ cấu dẫn động (6) 
dược tạo ra và tay cầm phía dưới (8) mà cơ cấu bấm đinh móc để uốn cong hai chân 
(10b) của đinh ghim (10) đâm xuyên tệp giấy được tạo ra và trên đó hộp chứa (2A, 2B) 
và tay cầm phía trên (7) được đỡ quay.  
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(11) 32575 
(21) 1-2012-02367 (51) 7 B25C  5/00 
(22) 09.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2011-176901 12.08.2011 JP 
(71) MAX CO., LTD.  (JP) 

6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8502, Japan 
(72) Jyun MAEMORI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu dập ghim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dập ghim (1A, 1B) được tạo ra với hộp chứa (2A), thanh đẩy 
(3A, 3B) để ép các đinh ghim (10), lò xo đẩy (4) để ép thanh đẩy (3A, 3B), cơ cấu đẫn 
động (6) để tách các đinh ghim (10) trong hộp chứa thành từng cái một và để dẫn động 
đinh ghim được tách riêng (10), tay cầm phía trên (7) có cơ cấu dẫn động (6) được tạo ra 
và tay cầm phía dưới (8) có cơ cấu bấm đinh móc cho mỗi chân bị uốn cong (10b) của 
đinh ghim (10) khi đâm xuyên qua tệp giấy và trên đó hộp chứa (2A, 2B) cùng tay cầm 
phía trên (7) được đỡ theo cách quay được.  
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(11) 32576 
(21) 1-2012-02369 (51) 7 C21B  13/00 
(22) 01.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/068615 01.12.2010 (87) WO/2011/085863 21.07.2011 
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(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) EDER, Thomas (AT), MILLNER, Robert (AT), PLAUL, Jan-Friedemann (DE), REIN, 

Norbert (AT), ZEHETBAUER, Karl (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp để làm gián đoạn quy trình sản xuất gang và 

thiết bị để sản xuất gang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để làm gián đoạn quy trình sản xuất gang và thiết bị 

để sản xuất gang trong thiết bị nấu chảy 1, trong đó các nguyên liệu được khử ít nhất 
một phần trong ít nhất một thiết bị khử R1 bằng khí khử, và tuỳ ý ít nhất một phần 
nguyên liệu đã khử ít nhất một phần này được nấu chảy trong thiết bị nấu chảy 1 cung 
cấp than hoặc cốc và khí chứa oxy, khí khử được tạo ra đồng thời. Khí khử này hoặc khí 
khử được tạo ra bên ngoài được cấp đến thiết bị khử R1. Nếu quá trình sản xuất gang bị 
gián đoạn, ít nhất một thiết bị khử R1 được xả hết và nguyên liệu đã khử ít nhất một 
phần được đưa vào ít nhất một thùng 5 và được giữ trong môi trường khí bảo vệ không 
oxy hoá.  
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(11) 32577 
(21) 1-2012-02377 (51) 7 A61K  36/233,  36/718,  36/484, 

A61P  1/00 
(22) 06.05.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2011/003397 06.05.2011 (87) WO2011/139118 10.11.2011 
(30) 10-2010-0042585      06.05.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
2. SCIGREEN  (KR) 
8-43, Kukje Electronics Center, 1445-3, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-728, 
Republic of Korea 

(72) KIM, Young Ryool (KR), CHO, Il Hwan (KR), SONG, Geun Seog (KR), MOON, 
Byoung Seok (KR), PARK, Chi Hye (KR), CHUNG, Young Mee (KR), KWON, Oh 
Eok (KR), CHO, Ye Kyung (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm và thực phẩm có chức năng tăng cường sức khỏe để 

phòng ngừa, điều trị hoặc làm thuyên giảm chứng rối loạn 
nhu động dạ dày-ruột 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm để phòng ngừa hoặc điểu trị rối loạn nhu động dạ dày-
ruột và thực phẩm có chức năng tăng cường sức khoẻ để phòng ngừa hoặc cải thiện rối 
loạn nhu động dạ dày-ruột, chứa hỗn hợp gom hai hoặc nhiều dược liệu được chọn từ 
nhóm bao gồm Sài hổ, Hoàng liên và Cam thảo.  

Dược phẩm theo sáng chế chứa hỗn hợp gồm hai hoặc nhiều dược liệu được chọn 
từ nhóm bao gồm Sài hổ, Hoàng liên và Cam thảo nhằm thúc đẩy đáng kể nhu động dạ 
dày-ruột, đặc biệt là tốc độ làm rỗng dạ dày và múc độ di chuyển trong dạ dày-ruột, nhờ 
đó được sử dụng để phòng ngừa, cải thiện hoặc điều trị các rối loạn nhu động dạ dày-
ruột, đặc biệt là chứng khó tiêu liên quan tới tốc độ làm rỗng dạ dày hoặc mức độ di 
chuyển trong dạ dày-ruột. Ngoài ra, dược phẩm theo sáng chế còn chứa các chất tự 
nhiên, và do đó ít phải lo lắng và độc tính không mong muốn.  
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(11) 32578 
(21) 1-2012-02381 (51) 7 A61K  31/165,  47/26,  47/36,  9/00,  

9/20, A61P  25/00,  25/20,  25/24 
(22) 10.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 11/02500 10.08.2011 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
(72) Francois THARRAULT (FR), CÐcile POIRIER (FR), Gilles FONKNECHTEN (FR), 

Jean-Manuel PEAN (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Dược phẩm dạng rắn chứa agomelatin dùng qua đường miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn dùng theo đường miệng chứa agomelatin nhằm mục 
đích tác dụng toàn thân.  
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(11) 32579 
(21) 1-2012-02385 (51) 7 H04L  12/28 
(22) 10.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2011-177802 16.08.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Ryota YAMASAKI (JP), Tsutomu YAMADA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến và hệ thống điều khiển tàu 

hỏa sử dụng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ chế xuất ra thông tin để đánh giá liệu lỗi truyền thông được tạo 

ra có thể quy cho yếu tố bên ngoài chẳng hạn như tạp âm hoặc nhiễu hay không. Thiết bị 
truyền thông vô tuyến và hệ thống điều khiển tàu hỏa sử dụng thiết bị này, bao gồm bộ 
phận ghi dữ liệu, bộ phận này ghi tín hiệu vô tuyến, bộ phận xác định lỗi, bộ phận này 
xác định lỗi nhận của tín hiệu vô tuyến, bộ phận ghi thông tin lỗi, bộ phận này ghi thông 
tin lỗi bao gồm ít nhất là thời điểm truyền thông, và bộ phận xuất dữ liệu, bộ phận này 
xuất ra tín hiệu vô tuyến và thông tin lỗi, trong đó khi bộ phận xác định lỗi xác định việc 
thu tín hiệu vô tuyến là lỗi, bộ phận ghi dữ liệu ghi tín hiệu vô tuyến và bộ phận ghi 
thông tin lỗi ghi thông tin lỗi và bộ phận xuất dữ liệu xuất ra tín hiệu vô tuyến và thông 
tin lỗi.  
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(11) 32580 
(21) 1-2012-02406 (51) 7 C07K  16/04, A61K  39/395 
(22) 14.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/NL2011/050025 14.01.2011 (87) WO 2011/087364 21.07.2011 
(30) 2004099      15.01.2010 NL 
(71) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, The Netherlands 
(72) VAN NEERVEN, Ruprecht Jules Joost (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kháng nguyên thu được từ sữa gây ra đáp 

ứng miễn dịch thích ứng và chế phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 
em chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể. Cụ thể hơn sáng chế đề cập đến các kháng thể đặc 
hiệu kháng nguyên thu được từ sữa để tạo ra đáp ứng miễn dịch thích ứng và chế phẩm 
dinh dưỡng dành cho trẻ em chứa các kháng thể này.  
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(11) 32581 
(21) 1-2012-02416 (51) 7 C09C  1/00, C09D  7/12 
(22) 25.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/050953 25.01.2011 (87) W02011/092152 04.08.2011 
(30) 10151721.7 26.01.2010 EP 

61/400,648 30.07.2010 US 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) GANE Patrick A. C. (GB), GYSAU Detlef (CH), SAUNDERS George (US), 

MCJUNKINS Joseph (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm tạo lớp phủ, quy trình điều chế nó và sơn chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo lớp phủ tạo ra độ bóng và độ mờ khi ứng dụng, có 
nồng độ thể tích chất màu nằm trong khoảng từ 5% lên đến nồng độ thể tích chất màu 
tới hạn và khác biệt ở chỗ, chế phẩm này chứa ít nhất một canxi cacbonat nghiền tự 
nhiên có đường kính trung bình khối nằm trong khoảng từ 0,05μm đến 0,3μm, và ít nhất 
một chất màu có chỉ số khúc xạ lớn hơn hoặc bằng 2,5.  
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm này và sơn chứa chế phẩm này.  
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(11) 32582 
(21) 1-2012-02428 (51) 7 C10G  45/44,  45/48,  45/50 
(22) 06.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2010/007389 06.12.2010 (87) WO/2011/101010 25.08.2011 
(30) 10001605.4      17.02.2010 EP 
(71) KLAUS DAHLEKE KG  (DE) 

Am Sandtorkai 64, 20457 Hamburg, Germany 
(72) HANSEN, Nils (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dầu chế hóa naphtenic và phương pháp sản xuất dầu này bằng 

cách hydro hóa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu chế hoá naphtanic (7) có hàm lượng, 

được xác định theo phương pháp IP 346, của hydrocacbon naphtenic cao, từ 20 đến 60% 
trọng lượng, và hàm lượng của hợp chất thơm đa vòng thấp, nhỏ hơn 3%, bằng cách 
hydro hoá (6) sản phẩm chiết dầu chế hoá có hàm lượng của chất thơm đa vòng cao.  
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(11) 32583 
(21) 1-2012-02429 (51) 7 F16H  37/00 
(22) 16.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 100129799 19.08.2011 TW 
(71) Sanyang Industry Co., Ltd.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Kuo-Nan WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị truyền động xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm thiết bị truyền động xe bao gồm khối xi lanh, hộp trục khuỷu 
được cố định trên khối xi lanh, hộp truyền động biến đổi vô cấp và hộp truyền động 
bánh răng cùng được lắp ráp được cố định vào bên ngoài hộp trục khuỷu. Cơ cấu truyền 
động biến đổi vô cấp được tiếp nhận trong hộp truyền động biến đổi vô cấp, được nối với 
trục khuỷu bên trong của hộp trục khuỷu, và với cơ cấu truyền động bánh răng bên trong 
của hộp truyền động bánh răng, để truyền lực tới bánh xe. Hộp truyền động bánh răng 
được bố trí quay được trên hộp truyền động biến đổi vô cấp để xác định một trục tâm 
quay, và trục tâm quay này song song với trục phát động. Nhờ đó, trạng thái lắc bên 
trong xe khi xe này di chuyển có thể được cải thiện đáng kể để kéo dài theo cách hữu 
hiệu các bộ phận của động cơ xe và cơ cấu truyền động biến đổi vô cấp.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
188 

(11) 32584 
(21) 1-2012-02435 (51) 7 E04B 5/32 
(22) 17.08.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2012 
(75) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 

Phòng 234 nhà N2, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Kết cấu sàn bê tông cốt thép rỗng được tạo bởi các hộp rỗng 

đặt bên trong và phương pháp pháp thi công kết cấu này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến kết cấu sàn bê tông cốt thép rỗng được tạo bởi các hộp rỗng đặt bên 

trong gồm thép dưới (3), thép trên (2) dạng ô lưới kẹp chặt các hộp rỗng (1) ở giữa. Hộp 
có mặt bên phần thân (1011) và (1012) phẳng, phần đầu gồm các mặt cong trơn đều 
(1021) và (1022), mặt cắt ngang qua hộp có hình chữ nhật hoặc hình vuông có vát các 
góc, đầu trên và đầu dưới của hộp (102) đặt lọt vào ô lưới (200) và (300) nên không bị 
xoay. Sườn bê tông (4) tạo bởi mặt bên các hộp thẳng theo cả hai phương, bê tông sàn 
(7) thông dụng.  
Có ba phương pháp thi công : Phương pháp thứ nhất, các vật liệu gồm ván khuôn (80) 
thép dưới (3) các hộp rỗng (1) thép trên (2) được lắp đặt tuần tự tại chỗ. Phương pháp 
thứ hai, chế tạo trước cấu kiện (920) có ván khuôn đáy (80) trong nhà máy, các việc 
khác thi công tại công trường. Phương pháp thứ ba, chế tạo trước cấu kiện (940) có tấm 
bê tông mỏng (82) trong nhà máy, các việc khác thi công tại công trường.  
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(11) 32585 
(21) 1-2012-02454 (51) 7 G01V  3/00, A41H  37/10 
(22) 20.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 201110237873.0 18.08.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2013 
(75) LEUNG, KWOK WAI  (HK) 

Flat/RM.A, Blk. 3, 24/F, Golden Dragon Industrial Centre, 172-180 Tai Lin Pai Road, 
Kwai Chung, N.T., Hong Kong 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để phát hiện độ lệch của khuy bấm 

trên máy dập khuy bấm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để phát hiện độ lệch của khuy bấm trên máy dập khuy 

bấm, bao gồm các bước : (1) lắp bộ phát hiện độ lệch trên máy dập khuy bấm; (2) lắp bộ 
cảm biến trên bàn kẹp khuôn dập của máy dập khuy bấm; (3) nối bộ phát hiện độ lệch 
với nguồn cấp chính; (4) truyền nguồn cấp chính cho bộ phát hiện độ lệch cho động cơ 
của máy dập khuy bấm; (5) khi xuất hiện độ lệch, đỉnh của răng cưa bị lệch tiếp xúc với 
cảm biến tương ứng; (6) cảm biến truyền thông báo độ lệch đến bộ phát hiện độ lệch; và 
(7) bộ phát hiện độ lệch ngắt nguồn cấp đến động cơ của máy dập khuy bấm. Theo 
phương pháp của sáng chế, độ lệch trong quá trình dập khuy bấm được phát hiện tự 
động; vị trí bị lệch được xác định chính xác theo thời gian thực, vì vậy người thợ có thể 
ngăn ngừa việc phân phối quần áo may sẵn với khuy bấm bị lệch mà chưa được phát 
hiện; hơn nữa người thợ có thể khắc phục lỗi và khôi phục lại quá trình sản xuất trong 
thời gian ngắn nhất.  
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(11) 32586 
(21) 1-2012-02465 (51) 7 G03G  15/08, F16C  13/00 
(22) 20.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2011-180882 22.08.2011 JP 

2011-258012 25.11.2011 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Kenichi KURODA (JP), Akihiko KAWATANI (JP), Yoshihisa MIZUMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn hiện ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến con lăn hiện ảnh để sử dụng trong thiết bị tạo ảnh chụp điện. Con 
lăn hiện ảnh bao gồm thân con lăn. ít nhất bề mặt chu vi ngoài của thân con lăn được tạo 
ra từ hợp phần cao su chứa cao su cơ sở. Cao su cơ sở chứa cao su styren butađien với tỷ 
lệ không thấp hơn 10% khối lượng và không lớn hơn 70% khối lượng dựa vào tổng số 
lượng của cao su cơ sở. Bề mặt theo chu vi ngoài của thân cao su có độ nhám bề mặt Ra 
từ không thấp hơn 0,78μm và không lớn hơn 1,8μm.  
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(21) 1-2012-02468 (51) 7 F02N  3/04 
(22) 21.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) JP2011-182422 24.08.2011 JP 
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300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611 Japan 
(72) Nobuhito SASAHARA (JP), Junichi SEKIGUCHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ khởi động bằng chân dùng cho động cơ xe 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe, như xe máy, có bộ khởi động bằng chân cho động cơ, và bộ 
khởi động bằng chân này bao gồm: trục khởi động đỡ trên hộp truyền động của động cơ 
để quay được bởi hoạt động của bàn đạp khởi động gắn vào một đầu của trục khởi động 
này; bộ truyền động bánh răng gồm có các bánh răng, các bánh răng này chuyển động 
cùng với chuyển động quay của trục khởi động trong hộp truyền động; chi tiết đẩy được 
làm thích ứng để đẩy trục khởi động theo hướng cùng với bàn đạp khởi động quay trở về 
vị trí ban đầu; và chi tiết điều chỉnh có kết cấu để điều chỉnh chuyển động quay của trục 
khởi động theo chiều quay trở về khi bàn đạp khởi động nằm ở vị trí ban đầu. Chi tiết 
điều chỉnh được bố trí so với trục khởi động để chồng lên khoảng lắp đặt cho bộ truyền 
động bánh răng bảo đảm theo chiều dọc trục của trục khởi động trong hộp truyền động.  
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(11) 32588 
(21) 1-2012-02470 (51) 7 E03D  11/02,  11/08 
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2011-182900 24.08.2011 JP 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 8028601 Japan 
(72) Yu YAMASAKI (JP), Kenji WATANABE (JP), Masaaki INOUE (JP), Masahiro 

NAKAMURA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bệ xí xả nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bệ xí xả nước để xả chất thải nhờ sử dụng nước xả cấp từ nguồn cấp 
nước xả. Bệ xí xả nước này bao gồm phần bồn gồm có bề mặt chứa chất thải dạng chậu, 
phần vành và phần giá đỡ; đường xả nước để xả chất thải; phần phun nước để phun nước 
xả lên trên phần giá đỡ của phần bồn để tạo ra dòng xoáy; và ống dẫn nước để cấp nước 
xả đến phần phun nước; trong đó phần bồn bao gồm vùng trước và vùng sau, và phần 
vành của phần bồn được tạo ra sao cho bán kính cong ở vùng trước băng hoặc nhỏ hơn 
bán kính cong của vùng sau, và trong đó phần phun nước được tạo ra ở phía bên trái hoặc 
phía bên phải ở vùng trước của phần vành và phun nước xả về phía trước phần vành.  
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(21) 1-2012-02473 (51) 7 E03D  11/02,  11/08 
(22) 21.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2011-182899 24.08.2011 JP 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 8028601 Japan 
(72) Yu YAMASAKI (JP), Masaaki INOUE (JP), Masahiro NAKAMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bệ xí xả nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bệ xí xả nước để xả chất thải nhờ sử dụng nước xả cấp từ nguồn cấp 
nước xả. Bệ xí xả nước này bao gồm phần bồn gồm có bề mặt chứa chất thải dạng chậu, 
phần vành tạo ra ở phần mép trên của nó sao cho bề mặt theo chu vi trong của nó nhô 
lên gần như theo phương thẳng đứng, và phần giá đỡ tạo ra giữa phần vành và bề mặt 
chứa chất thải này; phần phun nước để phun nước xả lên trên phần giá đỡ của phần bồn 
để tạo ra dòng xoáy, và ống dẫn nước để cấp nước xả đến phần phun. Phần phun nước 
được tạo ra ở vùng trước của phần bồn, và một phần của bề mặt theo chu vi trong của 
phần vành được tạo ra theo hình dạng nhô ra quay vào trong; và phần phun nước được 
che bởi phần nhô ra của phần vành sao cho người sử dụng không thể quan sát được phần 
phun nước khi nhìn chéo về phía trước và bên trên phần bồn.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị nhập - xuất thông tin và hệ thống nhập - xuất thông tin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nhập-xuất thông có tính ứng dụng cao trong đó có thể được 
sử dụng để nhập và xuất thông tin độc lập, và, khi được kết nối với thiết bị xử lý thông 
tin, có thể có chức năng là thiết bị nhập phụ thuộc vào các ứng dụng của thiết bị xử lý 
thông tin. Thiết bị nhập-xuất thông tin bao gồm: chức năng nhận biết có sự kết nối với 
thiết bị xử lý thông tin thông qua bộ kết nối hay không nhờ bộ xác nhận kết nối và 
truyền giá trị mã hoá và/hoặc giá trị toạ độ được chuyển đổi bởi bộ xử lý tới thiết bị xử 
lý thông tin thông qua bộ kết nối; và chức năng xuất dữ liệu nội dung từ bộ xuất hoặc 
điều khiển hoạt động dựa vào chỉ lệnh hoạt động khi bộ xác nhận kết nối không nhận 
thấy có kết nối giữa bộ kết nối và thiết bị xử lý thông tin; các chức năng này làm cho 
thiết bị nhập-xuất thông tin có tính ứng dụng cao.  
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(11) 32591 
(21) 1-2012-02483 (51) 7 C10L  3/10, B01D  53/04 
(22) 24.01.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/051240     24.01.2011 (87) WO 2011/093247 04.08.2011 
(30) 2010-014534     26.01.2010 JP 
(71) OSAKA GAS CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan 
(72) MORIOKA Hajime (JP), UTAKI Takahisa (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống làm giàu khí đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống làm giàu khí đốt có khả năng cải thiện tính năng tiết kiệm 
năng lượng với việc có tính đến tuổi thọ vận hành của thiết bị hút, hệ thống làm giàu khí 
đốt (S) bao gồm cụm hấp thu (U) được nạp vào trong đó với chất hấp thu (a) để hấp thu 
một cách có chọn lọc khí đốt, thiết bị cấp nguồn khí (B) có khả năng cấp nguồn khí chứa 
khí đốt vào cụm hấp thu (U) từ phía ngoài, thiết bị hút (P) có khả năng hút khí từ phía 
trong cụm hấp thu (U) và cơ cấu điều khiển (C) để thực hiện quá trình hấp thu để cấp 
nguồn khí vào cụm hấp thu (U) để hấp thu khí đốt vào chất hấp thu (a) và quá trình giải 
hấp để giải hấp khí đốt từ chất hấp thu (a) dưới tác dụng của lực thiết bị hút (P) sau quá 
trình hấp thu và đưa khí đốt được giải hấp ra phía ngoài. Cơ cấu điều khiển (C) vận hành 
thiết bị hút (P) sao cho lực hút của thiết bị hút (P) khi không có quá trình giải hấp được thực 
hiện là nhỏ hơn so với lực hút của thiết bị hút (P) khi quá trình giải hấp được thực hiện. 
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(72) MASAKI Junzo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Xích lăn nhẹ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xích lăn có trọng lượng giảm đồng thời vẫn duy trì được độ bền. 
Xích lăn này có kết cấu kết hợp các kích thước thành phần của hai xích lăn có bước mắt 
xích khác nhau. Kích thước bước của các tấm đệm mắt xích (3, 5) được thiết lập bằng 
kích thước bước của các tấm đệm mắt xích ngoài và các tấm đệm mắt xích trong của 
xích lăn có bước lớn hơn, và kết quả là, các kích thước theo chiều dài của đường bao 
ngoài của các tấm đệm mắt xích trong và ngoài (3,5) được mở rộng, và các kích thước 
tương ứng của các bộ phận khác như chốt (4), ống lót (6), và trục lăn (7) được thiết lập 
giống như các kích thước của chốt, ống lót, và trục lăn của xích lăn có bước nhỏ hơn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp các dịch vụ được kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các kỹ thuật để trợ giúp các dịch vụ được kết hợp của các nhà vận 
hành mạng và các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm bước xác định dữ liệu chỉ thị dịch vụ 
được cung cấp bởi đại lý qua mạng. Nó xác định xem liệu dịch vụ có  được kết hợp với 
đặc điểm dịch vụ của nhà vận hành mạng ít nhất một phần của mạng hay không. Nếu 
dịch vụ được kết hợp với đặc điểm dịch vụ của người vận hành mạng, thì sau đó dữ liệu 
chỉ thị đặc điểm dịch vụ của người vận hành mạng sẽ được tạo ra. Hình ảnh thể hiện 
cũng có thể được tạo ra để được hiển thị trên bộ phận hiển thị, hình ảnh thể hiện bao 
gồm các chỉ thị của các dịch vụ, các đặc điểm dịch vụ và dữ liệu liên quan làm dữ liệu 
kết hợp.  
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(72) SAKAGUCHI, Shigeyuki (JP), SHIOMI, Masao (JP), OMORI, Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển lực bàn đạp chân ga 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển lực bàn đạp chân ga gồm: bộ thiết lập lực bàn 
đạp cơ sở, bộ cảm nhận độ mở chân ga, và bộ tăng lực bàn đạp. Bộ thiết lập lực bàn đạp 
cơ sở thiết lập lực bàn đạp cơ sở của bàn đạp chân ga xe theo cách lực bàn đạp cơ sở tăng 
cùng việc tăng độ mở chân ga, trong đó độ mở chân ga thay đổi bởi thao tác bàn đạp 
chân ga. Bộ cảm nhận độ mở chân ga cảm nhận độ mở chân ga. Bộ tăng lực bàn đạp 
gồm cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển thiết lập lực bàn đạp bằng tổng lượng tăng vào 
lực bàn đạp cơ sở, và thay đổi lượng tăng theo độ mở chân ga mà lực bàn đạp tăng theo 
tốc độ không đổi đối với việc tăng độ mở chân ga.  
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Kouji (JP), ANZAI Hiroyuki (JP), YAMAMOTO Kentaro (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Cấu trúc axit nucleic chứa cụm gen sinh tổng hợp pyripyropen 

và gen đánh dấu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc axit nucleic chứa cụm gen sinh tổng hợp pyripyropen và 

gen đánh dấu. Cấu trúc axit nucleic theo sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất ít 
tốn kém và năng suất cao để sản xuất pyripyropen.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra dải thép được mạ kim loại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra lớp mạ hợp kim Al-Zn-Si-Mg trên dải thép. 
Phương pháp này bao gồm bước kiểm soát các điều kiện của dung dịch kim loại nóng 
chảy để giảm đến mức tối thiểu lớp xỉ nổi bên trên dung dịch kim loại nóng chảy. Cụ thể 
là, phương pháp này bao gồm bước kiểm soát sự tạo thành xỉ nổi bên trên bằng cách sử 
dụng Ca và/hoặc Sr trong thành phần hợp kim dùng để mạ trong bể mạ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống phóng quang 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống phóng quang bao gồm cụm sợi quang để kẹp chặt hệ 
thống sợi quang học. Hệ thống phóng quang này còn bao gồm hệ thấu kính không đối 
xứng trên bề mặt thứ nhất có cặp thấu kính ghép tương xứng với mỗi sợi quang học 
trong hệ thống sợi quang học và trên bề mặt thứ hai có thấu kính chuẩn trực tương xứng 
với mỗi cặp thấu kính ghép.  
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(72) SADEGHPOUR, Arman (US), NAKAMOTO, Tetsuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm cải thiện độ bền cơ học của răng 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng ngừa bệnh sâu răng, cũng như chế phẩm nâng cao độ 
bền cơ học của răng.  
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2. SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.  (JP) 
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(72) SAIMA, Hitoshi (JP), HARAOKA, Takashi (JP), MOGI, Yasuhiro (JP), TAKATA, 
Yoshinori (JP), MIYAKE, Masanori (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị tách khí sử dụng phương pháp hấp thu dao động áp 

suất 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tách khí có một số các vùng hấp thu khí (A) được đặt kề 

nhau với một khoảng cách và vùng dòng khí đi vào (B) và vùng dòng khí đi ra (C) được 
tạo ra đối với các vùng hấp thu khí (A) nhờ đó đáp ứng được các điều kiện (i) vùng ở 
giữa các vùng hấp thu khí tiếp giáp (A) tạo thành vùng dòng khí đi vào (B) hoặc vùng 
dòng khí đi ra (C) là tiếp giáp cả với các vùng hấp thu khí (A) và (ii) vùng dòng khí đi 
vào (B) có mặt ở một phía theo hướng đặt kề nhau của các vùng hấp thu khí (A) và vùng 
dòng khí đi ra (C) có mặt ở phía còn lại, nhờ đó tiếp giáp với các vùng hấp thu khí tương 
ứng (A).  
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WUNBERG, Tobias (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 5-alkynyl-pyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1)  
 
  

 
 
trong đó  
R1 đến R3 được xác định theo điểm 1, thích hợp để điều trị bệnh được mô tả bởi sự tăng 
sinh tế bào quá mức hoặc bất thường, và dược phẩm chứa hợp chất này có đặc tính được 
đề cập ở trên.  
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(72) VALYENTSOV, Mikhail Jur'yevich (RU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đèn điôt phát sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các đèn điôt phát sáng. Hiệu quả kỹ thuật của sáng chế là ở chỗ bộ 
phát sáng gọn nhẹ không tạo ra tổn hao ánh sáng và chiếu sáng ở các góc là 
360x270x270 độ, trong đó bộ tản nhiệt được thiết kế để có thể làm tăng đáng kể diện 
tích của bộ tản nhiệt mà không làm tăng kích thước đèn. Đèn điôt phát sáng theo sáng 
chế, đèn này bao gồm bóng, chân để lồng vào trong đui đèn, các điôt phát sáng, các điôt 
này được nối đến các tiếp điểm của chân qua vi mạch, và bộ tản nhiệt để trao đổi nhiệt 
từ các điôt phát sáng, khác biệt ở chỗ, các điôt phát sáng được lắp trên ống nhiệt, ống 
này được tạo ra có đế và ống trao đổi nhiệt rỗng, và các thành phần của bộ tản nhiệt, mà 
nó được nối đến đế của ống nhiệt được bố trí xung quanh bóng đèn và ở dưới nó, trong 
đó môi trường trao đổi nhiệt mà nó hoạt động ở pha sôi được đặt trong khoang rỗng của 
ống nhiệt, và các tiếp điểm của nguồn điện cấp cho các điôt phát sáng được đi qua nhờ 
các đường dẫn và các dây dẫn điện chạy qua bề mặt của ống nhiệt.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tường chắn bằng thép và phương pháp thi công tường chắn 

bằng thép 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tường chắn bằng thép có cả độ cứng vững cao và đặc tính ngăn 

nước cao được đề xuất. Hơn nữa, phương pháp thi công tường chắn bằng thép được đề 
xuất cho phép phương pháp thi công giảm độ rung và độ ồn, mà không dễ giảm được đối 
với cọc ván thép tổ hợp trong kỹ thuật liên quan, và có thể dễ dàng áp dụng. Tường chắn 
bằng thép (3) được tạo thành bằng việc kết hợp cọc ván thép hình mũ (1) làm cọc ván 
thép và cọc ống thép (2). Trong tường chắn bằng thép (3), các cọc ván thép hình mũ (1) 
được nối bằng các mối nối (1d), sao cho tường cọc ván thép được tạo thành, và ngoài ra 
các cọc ống thép (2) tiếp xúc với tất cả hoặc một số trong số các cọc ván thép hình mũ 
(1) của tường cọc ván thép với chiều dọc của mỗi cọc ống thép kế tiếp chiều dọc của cọc 
ván thép hình mũ (1).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị khử trùng cho tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khử trùng cho tay và rửa tay nhờ phun dung dịch hoạt động 
được điện phân tại chỗ. Dung dịch phân phát chứa clo hoạt động tùy ý được bổ sung 
ozon hoặc peroxit.  
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(JP), ENDO, Kohei (JP), NAKASHIMA, Hiroshi (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màng polyme 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polyme làm bằng hỗn hợp được điều chế bằng cách trộn hợp 
chất polyme chứa nhóm axit với hợp chất có cấu trúc vòng chứa ít nhất một nhóm 
carbodiimit, trong đó nguyên tử nitơ thứ nhất và nguyên tử nitơ thứ hai của nhóm này 
được liên kết với nhau qua nhóm liên kết. Màng polyme thu được có độ bền thủy phân 
được cải thiện và không tạo ra hợp chất isoxyanat tự do.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm chất đối kháng bradykinin B1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung I:  
 

  
 
trong đó n, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 và XC là như được xác định trong 
bản mô tả, các chất đồng phân đối ảnh, các chất đồng phân không đối quang, hỗn hợp 
và các muối của nó, cụ thể là các muối tương hợp về mặt sinh lý với các axit vô cơ và 
hữu cơ, mà có các đặc tính có giá trị, phương pháp điều chế chúng và thuốc chứa hợp 
chất có hoạt tính dược dụng và phương pháp bào chế.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tác nhân xử lý bề mặt tấm thép mạ kẽm hoặc hợp kim kẽm, tấm 

thép mạ kẽm hoặc hợp kim kẽm và phương pháp sản xuất tấm 
thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân xử lý bề mặt không chứa crom cho tấm thép mạ kẽm hoặc 
hợp kim kẽm. Tác nhân này bao gồm: nhựa có khung xương bisphenol cụ thể; nhũ tương 
nhựa uretan cation; chất liên kết silan; hợp chất chelat titan hữu cơ; hợp chất vanadyl 
hoá trị bốn; hợp chất axit molybđic; và nước, trong đó các thành phần này được trộn 
theo các tỷ lệ định trước sao cho trị số độ pH của tác nhân xử lý bề mặt nằm trong 
khoảng từ 4 đến 5. Tác nhân xử lý bề mặt không chứa crom theo sáng chế biểu hiện độ 
ổn định tốt trong quá trình bảo quản và có tính chống ăn mòn mỹ mãn ở phần được xử lý 
uốn cong của tấm thép, khả năng kháng dung môi và khả năng sơn mỹ mãn sau khi được 
tẩy đầu mỡ bằng kiềm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm thép được xử lý bề mặt 
bằng tác nhân nêu trên và phương pháp sản xuất tấm thép này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lớp xen giữa kính chắn gió và kính chắn gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp xen giữa kính chắn gió và kính chắn gió, và cụ thể hơn,  sáng 
chế đề cập đến lớp xen giữa kính chắn gió được tạo dạng hình nêm.  
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XUE, Yu (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể liên kết với CD127 và dược phẩm chứa kháng thể 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các protein liên kết kháng nguyên liên kết với thụ thể IL-7 người 

(CD127). Các protein liên kết kháng nguyên điển hình là các kháng thể, và là hữu ích 
trong điều trị các bệnh hoặc rối loạn ở người, cụ thể là các bệnh tụ miễn như bệnh xơ 
cứng rải rải. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa các protein này và phương pháp 
điều chế chúng.  
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(72) KOGO Kousuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm nhựa chống cháy dùng cho dây điện nhôm và dây 

điện nhôm được bọc bằng chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa chống cháy dùng cho dây điện nhôm có khả năng 

chống cháy cao và dây điện nhôm được bọc bằng chế phẩm này. Chế phẩm nhựa chống 
cháy này chứa magie hydroxit (C) với lượng nằm trong khoảng từ 90 đến 150 phần trọng 
lượng, trong đó thành phần (C) này được trộn với 100 phần trọng lượng của nhựa nền 
chứa hợp phần nhựa (A) với lượng nằm trong khoảng từ 75 đến 95 phần trọng lượng, 
trong đó hợp phần nhựa (A) này chứa nhựa olefin và nhựa được biến tính bằng axit 
maleic, và nhựa dẻo (B) với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 25 phần trọng lượng.  
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(72) FATTORI Joseph (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có hệ thống cấp chất lỏng chăm 

sóc răng miệng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng có hệ thống phân phối chất lỏng để 

phân phối chất lỏng chăm sóc răng miệng. Theo một phương án thực hiện, dụng cụ 
chăm sóc răng miệng có thể là bàn chải đánh răng bao gồm tay cầm, cổ và đầu chứa các 
chi tiết làm sạch răng. Các phương án thực hiện của bàn chải đánh răng này còn bao 
gồm bộ phận chứa hoặc bình chứa tháo ra được bao gồm túi co lại được, túi này chứa 
chất lỏng chăm sóc răng miệng. Túi này nối thông chất lỏng với một hoặc nhiều đầu ra 
phân phối chất lỏng bố trí trong đầu. Bơm kích hoạt bằng tay bố trí trong tay cầm tạo ra 
lực phát động để phân phối chất lỏng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung căng lưới và thiết bị in lưới 

  (57)    Sáng chế đề cập tới khung căng lưới trong đó lưới gắn vào khung không bị biến dạng 
ngay cả khi gá căng lưới được tháo ra khỏi khung để cất giữ hoặc vận chuyển.  

Các rãnh cắt được tạo theo hướng từ mặt trong tới mặt ngoài, hoặc từ mặt ngoài tới 
mặt trong, hoặc theo cả hai hướng của các mối nối khung căng lưới mà được tạo ra để 
liên kết bốn phần khung tạo dạng chữ nhật bằng cách hàn, hoặc tương tự, và các rãnh cắt 
cho phép các mối nối biến dạng được.  

Bốn phần khung tạo nên khung căng lưới, là các thân riêng biệt, được nối bởi các 
phần góc, và các phần nối được làm nghiêng so với hướng dọc của các phần khung, nhờ 
đó các khe hở được tạo ra ở các mối nối. Theo cách lựa chọn, các chi tiết đàn hồi được 
đặt ở các mối nối của bốn phần khung tạo nên khung căng lưới.  

Theo cách lựa chọn, các phần nối vuông góc với hướng dọc, và các chi tiết đàn hồi 
được đặt ở các mối nối này.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều chỉnh độ cao nền thiêu kết đối với 

máy thiêu kết 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điều chỉnh độ cao của nền thiêu kết đối với 

máy thiêu kết, phương pháp và thiết bị này có khả năng điều chỉnh một cách thích hợp 
độ cao nền thiêu kết về phía đầu vào của máy thiêu kết được tạo ra. Độ cao nền phía đầu 
vào của lò đốt và độ cao nền phía đầu ra của lò đốt nguyên liệu thiêu kết trên khay trước 
và sau lò đốt được xác định, tốc độ chuyển động của khay và tốc độ quay thiết bị cấp 
liệu cửa trống cấp liệu được xác định và trị số yêu cầu độ mở đậu rót đối với đậu rót 
phân chia được xác định trên cơ sở trị số quy chiếu của độ mở đậu rót đối với đậu rót 
phân chia được xác định từ độ cao nền phía đầu vào của lò đốt, trị số hiệu chỉnh độ mở 
thứ nhất trên cơ sở tốc độ chuyển động của khay và tốc độ quay của thiết bị cấp liệu và 
trị số hiệu chỉnh độ mở thứ hai trên cơ sở sự tổn hao khối của nền thiêu kết khi việc 
đánh lửa và việc hút bắt đầu, sự tổn hao khối được xác định từ độ cao nền phía đầu vào 
của lò đốt và độ cao nền phía đầu ra của lò đốt.  
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(54) Dịch chiết cà phê chứa ion đa hóa trị và phương pháp tạo ra 

dịch chiết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dịch chiết cà phê có các đặc tính tạo bọt được cải thiện, dịch chiết 

này chứa ion nhiều hóa trị và đề cập đến dịch chiết cà phê theo sáng chế.  
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(54) Quy trình và thiết bị để loại bỏ axit carboxylic thơm ra khỏi 

huyền phù đặc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình để loại bỏ axit carboxylic thơm ra khỏi huyền phù đặc 

của nó trong dung môi bao gồm các bước:  
(a) chia huyền phù đặc này thành các dòng nhỏ và cấp mỗi dòng nhỏ đến bộ lọc áp lực 
quay tương ứng sao cho các dòng nhỏ này đi qua các bộ lọc theo kiểu song song; và  
(b) đưa khí qua các bộ lọc áp lực quay theo kiểu nối tiếp trong hệ thống vòng hở.  
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để loại bỏ axit carboxylic thơm ra khỏi 
huyền phù đặc của nó trong dung môi.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò cao, phương pháp vận hành lò luyện 

thép và phương pháp sử dụng khí chứa cacbon oxit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò cao bao gồm các bước: (A1) tách và thu 

gom khí chứa CO2 và/hoặc CO từ hỗn hợp khí chứa CO2 và/hoặc CO; (A2) bổ sung hiđro 
vào khí CO2 và/hoặc CO tách và thu gom được từ bước (A1) và chuyển hoá khí CO2 
và/hoặc CO thành khí CH4; (A3) tách và loại bỏ nước từ khí thu được từ bước (A2); và 
(A4) thổi khí thu được từ bước (A3) vào lò cao. CO2 và CO được tách và thu hồi từ hỗn 
hợp khí và được chuyển hoá thành CH4, CH4 được thổi vào lò CaO để làm một nguồn 
nhiệt và làm chất khử. Kết quả là, lò cao có thể tận dụng CO2 và/hoặc CO một cách hiệu 
quả hơn với chi phí vận hành thấp và làm giảm lượng CO2 sinh ra. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp vận hành lò luyện thép và phương pháp sử dụng khí chứa 
cacbon oxit.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm viên nang huyền phù chứa pendimethalin và quy 

trình điều chế chế phẩm này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm pendimethalin được vi bao có chứa muối kim loại kiềm 

hoặc kiềm thổ của axit hữu cơ. Sáng chế còn mô tả quy trình điều chế chế phẩm và 
phương pháp khống chế cỏ dại ở một địa điểm bằng cách sử dụng chế phẩm đã nêu.  
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(72) LUAN, Tao (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị bố cục hình ảnh và ký tự 
  (57)   Sáng chế để xuất phương pháp và thiết bị bố cục hình ảnh và ký tự. Phương pháp bao 

gồm: cấu hình ma trận textbox (hộp văn bản) trong bản đồ cơ sở, trong đó mỗi textbox 
trong ma trận textbox có tt nhất một rãnh; lấy danh sách ảnh, trong đó mỗi ảnh trong 
danh sách ảnh có ít nhất một đinh móc treo; và theo quy tắc ánh xạ, xác định, trong ma 
trận textbox, một textbox treo ảnh và textbox thêm ký tự, xác định, trong danh sách ảnh, 
ảnh được treo trong textbox treo ảnh; thông qua xếp chòng đinh móc treo của ảnh đã xác 
định và rãnh của textbox treo ảnh, treo ảnh xác định trong textbox treo ảnh, và thêm ký 
tự được nhập vào bởi người dùng trong textbox thêm ký tự, trong đó mỗi ký tự tương 
ứng với một textbox thêm ký tự.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có vi mạch và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử (0) có vi mạch bao gồm ít nhất một màng đỡ dẻo (3) 
trong đó mặt trên có lớp đệm tiếp xúc trên (5) và trong đó mặt dưới có ít nhất một lớp 
đệm tiếp xúc dưới (7), mỗi lớp đệm tiếp xúc được nối với nhau (4) thông qua màng đỡ 
(3) sao cho ít nhất một lớp đệm tiếp xúc dưới (7) dược nối với lớp đệm tiếp xúc trên (5), 
một hoặc nhiều lớp đệm tiếp xúc dưới (7) đặt lệch so với vùng đối diện lớp đệm tiếp xúc 
trên (5). Màng dày (9) được bố trí có ít nhất một hốc (8) được gắn vào ít nhất một phần của 
mặt màng đỡ (3). Sáng chế còn đề cập dến phương pháp và máy sản xuất thiết bị (0).  
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(71) AGRICULTURAL RESEARCH DEVELOPMENT AGENCY (PUBLIC 
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2003/61 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand 

(72) CHAMNANPOOD, Chanpen (TH), CHAMNANPOOD, Pornchai (TH), 
SANGUANSERMSRI, Phanchana (TH), SANGUANSERMSRI, Donruedee (TH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm vacxin chứa virut cúm A được làm bất hoạt và 

phương pháp sản xuất virut cúm A tái tổ hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm vacxin chứa virut cúm A được làm bất hoạt mang 

aglutinin hồng cầu H5 và ít nhất một Neuraminidaza là phân chủng được chọn từ nhóm 
bao gồm Neuraminidaza N1, N2, N5, N6, N7 và N8. Aglutinin hồng cầu H5 có thể có 
nguồn gốc từ A/gà/Thái Lan/704/77. Neuraminidaza N1 có thể có nguồn gốc từ dạng 
A/Puerto Rico/9/1934, Neuraminidaza N2 có thể có nguồn gốc từ dạng 
A/Singapore/1/57, Neuraminidaza N3 có thể có nguồn gốc từ dạng 
A/vịt/Alberta/60/1976, Neuraminidaza N6 có thể có nguồn gốc từ dạng A/mòng 
biÓn/Maryland/704/77,  
Neuraminidaza N7 có thể có nguồn gốc từ dạng A/gà/Đức/N/77, Neuraminidaza  
N7 có thể có nguồn gốc từ dạng A/vịt/Australia/341/83.  
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(11) 32620 
(21) 1-2012-02639 (51) 7 A61K  8/34, A61Q  19/02 
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(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) SATOU, Kouji (JP), SASAKI, Minoru (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chất ức chế quá trình tạo melanin, chế phẩm dùng ngoài da và 

mỹ phẩm làm trắng da chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất ức chế quá trình tạo melanin, chế phẩm dùng ngoài da và mỹ 

phẩm làm trắng da chứa chất ức chế quá trình tạo melanin, và chế phẩm chứa chúng có 
tác dụng làm trắng da cũng như có khả năng ổn định. Chế phẩm dùng ngoài da có chứa 
chất có công thức (1) :  
 

  
 
trong đó R là nhóm alkyl có 1 đến 8 nguyên tử cacbon.  
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67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BITTNER, Christian (DE), OETTER, Guenter (DE), TINSLEY, Jack (US), 

SPINDLER, Christian (DE), ALVAREZ-JUERGENSON, Gabriela (ES), MAITRO-
VOCEL, Sophie (FR), WLOKA, Veronika (DE), GUZMANN, Marcus (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất dầu khoáng, chế phẩm chất hoạt động bề 

mặt trong nước và chất hoạt động bề mặt gốc chất hoạt 
động bề mặt alkylpropoxy có từ 16 đến 18 nguyên tử cacbon 
để sử dụng trong quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất dầu khoáng bằng phương pháp làm ngập vi nhũ 
tương Winsor typ III, trong đó chế phẩm chất hoạt động bề mặt trong nước chứa ít nhất 
một chất hoạt động bề mặt ion có công thức chung R1-O-(CH2C(CH3)HO)m(CH2CH2O)n-
XY-M+ được bơm ép qua lỗ khoan bơm ép vào trong mỏ dầu khoáng, và dầu thô được 
hút ra từ mỏ qua lỗ khoan sản xuất. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất hoạt động bề 
mặt ion có công thức chung nêu trên.  
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(30) 10002488.4      10.03.2010 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BITTNER, Christian (DE), OETTER, Guenter (DE), TINSLEY, Jack (US), 

SPINDLER, Christian (DE), ALVAREZ-JUERGENSON, Gabriela (ES), MAITRO-
VOGEL, Sophie (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình chiết dầu khoáng, chế phẩm chất hoạt động bề mặt 

trong nước và chất hoạt động bề mặt gốc alkyl alkoxylat 
chứa butylen oxit để sử dụng trong quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chiết dầu khoáng bằng phương pháp làm ngập vi nhũ 
tương Winsor Typ III, trong đó chế phẩm chất hoạt động bề mặt trong nước chứa ít nhất 
một chất hoạt động bề mặt ion có công thức chung R1-O-(D)n-(B)m-(A)1-XY- N+ được 
bơm ép qua lỗ khoan bơm ép vào trong mỏ dầu khoáng và dầu thô được hút ra từ mỏ qua 
lỗ khoan sản xuất. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất hoạt động bề mặt ion có công 
thức chung nêu trên.  
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(US), FALER, Dennis L. (US), HALEY, M. Frank (US), LAMERS, Paul H. (US), LU, 
Yunyi  (US), STEWART, Kevin J.  (US), TAYLOR, Cathy A. (US), WANG, Feng 
(US), ZEZINKA, Elizabeth A. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất chất làm phân tán không chứa nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất làm phân tán không chứa nước của các 
vi hạt polyme cảm quang, bao gồm các bước: (a) điều chế một hoặc nhiều chất làm phân 
tán chứa nước của thành phần có khả năng polyme hóa được; (b) cho chất làm phân tán 
ở bước (a) trải qua các điều kiện đủ để tạo ra các vi hạt; (c) polyme hóa ít nhất một phần 
thành phần có khả năng polyme hóa được; (d) kết hợp chất làm phân tán với pha hữu cơ 
liên tục bao gồm dung môi hữu cơ; (e) loại bỏ nước khỏi chất làm phân tán sao cho hàm 
lượng nước cuối của chất làm phân tán không chứa nước là nhỏ hơn 30 phần trăm theo 
trọng lượng; và (f) cho các nhóm chức axit bất kỳ trên bề mặt của các vi hạt phản ứng 
với chất liệu phản ứng chứa ít nhất một nhóm epoxy.  
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Richard (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tạo đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để tạo đồ uống nhờ sử dụng thiết bị tạo đồ 
uống. Việc mở khoang pha có thể cho phép cung cấp một cách tự động chất lỏng sơ bộ 
đồ uống từ bộ phận chứa tới bình đun nóng được sử dụng (đã hoặc chưa đun nóng) để 
tạo đồ uống. Ví dụ, việc mở khoang pha có thể khiến cho van sẽ được mở hoặc theo 
cách khác cho phép dòng chất lỏng sơ bộ đồ uống chảy từ bộ phận chứa tới bình đun 
nóng. Van có thể mở đồng thời và tự động với nắp khoang pha, và có thể đóng khi nắp 
khoang pha được đóng.  
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(22) 02.03.2011 (43) 25.02.2013 
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(72) PARK, John, E. (US), DORNER-CIOSSEK, Cornelia (DE), HOERER, Stefan (DE), 

KUSSMAUL, Lothar (DE), LENTER, Martin (DE), ZIMMERMANN, Katharina 
(DE), BESTE, Gerald (BE), LAEREMANS, Toon (BE), MERCHIERS, Pascal (BE), 
VERCAMMEN, Jo (BE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Polypeptit liên kết với A-beta tại vị trí nhận diện kháng 

nguyên kép và dược phẩm chứa polypeptit này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit liên kết với A-beta tại vị trí nhận diện kháng nguyên kép. 

Polypeptit này chứa ít nhất hai vùng biến đổi globulin miễn dịch liên kết với các epitop 
của A-beta. Sáng chế cũng đề cập đến trình tự của các polypeptit này và dược phẩm chứa 
các polypeptit này.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Haruto UCHIDA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vỏ bao đựng thiết bị đầu cuối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vỏ bao có thể đựng thiết bị đầu cuối trong đó chi tiết kết nối có thể 
được cắm vào hoặc tháo ra trong khi thiết bị đầu cuối này đang được đựng trong vỏ bao, 
bất kể vị trí của đầu cắm trên thiết bị đầu cuối, giúp cải thiện khả năng sử dụng. Vỏ bao 
có thể đựng này bao gồm một thân chính vỏ bao có thể đựng (101) để đựng thiết bị 
truyền thông và bao bọc một phần bề mặt của thiết bị thông tin liên lạc đầu cuối được 
đựng. Đai giữ thứ nhất (104) bao bọc một phần bề mặt của thiết bị truyền thông được 
đựng trong thân chính của vỏ bao đựng (101), phần không được bao phủ bởi thân chính 
của vỏ bao đựng (101), và đai có thể được cài vào theo cách tháo ra được với thân chính 
của vỏ bao (101).  
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A01N  43/647 
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) JUNG, Pierre, Joseph, Marcel (FR), DANKO, Peter (SK), GODFREY, Christopher, 

Richard, Ayles (GB), RENOLD, Peter (CH), HUETER, Ottmar, Franz (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diệt côn trùng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất triazol mới có công thức (I) có hoạt tính diệt côn 
trùng, quy trình và các chất trung gian để điều chế chúng, đến các hợp phần diệt côn 
trùng, ve bét, giun tròn hoặc động vật thân mềm chứa chúng và đến các phương pháp sử 
dụng chúng để diệt và kiểm soát các loài gây hại là côn trùng, ve bét, giun tròn hoặc 
động vật thân mềm. 
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(72) Jeffrey J. KESTER (US), Charles W. DALEY (US), James A. STRONG (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống bảo vệ đường dây 

  (57)     Hệ thống bảo vệ đường dây được mô tả ở đây tạo ra các kết nối điện cơ tin cậy giữa các 
thành phần của hệ thống, làm giảm ứng suất cơ học trên bộ ngắt, đảm bảo việc cắt bộ 
chặn hỏng một cách hiệu quả hơn, và có chi phí thấp hơn so với các hệ thống hiện có. 
Hệ thống bảo vệ đường dây bao gồm bộ chặn đột biến điện, bộ ngắt được ghép với bộ 
chặn đột biến điện, và dây dẫn chờ được ghép với bộ ngắt. Dây dẫn chờ thường là dây 
cáp có độ bền cao và/hoặc hệ thống bảo vệ đường dây thường không bao gồm cụm rẽ 
mạch điện. Khi đặt vào điều kiện cao áp, bộ ngắt kích hoạt và tách rời dây dẫn chờ khỏi 
hệ thống.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm biến đổi màng tách 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm biến đổi màng tách mà có khả năng làm tăng 
đường kính vi lỗ của màng tách trong thời gian ngắn, trong khi đồng thời cho phép 
màng tách có đường kính vi lỗ được làm tăng để ít bị hư hỏng hơn. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp làm biến đổi màng tách bao gồm bước đưa màng tách được làm 
bằng xenluloza axetat vào tiếp xúc với dung dịch nước kiềm hoặc rượu và nhờ đó làm 
tăng đường kính vi lỗ của màng tách. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các thiết bị 
làm biến đổi màng tách để thực hiện các phương pháp làm biến đổi này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất xyclopropyl amit ở dạng rắn và dược phẩm chứa nó 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-{(1S, 2S)-2-[((R)-4-xyclobutyl-2-metylpiperazin-1-
yl)carbonyl]-xyclopropyl]-benzamit ở dạng rắn. Sáng chế cũng đề cập đến ít nhất một 
dược phẩm chứa ít nhất một hợp chất ở dạng rắn nêu trong bản mô tả.   
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm dầu và chất béo dùng để chiên 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chế phẩm dầu và chất béo có thể ngăn chặn không chỉ sự biến màu 
do nhiệt gây ra và mùi chế biến trong suốt quá trình gia nhiệt, mà còn làm giảm chỉ số 
axit, cũng như là có thể sử dụng lâu dài. Chế phẩm dầu và chất béo có thể ngăn chặn sự 
biến màu do nhiệt gây ra, mùi chế biến, và giảm chỉ số axit, có thể thu được bằng sự kết 
hợp 0,1 ppm hoặc nhiều hơn và 10 ppm hoặc ít hơn của thành phần photpho, và axit 
ascorbic và/hoặc dẫn xuất axit ascorbic trong đương lượng axit ascorbic của 2 ppm hoặc 
nhiều hơn và 130 ppm hoặc ít hơn vào trong dầu ăn và chất béo.  
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(54) Máy nâng có bánh ma sát 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy nâng có sử dụng bánh ma sát để tăng tối đa sự di chuyển theo 
phương nằm ngang của tải cần được nâng đồng thời ngăn không cho dây lệch ra khỏi 
quỹ đạo cuốn trong khi đang được cuốn trên trống dây, bánh ma sát có kết cấu đơn giản 
hoá và được thiết kế để đỡ ổn định các con lăn dẫn hướng có thể di chuyển theo phương 
nằm ngang và thẳng đứng. Máy nâng bao gồm bánh ma sát đơn mà dây ở phía cuốn 
được cuốn trên đó, trống dây trên đó dây ở phía kéo được cuốn, bánh ma sát bị dẫn mà 
dây được dẫn hướng qua đó từ bánh ma sát tới trống dây, các con lăn dẫn hướng cố định 
theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng và các con lăn có khả năng di chuyển 
theo phương nằm ngang và thẳng đứng để dẫn hướng dây, phần lắp con lăn có khả năng 
dịch chuyển để làm di chuyển tịnh tiến theo phương nằm ngang các con lăn dẫn hướng 
có thể di chuyển theo phương nằm ngang và thẳng đứng, và các puli trên và dưới để dẫn 
hướng dây tới bánh ma sát.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất các linh kiện điện tử bằng flo tinh khiết

  (57)     Phương pháp chế tạo linh kiện điện tử với flo nguyên chất được sử dụng làm tác nhân 
khắc để sản xuất các linh kiện điện tử, tức là các linh kiện bán dẫn, thiết bị vi cơ điện tử, 
tranzito màng mỏng, màn hình phẳng và tấm pin mặt trời, và là chất làm sạch buồng xử 
lý chủ yếu cho thiết bị PECVD. Nhằm mục đích đó, flo thường được sản xuất ngay tại 
chỗ. Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất các linh kiện điện tử trong đó flo được sản xuất 
tại chỗ và tinh chế tách HF bằng cách xử lý ở nhiệt độ thấp. áp suất nằm trong khoảng 
từ 150 đến 2000kPaa được đặc biệt ưu tiên. 
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(54) Quy trình tái chế rác cao su, nhựa thành dầu FO-R bằng công 

nghệ nhiệt phân liên tục 
  (57)    Quy trình tái chế rác cao su và nhựa bằng công nghệ nhiệt phân liên tục và quy trình 

công nghệ mới, tiên tiến. Công nghệ sử dụng hệ thống lò quay để nhiệt phân liên tục 
gián tiếp rác cao su và nhựa thành dầu FO-R và than CBM-R. 

Tính sáng tạo của quy trình công nghệ là tạo ra được dầu FO-R là sản phẩm tương 
đương dầu FO có nguồn gốc từ dầu mỏ, được ứng dụng rộng rãi trong ngành công 
nghiệp của Việt Nam.  

Quy trình công nghệ nhiệt phân liên tục mang lại hiệu quả kinh tế cao và thân 
thiện với môi trường vì không tạo ra nước thải và chất thải rắn, còn khí thải đạt tiêu 
chuẩn môi trường QCVN 19:2009.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu dùng cho lưu lượng kế 

Coriolis và lưu lượng kế Coriolis 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu dùng cho lưu lượng kế 

Coriolis và lưu lượng kế Coriolis có khả năng luôn thực hiện phép đo với độ chính xác 
không đổi và thực hiện phép đo pha với đặc tính lọc hiệu quả cao và với khối lượng tính 
toán nhỏ thậm chí khi nhiệt độ của chất lưu cần đo thay đổi, các bọt khí được trộn vào 
chất lưu cần đo, hoặc chất lưu cần đo thay đổi nhanh chóng từ khí thành lỏng.  
Trong lưu lượng kế Coriolis trong đó ít nhất một trong hai tham số là hiệu số pha và tần 
số tạo dao động tỷ lệ thuận với lực Coriolis tác động lên ít nhất một ống dẫn dòng hoặc 
hai ống dẫn dòng được phát hiện, nhờ đó thu được ít nhất một trong hai đại lượng là lưu 
lượng theo khối lượng và khối lượng riêng của chất lưu cần đo, thiết bị xử lý tín hiệu bao 
gồm: các bộ biến đổi A/D để biến đổi các tín hiệu tương tự được đưa ra từ hai bộ cảm 
biến phát hiện rung động lần lượt thành các tín hiệu số; bộ phận đo tần số để đo tần số 
tạo dao động θ của ít nhất một ống dẫn dòng hoặc hai ống dẫn dòng; bộ phát để tạo ra 
tín hiệu tần số có tần số được thiết lập bằng θ (1-1/N) của tần số của tín hiệu tần số đầu 
ra dạng số từ bộ phận đo tần số; và hai bộ biến đổi tần số trục giao để biến đổi, dựa trên 
tín hiệu tần số được tạo ra bởi bộ phát, các tần số của hai tín hiệu số tương ứng với hai 
bộ cảm biến phát hiện rung động lần lượt được đưa ra từ các bộ biến đổi A/D, và tạo ra 
các tín hiệu số có các tần số của nó được thiết lập lần lượt bằng 1/N tần số của hai tín 
hiệu số: Kết quả là, hiệu số pha thu được bằng cách sử dụng các tín hiệu số được tạo ra 
bởi hai bộ biến đổi tần số trực giao.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
240 

(11) 32636 
(21) 1-2012-02766 (51) 7 C04B  7/02,  7/24,  7/38,  7/42 
(22) 11.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/055732     11.03.2011 (87) WO 2011/111811 15.09.2011 
(30) 2010-056745     12.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2012 
(71) MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION  (JP) 

3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan 
(72) Makio YAMASHITA (JP), Yoichiro NAKANISHI (JP), Hisanobu TANAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Clinke xi măng đã nung và phương pháp sản xuất clinke xi 

măng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến clinke xi măng đã nung bao gồm ít nhất một thành phần được lựa 

chọn từ nhóm bao gồm flo, lưu huỳnh, clo và brom, và ít nhất (các) nguyên tố kim loại 
được lựa chọn từ nhóm bao gồm các nguyên tố thuộc các nhóm từ 3 đến 12 trong Bảng 
tuần hoàn. Tốt hơn là, lượng flo nằm trong khoảng từ 300 đến 750mg/kg, lượng lưu 
huỳnh (ở dạng SO3) nằm trong khoảng từ 1,5 đến 3% khối lượng, lượng của (các) đương 
lượng clo nằm trong khoảng từ 150 đến 350mg/kg, và lượng của ít nhất (các) nguyên tố 
kim loại được lựa chọn từ nhóm bao gồm các nguyên tố thuộc các nhóm từ 3 đến 12 
trong Bảng tuần hoàn nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,8% khối lượng.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất clinke xi măng nêu trên.  
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(54) Phương pháp tạo mối hàn và mối hàn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo mối hàn mà cho phép cải thiện độ bền mỏi trong 
trường hợp trong đó phương pháp cải thiện độ bền mỏi không thể được áp dụng do sự 
xuất hiện của các vùng có kết cấu bịt kín được tạo ra. Phương pháp này được bố trí với 
bước hàn thứ nhất để thực hiện thao tác hàn bằng cách tạo ra chân mối hàn phía trong 
hoặc phần gốc nhờ sử dụng kim loại hàn với nhiệt độ bắt đầu biến đổi nằm trong khoảng 
từ 175oC đến 400oC, ít nhất các phần kim loại hàn được tạo ra chân mối hàn phía trong 
hoặc phần gốc được tạo nên ở bước hàn thứ nhất trở thành các phần không nóng chảy, và 
bước hàn thứ hai để thực hiện thao tác hàn để hàn kim loại hàn theo đường hàn đơn nhờ 
lượng nhiệt hàn cấp vào bởi vậy tất cả các phần không nóng chảy được biến tính lại 
thành austenit để đưa vào ứng suất dư nén đến chân mối hàn phía trong hoặc phần gốc.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm dùng để phân phối oligonucleotit đến tế bào gan và 

phương pháp sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm dùng để phân phối các polynucleotit ARN gây nhiễu 

(ARNi) hướng đích đến các tế bào nhu mô của gan in vivo. Các polynucleotit ARNi 
hướng đích được phân phối cùng với các polyme hướng đích. Các polyme hướng đích 
phân phối chức năng thâm nhập màng để vận chuyển các polynucleotit ARNi từ bên 
ngoài tế bào vào bên trong tế bào. Sự biền đổi thuận nghịch nhằm cung cấp các đáp ứng 
sinh lý được điều khiển bằng các polyme phân phối này. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất chế phẩm này.  
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(54) Hộp nối cáp thông tin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp nối cáp thông tin (1) bao gồm ít nhất một tấm dẫn cáp vào (2) 
và ít nhất một bộ phận được kết nối (8). ít nhất một bộ phận kết nối (3) và ít nhất một bộ 
phận hình trụ rỗng (801) dẫn cáp (502) đi qua tấm dẫn cáp vào (2) để vào trong hộp nối 
cáp thông tin (1) được bố trí trên tấm dẫn cáp vào (2), và cáp thông tin (502) được dẫn 
qua bộ phận hình trụ rỗng (801) tạo thành các cấu trúc chống thấm nước nhờ các 
phương tiện gồm ống co ngót đàn hồi, và bộ phận được kết nối (8) và cáp thông tin (502) 
được dẫn qua bộ phận kết nối (3) và đi vào hộp nối cáp thông tin (1) để tạo thành cấu 
trúc chống thấm nước nhờ một trong các phương tiện gồm bộ phận thứ nhất, bộ phận thứ 
hai và kết hợp của chúng, bộ phận thứ nhất được chống thấm nước bằng các phương tiện 
chống thấm nước cơ học và bộ phận thứ hai được chống thấm nước bằng các ống co 
ngót đàn hồi. Bộ phận được kết nối (8) có thể tạo thành cấu trúc chống thấm nước bằng 
cách kết hợp với bộ phận kết nối (3). Sáng chế được thực hiện nhằm khắc phục các vấn 
đề kĩ thuật còn tồn tại của hộp nối và phân phối cáp thông tin hiện nay.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình tạo ra sản phẩm bọt xốp composit và sản phẩm bọt 

xốp composit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra sản phẩm bọt xốp composit, và sản phẩm bọt xốp 

composit ban gồm lõi bọt xốp được bao quanh bởi màng không thấm khí. Màng không 
thấm khí giữ lại khí được tạo ra từ chất tạo bọt để áp suất bên trong lõi bọt xốp cao hơn 
áp suất môi trường xung quanh.  
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(11) 32641 
(21) 1-2012-02800 (51) 7 B22D  11/02,  11/04 
(22) 28.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/058472    28.03.2011 (87) WO/2011/122690 06.10.2011 
(30) 2010-076041 29.03.2010 JP 

2011-065134 24.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3 , Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KAMEDA, Kiyohiro (JP), SERA, Taizo (JP), NAITO, Makoto (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khuôn đúc liên tục, phương pháp điều chỉnh độ côn của khuôn 

đúc liên tục và phương pháp đúc liên tục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn đúc liên tục, trong đó: cơ cấu dẫn động thứ nhất (7a) và thứ 

ba (7e), mà được bố trí theo hướng thẳng đứng dọc theo khuôn cố định (1a), được kết 
nối ăn khớp với nhau qua trục kết nối thứ nhất (22a); cơ cấu dẫn động thứ hai (7b) và thứ 
tư (7d), mà được bố trí theo hướng thẳng đứng dọc theo khuôn cố định (1a), được kết nối 
ăn khớp với nhau qua trục kết nối thứ hai (22b); các trục kết nối thứ nhất và thứ hai (22a, 
b) quay xung quanh các trục sao cho các cơ cấu dẫn động từ thứ nhất tới thứ tư (7a-d) 
hoạt động nhất quán và các cơ cấu dẫn động từ thứ nhất tới thứ tư (7a-d) thay đổi góc 
nghiêng của cạnh dài của khuôn di động (1b). Khuôn đúc liên tục theo sáng chế cho 
phép hình dạng côn của cạnh dài của khuôn được tối ưu hoá mà không cần kết nối với 
cạnh ngang, hơn thế nữa nó còn cho phép cơ cấu dẫn động có thể được thiết lập cấu hình 
đơn giản hơn so với hệ thống điều khiển bốn điểm độc lập. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp điều chỉnh độ côn của khuôn đúc liên tục và phương pháp đúc liên 
tục sử dụng khuôn đúc liên tục nêu trên.  
 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
246 

(11) 32642 
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(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35, I-20134 Milano, Italy 
(72) BRICHESE, Marianna (IT), ANTOZZI, Antonio Lorenzo (IT), CALDERARA, Alice 

(IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điện cực dùng cho quá trình điện hóa và phương pháp sản xuất 

điện cực này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến điện cực thích hợp để dùng làm catôt giải phóng hyđro trong các 

quá trình điện phân, điện cực này thu được bằng cách phân huỷ nhiệt tiền chất bao gồm 
dung dịch axetic chứa nitrat của rutein và tuỳ chọn các chất đất hiếm. Điện cực thể hiện 
độ quá điện áp giải phóng hyđro ở catôt thấp, dung sai được cải thiện đối với hiện tượng 
đảo chiều dòng điện và thời gian sử dụng dài trong các hoạt động công nghiệp. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất điện cực này.  
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(72) SATO, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu đẩy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đẩy là cơ cấu có thể có lực dẫn động lớn hơn để làm chuyển 
động thân chính cơ cấu đẩy về phía sau mà không làm tăng đường kính xi lanh và nhờ 
đó tạo kết cấu nhỏ gọn hơn và đạt được khoảng không gian lắp ráp nhỏ hơn. Cơ cấu đẩy 
bao gồm thân chính cơ cấu đẩy (1) được kết cấu để đẩy về phía trước đối tượng đích; xi 
lanh thân chính cơ cấu đẩy (2) được đấu nối vào thân chính cơ cấu đẩy (1) và được kết 
cấu làm chuyển động thân chính cơ cấu đẩy (1) về phía trước và về phía sau; bàn trượt 
cơ cấu đẩy (3) được đấu nối vào xi lanh thân chính cơ cấu dẩy (2); và xi lanh bàn trượt 
cơ cấu đẩy (4) được đấu nối vào bàn trượt cơ cấu đẩy (3).  
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(11) 32644 
(21) 1-2012-02823 (51) 7 A61K  31/5383, A61P  27/02,  31/04 
(22) 16.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2010/072685      16.12.2010 (87) WO/2011/104981 01.09.2011 
(30) 2010-040281      25.02.2010 JP 
(71) 1. SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5338651, Japan 
2. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 

(72) NAGANO, Takashi (JP), SAKANAKA, Koji (JP), NAKAMURA, Masatsugu (JP), 
KAWAZU, Kouichi (JP), IBUKI, Hajime (JP), SAKAMOTO, Kayoko (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Levofloxacin, muối của nó hoặc solvat của nó, và dung dịch 

nhỏ mắt để điều trị bệnh nhiễm trùng mắt chứa levofloxacin, 
muối của nó hoặc solvat của nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dung dịch nhỏ mắt chứa 1,5% (trọng lượng/thể tích)  evofloxacin 
được nhỏ ba lần một ngày, là liều lượng hoặc chế độ liều dùng theo sáng chế, có đặc tính 
chữa viêm kết mạc do vi khuẩn trong thời gian ngắn hơn so với dung dịch nhỏ mắt chứa 
0,5% (trọng lượng/thể tích) levofloxacin được nhỏ ba lần một ngày, là liều lượng hoặc 
chế độ dùng thông thường, và không làm tăng tỷ lệ xảy ra tác dụng phụ. Việc chữa bệnh 
nhiễm trùng mắt trong thời gian ngắn dẫn đến làm ngắn khoảng thời gian tiếp xúc của vi 
khuẩn gây ra bệnh nhiễm trùng mắt với levofloxacin. Do đó, dung dịch nhỏ mắt chứa 
levofloxacin với liều lượng hoặc chế độ liều dùng theo sáng chế kìm hãm sự xuất hiện vi 
khuẩn đề kháng thuốc đo sử dụng dung dịch nhỏ mắt chứa levofloxacin với liều lượng 
hoặc chế độ liều dùng thông thường kéo dài. Ngoài ra, đã khẳng định rằng dung dịch 
nhỏ mắt chứa levofloxacin với liều lượng hoặc chế độ liều dùng theo sáng chế ức chế 
trực tiếp sự xuất hiện đề kháng thuốc của vi khuẩn gây ra bệnh nhiễm trùng mắt như là 
Staphylococcus aureus, mà do sử dụng dung dịch nhỏ mắt chứa levofloxacin với liều 
lượng hoặc chế độ liều dùng thông thường trong thời gian ngắn.  
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(72) OSAWA, Makoto (JP), MURAKAMI, Akira (JP), SUGIYAMA, Nobuhiro (JP), 

SATOU, Takashi (JP), ISONO, Hideki (JP), OSAKABE, Kinobu (JP), TANINO, 
Hidekazu  (JP), MOTOHASHI, Takao (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp chế tác phôi thủy tinh, phương pháp sản xuất đế 

ghi từ tính và phương pháp sản xuất vật liệu ghi từ tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tác phôi thủy tinh bao gồm bước đúc ép khối thủy 

tinh nóng chảy (24) dưới điều kiện, trong đó khi khối thủy tinh nóng chảy (24) rơi vào 
khoảng không gian giữa cặp khuôn ép thì đường phân chia (24A) sẽ được hình thành 
trên bề mặt của khối thủy tinh nóng chảy (24) đối diện với ít nhất một trong các bề mặt 
bên của cặp khuôn ép được xếp đối diện nhau theo phương ngang. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp sản xuất đế ghi từ tính và phương pháp sản xuất vật liệu ghi từ tính 
bằng cách dùng phôi thủy tinh thu được bằng phương pháp nêu trên.  
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(11) 32646 
(21) 1-2012-02833 (51) 7 C03B  11/08, C03C  3/078,  3/085,  

3/087,  3/095,  3/097, G11B  5/84 
(22) 22.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/056745       22.03.2011 (87) WO/2011/125477 13.10.2011 
(30) 2010-083778 31.03.2010 JP 

2010-225966 05.10.2010 JP 
(71) HOYA CORPORATION  (JP) 

7-5, Naka-Ochiai 2-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1610032 Japan 
(72) OSAWA, Makoto (JP), MURAKAMI, Akira (JP), SUGIYAMA, Nobuhiro (JP), 

SATOU, Takashi  (JP), MATSUMOTO, Naomi  (JP), HACHITANI, Yoichi (JP), 
OSAKABE, Kinobu  (JP), ISONO, Hideki (JP), TANINO, Hidekazu  (JP), 
MOTOHASHI, Takao (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thủy tinh làm nền thủy tinh của 

vật ghi từ tính, phương pháp sản xuất nền thủy tinh của vật 
ghi từ tính và phương pháp sản xuất vật ghi từ tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thủy tinh làm nền thủy tinh của vật ghi 
từ tính bao gồm các bước: tạo ra tấm thủy tinh ít nhất là theo cách dập khuôn hình trụ 
thủy tinh nóng chảy chảy xuống một cặp khuôn dập, cặp khuôn này được hướng vào 
nhau theo hướng vuông góc với hướng dòng thủy tinh nóng chảy dạng hình trụ chảy 
xuống, trong đó thủy tinh nóng chảy dạng hình trụ được tạo ra từ nguyên liệu thủy tinh 
có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh là lớn hơn hoặc bằng 600oC; và khi quá trình dập 
khuôn được tiến hành sao cho hình trụ thủy tinh nóng chảy được kéo giãn hoàn toàn nhờ 
lực ép và được dập khuôn thành tấm thủy tinh phẳng ở giữa các bề mặt khuôn dập của 
cặp khuôn dập, ít nhất là vùng tiếp xúc với thủy tinh trên từng bề mặt khuôn dập của cặp 
khuôn dập tạo ra các bề mặt gần như phẳng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất nền thủy tinh của vật ghi từ tính và phương pháp sản xuất vật ghi từ tính.  
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(72) HIKITA Kazuo (JP), KOJIMA Nobusato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép được xử lý nhiệt, phương pháp sản xuất vật liệu 

thép này và vật liệu thép gốc dùng làm vật liệu thép này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu thép phù hợp với quy trình gia công dập nóng hoặc quy 

trình uốn ba chiều nóng và tôi trực tiếp và vật liệu thép này có thể được sử dụng để sản 
xuất sản phẩm được tạo hình độ bền cao với quá trình tôi cứng đủ ngay cả bằng cách làm 
nóng thời gian ngắn ở nhiệt độ thấp, vật liệu thép này có hợp phần hóa học bao gồm, 
theo phần trăm khối lượng, C: 0,05 - 0,35%, Si: tối đa 0,5%, Mn: 0,5 - 2,5%, P: tối đa 
0,03%, S: tối đa 0,01%, sol. Al: tối đa 0,1%, N: tối đa 0,01%, và tùy ý tối thiểu một 
phần tử được chọn từ nhóm gồm B : 0,0001 - 0,005%, Ti: 0,01 - 0,1%, Cr: 0,18 - 0,5%, 
Nb: 0,03 - 0,1%, Ni: 0,18 - 1,0%, và Mo: 0,03 - 0,5% và có kết cấu thép trong đó hệ số 
hóa tròn của cacbua là từ 0,60 - 0,90.  
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(72) CHEN, Linfeng (US), WILLIAMS, Clark, C. (US), LEUNG, Tak, W. (US), TAO, Tao  

(CN), GAO, Kuanqiang (CN), HUANG, Xiaodong (đã chết) (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hỗn hợp chất xúc tác chính chứa chất cho 

điện tử nội, hỗn hợp chất xúc tác chính và hỗn hợp chất xúc 
tác thu được từ quy trình này và quy trình sản xuất polyme 
trên cơ sở olefin bằng cách sử dụng hỗn hợp xúc tác thu được

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hỗn hợp chất xúc tác chính chứa chất cho điện tử 
nội amit este. Quy trình này bao gồm bước halogen hóa sơ bộ tiền chất của chất xúc tác 
chính trước khi cho phản ứng với amit este và tạo ra hỗn hợp chất xúc tác chính. Hệ xúc 
tác Ziegler-Natta chứa hỗn hợp chất xúc tác chính theo sáng chế có hoạt tính xúc tác cao 
và/hoặc tính chọn lọc xúc tác cải thiện và có thể tạo ra olefin trên cơ sở propylen có phân 
bố trọng lượng phân tử rộng.  
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(72) LIU, Jun (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp để tải xuống tệp tin phim 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp để tải xuống tệp tin phim. Thiết bị này bao 
gồm môđun phân tích tệp tin, môđun phân đoạn tệp tin, môđun tải xuống mạng và 
môđun phát lại duyệt trước. Môđun phân đoạn tệp tin sẽ phân đoạn tệp tin phim theo 
thông tin vị trí của các khung chính được phân tích bởi môđun phân tích tệp tin; môđun 
tải xuống mạng sẽ tải xuống dữ liệu tệp tin theo thông tin phân đoạn tệp tin; môđun phát 
lại duyệt trước sẽ thực hiện việc duyệt trước nội dung phim một cách nhanh chóng nhờ 
sử dụng dữ liệu tệp tin tải được Các giải pháp kỹ thuật theo sáng chế sẽ giúp người dùng 
biết được nội dung chính của bộ phim một cách nhanh chóng, thực hiện được mục đích 
xem trước các đoạn nội dung mà người dùng quan tâm, và tránh lãng phí thời gian tải 
xuống.  
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Nicolas (FR), POOLMAN, Jan (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm sinh miễn dịch dùng để điều trị hoặc phòng ngừa 

bệnh do nhiễm vi khuẩn Streptococcus pneumoniae  
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh miễn dịch dùng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh do 

nhiễm vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây ra. Chế phẩm theo sáng chế chứa ít nhất 
hai sacarit vỏ khác nhau của vi khuẩn S. pneumoniae, trong đó một hoặc nhiều sacarit 
được chọn từ nhóm thứ nhất bao gồm các typ huyết thanh 1, 3, 19A và 19F mà được liên 
kết với (các) protein mang trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương pháp hoá học 
không phải là phương pháp amin hoá khử, và một hoặc nhiều sacarit khác được chọn từ 
nhóm thứ hai bao gồm các typ huyết thanh 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C và 23F mà 
được liên kết với (các) protein mang bằng phương pháp amin hoá khử.  
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Nicolas (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình tiếp hợp sacarit vi khuẩn, thể tiếp hợp thu được từ 

quy trình này và chế phẩm sinh miễn dịch chứa thể tiếp hợp 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tiếp hợp sacarit vi khuẩn bao gồm sacarit của vi khuẩn 
Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae bằng phương pháp amin hoá khử. 
Sáng chế cũng đề cập đến thể tiếp hợp thu được từ quy trình này và chế phẩm sinh miễn 
dịch chứa thể tiếp hợp này.  
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(72) JIANG, Yu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp cho thẻ sim tần số rađiô với sự truyền thông từ 

tính tần số thấp để kích hoạt giao dịch theo các ngưỡng 
khoảng cách đã định 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cho thẻ SIM tần số radio với sự truyền thông tần số 
thấp làm kích hoạt một giao dịch theo các ngưỡng khoảng cách đã định gồm có: thiết lập 
ngưỡng 1 là giá trị cường độ từ trường tần số thấp tương ứng với khoảng cách làm kích 
hoạt giao dịch; thiết lập ngưỡng 2 là giá trị cường độ từ trường tần số thấp tương ứng với 
khoảng cách truyền thông hiệu quả của từ trường tần số thấp; thiết lập ngưỡng 3 làm giá 
trị cường độ từ trường tần số thấp tương ứng với khoảng cách giao dịch xa nhất; kiểm tra 
cường độ của từ trường tần số thấp được truyền bởi bộ đọc thẻ vâ xác định liệu cường độ 
là >= ngưỡng 2 hay không; nếu có, nhận và cất giữ thông tin từ trường tần số thấp; xác 
định thêm liệu cường độ từ trường tần số thấp là >= ngưỡng 1 hay không; nếu có, khởi 
động quy trình giao dịch; trong quy trình giao dịch, xác định liệu cường độ từ trường tần 
số thấp là < ngưỡng 3 hay không; nếu có thì ngừng giao dịch.  
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(72) LI, Meixiang (CN), YANG, Xianwei (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp dò tìm xung đột cho thẻ sim tần số rađiô với sự 

truyền thông từ tính tần số thấp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp dò tìm xung đột cho thẻ SIM tần số radio có sự truyền 

thông từ tính tần số thấp gồm có: truyền thông tin mô tả tìm kiếm thẻ tần số thấp bởi bộ 
đọc thẻ; xác định liệu cường độ của tín hiệu cảm ứng từ tính tần số thấp đạt tới giá trị 
ngưỡng cài đặt trước hay chưa bởi thẻ SIM tần số radio A; nếu có, nhận thông tin mô tả 
tìm kiếm thẻ tần số thấp và truyền thông tin trả lời tìm kiếm thẻ tần nhờ kênh tần số 
radio; nhận thông tin trả lời tìm kiếm thẻ bởi bộ đọc thẻ, thiết lập sự kết nối tần sô radio 
với thẻ SIM tần số radio A, và mở cửa sổ thời gian đã cài đặt trước; khi cửa sổ thời gian 
đã cài đặt trước đóng lại, dừng quy trình giao dịch với thẻ SIM tần số radio A và truyền 
lại thông tin mô tả tìm kiếm thẻ tần sô thấp bởi bộ đọc thẻ; nếu nhận bởi bộ đọc thẻ 
thông tin trả lời tìm kiếm thẻ được truyền bởi thẻ SIM tần số radio khác B, thì xác định 
rằng sự xung đột thẻ SIM tần số radio xuất hiện.  
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(54) Sản phẩm được kết thành khối đặc để lọc sạch nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm được kết lại thành khối để lọc sạch nước, sản phẩm này 
bao gồm: ít nhất là lớp thứ nhất bao gồm ít nhất một hệ thống làm keo tụ và ít nhất là lớp 
thứ hai bao gồm ít nhất một chất khử trung là chất nhả ra clo hoạt tính khi tiếp xúc với 
nước. Sáng chế khác biệt ở chỗ là: hệ thống làm keo tụ bao gồm ít nhất một polyol có 
phần tử lượng nhỏ hơn hoặc bằng 10000 g/mol và ít nhất một tác nhân làm đặc bao gồm 
thành phần các hạt không hòa tan trong nước là không hoạt tính hóa học đối với clo hoạt 
tính và có kích cỡ hạt sao cho 80% khối lượng của tác nhân làm đặc được tạo ra bởi các 
hạt có kích cỡ trung bình nằm trong khoảng giữa 5μm và 80μm. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp tạo ra một sản phẩm này và đến phương pháp lọc sạch thể tích nước.  
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(54) Phương pháp và thiết bị để xác định vùng chọn 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị, bao gồm bộ nhớ bộ xử lý bao gồm mã chương trình máy 
tính, bộ nhớ và mã chương trình máy tính được cấu hình để, làm việc với bộ xử lý, làm 
cho thiết bị để thực hiện ít nhất là bước sau, xác định thông số sử dụng thứ nhất được kết 
hợp với mục thông tin thứ nhất, xác định biểu diễn đồ họa tương ứng với mục thông tin 
thứ nhất, trong đó, việc xác định bị ảnh hưởng bởi thông số sử dụng thứ nhất, xác định 
vùng chọn thứ nhất được kết hợp với mục thông tin thứ nhất, dựa ít nhất một phần trên 
thông số sử dụng thứ nhất, và hiển thị của chỉ thị vắng mặt biểu diễn đồ họa của vùng 
chọn thứ nhất được bộc lộ.  

 
  
 

  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
260 

(11) 32656 
(21) 1-2012-02859 (51) 7 G06F  17/30, H04L  12/58 
(22) 23.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2011/051242     23.03.2011 (87) WO/2011/117833 29.09.2011 
(30) 12/730,024     23.03.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Vidya SETLUR (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xác định mục tin phân tích 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị, bao gồm bộ xử lý, bộ nhớ bao gồm mã chương trình máy 
tính, bộ nhớ và mã chương trình máy tính được cấu hình để, làm việc với bộ xử lý, làm 
cho thiết bị để thực hiện ít nhất là bước sau: nhận bộ thứ nhất của thông tin được kết hợp 
với nguồn thông tin thứ nhất, thực hiện phân tích thứ nhất của, ít nhất một phần của, bộ 
thứ nhất của thông tin dựa ít nhất một phần trên tiêu chí phân tích, xác định rằng bộ thứ 
nhất của thông tin phù hợp với tiêu chí phân tích, xác định mục tin phân tích dựa ít nhất 
một phần trên phân tích thứ nhất, xác định rằng mục tin phân tích được thay đổi, và thực 
hiện ít nhất một hoạt động đáp ứng với xác định rằng mục tin phân tích được thay đổi.  
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(54) Phương pháp đốt lò đốt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đốt lò đốt có hiệu quả khử NOx và có giá trị thực tế, 
và thiết bị thực hiện phương pháp này; sáng chế đề xuất phương pháp đốt lò đốt trong lò 
nung bao gồm bước : định kỳ thay đổi ít nhất một trong số lưu lượng của chất lưu chứa 
nhiên liệu và lưu lượng của chất lưu chứa chất oxy hoá mà được cấp vào lò đốt trong khi 
định kỳ thay đổi nồng độ oxy trong chất lưu chứa chất oxy hoá, do đó tỷ lệ oxy được 
tính toán bằng cách chia lượng oxy được cấp theo lượng oxy cần thiết theo lý thuyết 
được thay đổi định kỳ, và sự thay đổi theo chu kỳ của nồng độ oxy để tạo ra sự đốt cháy 
ở các điều kiện dao động định kỳ.  
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Mumbai, India 

(72) SHROFF, Jaidev, Rajnikant (GB), SHROFF, Vikram, Rajnikant (GB), JADHAV, 
Prakash, Mahadev  (IN), BECKER, Christian (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm huyền phù dạng viên nang và quy trình điều chế chế 

phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm huyền phù viên nang ổn định khi lưu trữ có chứa 

clomazon được bao trong thành vỏ polyme của viên vi nang, quy trình điều chế chúng và 
phương pháp kiềm chế cỏ dại bằng cách sử dụng chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế enzym phiên mã ngược phi nucleosit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng thơm có công thức I:  
 

  
 
là chất ức chế enzym phiên mã ngược của HIV, trong đó R1, R2, R3, R4 và R5 được xác 
định như trong bản mô tả. Hợp chất có công thức 1 và muối dược dụng của chúng có thể 
được sử dụng để ức chế enzym phiên mã ngược của HIV, phòng ngừa và điều trị sự lây 
nhiễm bởi HIV và phòng ngừa, làm chậm sự khởi phát hoặc sự tiến triển, và điều trị 
bệnh AIDS. Hợp chất này và muối của chúng có thể được sử dụng làm các thành phần 
trong dược phẩm, tuỳ ý trong tổ hợp với các chất kháng virut khác, chất điều biến miễn 
dịch, chất kháng sinh hoặc vacxin.  
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(72) TAKAHASHI, Rintaro (JP), ISHII, Yuji (JP), YOSHIDA, Kunihiko (JP), ASAHINA, 

Takeshi (JP), SAKAI, Shunsuke (JP), MIYAZAKI, Yoshifumi (JP), TANAKA, 
Mitsuru (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mỳ ăn liền và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỳ ăn liền, có đặc tính dễ nấu tuyệt vời, có thể được chế biến bằng 
cách đổ nước sôi cho dù sợi mỳ dày hơn sợi mỳ đã biết, và có mùi vị và cấu trúc tuyệt 
vời. Mỳ ăn liền được sản xuất bằng cách: tạo ra sợi mỳ sống, mỗi sợi có cấu trúc đa lớp 
bao gồm ba hoặc nhiều lớp; phun hơi nước nóng già lên sợi mỳ sống này; gelatin hóa sợi 
mỳ đã được phun hơi nước nóng già; và sấy khô sợi mỳ đã được gelatin hóa. Tốt hơn, 
nếu gelatin hóa các sợi mỳ bằng cách phun hơi nước nóng già lên sợi mỳ, cung cấp hơi 
ẩm ở dạng lỏng cho sợi mỳ, và đun nóng tiếp các sợi mỳ bằng cách sử dụng hơi nước 
nóng già và/hoặc hơi nước bão hoà.  
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(72) TEWS, Dirk (DE), SPARING, Christian (DE), THOMS, Martin  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và phương pháp vi khắc ăn mòn bề mặt đồng và hợp 

kim đồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp vi khắc ăn mòn đồng hoặc hợp kim đồng 

được áp dụng trong sản xuất bảng mạch in. Chế phẩm này bao gồm muối đồng, nguồn 
ion halogenua, hệ đệm và hợp chất benzothiazol làm chất tinh chế khắc ăn mòn. Chế 
phẩm và phương pháp theo sáng chế là đặc biệt hữu ích để sản xuất bảng mạch in có cấu 
tróc <100μm.  
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(72) SCHERMANZ, Karl (AT), SAGAR, Amod (IN), TROVARELLI, Alessandro (IT), 

CASANOVA, Marzia (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất xúc tác chứa vanađat và quy trình điều chế hỗn 

hợp chất xúc tác này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất xúc tác chứa vanađat có công thức XVO4/S, trong đó 

XVO4 là vanađat của Bi, Sb, Ga và/hoặc Al tuỳ ý được trộn với một hoặc nhiều vanađat 
của kim loại đất hiếm hoặc được trộn với một hoặc nhiều vanađat của kim loại chuyển 
tiếp hoặc được trộn với một hoặc nhiều vanađat của kim loại chuyển tiếp và một hoặc 
nhiều vanađat của kim loại đất hiếm và S là nền mang chứa TiO2, tuỳ ý cùng với chất 
pha tạp. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hỗn hợp chất xúc tác này.  
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(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland 
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(DE), GOBBI, Luca (CH), GROEBKE ZBINDEN, Katrin (CH), KOERNER, Matthias  
(DE), KUHN, Bernd (CH), PETERS, Jens-Uwe  (DE), RUDOLPH, Markus (DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất imidazopyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất imidazopyrimidin có công thức (I) sau:  
 

  
 

trong đó R1, R2 và R8 có ý nghĩa như được xác định trong phần mô tả và yêu cầu bảo hộ, 
cũng như các muối sinh lý dược dụng và este của chúng. Các hợp chất theo sáng chế có 
tác dụng ức chế phosphodiesteraza (PDE10A) và có thể được dùng làm dược phẩm. 
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(72) MANABE, Masayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền dẫn thủy lực dùng cho cần cẩu trên boong 

tàu, thiết bị cần trục, thiết bị điều khiển dùng cho bơm thủy 
lực và tàu thủy 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị truyền dẫn thủy lực cho cần cẩu trên boong tàu (100) có : các 
cơ cấu truyền dẫn thủy lực (130), (170), và (185) nhằm khởi động thiết bị thủy lực ; các 
bơm thủy lực (120) và (160) nhằm cấp dầu máy cho cơ cấu truyền dẫn thủy lực qua 
đường cấp dầu máy; và bộ điều khiển (250) điều chỉnh lưu lượng dầu máy được cấp cho 
cơ cấu truyền dẫn thủy lực theo sự vận hành nhằm xác định sự chuyển động của thiết bị 
thủy lực, và về cơ bản giảm thiểu lưu lượng xả dầu máy từ bơm thủy lực khi cơ cấu 
truyền dẫn thủy lực được nối với bơm thủy lực chưa được khởi động trong thời gian dài 
hơn thời gian định trước.  
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(GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Oxothietan amin làm chất trung gian đối với thuốc trừ sâu 

  (57)     Hợp chất có công thức VIII  
 

  
 
trong đó R3,  R34 và R35 là hydro và q và m là 1 là mới và hữu dụng để điều chế các hợp 
chất anthranilamit có hoạt tính trừ sâu.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bộ dây dẫn và phương pháp sản xuất nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ dây dẫn bao gồm ít nhất một dây điện (1), dây điện này có một 
phần dây dẫn điện và một phần vỏ cách điện (11) bọc phần dây dẫn. Dấu hiệu màu (13) 
được tạo ra trên phần đầu của phần vỏ  (11). Dấu hiệu màu (13) chỉ ra rằng dây điện là 
dây được lắp thủ công. Ký hiệu nhận dạng mạch (12) được tạo ra trên phần giữa của 
phần vỏ (11). Ký hiệu nhận dạng mạch (12) được tạo ra bằng cách in hoặc tạo ra dưới 
hình thức của một nhãn hiệu và chỉ báo đích kết nối của dây điện (1). Dấu hiệu màu ở 
phần đầu được tạo ra bằng một loại mực kém hơn so với mực của ký hiệu nhận dạng 
mạch trên phần giữa về ít nhất một trong số các đặc tính được lựa chọn là độ kết dính, 
độ bền thời tiết, độ chịu nhiệt và độ bền hóa học.  
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(72) BOON Choong Seng (MY), SUZUKI Yoshinori (JP), FUJIBAYASHI Akira (JP), TAN 

Thiow Keng (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa dự đoán viđeo, phương pháp mã hóa dự đoán 

viđeo, thiết bị giải mã dự đoán viđeo, phương pháp giải mã dự 
đoán viđeo 

  (57)     Thiết bị mã hóa dự đoán video có bộ mã hóa mà mã hóa mỗi ảnh nhập vào để tạo ra dữ 
liệu ảnh nén bao gồm ảnh truy cập ngẫu nhiên, và mã hóa dữ liệu về thông tin thứ tự 
hiển thị của mỗi ảnh; bộ khôi phục mà giải mã dữ liệu ảnh nén để khôi phục ảnh tái tạo; 
bộ lưu trữ ảnh mà lưu trữ ảnh tái tạo như là ảnh tham chiếu; và bộ quản lý bộ nhớ mà 
điều khiển bộ lưu trữ ảnh. Sau khi hoàn thành xử lý mã hóa để tạo ra ảnh truy cập ngẫu 
nhiên, bộ quản lý bộ nhớ làm mới bộ lưu trữ ảnh bằng cách thiết lập mọi ảnh tham chiếu 
trong bộ lưu trữ ảnh, ngoại trừ ảnh truy cập ngẫu nhiên, là không cần thiết ngay trước 
khi hoặc ngay sau khi mã hóa ảnh có thông tin thứ tự hiển thị lớn hơn thông tin thứ tự 
hiển thị của ảnh truy cập ngẫu nhiên.  
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(54) Phương pháp thu hồi feroniken từ bùn thải công nghiệp mạ 
điện niken 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi feroniken từ bùn thải công nghiệp mạ điện 
niken bằng cách hoà luyện để thu được thành phẩm feroniken chứa niken với lượng nằm 
trong khoảng từ 60% đến 65% trọng lượng với hiệu suất thu hồi đạt tới 94%. Phương 
pháp này bao gồm các bước : làm khô bùn thải công nghiệp mạ niken, nung bùn khô 
trong lò thiêu có sử dụng hút gió nóng từ trên xuống để thu được bán thành phẩm dễ 
hoàn nguyên ở dạng hỗn hợp oxit giàu niken; và luyện hoàn nguyên bán thành phẩm 
giàu niken này trong lò điện hồ quang để thu được thành phẩm feroniken dạng thỏi dùng 
trong công nghiệp.  
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(72) ISHIZUKA, Tomokazu (JP), KIYONO, Hiroshi (JP), KUNISAWA, Jun (JP), 

YOSHIDA, Keishiro (JP), SHIMURA, Susumu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất tăng tiết globulin miễn dịch A (IgA) và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Hầu hết các hợp chất tăng tiết kháng IgA thông thường đã biết có liên quan đến việc sản 

sinh kháng thể IgA ở ruột, và chỉ có một số ít hợp chất tăng tiết kháng thể IgA đã biết 
liên quan đến hoạt tính tăng cường quá trình tiết IgA và hoạt chất ức chế viêm nhiễm ở 
các cơ quan thuộc hệ hô hấp như khoang miệng, khoang mũi và hệ hô hấp. Do vậy, sáng 
chế đề xuất dược phẩm có hoạt tính tăng cường quá trình tiết IgA ở các cơ quan thuộc hệ 
hô hấp như khoang miệng và hệ hô hấp cũng như ở ruột. Hợp chất tăng tiết IgA chứa 
chất chiết từ hoa Hồng Anh có hoạt tính tăng cường quá trình tiết IgA ở ruột nên hợp chất 
chiết này có khả năng ức chế sự nhiễm virut và vi khuẩn, ngăn ngừa sự khởi phát dị ứng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Laquinimod hoặc muối dược dụng của nó và dược phẩm chứa 

nó để điều trị bệnh viêm khớp luput tiến triển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến laquinimod hoặc muối được dụng của nó để sử dụng trong điều trị 

cho đối tượng bị bệnh viêm khớp luput tiến triển. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
chứa một lượng laquinimod hoặc muối dược dụng của nó để sử dụng trong điều trị cho 
đối tượng bị bệnh viêm khớp luput.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa laquinimod và metotrexat dùng để điều trị 

bệnh viêm khớp dạng thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến laquinimod hoặc muối dược dụng của nó để sử dụng kết hợp với 

metotrexat trong điều trị cho đối tượng bị bệnh viêm khớp dạng thấp. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa một lượng laquinimod hoặc muối dược dụng của nó và một 
lượng metotrexat để sử dụng trong điều trị cho đối tượng bị bệnh viêm khớp dạng thấp.  
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(72) MIKI, Yuji (JP), MURAI, Takeshi (JP), OHNO, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp đúc thép liên tục và phương pháp sản xuất tấm 

thép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc liên tục thép cacbon cực thấp sử dụng thiết bị đúc 

liên tục có một cặp cực từ phía trên và một cặp cực từ phía dưới và ống rót chìm có góc 
rót nằm trong khoảng từ 10 đến 300 để sản xuất thép bằng cách điều khiển dòng chảy 
của thép nóng chảy bằng từ trường của dòng điện một chiều tác dụng lên các cặp cực từ 
phía trên và phía dưới tương ứng. Thành phần hoá học của thép cacbon cực thấp được 
điều chỉnh để nằm trong khoảng định trước có tính đến sức căng của mặt phân cách ở 
lớp biên trên bề mặt của lớp vỏ thép đã hoá rắn. Tùy theo độ rộng của tấm phôi cần đúc 
và tốc độ đúc, cường độ từ trường của dòng điện một chiều áp dụng cho các cặp cực từ 
phía trên và phía dưới được tối ưu hoá. Vì vậy, tấm thép có chất lượng cao, không có các 
khuyết tật do bóng khí, các tạp chất phi kim hoặc chất làm trơn khuôn, được tạo ra. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép sử dụng phương pháp 
đúc liên tục nêu trên.  
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PARRINELLO, Luciano M. (US), SWISHER, Robert (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất liệu có lỗ xốp kích thước micro 

  (57)     Sáng chế mô tả các chất liệu có lỗ xốp kích thước micro bao gồm polyme polyolefin hữu 
cơ dẻo nóng (ví dụ, polyolefin trọng lượng phân tử siêu cao, như polyetylen), chất độn 
dạng hạt (ví dụ, silic oxit được kết tủa), và mạng lưới của các lỗ xốp nối liền. Các chất 
liệu có lỗ xốp kích thước micro của sáng chế sở hữu các thuộc tính chuyển chất liệu dễ 
bay hơi được kiểm soát. Các chất liệu lỗ xốp kích thước micro có thể có mật độ là ít nhất 
bằng 0,8 g/cm3;  và tốc độ chuyển chất liệu dễ bay hơi, từ bề mặt tiếp xúc với chất liệu 
dễ bay hơi đến bề mặt giải phòng hơi nước của chất liệu có lỗ xốp kích thước micro, là 
từ 0,04 đến 0,6mg/ (giờ* cm2). Ngoài ra, khi chất liệu dễ bay hơi được chuyển từ bề mặt 
tiếp xúc với chất liệu dễ bay hơi đến bề mặt giải phóng hơi nước, thì bề mặt giải phóng 
hơi nước hầu như không có chất liệu dễ bay hơi ở dạng lỏng.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp đục lỗ, phương pháp sản xuất vật dụng ép, khuôn 

đục lỗ và vật dụng ép 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đục lỗ mà có thể tạo hình chính xác, bằng cách đục lỗ, 

vật dụng ép có phần góc ngoài nơi hai bề mặt liền kề tạo thành góc ngoài. Ngoài ra, sáng 
chế đề xuất phương pháp sản xuất vật dụng ép, khuôn đục lỗ được sử dụng cho phương 
pháp này, và vật dụng ép. Khuôn đục lỗ (100) để tạo hình răng then hoa (14) trên tấm lõi 
(11) mà cấu thành chi tiết tấm ma sát (10) có phần lưỡi cắt thứ nhất (102) có hình dạng 
cột tròn và phần lưỡi cắt thứ hai (103) có hình dạng răng. Khi răng then hoa (14) được 
tạo hình dọc theo biên trong của tấm lõi (11), đầu tiên, phần lưỡi cắt thứ nhất (102) của 
khuôn đục lỗ (100) bị ép mạnh vào tấm lõi (11) để từ đó tạo hình bề mặt đỉnh (14c) của 
răng then hoa (13). Tiếp đến, phần lưỡi cắt thứ hai (103) của khuôn đục lỗ (100) bị ép 
mạnh vào bề mặt đỉnh (14c) dọc theo biên trong của tấm lõi (11) để từ đó tạo hình bề 
mặt đáy (14a) và bề mặt sườn (14b) của răng then hoa (14).  
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(US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm xúc tác khử nitơ oxit trên cơ sở vanađi oxit và nền 

mang xúc tác 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm xúc tác trên cơ sở vanađi oxit để khử các nitơ oxit, bao 

gồm nền mang xúc tác trên cơ sở titan oxit; vanađi oxit được lắng trên nền mang xúc tác 
này; chất trợ xúc tác chính bao gồm vonfram oxit, molypđen oxit hoặc hỗn hợp của 
chúng; và một lượng phosphat để đạt được tỷ lệ mol giữa phospho và vanađi cộng với 
molypđen khoảng 0,2:1 hoặc lớn hơn. Ziricon oxit, thiếc oxit hoặc mangan oxit có thể 
được bổ sung vào để kìm hãm khả năng bay hơi của molypđen. Sáng chế đạt được hiệu 
quả là tốc độ oxy hoá SO2 thấp và tỷ lệ chuyển hoá NOx tuyệt vời và sự ổn định của 
molyp®en.  
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(54) Phương pháp dự đoán không gian, phương pháp giải mã ảnh, 

phương pháp mã hóa ảnh, thiết bị dự đoán không gian, thiết bị 
giải mã ảnh và thiết bị mã hóa ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dự đoán không gian có khả năng làm giảm độ phức 
tạp của dự đoán không gian bao gồm các bước : dò tìm biên (E) chồng lên khối hiện tại 
bằng cách thu được građiên ngang (Gy) và građiên dọc (Gx) giữa các điểm ảnh trong 
khối lân cận với khối hiện tại (S10); tính toán hệ số góc nguyên của biên (S11); xác 
định, đối với mỗi vị trí điểm ảnh trong khối hiện tại, vị trí điểm ảnh con (450) là giao 
điểm giữa (i) đường mà có hệ số góc nguyên và đi qua vị trí điểm ảnh (440) và (ii) 
đường ranh giới của khối lân cận (S12); và dự đoán, đối với mỗi vị trí điểm ảnh, giá trị 
điểm ảnh tại vị trí điểm ảnh dựa trên giá trị điểm ảnh được nội suy trong vị trí điểm ảnh 
con (S 13), trong đó đường ranh giới của khối lân cận là hàng hoặc cột mà gần nhất với khối 
hiện tại, trong số các hàng hoặc các cột của các điểm ảnh được chứa trong khối lân cận.  
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(54) Thép không gỉ và ống thép không gỉ có độ bền cao dùng cho 

giếng dầu 
  (57)   Sáng chế đề xuất thép không gỉ có độ bền cao dùng cho giếng đầu có độ bền ăn mòn 

vượt trội ở môi trường nhiệt độ cao, có độ bền chống nứt do ăn mòn dưới ứng suất và 
sunfua ở nhiệt độ thường vượt trội và có khả năng gia công tốt hơn các loại thép 13% 
crôm. Thép không gỉ có độ bền cao dùng cho giếng dầu theo sáng chế có thành phần 
chứa (theo % trọng lượng): C: 0,05% hoặc nhỏ hơn, Si: 1,0% hoặc nhỏ hơn, Mn: 0,3% 
hoặc nhỏ hơn, P: 0,05% hoặc nhỏ hơn, S: nhỏ hơn 0,002%, Cr: từ 16% đến 18%, Mo: từ 
1,5 đến 3,0%, Cu: từ 1,0 đến 3,5%, Ni: từ 3,5 đến 6,5%, Al: từ 0,001 đến 0,1%, N: 
0,025% hoặc nhỏ hơn, O: 0,01% hoặc nhỏ hơn, phần còn lại là Fe và tạp chất. Thép 
không gỉ theo sáng chế có kết cấu tế vi chứa pha mactensit và pha ferit với tỷ lệ thể tích 
từ 10 đến 48,5% và pha austenit dư với tỷ lệ cao nhất là 10%, giới hạn chảy ít nhất là 
758Mpa và độ giãn đều ít nhất là 10%. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến ống thép 
không gỉ có độ bền cao dùng cho giếng dầu được tạo ra từ thép không gỉ nêu trên.   
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DONK, Sander (NL), DATH, Jean-Pierre (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình khử nước và đồng phân hóa khung isobutanol đồng 

thời để chủ yếu tạo ra olefin tương ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình khử nước đồng thời đồng phân hoá khung isobutanol để 

hầu như chỉ tạo ra olefin tương ứng có cùng số cacbon và hỗn hợp của n-buten và iso-
buten, quy trình này bao gồm:  
a) nạp dòng (A) chứa isobutanol, tuỳ ý nước và thành phần trơ, vào thiết bị phản ứng,  
b) cho dòng (A) tiếp xúc với chất xúc tác trong thiết bị phản ứng dưới điều kiện hiệu 
dụng để khử nước và đồng phân hoá khung của ít nhất một phần isobutanol để' tạo ra 
hỗn hợp n-buten và iso-buten,  
c) thu hồi dòng (B) ra khỏi thiết bị phản ứng, loại bỏ nước, thành phần trơ và isobutanol 
chưa chuyển hoá nếu có, để tạo ra hỗn hợp của n-buten và iso-buten, trong đó, lưu lượng 
theo khối lượng của isobutanol nạp vào trên mỗi đơn vị khối lượng xúc tác trong một giờ 
(WHSV) nhỏ nhất là 1h-1 hoặc nhiệt độ là 200 đến 600oC, và chất xúc tác có khả năng 
xúc tác cho phản ứng khử nước đồng thời đồng phân hoá khung buten.  
Chất xúc tác là silicat tinh thể của nhóm FER, MWW, EUO, MFS, ZSM-48, MTT, MFI, 
MEL hoặc TON có tỷ lệ Si/Al lớn hơn 10, hoặc silicat tinh thể được khử nhôm của 
nhóm FER, MWW, EUO, MFS, ZSM-48, MTT, MFI, MEL hoặc TON có tỷ lệ Si/Al lớn 
hơn 10, hoặc silicat tinh thể được cải biến phospho của nhóm FER, MWW, EUO, MFS, 
ZSM-48, MTT, MFI, MEL hoặc TON có tỷ lệ Si/Al lớn hơn 10, hoặc rây phân tử Si-Al-
P của nhóm AEL, hoặc nhôm được silic hoá, zircon hoá, titan hoá hoặc flo hoá.  
Thuận lợi hơn nếu dòng (B) được cất phân đoạn ở bước b) để tạo ra dòng n- buten (N) và 
loại bỏ phần lớn isobuten được tuần hoàn cùng với dòng (A) trở lại thiết bị phản ứng khử 
nước/đồng phân hoá của bước b).  
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(54) Quy trình sản xuất propylen 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất propylen, trong đó bước thứ nhất là khử nước 
đồng thời đồng phân hoá khung isobutanol để hầu như chỉ tạo ra olefin tương ứng có 
cùng số cacbon và hỗn hợp của n-buten và iso-buten, và bước thứ hai là chuyển vị n-
buten, quy trình này bao gồm:  
a) nạp dòng (A) chứa isobutanol, tuỳ ý nước và thành phần trơ, vào thiết bị phản ứng,  
b) cho dòng (A) tiếp xúc với chất xúc tác trong thiết bị phản ứng dưới điều kiện hiệu 
dụng để khử nước và đồng phân hoá khung của ít nhất một phần isobutanol để tạo ra 
hỗn hợp n-buten và iso-buten,  
c) thu hồi dòng (B) ra khỏi thiết bị phản ứng, loại bỏ nước, thành phần trơ và isobutanol 
chưa chuyển hoá nếu có, để tạo ra hỗn hợp của n-buten và iso-buten,  
d) cất phân đoạn hỗn hợp này để tạo ra dòng n-buten (N) và loại bỏ phần lớn isobuten 
tuỳ ý được tuần hoàn với dòng (A) trở lại thiết bị phản ứng khử nước/đồng phân hoá của 
bước b),  
e) đưa dòng (N) vào thiết bị phản ứng chuyển vị và cho dòng (N) tiếp xúc với chất xúc 
tác trong thiết bị phản ứng chuyển vị này, tuỳ ý với sự có mặt của etylen, dưới các điều 
kiện hiệu dụng để điều chế propylen,  
f) thu hồi dòng (P), hầu như chỉ chứa propylen, n-buten chưa phản ứng, thành phần 
nặng, tùy ý etylen chưa phản ứng, ra khỏi thiết bị phản ứng chuyển vị,  
g) cất phân đoạn dòng (P) để thu hồi propylen và tuỳ ý tuần hoàn n-buten chưa phản ứng 
và etylen chưa phản ứng trở lại thiết bị phản ứng chuyển vị.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để xử lý luồng phiên trợ giúp tuần 

hoàn 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp để quản lý luồng phiên trợ giúp tuần hoàn. 

Mỗi cung cấp dữ liệu trợ giúp tuần hoàn chứa nhận diện phiên sao cho các tin nhắn được 
liên kết chéo nằm trong việc phân phối dữ liệu trợ giúp tuần hoàn có thể được liên kết 
trong phần cuối nhận. Các biến đổi bất kỳ cho phiên được quản lý thông qua nhận diện 
phiên tuần hoàn sao cho các thay đổi cho việc phân phối dữ liệu trợ giúp có thể được chỉ 
tới phiên đúng.  
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông  

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị bao gồm: ít nhất một bộ nhớ lưu các lệnh chương trinh máy 
tính, ít nhất một bộ xử lý được cấu hình để thực hiện các lệnh chương trình máy tính để 
làm cho thiết bị nhất thực hiện; xác định các giá trị của một hoặc nhiều thông số của 
thiết bị lưu trữ năng lượng điện cho nhiều lược tả của thiết bị, nhiều lược tả được xác 
định bởi một hoặc nhiều thiết bị lập trình được của người sử dụng; và thực hiện chức 
năng sử dụng các giá trị được xác định của một hoặc nhiều thông số của thiết bị lưu trữ 
năng lượng điện.  
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(54) Phương pháp và thiết bị cải tiến đa định thời và tập hợp bộ mang 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị cải tiến đa định thời và tập hợp bộ mang, 
trong đó, ít nhất một việc truyền hoặc nhận qua các nguồn tài nguyên radio được cấp 
phát nằm trong nhóm cải tiến định thời thứ nhất được đồng bộ sử dụng bộ định thời thứ 
nhất; và tương tự cho các nguớn tài nguyên rađio được cấp phát nằm trong nhóm cải tiến 
định thời thứ hai được đồng bộ sử dụng bộ định thời thứ hai được đồng bộ sử dụng bộ 
định thời thứ hai. Đáp ứng với xác định rằng bộ định thời thứ nhất vẫn được đồng bộ 
trong khi bộ định thời thứ hai không được đồng bộ với mạng radio cấp phát các nguồn 
tài nguyên radio tương ứng, thủ tục thứ nhất được tiếp theo trong trường hợp trong đó có 
bộ mang thành phần cơ bản nằm trong nhóm cải tiến định thời thứ hai và thủ tục thứ hai 
khác cho trường hợp trong đó không có bộ mang thành phần cơ bản nằm trong nhóm cải 
tiến định thời thứ hai. Theo phương án thực hiện làm ví dụ, tin nhắn được gửi tới mạng 
radio chỉ thị rằng bộ định thời thứ hai đã quá hạn. Các phân biệt khác nhau giữa hai quy 
trình, và cách mà tin nhắn được gửi, được chỉ rõ cho các phương án thực hiện khác.  
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(54) Quy trình sản xuất chất xúc tác hoạt hóa dùng cho phản ứng 

tổng hợp Fischer-Tropsch, quy trình sản xuất bột nhào chất 
xúc tác và quy trình cấp bột nhào chất xúc tác vào bình phản 
ứng tổng hợp Fischer-Tropsch 

  (57)    Quy trình sản xuất chất xúc tác hoạt hóa dùng cho phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch 
mà bao gồm bước cho chất xúc tác phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch được điều chế 
bằng cách nạp kim loại hoạt tính lên chất nền vô cơ để xử lý bằng cách khử bằng khí 
chứa khí hydro. Việc xử lý bằng cách khử này được thực hiện trong bình phản ứng bất 
kỳ trong số bình phản ứng (10) mà thực hiện lưu hóa khử hydro nguyên liệu nạp 
hydrocacbon được sử dụng để sản xuất khí tổng hợp mà có chức năng làm nhiên liệu 
nạp dùng cho phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch, bình phản ứng (30) mà thực hiện 
phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch và các bình phản ứng (50, 52, 54) mà thực hiện xử 
lý hydro dầu tổng hợp mà đã được tổng hợp bằng phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch.  
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(54) Phương pháp xử lý ép đùn thức ăn có hàm lượng thịt cao sử 

dụng thiết bị điều hòa sơ bộ được cấp không khí nóng 
  (57)    Sáng chế đề xuất các thiết bị điều hòa sơ bộ cải tiến (12) đặc biệt hữu dụng để sản xuất 

các thức ăn cho vật nuôi có hàm lượng thịt cao. Các thiết bị điều hòa sơ bộ (12) bao gồm 
vỏ thuôn dài (16) với một hoặc nhiều trục trộn quay quanh trục thuôn dài (18, 20) trong 
đó, từng trục có nhiều bộ phận trộn kéo dài ra phía ngoài (42, 44). Thiết bị điều hòa sơ 
bộ (12) có thiết bị (56) để đưa lượng khá lớn khí không có hơi nước được gia nhiệt vào 
trong thiết bị điều hòa sơ bộ (12) thay cho hầu hết hoặc tất cả hơi nước thường được sử 
dụng với các thiết bị điều hòa sơ bộ. Điều này dùng để gia nhiệt nguyên liệu đi qua thiết 
bị điều hòa sơ bộ (12) mà không cần bổ sung hơi ẩm đáng kết.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất khí tổng hợp từ sinh khối bằng 

cacbon hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thông sản xuất khí tổng hợp từ sinh khối bằng 

cacbon hóa. Hệ thống gồm bộ phận xử lý trước nguyên liệu thô sinh khối, lò cacbon hóa 
(4), lò khí hóa (20) và ống nối và hệ thống phân phối khi. Đỉnh của lò cacbon hoá (4) 
được nối với máy tách xoáy (5), và đầu ra của máy tách xoáy (5) được nối lần lượt với 
tầng đốt (7) và phễu đổ than (12). Đầu ra của tầng đốt (7) được nối với bộ trao đổi nhiệt 
(9) để làm nóng khí nhiệt phân tuần hoàn. Cửa xả của khí nhiệt phân nóng được nối với 
lò cacbon hoá (4), và cửa xả khí thải nóng trao đổi nhiệt được nối với hệ thống sấy (2). 
ống dẫn nối từ cửa xả than của lò cacbon hóa (4) tới phễu đổ than (12) được bố trí băng 
chuyền xoắn làm mát bằng nước để (11) làm mát than từ cửa xả của lò cacbon hoá (4) ở 
nhiệt độ xuống 60 đến 280oC và sau đó chuyển than đã làm mát tới phễu đổ than (12). 
ống dẫn nối từ cửa xả của phễu đổ than (12) tới lò khí hoá (20) được lắp lần lượt với 
máy nghiền (13), bể chứa than huyền phù (16) và máy bơm than huyền phù áp suất cao 
(17). ống cung cấp khí cho tầng đốt (7) được nối với ống dẫn không khí (6) để cung cấp 
không khí làm khí hỗ trợ cho việc đốt.  
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(72) SONG, Kan (CN), JIANG, Manyi  (CN), SUN, Qin (CN), ZHANG, Shirong (CN), 
ZHANG, Haiqing (CN), ZHANG, Jinqiao (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất khí tổng hợp từ sinh khối bằng 

nhiệt phân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống sản xuất khí tổng hợp từ sinh khối bằng nhiệt 

phân. Quy trình bao gồm các bước sau: 1) xử lý trước nguyên liệu thô sinh khối (1); 2) 
thực hiện nhiệt phân nguyên liệu thô sinh khối (1) bằng công nghệ nhiệt phân sinh khối 
nhanh để thu được khí nhiệt phân và bột cacbon ở tầng nhiệt phân (5); 3) tách khí nhiệt 
phân khỏi bột cacbon và vật mang nhiệt rắn bằng bộ phận tách xoáy (6); 4) tách bột 
cacbon khỏi vật mang nhiệt rắn bằng bộ phận tách chất rắn-chất rắn (7), bột cacbon 
được gom bằng phễu bột cacbon (8) và vật mang nhiệt rắn được tái sử dụng tại tầng 
nhiệt phân (5) sau khi được làm nóng tại tầng sôi làm nóng vật mang (9- 2); 5) chuyển 
khí nhiệt phân sinh ra tới bể ngưng tụ (12) để ngưng tụ-phun phần có thể ngưng tụ trong 
khí nhiệt phân được ngưng tụ để tạo thành dầu sinh học được nén bằng máy bơm dầu áp 
suất cao (17) và sau đó được đưa vào lò khí hóa (20) để khí hóa; và 6) chuyển một phần 
khí nhiệt phân không thể ngưng tụ tới tầng đốt (9-1) để đốt với không khí, và chuyển 
phần còn lại tới tầng nhiệt phân (5) làm dung môi. Nguyên liệu thô được sấy trực tiếp 
bằng cách sử đụng khí nóng sinh ra tại tầng sôi làm nóng vật mang (9-2). Nhiệt sinh ra 
bằng việc đốt khí nhiệt phân không ngưng tụ ở tầng nhiệt phân (5) với không khí trong 
tầng đốt (9-1) được cung cấp cho tầng nhiệt phân (5).  
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MATSUMOTO Takaya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác hydro đồng phân hóa, quy trình điều chế chất 

này, phương pháp tách sáp dầu hydrocacbon, quy trình điều 
chế hydrocacbon và quy trình điều chế dầu nhớt gốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất xúc tác hydro đồng phân hoá được sử dụng để hydro đồng 
phân hoá hydrocacbon, bao gồm chất mang gồm có zeolit nung được biến tính bởi ít 
nhất một kim loại được chọn từ nhóm bao gồm Na, K, Cs, Mg, Ca, Ba và có quá trình 
nhiệt bao gồm quá trình nung ở nhiệt độ 3500C trở lên và ít nhất một oxit vô cơ được 
chọn từ nhóm bao gồm nhôm oxit, silic oxit, titan oxit, bo oxit, ziricon oxit, magie oxit, 
xeri oxit, kẽm oxit, phospho oxit và hỗn hợp oxit được tạo ra bằng cách kết hợp ít nhất 
hai oxit từ nhóm nêu trên; và ít nhất một kim loại được gắn trên chất mang và được chọn 
từ nhóm bao gồm molypđen, vonfram, và các nguyên tố thuộc các nhóm từ 8 đến 10 
trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; trong đó zeolit nêu trên được tạo ra từ 
zeolit trao đổi ion thu được bằng cách trao đổi ion giữa zeolit chứa mẫu hữu cơ và có cấu 
trúc xốp một chiều vòng mười cạnh và dung dịch chứa ion hoặc proton amoni. Hơn nữa, 
quá trình nhiệt nêu trên khác biệt ở chỗ việc nung ban đầu trong quá trình nung ở nhiệt 
độ 3500C trở lên được tiến hành trong khoảng nhiệt độ từ 3500C đến 450oC. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế chất xúc tác này, phương pháp tách sáp dầu 
hydrocacbon, quy trình điều chế hydrocacbon và quy trình điều chế dầu nhớt gốc.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu bố trí hệ thống nạp không khí dùng cho xe kiểu ngồi 

để chân hai bên 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu bố trí hệ thống nạp không khí dùng cho xe kiểu ngồi để 

chân hai bên, các càng trước được bố trí bên dưới ống đầu, và ống nối kéo dài từ bộ lọc 
không khí bố trí ở phía trước ống đầu đi theo phương nằm ngang đến ống đầu và đi qua 
bên trên các càng trước.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ nền nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ nền nước xử lý được bằng bức xạ. Chế phẩm phủ này 
chứa polyme phân tán trong nước và thành phần chưa bão hòa etylen đa chức kỵ nước. 
Chế phẩm này có độ nhớt ổn định ở nhiệt độ cao và trong môi trường kiềm.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình xử lý nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nền. Quy trình này bao gồm các bước: a) phủ dung 
dịch làm sạch chứa ít nhất một axit hữu cơ lên ít nhất một phần của nền; (b) rửa ít nhất 
một phần nền chứa dung dịch làm sạch bằng bước rửa thứ nhất; (c) phủ chế phẩm làm 
sạch hóa học lên một phần nền đã trải qua bước (b); (d) rửa ít nhất một phần nền chứa 
chế phẩm làm sạch hóa học của bước (c) bằng bước rửa thứ hai; và (e) lắng phủ chế 
phẩm tiền xử lý lên ít nhất một phần nền đã trải qua bước (d). Các bước bổ sung bao 
gồm (f) rửa ít nhất một phần nền chứa chế phẩm phủ tiền xử lý bằng bước rửa thứ ba; và 
(g) lắng phủ chế phẩm phủ bảo vệ lên nền đã trải qua bước (f).  
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(54) Phương pháp luyện bismut từ hợp chất BiOCl 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp luyện bismut từ hợp chất BiOCl bao gồm các bước: 

trộn nguyên liệu BiOCl ở dạng bột với nhôm kim loại dạng tấm mỏng và pha thêm nước 
để thu được hỗn hợp dạng bùn nhão màu trắng; nung hỗn hợp bùn nhão thu được ở bước 
(a) để tạo ra phản ứng và thu được một hỗn hợp bùn nhão màu đen chứa bismut kim loại, 
nhôm oxit và nhôm clorua; cho axit HCl loãng 3,5N tác dụng với hỗn hợp bùn nhão màu 
đen thu được ở bước (b) để hòa tan nhôm oxit thành nhôm clorua trong dung dịch; gạn 
phần dung dịch thu được ở bước (c) khỏi phần cặn, rửa cặn thu được bằng nước rồi sấy 
khô; và thu được thành phẩm bismut kim loại ở dạng bột có độ sạch hơn 99,00%.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất agomelatin hyđroclorua hyđrat, phương pháp điều 

chế và dược phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất agomelatin hyđroclorua hydrat có công thức (I), phương 

pháp điều chế và dược phẩm chứa nó. Agomelatin hyđrohalogenua hyđrat thu được bằng 
phương pháp theo sáng chế gia tăng độ tan đáng kể so với agomelatin, và do đó, phù hợp 
hơn để sản xuất các dược phẩm. Ngoài ra, sản phẩm thu được cũng có độ ổn định và độ 
tinh khiết cao hơn. Bằng cách sử dụng phương pháp theo sáng chế, sản phẩm có độ tinh 
khiết cao có thể thu được từ quy trình đơn giản, không có bất kỳ bước phức tạp nào.  

 
 

  
 

trong đó X là clo. 
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất agomelatin hyđrobromua hyđrat, phương pháp điều 

chế và dược phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất agomelatin hyđrobromua hydrat có công thức (I), quy 

trình điều chế và được phẩm chứa nó. Agomelatin hyđrobromua hyđrat thu được bằng 
phương pháp theo sáng chế gia tăng độ tan đáng kể so với agomelatin, và do dó, phù hợp 
hơn để sản xuất các dược phẩm. Ngoài ra, sản phẩm thu được cũng có độ ổn định và độ 
tinh khiết cao hơn. Bằng cách sử dụng phương pháp theo sáng chế, sản phẩm có độ tinh 
khiết cao có thể thu được từ quy trình đơn giản, không có bất kỳ bước phức tạp nào.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu quay được hỗ trợ bằng trọng lực và máy phát điện 

phối hợp hoạt động với cơ cấu quay này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu quay được hỗ trợ bằng trọng lực và máy phát điện phối hợp 

hoạt động với cơ cấu quay này. Cơ cấu quay được hỗ trợ bằng trọng lực này bao gồm 
các chi tiết quay đồng tâm có kích thước khác nhau và có thể quay được xung quanh 
cùng một tâm quay, các chi tiết liên kết có trọng lượng bằng nhau để dẫn động các chi 
tiết quay này, và ít nhất một chi tiết nối để nối quay được các chi tiết quay với các chi 
tiết liên kết. Các chi tiết quay có thể đẩy/kéo nhau theo chiều đối xứng. Các chi tiết liên 
kết và chi tiết nối lần lượt được lắp trên các móc gài của ít nhất một số chi tiết quay để 
hấp thụ năng lượng hấp dẫn. Năng lượng của các chi tiết liên kết được truyền qua các 
móc gài đến các chi tiết quay để tạo ra chu kỳ tích trữ và truyền năng lượng. Trong điều 
kiện mức độ tổn thất năng lượng thấp, cơ cấu quay được hỗ trợ bằng trọng lực có thể tự 
quay và lắc liên tục trong khoảng thời gian dài. Máy phát điện theo sáng chế có tác dụng 
tích trữ năng lượng hấp dẫn ở dạng điện năng để sử dụng tải.  
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(11) 32695 
(21) 1-2012-03076 (51) 7 C01F  11/18 
(22) 31.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/054994 31.03.2011 (87) WO2011/121065 06.10.2011 
(30) 10003665.6 01.04.2010 EP 

61/342,017 08.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2012 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) POHL, Michael (AT), RAINER, Christian (AT), PRIMOSCH, Gernot (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm canxi cacbonat kết tủa, chế 

phẩm canxi cacbonat kết tủa được tạo ra bởi quy trình này 
và vật liệu chứa chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm canxi cacbonat kết tủa. Quy trình này 
bao gồm các bước điều chế huyền phù của mầm canxi cacbonat kết tủa trong nước bằng 
cách sục khí cacbonic vào huyền phù của Ca(OH)2 khi có mặt Sr, ở dạng Sr(OH)2, với 
lượng từ 0,005 đến 0,03 mol/l mol Ca(OH)2 trước hoặc trong quá trình sục khí cacbonic 
vào huyền phù đặc của Ca(OH)2 khi có mặt từ 0,5% đến 5% khối lượng khô mầm canxi 
cacbonat kết tủa, trong đó mầm canxi cacbonat kết tủa có cỡ hạt D50 nhỏ hơn D50 của 
chế phẩm canxi cacbonat kết tủa và mầm canxi cacbonat kết tủa này có lượng đa hình 
aragonite lớn hơn hoặc bằng chế phẩm canxi cacbonat kết tủa.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm canxi cacbonat kết tủa được tạo ra 
bởi quy trình nêu trên và vật liệu chứa chế phẩm này.  
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(11) 32696 
(21) 1-2012-03078 (51) 7 C07D  261/04,  413/10 
(62) 1-2010-00513   
(22) 04.08.2008 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2008/072074 04.08.2008 (87) WO2009/025983 26.02.2009 
(30) 60/965,115 17.08.2007 US 

61/043,459 09.04.2008 US 
61/080,454 14.07.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2010 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) ANNIS Gary David (US), SMITH Brenton Todd (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 4-axetyl-1-naphtalencarbonyl clorua và phương 

pháp điều chế dẫn xuất 5-haloalkyl-4,5-đihyđroisoxazol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1 sau:  

 

  
 
trong đó  
R1 là CHX2, CX3, CX2CHX2 hoặc CX2CX3;  
mỗi X độc lập là Cl hoặc F;  
Z là phenyl tùy ý được thế; và  
Q là phenyl hoặc 1 -naphtalenyl, mỗi nhóm này tùy ý được thế như được xác định trong 
phần mô tả;  
bao gồm bước cho hợp chất có Công thức 2 sau:  
 

  
 
tiếp xúc với với hyđroxylamin với sự có mặt của bazơ.  
Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất có Công thức 2 nêu trên dùng làm nguyên liệu trong 
phương pháp điều chế nêu trên.  
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(11) 32697 
(21) 1-2012-03080 (51) 7 C03C  27/12, E06B  3/66 
(22) 15.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2011/001778 15.03.2011 (87) WO/2011/115400 22.09.2011 
(30) 10-2010-0023960       17.03.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2012 
(71) 1. SE JONG MATERIALS LTD.  (KR) 

163B-12L, 737-11 Gojan-dong, Namdong-gu Incheon-si 405-822, Republic of Korea 
2. HA, HO  (KR) 
110-1401 Songdo Wellcounty A.P.T., 9-31 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon-si, 406-
841, Republic of Korea 

(72) HA, Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kính tấm dưới liền khối và phương pháp sản xuất kính nhiều 

lớp chân không có kính tấm dưới này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kính tấm dưới liền khối và phương pháp sản xuất kính nhiều lớp 

chân không có tấm kính này. Kính nhiều lớp chân không bao gồm: phần mép được tạo 
ra tại phần rìa của tấm kính lớp dưới, sao cho phần khoảng trống được tạo ra bên trong; 
chất thu khí được chèn bên trong một hoặc nhiều phần chèn chất thu khí của phần giữ 
tấm kính trên được tạo dọc theo bề mặt trong của phần mép; kính tấm dưới liền khối có 
ống thoát khí được nối với một dầu của phần chèn chất thu khí được chuẩn bị; hộp chứa 
kim loại dược điền đầy chất thu khí được giữ chặt trong phần chèn chất thu khí; tấm 
kính lớp trên được giữ chặt trên mặt trên của phần giữ tấm kính lớp trên, và tấm kính lợp 
trên được gắn kết với mặt trên của phần giữ tấm kính lớp trên và với mặt trong của phần 
mép; đầu còn lại của ống thoát khí được nối với bơm chân không, sao cho phần khoảng 
trống ở trạng thái chân không; và ống thoát khí được cắt bỏ, nhờ đó hiệu quả hoạt hóa 
chất thu khí thông qua quá trình đơn giản, nâng cao năng suất, và giảm tỷ lệ khuyết tật.  
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(11) 32698 
(21) 1-2012-03093 (51) 7 C07K  14/78, A61K  38/18,  47/22,  

9/00, C07K  14/47 
(22) 27.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/056622 27.04.2011 (87) WO/2011/134979 03.11.2011 
(30) 10161160.6      27.04.2010 EP 
(71) SCIL TECHNOLOGY GMBH  (DE) 

Fraunhoferstrasse 5, 82152 Martinsried, Germany 
(72) HELLERBRAND, Klaus (DE), SIGL, Rainer (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm nước ổn định chứa CD-RAP và axit amin tích điện 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến dược phẩm nước ổn định chứa ít nhất 5 mg/mL CD- RAP và 
axit amin tích điện, trong đó axit amin này tốt hơn là có điện tích toàn phần ở giá trị pH 
nằm trong khoảng từ 6 đến 8. Các thành phần của dược phẩm tốt hơn là ổn định trong 
các vòng làm đông-tan đông lặp lại. Theo một phương án ưu tiên, dược phẩm được sử 
dụng trong điều trị, tốt hơn là sử dụng trong điều trị các rối loạn viêm, tốt hơn là viêm khớp 
xương mãn tính. Hơn nữa, sáng chế cũng đề cập đến kit chứa dược phẩm theo sáng chế.  
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(11) 32699 
(21) 1-2012-03103 (51) 7 B65H  18/16,  19/22 
(22) 25.02.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/CN2011/000313 25.02.2011 (87) WO/2011/147188 01.12.2011 
(30) 201010183667.1      24.05.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2012 
(71) FOSHAN BAOSUO PAPER MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.  (CN) 

Xiananyi Industrial Park Pingzhou, Nanhai Foshan, Guangdong 528000, China 
(72) LI, Qibiao (CN), LUO, Zhaobo (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy cuộn ngược cuộn giấy không lõi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy cuộn ngược cuộn giấy không lõi sử dụng dòng không khí để 
hỗ trợ cho bước khởi đầu cuộn về cơ bản khác biệt ở chỗ: ống dẫn không khí (11) thổi 
không khí hướng xuống dưới được bố trí phía trên con lăn cuộn ngược dưới (2); khe hở 
con lăn (M) ở giữa con lăn cuộn ngược trên (1) và con lăn cuộn ngược dưới (2) không 
lớn hơn 10mm; nhiều ống dẫn dòng không khí (4) được phân bố trong thân con lăn của 
con lăn cuộn ngược trên (1); nhiều nhóm lỗ hút không khí (5) được tạo ra trên bề mặt 
của thân con lăn; mỗi nhóm lỗ hút không khí (5) được nối thông với từng ống dẫn dòng 
không khí (4) được tạo ra trong thân con lăn; nắp che hút không khí (6) được bố trí ở vị 
trí gần với phần đầu của con lăn cuộn ngược trên (1); và từng ống dẫn dòng không khí 
(4) được tạo ra trong thân con lăn được nối thông hoặc ngắt kết nối với các lỗ hút không 
khí của nắp che hút không khí (6) tương ứng phù hợp với hoạt động quay của con lăn 
cuộn ngược trên (1). Máy cuộn ngược cuộn giấy không lõi không cần phải phụ thuộc 
vào sự hỗ trợ của tấm hỗ trợ cuộn cũng không cần phải thay đổi khe hở con lăn ở giữa 
con lăn cuộn ngược trên (1) và con lăn cuộn ngược dưới (2) trong toàn bộ quá trình từ 
khi bắt đầu cuộn ngược cho tới khi hoàn thành cuộn ngược.  
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(11) 32700 
(21) 1-2012-03104 (51) 7 C10J  3/00,  3/46, B01J  7/00 
(22) 19.10.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2012 
(71) Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ máy công 

nghiệp (R&D Tech), Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Trung Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất khí đốt từ trấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất khí đốt theo cách liên tục từ nguồn nhiên liệu sinh 
khối, cụ thể là từ trấu. Thiết bị theo sáng chế bao gồm : đế (1); buồng đốt (2) được lắp 
trên đế (1) và có phễu nạp liệu (3) được bố trí trên buồng đốt (2) để nạp trấu theo cách 
liên tục vào trong buồng đốt (2) này và cửa ra khí (24) được bố trí ở phần dưới của nó; 
quạt (5) được bố trí ở phần trên của buồng đốt (2) trong vùng gần phễu nạp liệu (3) để 
cấp không khí từ bên ngoài vào trong buồng đốt (2) theo cách cùng chiều với đường đi 
của trấu từ phễu nạp liệu (3); buồng lấy tro (4) được bố trí bên trong đế (1) và được lắp 
theo cách kín khí với buồng đốt (2).  
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(11) 32701 
(21) 1-2012-03117 (51) 7 B01D  53/04, C10L  3/10 
(22) 10.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/055655     10.03.2011 (87) WO2011/118406 29.09.2011 
(30) JP2010-068744      24.03.2010 JP 
(71) OSAKA GAS CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan 
(72) UTAKI Takahisa (JP), KOTANI Tamotsu (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp làm giàu khí đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giàu khí đốt, để hạn chế sự biến chất và hao tán 
của chất hấp phụ, mà không cần phải tăng thời gian cần thiết cho quá trình cân bằng áp 
suất trong khi làm giàu khí đốt. Để đạt được mục đích này, quá trình cân bằng áp suất 
được thực hiện bằng cách mở van đóng- mở (V4) được bố trí trên đường ống dẫn cân 
bằng.áp suất (L4), sau quá trình hấp phụ trong tháp hấp phụ thứ nhất (U1) được nối với 
tháp hấp phụ thứ hai (U2) bằng đường ống dẫn cân bằng áp suất (L4) và sau quá trình 
giải hấp phụ trong tháp hấp phụ thứ hai (U2).  
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(11) 32702 
(21) 1-2012-03120 (51) 7 A61K  36/185, A61P  31/06 
(22) 22.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2011/000598       22.03.2011 (87) WO 2011/117708 29.09.2011 
(30) 680/DEL/2010       22.03.2010 IN 
(71) COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  (IN) 

Anusandhan Bhawan, Rafi Marg., New Delhi 110 001, India 
(72) SARKAR, Dhiman (IN), JOSHI, Swati, Pramod (IN), SINGH, Upasana (IN), 

SHURPALI, Ketki, Dilip (IN), KULKARNI, Roshan, Rajan (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất chiết thu được từ cây trôm leo và chế phẩm để điều trị 

bệnh lao chứa chất chiết này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất chiết có hoạt tính kháng lao thu được từ cây trôm leo Byttneria 

herbecea (họ Trôm). Chất chiết trong metanol của phần trên mặt đất của cây trôm leo 
Byttneria herbecea có hoạt tính đối với MtbGS trong thử nghiệm sàng lọc hoạt tính sinh 
tổng hợp. Sau đó, quá trình tách chiết được thực hiện trong dung môi hữu cơ. Trong số 
tất cả các phân đoạn này, hai phân đoạn (phân đoạn D và K) có hoạt tính ức chế đối với 
enzym glutamin synthetaza của vi khuẩn Mtuberculosis. Các phân đoạn D và K này lần 
lượt ức chế 74% và 44% ở nồng độ 7,5mglml. Chỉ số IC50 của phân đoạn K được phát 
hiện là bằng 4,5 mg/ml từ đường cong đáp ứng liều đối với enzym glutamin synthetaza 
tinh khiết của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm 
chứa chất chiết nêu trên.  
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(11) 32703 
(21) 1-2012-03122 (51) 7 C11D  3/22,  1/62,  3/00 
(22) 07.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/053364 07.03.2011 (87) WO/2011/131412 27.10.2011 
(30) 10160725.7      22.04.2010 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BIRD, Nigel, Peter (GB), BURGESS, Karl (GB), TAYLOR, Neil, Fletcher (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp xử lý vải dệt để nâng cao sự bám dính thuốc 

nhuộm trên vải dệt 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý vải dệt để nâng cao sự bám dính của thuốc 

nhuộm trên vải dệt, phương pháp này bao gồm sử dụng polyme dạng cation, khác biệt ở 
chỗ, polyme dạng cation là muối amoni bậc bốn mạch thẳng mang điện tích dương có 
công thức (I),  

 

 
 
 

trong đó, x nằm trong khoảng từ 0 đến 3, tỷ lệ y:n nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,5 
(tức là tỷ lệ n:y nằm trong khoảng từ 100 đến 2), với điều kiện là y ≠ n.  
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(11) 32704 
(21) 1-2012-03128 (51) 7 A61K  38/28,  9/20,  47/40,  47/34 
(22) 04.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2011/002331 04.04.2011 (87) WO2011/122921 06.10.2011 
(30) 10-2010-0030575      02.04.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2012 
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.  (KR) 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể tiếp hợp insulin, chế phẩm tác dụng kéo dài chứa thể tiếp 

hợp và phương pháp tạo ra thể tiếp hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp insulin có thời gian lưu in vivo và độ ổn định cải thiện, 

được tạo ra bằng cách cho insulin liên kết cộng hóa trị với vùng Fe globulin miễn dịch 
qua polyme không phải peptit, chế phẩm tác dụng kéo dài chứa thể tiếp hợp này, và 
phương pháp tạo ra thể tiếp hợp này. Thể tiếp hợp insulin theo sáng chế duy trì hoạt tính 
in vivo của peptit này ở mức độ tương đối cao và làm tăng đáng kể thời gian bán thải của 
nó trong huyết thanh, từ đó cải thiện hiệu quả việc tuân thủ dùng thuốc khi điều trị bằng 
insulin.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để di chuyển phần mềm 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để di chuyển phần mềm, liên quan đến lĩnh 
vực máy tính. Phương pháp này bao gồm các bước: xác định thông tin phần mềm của 
phần mềm cần được di chuyển, xác định xem phần mềm cần được di chuyển có thoả 
mãn điều kiện di chuyển hay không theo thông tin phần mềm này, nếu có, thì sao chép 
các tệp tin trong thư mục ban đầu, vốn tương ứng với thông tin thư mục ban đầu, đến thư 
mục đích, xoá thư mục ban đầu, và thiết lập tệp tin liên kết trỏ đến đường dẫn của thư 
mục đích tại vị trí của thư mục ban đầu, trong đó, thư mục đích và thư mục ban đầu được 
đặt tại các phân vùng ổ đĩa khác nhau. Theo giải pháp theo sáng chế, bằng cách sao chép 
các tệp tin tương ứng với phần mềm cần được di chuyển sang thư mục đích, thì có thể 
tránh được sự mất mát dữ liệu; bằng cách xoá thư mục ban đầu và thiết lập tệp tin liên 
kết trỏ đến đường dẫn của thư mục đích tại vị trí của thư mục ban đầu, thì có thể bảo 
đảm rằng vẫn có thể truy cập được phần mềm từ vị trí trước khi di chuyển, trong khi sự 
hoạt động của phần mềm không bị ảnh hưởng; không cần phải thiết lập nền tảng ảo giữa 
phần mềm với hệ thống, nên hiệu quả hoạt động có thể được cải thiện; cũng không cần 
phải tải ổ đĩa, nên có thể tránh được các nguy cơ bảo mật gây ra bởi việc tải ổ đĩa, và không 
gian khả dụng của phân vùng ổ đĩa có thể được tăng lên một cách an toàn và hiệu quả.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm đổ phân động vật và phương pháp sản xuất tấm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm đổ phân động vật có thể làm giảm diện tích của phân khuếch 
tán trên bề mặt của tấm. Tấm đổ phân động vật (10) bao gồm tấm trên thấm chất lỏng 
(20), tấm dưới không thấm chất lỏng 30, và lớp thấm hút (40) được bố trí giữa tấm trên 
(20) và tấm bề mặt dưới 30 mà bao gồm nhựa thấm hút nước (42) và sợi ưa nước (41), 
mà trong đó lớp thấm hút (40) còn bao gồm chất kỵ nước hóa có ái lực với sợi ưa nước 
(41) cao hơn với nhựa thấm hút nước (42).  
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(72) CAMPBELL, Patrick  (US), PACE, Vincent (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống máy quay phim-chụp ảnh nổi có các chế độ thiết lập 

trước 
  (57)     Sáng chế bộc lộ hệ thống máy quay phim-chụp ảnh nổi và phương pháp quay phim-chụp 

ảnh nổi. Máy quay phim-chụp ảnh nổi bao gồm máy quay phim-chụp ảnh bên trái và 
máy quay phim-chụp ảnh bên phải bao gồm các ống kính tương ứng và giao diện để 
nhận lựa chọn chế độ được chọn từ nhiều chế độ vận hành được thiết lập trước. Một hoặc 
nhiều thông số nổi được thiết lập trước liên quan đến mỗi trong số các chế độ vận hành 
có thể được lưu trữ trong bộ nhớ thông số được thiết lập trước. Cơ cấu khoảng cách đồng 
tử có thể thiết lập khoảng cách đồng tử giữa máy quay phim-chụp ảnh bên trái và máy 
quay phim-chụp ảnh bên phải dựa trên ít nhất một phần một hoặc nhiều thông số nổi 
được thiết lập trước liên quan đến chế độ được chọn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp chuyển đổi tiền tệ động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống đầu cuối giao dịch dùng cho hệ thống vật mang thanh toán 
(ví dụ, thẻ thanh toán) truyền thông với hệ thống máy chủ để cung cấp việc chuyển đổi 
tiền tệ động. Việc sử dụng hiệu quả băng thông mạng và tận dụng bộ lưu trữ được cung 
cấp bằng cách hợp nhất các phạm vi số vật mang thanh toán để tạo ra các phạm vi số vật 
mang thanh toán hợp nhất được xác định bởi số vật mang thanh toán nhỏ nhất từ phạm 
vi thứ nhất, thấp hơn của các số vật mang thanh toán liên tiếp đến số vật mang thanh 
toán lớn nhất từ phạm vi thứ hai, cao hơn của các số vật mang thanh toán liên tiếp.  
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Clarisse (FR), MCNALLY, Lisa (GB), VOSS, Gerald Hermann (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch chứa kháng nguyên HIV-1  

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch chứa các kháng nguyên HIV-1 trong việc 
phòng ngừa và/hoặc điểu trị bệnh HIV-1. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm gây 
miễn dịch chứa các kháng nguyên HIV-1 từ một nhánh trong việc phòng ngừa và/hoặc 
điều trị bệnh liên quan đến việc nhiễm trùng HIV-1 từ nhánh HIV-1 khác loại.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông báo chế độ nhắn tin 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông báo chế độ nhắn tin bằng cách gửi thông 

báo sử dụng cơ chế thông báo chế độ phiên với sự chỉ báo thể hiện rằng chế độ phiên là 
dành cho thông báo kiểu nhắn tin. Để đáp lại sự chỉ báo nêu trên: bộ thu xử lý thông báo 
như thông báo chế độ nhắn tin mặc dù thông báo được tiếp nhận theo chế độ phiên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy tạo thân lon 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy tạo thân lon, bao gồm bộ phận cập đĩa (1) để cấp đĩa (5) trực tiếp 
vào máy tạo thân. Bộ phận định vị (9) định vị đĩa (5) vào tấm cho bộ phận giữ phôi (12) 
và tấm vuốt (10) kẹp đĩa (5) tỳ vào khuôn vuốt (11). Sau đó, bộ phận giữ phôi (12) tạo 
hình đĩa thành cốc (20) và kẹp cốc tỳ vào khuôn vuốt lại (14) sẵn sàng để được nhấc lên 
bởi mũi đột và được mang qua khuôn để tạo thành thân lon.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống để truyền nhiều tệp tin 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để truyền nhiều tệp tin. Phương pháp này bao 
gồm các bước: nhận lệnh yêu cầu truyền nhiều tệp tin; xác định chế độ truyền tệp tin 
theo thuộc tính của các tệp tin cần truyền; truyền các tệp tin cần truyền theo chế độ 
truyền tệp tin này. Nhờ phương pháp và hệ thống để truyền nhiều tệp tin theo sáng chế 
mà thời gian cần thiết để truyền nhiều tệp tin và thời gian chờ đợi của người sử dụng 
thiết bị đầu cuối nhận sẽ được giảm bớt.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chế biến trà xanh sencha có bước sao bằng lò vi 

sóng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế biến trà xanh sencha bao gồm bước xử lý lá trà 

tươi bằng cách hấp, làm nguội, xoay tròn và sấy để thu được trà aracha, sau đó sao để 
thu được trà sencha, khác biệt ở chỗ,  
(a) trước khi sao,  
(i) trà aracha được nghiền mịn;  
(ii) nước được bổ sung vào trà aracha tới hàm lượng ít nhất là 10% trọng lượng;  
(iii) trà aracha được bảo quản trong thời gian ít nhất 2 ngày ở nhiệt độ cao nhất là nhiệt 
độ trong phòng; 
và  
(b) sau đó, trà aracha được sao bằng cách chỉ sử dụng lò vi sóng trong điều kiện chân 
không cho đến khi quan sát thấy lá trà bắt đầu cháy.  
Trà sencha thu được có hương vị trà xanh sao rất hấp dẫn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm màng lọc và thiết bị lọc tách bằng màng lọc 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lọc tách bằng màng lọc trong đó hiệu quả làm sạch đối với các 
phần tử màng lọc bằng việc làm sạch được cải thiện. Trong thiết bị lọc tách bằng màng 
lọc (14) bao gồm màng lọc tách (5) (phần tử màng lọc) được đặt chìm chất lỏng được xử 
lý trong bể xử lý (15), và phương tiện khuếch tán không khí (2) để khuếch tán các bọt 
không khí (6) dùng cho việc làm sạch màng lọc tách (5), tấm dừng bọt không khí (3) 
được bố trí giữa phương tiện khuếch tán không khí (2) và màng lọc tách (5). Tấm dừng 
bọt không khí (3) được cấu tạo để cho phép các bọt không khí (6) khuếch tán từ bộ phận 
khuếch tán không khí (2) dừng lại, bằng cách này các bọt không khí (6) gộp lại với nhau 
để tạo thành các bọt không khí (6) có đường kính lớn. Bằng cách làm cho các bọt không 
khí có đường kính lớn tác động lên màng lọc tách (5), các bọt không khí (6) có thể được 
cho phép tác động lên toàn bộ màng lọc tách (5).  
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17-12, Kiba 2-Chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 
(72) KASAHARA Kei  (JP), KAWABATA Noriyuki (JP), TAZUKE Masafumi  (JP), 

HARADA Takeo (JP), YOSHlDA Koji  (JP), SHINOHARA Toshio (JP), KANAI 
Shigeo (JP), HANADA Yukari  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu nối cơ học dùng cho các cọc ống thép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu nối cho phép nối tiếp hai cọc ống thép một cách cơ học 
bằng cách lắp khít với nhau, ống nối trong và ống nối ngoài được khóa chặt với nhau 
bằng cách hàn vào các mặt đầu mút tương ứng của cọc ống thép.  
ống nối ngoài (3) có nhiều hơn một lỗ nối (3a) tạo ra ở mặt bao ngoài của nó theo 
phương hướng kính được khóa chặt bằng cách hàn vào mặt đầu mút của cọc ống thép 
(1). Giá đỡ lắp đầu ống (4) được khóa chặt bằng cách hàn vào mặt đầu mút tương ứng 
của cọc ống thép (2) khác, và vào mặt kia của giá đỡ lắp đầu ống (4) đã khóa chặt bằng 
cách hàn ống nối trong (5) có thể thích ứng để lắp khít vào mặt trong của ống nối ngoài 
(3) và có nhiều hơn một lỗ nối (4a) tạo ra ở thành bao của chúng theo phương hướng 
kính ở các vị trí tương ứng với các lỗ nối (3a) của ống nối ngoài (3).  
ống nối trong (5) được đút vào ống nối ngoài (3), và các lỗ nối (3a) và (5a) của ống nối 
ngoài (3) và ống nối trong (5) được sắp thẳng hàng, và tiếp đó, một chốt nối được luồn 
vào trong đó, các chi tiết được khóa chặt để ngăn không cho chốt nối bị trật ra, nhờ đó 
nối hai cọc ống thép (1, 2) với nhau.  
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(72) KUSAKARI, Misato (JP), NAKAI, Yoshihiro  (JP), NISHIKAWA, Taichiro (JP), 

KUWABARA, Tetsuya (JP), TANJI, Toru  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây hợp kim đồng-bạc, cáp đồng trục, bó cáp đồng trục chứa 

cáp đồng trục và phương pháp sản xuất dây hợp kim đồng-bạc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây hợp kim đồng-bạc có độ dẫn điện cao và độ bền cao và phương 

pháp sản xuất dây hợp kim đồng-bạc. Dây hợp kim đồng-bạc này được sản xuất từ hợp 
kim đồng chứa bạc với lượng nằm trong khoảng từ 0,1% đến 15% khối lượng và lượng 
còn lại là đồng và tạp chất. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến cáp đồng trục, bó cáp đồng 
trục bao gồm nhiều cáp đồng trục và phương pháp sản xuất dây hợp kim đồng-bạc.  
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(72) ROSS, Bruce, S. (US), SOFIA, Michael, Joseph (US), PAMULAPATI, Ganapati, 

Reddy (IN), RACHAKONDA, Suguna  (IN), ZHANG, Hai-Ren (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm chứa hoạt chất chứa photpho 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm chứa hoạt chất chứa phospho để sử 
dụng trong điều trị bệnh. Sáng chế còn đề xuất các hoạt chất trung gian có thể dùng 
trong quy trình tổng hợp và các quy trình điều chế các hợp chất trung gian này.  
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(21) 1-2012-03202 (51) 7 A61K  31/045,  31/122, A61P  31/12,  

31/14,  31/16,  31/18,  31/20,  31/22 
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(86) PCT/EP2011/054758 28.03.2011 (87) WO2011/117424 29.09.2011 
(30) 10157930.8      26.03.2010 EP 
(71) CESA ALLIANCE S.A.  (LU) 

80, rue des Romains, L-8041 Strassen, Luxembourg 
(72) COPPENS, Christine (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm ức chế virut dùng để điều trị in vivo chứa hỗn hợp 

của (-)-carvon, geraniol và thành phần tinh dầu khác 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng virut chứa các thành phần sau: R-(-)-2- metyl-5-

(prop-1-en-2-yl)-xyclohex-2-enon (cũng được gọi là (-) carvon) và S-(+)-2- metyl- 5-
(prop-l-en-2-yl)-xyclohex-2-enon (cũng được gọi là (+) earvon) và (2E)-3,7- 
dimetyloeta-2,6- dien-1-ol (cũng được gọi là trans-geraniol) kết hợp với ít nhất một hoặc 
nhiều thành phần được chọn trong các thành phần tinh dầu để điều trị và ngăn ngừa bệnh 
gây ra bởi virut có vỏ bọc ADN, virut không có vỏ bọc ADN, virut có vỏ bọc ARN và 
virut không có vỏ bọc ARN.  
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6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8164, Japan 
(72) FURUSAWA, Hideki (JP), CHUGANJI, Misato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lá đồng dùng cho bảng mạch in và tấm phân lớp sử dụng lá 

đồng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lá đồng dùng cho bảng mạch in, lá đồng này thích hợp để tạo ra các 

bước nhỏ, với các đặc tính khắc mòn tuyệt vời khi tạo ra các khuôn mẫu mạch, và ngăn 
chặn thỏa đáng các tính chất từ tính, và tấm phân lớp sử dụng lá đồng này. Lá đồng dùng 
cho bảng mạch in bao gồm vật liệu gốc lá đồng, và lớp phủ mà che phủ ít nhất một phần 
của bề mặt của vật liệu gốc lá đồng, và bao gồm một hoặc nhiều loại bạch kim, palađi và 
vàng. Trong lớp bao phủ, lượng kết tủa của bạch kim là 1050 g/dm2 hoặc ít hơn; lượng 
kết tủa của palađi là 600 μg/dm2 hoặc ít hơn; và lượng kết tủa của vàng là 1000 μg/dm2 
hoặc ít hơn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất L-ornithin bằng cách lên men 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất L-ornithin bằng cách lên men sử dụng các vi sinh 
vật có hoạt tính cao trong việc chuyển vận axit amin ra ngoại bào.  
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(72) BLANDFORD, III, Joseph, Bernard (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cụm lưới chắn tần số vô tuyến cho đèn cực tím hoạt động 

bằng vi sóng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lưới chắn RF dành cho hệ thống đèn UV hoạt động bằng vi sóng. 

Lưới chắn RF được tạo thành từ tấm đơn bằng vật liệu dẫn điện trong đó mẫu mắt lưới 
được tạo thành. Lưới chắn gồm mẫu mắt lưới không truyền thống gồm các lỗ riêng rẽ 
với 3 hoặc nhiều nút giao. Lưới chắn RF thường được định hình để tối ưu sự cân bằng 
giữa sự truyền và sự rò rỉ năng lượng RF được mong muốn đối với ứng dụng cụ thể. Nói 
chung, mong muốn lưới chắn RF có tỷ lệ vùng mở lớn hơn khoảng 80% trong khi hạn 
chế sự rò rỉ năng lượng RF từ hệ thống đèn hoạt động bằng vi sóng đến các mức có thể 
chấp nhận được.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa nang và phương pháp sản xuất chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa nang có độ ổn định tốt với sự có mặt của dược chất tan 
trong nước. Chế phẩm chứa nang theo sáng chế đặc trưng ở chỗ bao gồm:  
(A) chất hoạt động bề mặt trên cơ sở silicon,  
(B) một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt anion được chọn từ polyoxyetylen alkyl (từ 12 
đến 15) ete phosphate, muối axyl metyl taurat và axyl glutamat với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,001 đến 0,2% trọng lượng,  
(C) dầu phân cực và/hoặc dầu silicon có IOB nằm trong khoảng từ 0,05 đến 0,80, và  
(D) nước chứa dược chất tan được trong nước với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 5% 
trọng lượng dựa trên trọng lượng của chế phẩm,  
trong đó (A) chất hoạt động bề mặt trên cơ sở silicon tạo thành nang; (B) (các) chất hoạt 
động bề mặt anion bám vàơ bề mặt của các nang; và (C) dầu phân cực và/hoặc dầu 
silicon ở trong màng kép của nang.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp mực in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực in có cơ cấu giúp ngăn phần được dò để lắp hoặc tháo hộp 
mực trong phạm vi khối chính của thiết bị và ngăn chặn sự hư hại của phần được dò va 
chạm với các thành phần khác khi hộp mực in được tháo ra từ khối chính của thiết bị. 
Hộp mực theo sáng chế gồm bánh răng đầu vào (45) được tạo ra ở thành bên thứ nhất 
(41) của hộp mực in (7) sao cho để quay được quanh đường trục giữa (511). Lực dẫn 
động từ thành phần dẫn động (56) được đưa vào bánh răng đầu vào (45). Tiếp theo, khối 
quay dược dò (50) có phần được dò thứ nhất (70) và phần được dò thứ hai (71) được tạo 
ra ở thành bên thứ nhất (41).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
328 

(11) 32724 
(21) 1-2012-03247 (51) 7 B01D  53/10, C04B  7/36 
(22) 27.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/034180 27.04.2011 (87) WO/2011/139789 10.11.2011 
(30) 61/331,219      04.05.2010 US 
(71) ALBEMARLE CORPORATION  (US) 

451 Florida Street, Baton Rouge, LA 70801-1765, United States of America 
(72) LIU, Xin (CN), MILLER, Jon, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm giảm chất thải thủy ngân từ nhà máy xi 

măng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm chất thải thuỷ ngân từ nhà máy xi măng bao 

gồm ít nhất một cơ cấu gom hạt và một tháp gia nhiệt sơ bộ gồm một hoặc nhiều xyclon 
gia nhiệt sơ bộ. Phương pháp này bao gồm bước phun than nghiền mịn vào ít nhất một 
xyclon gia nhiệt sơ bộ của nhà máy xi măng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thuốc lá, giấy quấn thuốc lá và phương pháp sản xuất giấy 

quấn thuốc lá này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy quấn thuốc lá (1) tạo ra các đặc tính tự tắt cho điều thuốc lá 

được tạo ra từ giấy quấn thuốc lá này, trong đó giấy quấn thuốc lá này bao gồm ít nhất 
một vùng riêng biệt (2) được đục lỗ và có độ thấm không khí lớn hơn độ thấm không khi 
ở ngoài vùng đục lỗ này. Tốt hơn, nếu vùng đục lỗ này xuất hiện ở gần đầu lọc (5) của 
điếu thuốc lá có đầu lọc thành phẩm. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thuốc lá và 
phương pháp sản xuất giấy quấn thuốc lá.  
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10190570.1 09.11.2010 EP 
(71) EUROKEG B.V.  (NL) 

Takelaarsweg 10 NL-1786 PR Den Helder, The Netherlands 
(72) Hubert Joseph Frans HANSSEN (NL), Jan Dirk VEENENDAAL (NL), Jan 

VEENENDAAL (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bình chứa dùng cho chất lỏng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bình chứa (1) dùng cho các chất lỏng, như đồ uống và dầu, bao 

gồm thân đúc thổi bằng polyeste (2), van (4) để phân phối chất lỏng từ bình chứa, và cửa 
nạp để nạp liệu. Thân (2) được bọc bởi vỏ đúc thổi polyeste kéo căng (9).  
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(11) 32727 
(21) 1-2012-03271 (51) 7 F21V  29/00, F21K  99/00 
(22) 18.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/028970 18.03.2011 (87) WO 2011/123267 06.10.2011 
(30) 61/320,417 02.04.2010 US 

12/979,476 28.12.2010 US 
(71) GE LIGHTING SOLUTIONS, LLC  (US) 

1975 Noble Road, Nela Park, B338E, Cleveland, OH 44122, United States of America 
(72) CHOWDHURY, Ashfaqul, I (US), ALLEN, Gary, R. (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ tản nhiệt nhẹ, đèn đi-ôt phát quang (led) sử dụng bộ tản 

nhiệt và phương pháp chế tạo bộ tản nhiệt này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ tản nhiệt bao gồm thân tản nhiệt (12), trong một số phương án là 

thân tản nhiệt nhựa, và lớp dẫn nhiệt (14) được tạo ra trên bề mặt thân tản nhiệt. Trong 
một số phương án lớp dẫn nhiệt là lớp đồng. Đèn đi-ốt phát quang (LED) bao gồm bộ 
tản nhiệt như đã mô tả ở trên và bộ phận LED (30) gồm có một hoặc nhiều thiết bị (bóng 
đèn) LED (32), và bộ phận LED dược được gắn và trao đổi nhiệt với bộ tản nhiệt. Những 
đèn LED như trên có thể có cấu hình dãy bóng hoặc cấu hình MR (Multifaceted 
Reflector - phản chiếu bằng nhiều mặt) hoặc PAR (Paraboll Aluminum Reflector-phản 
chiếu bằng nhôm hình paraboll). Phương pháp theo sáng chế bao gồm quá trình tạo 
thành thân tản nhiệt; và quá trình hình thành lớp dẫn nhiệt trên thân tản nhiệt. Quá trình 
tạo thành thân tản nhiệt có thể bao gồm việc đúc thân tản nhiệt, có thể là từ vật liệu 
nhựa. Trong một số phương án thân tản nhiệt gồm có các vây và quá trình tạo thành lớp 
dẫn nhiệt trên các vây.  
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) ALSHIN, Alexander (RU), ALSHINA, Elena  (RU), SHLYAKHOV, Nikolay (RU), 

LEE, Tammy  (RU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã viđeo bằng cách sử dụng kỹ 
thuật bù chuyển động hai chiều đơn vị điểm ảnh. Theo phương pháp mã hoá viđeo, tiến 
trình bù chuyển động đơn vị điểm ảnh được thực hiện trên mỗi điểm ảnh của khối hiện 
thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh của hình tham chiếu thứ nhất và thứ hai được dùng 
để dự báo và bù chuyển động hai chiều, thêm vào tiến trình bù chuyển động hai chiều 
đơn vị khối được thực hiện trên khối hiện thời và giá trị dự báo chuyển động hai chiều 
của khối hiện thời được tạo ra bằng cách sử dụng kết quả của tiến trình bù chuyển động 
hai chiều đơn vị khối và bù chuyển động đơn vì điểm ảnh.  
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(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), CHOI, Byeong-Doo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã viđeo bằng cách thực 
hiện việc lặp trong vòng lặp dựa trên các đơn vị tạo mã. Phương pháp mã hóa theo sáng 
chế bao gồm các bước: chia hình ảnh thành đơn vị tạo mã cực đại; xác định riêng biệt 
các đơn vị tạo mã để xuất ra kết quả mã hóa theo độ sâu mã hóa cho các đơn vị tạo mã 
sâu hơn mà có cấu trúc phân cấp theo độ sâu và xác định đơn vị lọc để thực hiện việc lọc 
trong vòng lặp để giảm thiểu lỗi giữa đơn vị tạo mã cực đại và hình ảnh ban đầu dựa trên 
các đơn vị tạo mã, và thực hiện việc lọc trong vòng lặp dựa trên đơn vị lọc.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các 
đơn vị dữ liệu dịch vụ (SDU - Service Data Unit) theo thứ tự trong khi chuyển vùng 
truyền thông trong các mạng không dây. Cụ thể, đối với các thiết bị di động sử dụng sơ 
đồ truyền lại, các SDU có thể được xử lý theo thứ tự bằng cách chỉ báo cho trạm cơ sở 
đích về chỉ số của SDU cuối cùng thu được theo thứ tụ trước khi chuyển vùng truyền 
thông sang trạm cơ sở đích. Ngoài ra, các SDU thu được tiếp theo một hoặc nhiều SDU 
đã được báo nhận phủ định có thể được chuyển tiếp đến trạm cơ sở đích. Nhờ sử dụng 
thông tin này, trạm cơ sở đích có thể xác định một hoặc nhiều SDU mà thiết bị di động 
đang chuẩn bị để truyền lại và có thể chờ SDU này trước khi xử lý các SDU thu được 
sau đó. Ngoài ra, bộ định thời có thể được sử dụng để kết thúc khoảng thời gian chờ 
SDU.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
335 

(11) 32731 
(21) 1-2012-03279 (51) 7 H04N  7/32 
(22) 05.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2011/002388 05.04.2011 (87) WO/2011/126287 13.10.2011 
(30) 61/320,847 05.04.2010 US 

61/367,498 26.07.2010 US 
10-2010-0095956 01.10.2010 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
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CHOI, Byeong-Doo (KR), HONG, Yoon-Mi  (KR), HAN, Woo-Jin  (KR), LEE, 
Tammy  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị nội suy ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị nội suy ảnh. Phương pháp nội suy ảnh này 
bao gồm các bước: lựa chọn bộ lọc thứ nhất từ các bộ lọc khác nhau, nội suy giữa các 
giá trị điểm ảnh của các đơn vị điểm ảnh nguyên theo vị trí nội suy; và tạo ra ít nhất một 
giá trị điểm ảnh của ít nhất một đơn vị điểm ảnh phân nhỏ bằng cách nội suy giữa các 
giá trị điểm ảnh của các đơn vị điểm ảnh nguyên bằng cách sử dụng bộ lọc thứ nhất 
được chọn.  
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(72) ALSHIN, Alexander (RU), ALSHINA, Elena (RU), SHLYAKHOV, Nikolay (RU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo bằng 

cách bù giá trị điểm ảnh theo nhóm điểm ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã dữ liệu viđeo bằng cách 

bù giá trị điểm ảnh, phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo này bao gồm các bước: mã hoá 
dữ liệu hình ảnh; giải mã dữ liệu hình ảnh đã được mã hoá và tạo ra hình ảnh được khôi 
phục bằng cách thực hiện thao tác lọc vòng lặp trên dữ liệu hình ảnh đã được giải mã; 
xác định giá trị bù tương ứng với sai số giữa nhóm điểm ảnh được khôi phục định trước 
trong hình ảnh được khôi phục và các điểm ảnh gốc tương ứng, và nhóm điểm ảnh có 
điểm ảnh được khôi phục cần bù bằng cách sử dụng giá trị bù; và mã hoá giá trị bù và 
truyền giá trị bù đã được mã hoá và dòng bit của dữ liệu hình ảnh đã được mã hoá.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo dựa vào các đơn vị 
mã hoá được xác định theo cấu trúc cây, trong đó phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo này 
bao gồm các bước: phân tách hình ảnh của dữ liệu viđeo ra thành một hoặc nhiều đơn vị 
mã hoá lớn nhất; mã hoá, với mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất, hình ảnh dựa vào các đơn vị 
mã hoá theo mỗi độ sâu mã hoá, các đơn vị mã hoá này được phân tách theo thứ bậc dựa 
vào độ sâu mã hoá, để xác định các đơn vị mã hoá có độ sâu mã hoá riêng biệt cho mỗi 
đơn vị mã hoá tương ứng với mỗi độ sâu mã hoá; xác định các đơn vị mã hoá theo cấu 
trúc cây; và xuất ra dữ liệu được mã hoá dựa vào các đơn vị mã hoá được xác định theo 
cấu trúc cây, thông tin về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá, và thông tin cấu trúc đơn vị 
mã hoá chỉ báo kích thước và độ sâu mã hoá thay đổi của đơn vị mã hoá.  
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(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo sử dụng các đơn vị dự báo dựa 
vào các đơn vị mã hoá được xác định theo cấu trúc cây, trong đó phương pháp mã hoá 
dữ liệu viđeo này bao gồm các bước: phân tách hình ảnh của dữ liệu viđeo ra thành một 
hoặc nhiều đơn vị mã hoá lớn nhất; mã hoá, với mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất, hình ảnh 
dựa vào các đơn vị mã hoá theo mỗi độ sâu mã hoá, các đơn vị mã hoá này được phân 
tách theo thứ bậc dựa vào độ sâu mã hoá, và dựa vào các dạng phân tách được xác định 
dựa vào độ sâu mã hoá của các đơn vị mã hoá theo mỗi độ sâu mã hoá để xác định các 
đơn vị mã hoá theo cấu trúc cây; và xuất ra dữ liệu được mã hoá dựa vào các đơn vị mã 
hoá được xác định theo cấu trúc cây và dựa vào các dạng phân tách, thông tin về độ sâu 
mã hoá và chế độ mã hoá, và thông tin cấu trúc đơn vị mã hoá chỉ báo kích thước vâ độ 
sâu mã hoá thay đổi của đơn vị mã hoá.  
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(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU), CHEON, Min-Su (KR), HAN, 

Woo-Jin (KR), LEE, Tammy (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã viđeo 

  (57)     Sáng đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã viđeo. Phương pháp mã hoá bao 
gồm các bước: thực hiện đánh giá chuyển động trên khối hiện thời theo đơn vị điểm ảnh 
phụ thứ nhất, và thu được véctơ chuyển động trong đơn vị điểm ảnh phụ thứ nhất cho 
khối hiện thời; nội suy hình tham chiếu được biểu thị bởi véctơ chuyển động theo đơn vị 
điểm ảnh phụ thứ hai nhỏ hơn đơn vị điểm ảnh phụ thứ nhất, sử dụng hình tham chiếu 
nội suy, chọn đơn vị điểm ảnh phụ thứ hai trong đơn vị điểm ảnh phụ thứ hai liền kề 
điểm ảnh phụ thứ nhất trong đơn vị điểm ảnh phụ thứ nhất của hình tham chiếu; chọn 
vùng tương ứng mà có sai số nhỏ hơn khối hiện thời, từ vùng tương ứng thứ nhất của 
hình tham chiếu và thu được cho điểm ảnh phụ thứ nhất, và vùng tương ứng thứ hai của 
khối hiện thời và thu được cho điểm ảnh phụ thứ hai chọn được; và mã hoá thông tin của 
vùng tương ứng chọn được.  
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(86) PCT/JP2011/060614     26.04.2011 (87) WO 2011/138968 10.11.2011 
(30) 2010-106177     06.05.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SAKAMOTO, Emiko (JP), IWATA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp diệt bọ rầy 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp diệt bọ rầy, phương pháp này bao gồm bước phun trực 
tiếp một lượng spirotetramat hữu hiệu lên ruộng lúa nơi cây lúa phát triển.  
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(30) PI2010002200      12.05.2010 MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2013 
(71) INNOVATIVE PRECAST BUILDERS SDN BHD  (MY) 

Lot 719-5, Jalan Sg. Rasah, Kg. Padang, Jawa, 40200 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, MALAYSIA 

(72) TAN, Kim Hai (MY), LOO, Lee Kam  (MY) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Môđun bê tông rỗng để xây tường hoặc phòng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun bê tông rỗng (10) về cơ bản có dạng hình khối chữ nhật, và 
còn có vài thay đổi về hình dạng. Thân của nó được bố trí nhiều lỗ thẳng đứng (13) và 
có hai gờ nổi (14) song song, hai gờ nổi (14) này được bố trí ở mỗi mặt bên kéo dài phía 
bên trên của thân. Gờ nổi (14) bị ngắt quãng bởi khe hở giữa chúng. Một đầu của môđun 
bê tông rỗng (10) có mặt nhô ra (11) và đầu còn lại có mặt lõm vào (12).  

Theo sáng chế, tường thẳng có thể được xây dựng, tốt hơn là theo cách so le, sử 
dụng môđun bê tông rỗng để xây song song. Có thể sử dụng các lớp môđun bê tông rỗng 
để xếp so le theo hướng vuông góc để tạo ra góc có dạng hình chữ L, khớp nối có dạng 
hình chữ T hoặc khớp nối có dạng hình chữ thập trong quá trình xây tường phòng.  
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(86) PCT/JP2011/058842     07.04.2011 (87) WO/2011/126088 13.10.2011 
(30) 2010-088917     07.04.2010 JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) MUKAI, Hirotomo  (JP), WATABE, Yoshihisa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Trong vùng đũng (S20) trong vật dụng thấm hút được bộc lộ (1), bộ phận đàn hồi vùng 
eo (100) được bố trí trong vùng eo thân trước (S10A), và các bộ phận đàn hồi vùng eo 
(91, 92) dược bố trí trong vùng eo thân sau (S10B ) được sắp xếp để không tiếp xúc với 
nhau, và phần nhận diện thẳng (100) được bố trí hoặc ở vùng eo thân trước (S10A) hoặc 
vùng eo thân sau (S10B), theo một phương thức sao cho trong vùng thứ nhất (X) trong 
đó thân chính thấm hút (2) tạo ra phần nhận diện là chỉ nhìn thấy được từ phía vật dụng 
thấm hút (1) mà không tiếp xúc với da, và trong vùng thứ hai (Y) trong đó thân chính 
thấm hút (2) không tạo ra phần nhận diện là nhìn thấy được từ cả phía vật dụng thấm hút 
(1) mà tiếp xúc với da và phía mà không tiếp xúc với da.  
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(22) 04.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/031095  04.04.2011 (87) WO/2011/126981 13.10.2011 
(30) 61/322,146       08.04.2010 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 
(72) MAZER, Terrence, B (US), LOUGHRIN, Thomas, D (US), COX, Christopher, A (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bao bì dạng chai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bao bì dạng chai có rãnh trên cổ của chai với rãnh này nằm cách xa 
theo chiều dọc từ vai của chai với một khoảng cách lớn hơn hoặc bằng chiều rộng của 
rãnh, và phần trên và phần dưới của cổ có thể có các kích thước mặt cắt ngang ngoài về 
cơ bản bằng nhau. Thành bên theo chu vi trên của rãnh có thể được làm vát cạnh, trong 
khi thành bên theo chu vi dưới có thể lõm xuống. Chai này có thể được kết hợp với đầu 
nối sao cho khi đầu nối được nối tháo ra được với chai, vành dưới cùng của đầu nối nằm 
cách xa theo chiều dọc với đầu trên của rãnh. Đầu nối này có thể có khoá hãm trên bề 
mặt trong của nó được làm thích ứng để để tựa tháo ra được trên rãnh để nối tháo ra được 
đầu nối với chai. Chi tiết đậy có thể có ít nhất một chi tiết trong số khoá hãm và chi tiết 
bịt kín tựa tháo ra được trên rãnh. 
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(11) 32740 
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(71) CITIBANK, N.A.  (US) 

399 Park Avenue, New York, NY 10022, USA 
(72) KAY, Christopher E. (US), MONHANTY, Sopnendu (IN), LISING, Sam (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp thực thi bằng máy tính để truy cập và phục hồi 

tài liệu điện tử 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp thực thi bằng máy tính để truy cập tài liệu điện tử, 

phương pháp này bao gồm bước cung cấp, bằng máy chủ, tài liệu điện tử cho người 
dùng của thiết bị cảm ứng thứ nhất; nhận, bằng thiết bị cảm ứng thứ nhất, dữ liệu vào từ 
người dùng yêu cầu đánh đấu; tạo đánh dấu và định danh đánh dấu; lưu trữ thông tin về 
tài liệu điện tử trong vị trí đánh dấu; cung cấp cho người dùng, bằng thiết bị cảm ứng 
thứ nhất, định danh đánh dấu; nhập, bởi người dùng, định danh đánh dấu vào thiết bị 
cảm ứng thứ hai; và hiển thị tài liệu điện tử trên thiết bị cảm ứng thứ hai, trong đó tài 
liệu điện tử hiển thị trên thiết bị cảm ứng thứ hai có tất cả thông tin nhập trước đó vào tài 
liệu điện tử bởi người dùng sử dụng thiết bị cảm ứng thứ nhất.  
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(21) 1-2012-03329 (51) 7 G06Q  50/00 
(22) 08.04.2011 (43) 25.02.2013 
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(71) CITIBANK, N.A.  (US) 

399 Park Avenue, New York, NY 10022, USA 
(72) KAY, Christopher E. (US), KOBE, Tim (US), LISUNG, Sam (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống hỗ trợ khách hàng qua giao diện 

thiết bị người dùng 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống thực hiện một cách hiệu quả các giao dịch 

dịch vụ tài chính phức tạp tại bất kỳ nơi nào khi cần. Hệ thống truyền thông hai chiều có 
thể cung cấp truy nhập tức thì đến đúng chuyên gia, vào đúng thời điểm, nhờ đó có thể 
thay đổi những trải nghiệm tiêu cực của khách hàng thành các cơ hội dịch vụ và kinh 
doanh tốt. Phương pháp được thực hiện bởi máy tính để cung cấp hỗ trợ khách hàng bao 
gồm việc nhận, bởi thiết bị màn hình cảm ứng, thông tin nhận dạng từ người dùng của 
thiết bị màn hình cảm ứng; nhận thông tin nhận dạng, cung cấp tài liệu điện tử đến 
người dùng; nhận đầu vào từ người dùng yêu cầu phiên làm việc với đại diện; lựa chọn 
đại diện dựa ít nhất một phần trên tài liệu điện tử; cung cấp thông tin về tài liệu điện tử 
đến đại diện; và thiết lập kết nối giữa đại diện và thiết bị màn hình cảm ứng.  
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(71) CITIBANK, N.A.  (US) 

399 Park Avenue, New York, NY 10022, USA 
(72) KAY, Christopher E.  (US), LISING, Sam (CA), MONHANTY, Sopnendu (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tùy chỉnh giao diện người dùng với các ứng dụng 

thời gian thực 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tùy chỉnh giao diện người dùng bao gồm các bước 

nhận, từ thiết bị màn hình cảm ứng, thông tin nhận dạng được nhập vào bởi người dùng; 
truy nhập gán ghi của người dùng từ cơ sở dữ liệu sử dụng thông tin nhận dạng nhận 
được; xác định liệu bản ghi có các cửa sổ ứng dụng được cấu hình cho giao diện người 
dùng hay không; truyền, bởi máy chủ, cửa sổ ứng dụng tài chính thứ nhất và cửa sổ ứng 
dụng tài chính thứ hai được nhận dạng bởi bản ghi của người dùng để hiển thị cửa sổ 
ứng dụng tài chính thứ nhất và cửa sổ ứng dụng tài chính thứ hai đồng thời trên giao diện 
người dùng của thiết bị màn hình cảm ứng; nhận các lệnh từ người dùng qua cửa sổ ứng 
dụng tài chính thứ nhất để thực hiện giao dịch tài chính; và thực hiện giao dịch tài chính 
trong khi thiết bị màn hình cảm ứng hiển thị ít nhất một cửa sổ ứng dụng tài chính thứ 
nhất và cửa sổ ứng dụng tài chính thứ hai, trong đó cửa sổ ứng dụng tài chính thứ nhất và 
cửa sổ ứng dụng tài chính thứ hai được cập nhật với thông tin thời gian thực.  
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Phòng 234 nhà N2, ngõ 120 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp chống nổi các quả cầu rỗng của sàn BubbleDeck 
khi đổ bê tông tại chỗ 

  (57)   Phương pháp chống nổi các quả cầu rỗng của sàn BubbleDeck khi đổ bê tông tại chỗ 
gồm dùng các thanh neo (200) xuyên qua con kê (300) và lỗ ván khuôn (107) được cố 
định đầu dưới bằng đai ốc (202), đầu trên bẻ quặp xuống thép trên (1). Con kê (300) 
được làm bằng tôn, đá, bê tông, gỗ, nhựa có lỗ (302) để không tuột ra khỏi thân thanh 
neo (201), chiều dày con kê tại vị trí kê lên thép dưới (2) bằng chiều dày lớp bê tông bảo 
vệ.  
Phương pháp chống nổi có thể thực hiện được trong nhà máy để tạo ra tệp cấu kiện 
(800), tệp này được cấu lên xà gồ giáo chống (131) ngoài công trường.  
Có thể dùng bản neo (400) có phần dưới (402) mỏng để luồn qua khe hở hẹp giữa các 
tấm ván khuôn (105) để chống nổi với biện pháp như trên.  
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(72) Torii Singo (JP), Toyooka Toshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Rãnh vặn của vít 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hình dạng của rãnh vặn, hình dạng này có thể duy trì bề ngoài vít 

phủ khi siết vít bằng đầu vặn vít. Rãnh vặn vít chéo (2) được khớp với đầu vặn vít (30), 
thành bên dạng bậc thang (20) được tạo ra trên mặt đầu của cả hai thành bên xác định 
bởi rãnh khớp (10) kéo dài từ tâm theo hướng chéo sao cho có khe hở (L) ở giữa các 
thành bên có bậc, và thành bên khớp phẳng (11) có độ rộng tương tự với độ rộng của 
rãnh khớp chéo thông thường (10) được tạo ra ở mặt đáy của rãnh khớp (10). Thành bên 
dạng bậc thang (20) được nối hoàn toàn với thành bên khớp phẳng (11). Vì vậy, do đầu 
vặn vít không tác động lên rãnh khớp xung quanh mặt đầu ngay cả khi đầu vặn vít đã 
khớp vào để siết vít nên mặt đầu vít khó biến dạng và lớp phủ không bị tróc hoặc bị bong và 
do đó hoàn toàn ngăn việc bong bề mặt bên ngoài của sản phẩm khi lắp bằng vít.  
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(86) PCT/JP2011/057206     24.03.2011 (87) WO2011/132496 27.10.2011 
(30) 2010-097258     20.04.2010 JP 
(71) TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION  (JP) 

3-26, Koyama 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8558 Japan 
(72) Toyoyuki SATO (JP), Yasuyuki YAMAMOTO (JP), Takashi KATO (JP), Masayuki 

NAGAHORI (JP), Hirotaka KAMIKIKARA (JP), Takashi TAKEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp cắt khí, máy cắt khí và đầu mỏ cắt 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp cát khí bao gồm các bước: trộn khí hyđrô và khí 
hyđrocacbon để thu được khí nhiên liệu; phun ngọn lửa gia nhiệt sơ bộ được tạo ra hằng 
cách trộn và đốt cháy khí nhiên liệu và khí oxy gia nhiệt sơ bộ, từ đầu mút của đầu mỏ 
cắt để gia nhiệt cho chi tiết gia công; và phun khí hyđrô cắt vào chi tiết gia công đã được 
làm nóng để cắt chi tiết gia công. ở đây, nồng độ của khí hyđrocacbon trong khí nhiên 
liệu lớn hơn 0% thể tích và bằng hoặc nhỏ hơn 4% thể tích.  
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(11) 32746 
(21) 1-2012-03339 (51) 7 E04H  1/02, E04F  13/073,  13/21 
(22) 27.12.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2010/007570     27.12.2010 (87) WO/2011/125146 13.10.2011 
(30) 2010-090031 09.04.2010 JP 

2010-135969 15.06.2010 JP 
(71) NICE HOLDINGS, INC.  (JP) 

33-1, Tsurumi-chuo 4-chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2308571, Japan 
(72) HIRATA, Koichiro (JP), TODA, Toshihiko (JP), YAMAZAKI, Hideaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp thiết kế công trình và công trình 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp thiết kế công trình và công trình sao cho việc thiết kế 
hoặc thực hiện xây dựng dược thực hiện một cách hữu hiệu và thân thiện với môi trường 
bằng cách giới hạn sự xuất hiện của vật liệu hư hại ở mức tối thiểu, và công trình có thể 
được xây dựng với chi phí thấp theo cách sao cho khi thiết kế, bề mặt giới hạn theo 
chiều cao với độ rộng hiệu dụng (độ rộng công tác) của cấu kiện mặt ngoài (còn được 
gọi là panen mặt ngoài) chiếm chi phí tương đối cao được thiết lập làm dấu hiệu chỉ báo 
để xác định vị trí bố trí của cửa sổ, ban công, mái che, lối vào chính hoặc bộ phận tương 
tự. Khi công trình (1) được xây dựng, vị trí giới hạn dưới hoặc vị trí giới hạn trên của vị 
trí thi công cửa sổ (11), mái che, ban công, lối vào chính và lan can nằm ở tường ngoài 
của công trình được xác định bằng cách thiết lập độ rộng công tác của các cấu kiện mặt 
ngoài (từ 13a tới 131) được sử dụng khi xây dựng tường ngoài của công trình (1) và có 
hình dạng không đổi làm dấu hiệu chỉ báo.  
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(22) 11.05.2011 (43) 25.02.2013 
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6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608625 (JP) 
(72) MATSUO Kazuhiko (JP), YOKOTA Mitsuru (JP), SUGAYA Sueo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm dùng cho khẩu trang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm dùng cho khẩu trang có tính năng ngăn ngừa sự bám dính phấn 
hoa. Tấm dùng cho khẩu trang này có vật liệu nền được phủ bằng chất phủ chứa hợp 
chất trên cơ sở silic và chất chống tĩnh điện cation. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
khẩu trang sử dụng tấm này. Tấm dùng cho khẩu trang và khẩu trang theo sáng chế có 
khả năng ngăn ngừa sự bám dính phấn hoa.  
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(11) 32748 
(21) 1-2012-03343 (51) 7 G10L  19/00 
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(86) PCT/EP2011/055369 06.04.2011 (87) WO/2011/124616 13.10.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2012 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, The 
Netherlands 

(72) CARLSSON, Pontus (SE), PURNHAGEN, Heiko (DE), VILLEMOES, Lars (DK) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp giải mã âm thanh nổi dùng dự đoán 

phức 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để mã hóa và giải mã âm thanh nổi bằng 

cách sử dụng phép dự đoán phức trong miền tần số. Theo một phương án, phương pháp 
giải mã, để thu được tín hiệu đầu ra âm thanh nổi từ tín hiệu âm thanh nổi đầu vào được 
mã hóa nhờ mã hóa dự đoán phức và bao gồm các biểu diễn miền tần số thứ nhất của hai 
kênh đầu vào, bao gồm các bước trộn lên:  
(i) tính toán biểu diễn miền tần số thứ hai của kênh đầu vào thứ nhất; và  
(ii) tính toán kênh đầu ra dựa trên cơ sở biều diễn miền tần số thứ nhất và thứ hai của 
kênh đầu vào thứ nhất, biểu diễn miền tần số thứ nhất của kênh đầu vào thứ hai và hệ số 
dự đoán phức. Phương pháp này bao gồm bước thực hiện các phép cải biến miền tần số 
có chọn lọc trước hoặc sau khi trộn lên.  
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(11) 32749 
(21) 1-2012-03344 (51) 7 B32B  38/04,  37/00, D21G  1/00 
(22) 13.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/SE2011/050451 13.04.2011 (87) WO 2011/129758 20.10.2011 
(30) 1000382-0      15.04.2010 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) POSTOACA, Ion (SE), PERSSON, Ake (SE), KEITER, Sven (DE), UVNAS, Krister 

(SE), HESSMARK, Andreas (SE), JUST, Magnus (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trục cán mỏng, phương pháp sản xuất tấm bao bì dạng lớp và 

tấm bao bì dạng lớp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến trục cán mỏng (10, 28, 100) để cán mỏng tấm bao bì dạng lớp (23, 

25, 31), trục cán này bao gồm ít nhất một rãnh (130) kéo dài dọc theo ngoại vi của trục 
cán mỏng và tạo ra đường viền giữa hai phần chu vi, trong đó mỗi trong số hai phần chu 
vi kéo dài liên tiếp quanh diện tích bề mặt của trục cán này. Hơn nữa, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp sản xuất tấm bao bì dạng lớp cũng như tấm bao bì dạng lớp.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
354 

(11) 32750 
(21) 1-2012-03356 (51) 7 C12N  1/20,  15/00, C12P  19/44,  
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(86) PCT/US2011/036028 11.05.2011 (87) WO2011/143291 17.11.2011 
(30) 61/333,540      11.05.2010 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) HAN Lei (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình chuyển hóa chủng sản xuất spinosad thành chủng 

sản xuất tiền chất spinetoram và tế bào vật chủ biến đổi gen 
tạo ra tiền chất spinetoram 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hóa chủng sản xuất spinosad thành chủng sản 
xuất tiền chất spinetoram, cụ thể là đề cập đến phương pháp sử dụng gen sinh tổng hợp 
spinosyn để gia tăng quá trình tạo các hợp chất dạng phân tử vòng lớn spinosyn và 
phương pháp sử dụng gen hoặc mảnh của chúng để làm thay đổi sản phẩm được tạo ra 
bởi sinh vật sản xuất spinosyn. Sáng chế cũng đề cập đến vi sinh vật và phương pháp, 
chế phẩm chuyển hóa chủng sản xuất spinosyn A và D thành chủng sản xuất tiền chất 
spinetoram, spinosyn J và L.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất xe dạng yên ngựa trong đó cơ cấu nạp kéo dài theo 
chiều từ phía mũi đến phía đuôi với bộ lọc không khí là đầu trước của nó được nối với 
đầu xi lanh của thân động cơ lắp trên khung thân xe, một phần của cơ cấu nạp bao gồm 
thân van tiết lưu có van tiết lưu được bố trí trong thân có đường ống nạp kéo dài theo 
chiều từ phía mũi đến phía đuôi, và van phun nhiên liệu được bố trí dọc theo thân van 
tiết lưu để phun nhiên liệu về phía dòng không khí nạp thổi trong đường ống nạp, trong 
đó lượng nhô ra của bơm nhiên liệu theo chiều rộng xe được khống chế để bố trí được 
bơm nhiên liệu theo cách nhỏ gọn.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất bơm nhiên liệu (49) dùng để cấp 
nhiên liệu từ bình nhiên liệu, được đỡ bởi khung thân xe, đến van phun nhiên liệu (48) 
được bố trí bên dưới thân van tiết lưu (46) sao cho nó có đường trục bơm (C2) kéo dài 
song song với đường ống nạp, và được lắp vào phần dưới của thân (52).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Đồ trang trí có con dấu trang trí và phương pháp sản xuất đồ 

trang trí này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tạo hình đồ trang trí từ tác phẩm nghệ thuật gốc trong đó các 

đặc tính tự nhiên như tính nghệ thuật và sự sáng tạo của bản thân con dấu có thể được 
thể hiện đầy đủ, bao gồm: phần con dấu trang trí trên đó con dấu trang trí được tạo ra; và 
phần trang trí phụ trong đó hình trang trí được tạo ra và được bố trí bao quanh phần con 
dấu trang trí. Con dấu trang trí được lựa chọn tạo ra trong phần dấu trang trí để phù hợp 
với mục đích trang trí hoặc sở thích của khách hàng, và hình ảnh trang trí phụ với các 
thiết kế khác nhau được tạo ra trên phần trang trí phụ bằng tay hoặc phương pháp đúc.  
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(71) 1. TODA KOGYO CORPORATION  (JP) 
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(72) HARIMOTO, Takayoshi (JP), MORITA, Yoichi (JP), OIKAWA, Katsuo (JP), 
Chaturong, Yongsiri (TH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị khử lưu huỳnh khí xả kiểu ướt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị khử lưu huỳnh khí xả kiểu ướt trong đó khí xả được xả ra 
khỏi thiết bị đốt như nồi hơi được đưa vào cột hấp thụ, và chất lỏng hấp thụ (6) được 
bơm bởi bơm tuần hoàn chất lỏng hấp thụ (7) được phun ra từ các vòi phun (10) trong 
đầu phân phối phun sương nhiều tầng (9) mà được bố trí trong nhiều tầng dọc theo 
hướng dòng khí xả lên trên để đưa chất lỏng hấp thụ vào tiếp xúc với khí xả, trong đó các 
vòi phun được bố trí trong các tầng tương ứng của đầu phân phối phun sương nhiều tầng 
ngoại trừ tầng trên cùng của nó là các vòi phun ba đường bao gồm vòi phun lên trên, vòi 
phun xuống dưới và vòi phun nằm ngang, và tỷ lệ giữa lượng dòng chất lỏng hấp thụ 
được phun ra từ vòi phun lên trên, lượng dòng chất lỏng hấp thụ được phun ra từ vòi 
phun xuống dưới và lượng dòng chất lỏng hấp thụ được phun ra từ vòi phun nằm ngang 
(lượng dòng phun lên trên: lượng dòng phun xuống dưới: lượng dòng phun nằm ngang) 
trong các vòi phun ba đường tương ứng nằm trong khoảng từ 0,2 đến 1:1: 0,05 đến 0,4. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng chứa hợp chất 1-(beta-D-

glucopyranosyl)-2-thienylmetylbenzen) có tác dụng ức chế 
chất vận chuyển glucoza phụ thuộc natri 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I),  
 

  
 
hoặc tiền dược chất, hoặc muối dược dụng của nó. 
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(11) 32755 
(21) 1-2012-03370 (51) 7 F27B  9/00, C10B  5/08,  5/10 
(22) 07.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/CN2011/000362 07.03.2011 (87) WO 2011/127742 20.10.2011 
(30) 201010144135.7      12.04.2010 CN 
(71) GUIZHOU SUNNY CLEAN ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 

LTD.  (CN) 
No. 1 Gui Chun West Road, Wei She Town, Xing Yi City, Guizhou Province 562412, 
P.R. China 

(72) XU, Qin (CN), WANG, Congjun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Lò luyện than cốc kiểu ống và quy trình sản xuất than cốc 

bằng cách sử dụng lò luyện này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò luyện than cốc kiểu ống có bàn trượt có thể di chuyển được và 

quy trình sản xuất than cốc bằng cách sử dụng lò luyện này. Lò luyện than cốc theo sáng 
chế bao gồm thân lò (48), cửa bịt kín phía trước (7), cửa bịt kín phía sau (25), nhánh ống 
khói (10), ống khói ở đáy (12) và ống khói chính (6), lò luyện theo sáng chế còn bao 
gồm khoang chuẩn bị thứ nhất (3) để nạp than đá, đoạn gia nhiệt từ trước (50), đoạn 
cacbon hóa (51), đoạn sấy khô và làm mát than cốc (52), và khoang chuẩn bị thứ hai 
(23) để xả than cốc; trong đó mỗi phần có hình dạng khác nhau và được nối liên tiếp với 
nhau; bàn trượt (37) để nạp than đá và nén chặt nguyên liệu than đá (44) đi qua năm 
đoạn liên tiếp nêu trên để luyện than cốc. Giải pháp theo sáng chế thực hiện việc chế 
biến nguyên liệu than đá có hình dạng cố định nhờ quy trình nén chặt bằng áp lực để tạo 
ra sản phẩm than cốc có kích thước lớn, đồng đều và có độ bền cao, hiệu suất sử dụng 
nhiệt năng cao, mức độ cơ khí hóa cao, đồng thời có thể làm sạch khí xả để có thể bảo 
vệ môi trường và nguồn nước, và thực hiện quy trình sản xuất sạch.  
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(11) 32756 
(21) 1-2012-03377 (51) 7 H04W  72/08 
(22) 13.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/032370 13.04.2011 (87) WO/2011/130447 20.10.2011 
(30) 61/323,756 13.04.2010 US 

61/387,886 29.09.2010 US 
61/387,878 29.09.2010 US 
13/085,373 12.04.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) SONG, Osok (KR), DAMNJANOVIC, Aleksandar (US), JI, Tingfang (CN), YOO, 

Taesang (KR), AGASHE, Parag, Arun. (US), VAJAPEYAM, Madhavan, Srinivasar 
(BR), WEI, Yongbin (CN), LUO, Tao (CA), PRAKASH, Rajat (IN), KITAZOE, 
Masato (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phân chia tài nguyên để điều phối nhiễu 

liên ô cải tiến (eICIC - enhanced Inter-Cen Interference Coordmation). Theo một số khía 
cạnh, sáng chế đề cập đến phương pháp phát rộng thông báo chỉ báo thông tin phân chia 
tài nguyên (RPI - Resource Partitioning Information) miền thời gian, trong đó thiết bị 
người dùng (UE - User Equipment) có thể vận hành ở chế độ nghỉ. Với thông tin RPI, 
UE có thể nhận dạng các tài nguyên được bảo vệ với nhiễu được giảm bớt/loại bỏ từ các 
« lân cận. Ngoài ra hoặc theo cách khác, RPI trong thông báo phát rộng này có thể được 
mã hoá dười dạng ánh xạ bit để đánh số các khung con U/N/X. Theo các khía cạnh 
khác, sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông báo dành riêng hoặc thông báo 
truyền một đích chỉ báo RPI miền thời gian, trong đó UE có thể vận hành ở chế độ kết 
nối. Với RPI, UE có thể xác định thông tin trạng thái kênh (CSI - Channel State 
Information), tiến hành các phép đo quản lý tài nguyên vô tuyến CRRM - Radio 
Resource Management), hoặc thực hiện giám sát liên kết vô tuyến (RLM - Radio Link 
Momtoring), dựa vào một hoặc nhiều tín hiệu từ trạm cơ sở phục vụ trong khi các tài 
nguyên miền thời gian được bảo vệ.  
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(11) 32757 
(21) 1-2012-03378 (51) 7 H04L  1/00, H04W  72/08 
(22) 13.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/032376 13.04.2011 (87) WO/2011/130453 20.10.2011 
(30) 61/323,813 13.04.2010 US 

13/085,261 12.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) VAJAPEYAM, Madhavan Srinivasan (BR), AGASHE, Parag Arun (US), JI, Tingfang 

(CN), DAMNJANOVIC, Aleksandar (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý thông tin chất lượng kênh (CQI - 
Channel Quality Information) và lập lịch tài nguyên tuỳ thuộc vào việc cấp phát tài 
nguyên phối hợp dựa vào CQI. Để vận chuyển thông tin CQI cho các khung con được 
bảo vệ/không được bảo vệ trong một báo cáo duy nhất, định dạng vectơ CQI mới có thể 
được sử dụng. Hai phương án xử lý CQI định dạng vectơ này và ưu điểm của mỗi 
phương án này được mô tả. Theo phương án thứ nhất, một mục nhập từ vectơ CQI được 
chọn để xử lý bởi bộ lập lịch liên kết xuống và/hoặc các khối điều khiển truy nhập vô 
tuyến (MAC - Media Access Control) khác (ví dụ, bộ lập lịch kênh chỉ báo HARQ vật 
lý (PHICH - Physical HARQ Indicator Channel, điều khiển công suất DCI, vµ/hoÆc 
kênh điều khiển liên kết xuống vật lý (PDCCH - Physical Downlink Control Chaunel)). 
Theo phương án thứ hai, việc chọn từ vectơ CQI được thực hiện trên cơ sở từng khung 
con, và cả khung con lẫn phần tử CQI đã chọn đều được xử lý bởi bộ lập lịch liên kết 
xuống và/hoặc các khối MAC khác. Theo cách này, các quyết định lập lịch tốt hơn có 
thể được đưa ra nhờ sử dụng vectơ CQI.  
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(11) 32758 
(21) 1-2012-03379 (51) 7 H04N  7/26 
(22) 13.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2011/002647 13.04.2011 (87) WO/2011/129619 20.10.2011 
(30) 61/323,449      13.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) HAN, Woo-Jin (KR), ALSHINA, Elena (RU), MIN, Jung-Hye (KR), ALSHIN, 

Alexander (RU), KIM, Il-Koo (KR), SHLYAKHOV, Nikolay (RU), LEE, Tammy 
(US), LEE, Sun-Il (KR), CHEON, Min-Su (KR), CHEN, Jianle (CN), SEREGIN, 
Vadim (RU), HONG, Yoon-Mi (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa viđeo thực hiện việc lọc tách khối dựa trên các 
đơn vị tạo mã. Phương pháp này bao gồm việc xác định biên giới lọc mà trên đó việc lọc 
tách khối được thực hiện dựa trên ít nhất một đơn vị dữ liệu trong số các đơn vị được cấu 
hình phân cấp theo độ sâu chỉ rõ số lần ít nhất một đơn vị tạo mã tối đa được chia không 
gian, và các đơn vị dự đoán và các đơn vị biến đổi tương ứng để dự đoán và biến đổi các 
đơn vị tạo mã, xác định cường độ lọc trên biên giới lọc dựa trên chế độ dự đoán của đơn 
vị tạo mã mà các điểm ảnh liền kề thuộc về dựa trên biên giới lọc, và các giá trị hệ số 
biến đổi của các điểm ảnh kề bên biên giới lọc, và thực hiện việc lọc tách khối dựa trên 
cường độ lọc xác định được.  
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(11) 32759 
(21) 1-2012-03382 (51) 7 A23G  4/06 
(22) 18.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/056127 18.04.2011 (87) WO2011/131618 27.10.2011 
(30) MI2010A000673       20.04.2010 IT 
(71) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.  (IT) 

Via XXV Aprile, 7, I-20020 Lainate (MI), Italy 
(72) COLLE, Roberto (IT), DELEO, Maurizio (IT), SALMOIRAGHI, Guglielmo (IT), 

WALZL, Martin (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm ăn kiêng giải phóng chậm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chế phẩm ăn kiêng với sự giải phóng chậm các hoạt chất hòa 
tan trong nước. Các chế phẩm nêu trên bao gồm vỏ bọc thu được bằng cách bay hơi từ 
các chất phân tán polyme vinyl không chứa các chất nhũ hóa. Các chế phẩm có ưu điểm 
là có trong chế phẩm ăn được, gồm các sản phẩm bánh kẹo.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
364 

(11) 32760 
(21) 1-2012-03391 (51) 7 F26B  5/04 
(22) 28.06.2010 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/CN2010/074590 28.06.2010 (87) WO 2011/143840 24.11.2011 
(30) 201010177860.4      15.05.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2012 
(75) ZHAO, BAOMIN  (CN) 

Changxing Road East, Kangping Road North, Tongshan Economic Development Zone, 
The Third Industrial Park, Tongshan County, Xuzhou City, Jiangsu 221009, P.R. China

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mở và khóa tự động của thùng khử nước sử dụng 

cacbon đioxit dùng cho rau và quả 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị mở và khoá tự động của thùng khử nước sử dụng cacbon 

đioxit dùng cho rau và quả, và đề cập đến thùng khử nước được dùng trong quá trình khử 
nước cacbon đioxit cho trái cây, rau và thảo dược Trung Quốc. Thiết bị sử dụng xi lanh 
khí nén hoặc xi lanh thuỷ lực để mở và đóng nắp thùng và xoay nắp thùng để khoá nắp 
thùng. Thiết bị mở và khoá thùng tự động gồm: thân xi lanh của xi lanh mở nắp (4) được 
nối với thân thùng (2) thông qua giá đỡ I(3), dầu dưới của cần quay (6) được nối bằng 
khớp xoay với giá đỡ II (5), giá đỡ II (5) được cố định trên thành ngoài của thân thùng 
(2), mặt ngoài ở phần trên của cần quay (6) được nối bằng khớp xoay với cần pít-tông 
của xi lanh mở nắp (4), và mặt trong ở phần trên của cần quay (6) được nối với nắp 
thùng (7) thông qua thanh truyền (7-1). Thân xi lanh của xi lanh khoá nắp (9) được nối 
bằng khớp xoay với giá đỡ IV (10), cần pít-tông được nối bằng khớp xoay với giá đỡ III 
(8), giá đỡ III (8) được cố định trên nắp thùng (7), và giá đỡ IV (10) được cố định trên 
thân thùng (2).  
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(11) 32761 
(21) 1-2012-03392 (51) 7 F16L  15/00 
(22) 24.03.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/GB2011/050600 24.03.2011 (87) WO2011/128658 20.10.2011 
(30) 1006336.0      15.04.2010 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2012 
(71) OIL STATES INDUSTRIES (UK) LTD.  (GB) 

Blackness Road, Altens Industrial Estate, Aberdeen, Aberdeenshire AB12 3LH UK 
(72) John GALLAGHER (GB), David James Edward MORGAN (GB) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Bộ phận nối ống dẫn và cấu kiện bộ phận nối ống dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận nối ống dẫn gồm một bộ phận chốt hình ống (1) có bề mặt 
ngoại vi bên ngoài hình chóp cụt (3) và bộ phận hộp hình ống (2) có bề mặt ngoại vi bên 
trong hình chóp cụt nói chung (4) tương ứng với bề mặt ngoại vi bên ngoài hình chóp cụt 
(3) của bộ phận chốt (1) và chèn lên bề mặt hình chóp cụt (4) của bộ phận chốt (1) khi 
các bộ phận (1, 2) được khớp hoàn toàn với nhau. Một rãnh mở rộng ra ngoại vi (14, 15) 
được tạo thành ở mỗi của bộ phận chốt (1) và bộ phận hộp (2) ở chân đế của bề mặt hình 
chóp cụt (3, 4), và một đầu nhọn (12, 13) được tạo thành ở đầu của mỗi bộ phận hộp (1) 
và bộ phận chốt (2) do đó khi khớp với nhau hoàn toàn giữa bộ phận hộp (1) và bộ phận 
chốt (2), các đầu nhọn (12, 13) của bộ phận chốt (1) và bộ phận hộp (2) khớp lần lượt 
vào các rãnh (14, 15) của bộ phận hộp (2) và bộ phận chốt (1) sao cho kiểm soát xuyên 
tâm các đầu tự do của bộ phận hộp (1) và bộ phận chốt (2). Mỗi đầu nhọn (14, 15) là 
một sự phù hợp giao thoa với rãnh nối tiếp của nó sao cho để tạo thành một nút bịt kín ở 
dó, trong đó ít nhất một trong các bề mặt đường kính bên trong (14a) của rãnh (14) ở bộ 
phận hộp (2) và bề mặt đường kính bên ngoài (15a) của rãnh (15) ở bộ phận chốt (1) 
nằm nghiêng so với bề mặt tiếp giáp (12a; 13a) của bộ phận đầu nhọn (12, 13) có thể 
khớp vào đó, do đó rãnh tiếp giáp và các bề mặt đầu nhọn (12a, 14a; 13a, 15a) tách ra 
khỏi nhau hướng về phía đáy của rãnh (14; 15).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Shohei TAKIGUCHI (JP), Kazuya MINOWA (JP), Koji TAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất giải pháp kỹ thuật mà nhờ nó các rung động của yên 
xe có thể giảm thông qua việc sử dụng theo cách có hiệu quả kết cấu đỡ của hộp chứa 
vật dụng nhờ chi tiết lắp bằng cao su, đồng thời giảm trọng lượng của hộp chứa vật 
dụng.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất dạng yên ngựa (10) được trang bị yên 
xe (16), hộp chứa vật dụng (51) lắp cố định vào khung thân (21) thông qua chi tiết lắp 
bằng cao su và được bố trí bên dưới yên xe (16), và hai phần đỡ tải trọng của yên xe 
(71L, 71R) được tạo ra trên tấm đáy yên xe (61) và mà nhờ nó tải trọng tác dụng lên yên 
xe (16) được truyền về phía khung thân (21). Hai phần tiếp nhận tải trọng của yên xe thứ 
nhất (74L, 74R) để tiếp nhận tải trọng từ các phần đỡ tải trọng của yên xe (71L, 71R) 
được tạo ra trên phần sau của hộp chứa vật dụng (51). Cụm chi tiết lắp bằng cao su thứ 
nhất (57, 57) được tạo ra liền kề với các phần tiếp nhận tải trọng của yên xe thứ nhất 
(74L, 74R).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ ly hợp một chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ ly hợp một chiều có kết cấu đơn giản và giá thành thấp trong đó 
vị trí của lò xo có thể được làm ổn định. Bộ ly hợp một chiều này bao gồm trục ngoài 
(3), trục lăn (4), lò xo cuộn (5) và nắp lò xo (6). Trục ngoài (3) được bố trí ở phía chu vi 
ngoài của trục (2) và có các phần lõm (10) được làm lõm về phía chu vi ngoài từ chu vi 
trong của nó. Trục lăn (4) được tiếp nhận trong các phần lõm (10). Lò xo cuộn (5) được 
tiếp nhận cùng với trục lăn (4) trong các phần lõm (10) và đẩy trục lăn (4) theo chu vi. 
Nắp lò xo (6) có: phần tiếp xúc lò xo (20) tạo ra tiếp xúc với mặt đầu của lò xo cuộn (5); 
chi tiết thứ nhất (21) và chi tiết thứ hai (22) nằm đối nhau và được bố trí thẳng hàng theo 
hướng kính của bộ ly hợp; và chi tiết thứ ba (23) và chi tiết thứ tư (24) nằm đối nhau và 
được bố trí thẳng hàng theo hướng trục của bộ ly hợp. Nắp lò xo (6) che đầu phía trục 
lăn của lò xo cuộn (5).  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
368 

(11) 32764 
(21) 1-2012-03404 (51) 7 C08L 77/06, B32B 1/02, 27/34, 

27/36, C08G 69/28, C08J 3/22, C08K 
5/09 
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Tomonori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần nhựa polyamit và quy trình sản xuất hợp phần này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần nhựa polyamit bao gồm polyamit (X) gồm có một đơn vị 
diamin chứa đơn vị metaxylylendiamin và đơn vị axit dicacboxylic với lượng là 70%mol 
hoặc cao hơn và hợp chất kiềm (A) trong đó thỏa mãn các công thức (1) đến (4) sau đây:  
10 ≤ ([COOH]-[NH2]) ≤80          (1)  
0,32 < P ≤ 6,46                            (2)  
0,5 ≤ M ≤ 17,00                           (3)  
2 ≤ M/P ≤ 3                                  (4)  
trong đó [COOH] thể hiện nồng độ (àeq/g) của nhóm carboxyl đầu cuối trongpolyamit 
(X); [NH2] thể hiện nồng độ (àeq/g) của nhóm amini đầu cuối trong polyamit (X); P thể 
hiện nồng độ mol (μmol/g) của nguyên tử photpho chứa hơp phần nhựa polyamit tính 
theo gam; và M là tổng (μmol/g) các giá trị thu được bằng cách nhân mỗi nồng độ mol 
của nguyên tử kim loại kiềm và nồng độ mol của nguyên tử kim loại kiềm thổ chứa hợp 
phần nhựa polyamit tính theo gam với các hóa trị tương ứng của chúng. Sáng chế cũng 
đề cập đến quy trình sản xuấ hợp phần nhựa polyamit này.  
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5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008405, Japan 
(72) MISHIRO Hitoshi (JP), TAMURA Masahiko (JP), THIPAYANG Parichat (TH), 

MIYATANI Katsuaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng làm vật ghi thông 

tin và phương pháp sản xuất đĩa từ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng làm vật ghi thông tin bao 

gồm bước đánh bóng tấm thủy tinh hình tròn bằng xeri oxit nhờ sử dụng huyền phù đặc 
chứa vật liệu mài mòn có xeri oxit. Phương pháp này triệt tiêu sự sót lại các vật liệu mài 
mòn có xeri oxit và làm giảm hiện tượng làm nhám bề mặt của bề mặt chính của tấm 
thủy tinh hình tròn. Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng làm vật ghi thông tin bao 
gồm các bước: mài bóng tấm thủy tinh hình tròn; và sau đó là đánh bóng bằng xeri oxit 
để đánh bóng tấm nền thủy tinh hình tròn nhờ sử dụng vật liệu mài mòn có xeri oxit; tiếp 
theo là đánh bóng bằng xeri oxit. Phương pháp này còn bao gồm các bước làm khô (a) 
để làm khô tấm thủy tinh hình tròn hoặc bước làm sạch (b) để làm sạch tấm thủy tinh 
hình tròn nhờ dung dịch làm sạch thứ nhất chứa một hoặc nhiều axit vô cơ được chọn từ 
nhóm bao gồm axit sulfuric và axit nitric với nồng độ lớn hơn hoặc bằng 55 % khối 
lượng và có nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 30oC, bước làm sạch (c) để làm sạch tấm thủy 
tinh hình tròn bằng dung dịch làm sạch thứ hai có nồng độ axit sulfuric nằm trong 
khoảng từ 55% đến 80 khối lượng, nồng độ hyđro peroxit nằm trong khoảng từ 1 đến 
10% khối lượng và nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 70oC.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ tách và phương pháp tách hỗn hợp 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ tách (2) để tách hỗn hợp nhiều pha, bộ tách này bao gồm bồn áp lực 
(7) được đỡ đế quay trong vỏ (4) chứa khí mà có thể được giữ ở nhiệt độ hoặc áp lực 
cao. Nhiều cánh quạt (28) được bố trí trong bồn áp lực (7). Bồn áp lực (7) này có cửa 
nạp (20), lỗ ra pha thứ nhất (22), và nhiều lỗ ra pha thứ hai (24) được bố trí hướng kính 
hướng ra ngoài lỗ pha thứ nhất (22) so với trục bộ tách. Bộ điều chỉnh được tạo ra dưới 
dạng các vòi kích hoạt bởi áp lực (48) để điều chỉnh dòng qua các lỗ ra pha thứ hai (24). 
Khi sử dụng, hỗn hợp chất rắn và chất lỏng được đưa vào bồn áp lực (7) và bồn áp lực 
(7) này được quay trong khí làm cho chất rắn tích tụ trong vùng lân cận của lỗ ra pha thứ 
hai (24). Các vòi kích hoạt bởi áp lực (48) được mở và đóng liên tục để thải các hạt rắn 
tích tụ.  
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(FI), SCHOELKOPF, Joachim (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu compozit và quy trình sản xuất vật liệu compozit này
  (57)   Sáng chế đề cập quy trình sản xuất vật liệu compozit chứa gel của xenluloza ở dạng sợi 

nano nhỏ, bao gồm bước: tạo ra sợi xenluloza và ít nhất một chất độn và/hoặc chất màu, 
trộn sợi xenluloza với ít nhất một chất độn và/hoặc chất màu, tạo dạng sợi nano nhỏ cho 
sợi xenluloza với sự có mặt của ít nhất một chất độn và/hoặc chất màu cho đến khi tạo 
thành gel, sau đó bổ sung ít nhất một chất độn và/hoặc chất màu khác và trộn gel với ít 
nhất một chất độn và/hoặc chất màu này.  
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(54) Thiết bị sấy hạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy hạt có thể sử dụng hiệu quả nhiệt năng của không khí 
nóng đốt sinh khối tạo ra bên trọng lò đốt sinh khối.  

Thiết bị sấy hạt áp dụng phương pháp kỹ thuật bao gồm: lò đốt sinh khối (3) được 
bố trí bộ trao đổi nhiệt (24) để tạo ra khí nóng dựa trên nhiệt đốt nhiên liệu sinh khối và 
không khí được đưa vào từ bên ngoài; và máy sấy hạt kiểu tuần hoàn (2) được bố trí phần 
sấy hạt (7) để không khí nóng được tạo ra trong lò đốt (3) được cấp qua ống (15) để cấp 
không khí nóng, trong đó máy sấy hạt kiểu tuần hoàn (2) như đã mô tả ở trên có phần 
làm nóng hạt (6) gồm nhiều ống cấp nhiệt (6a) để làm nóng hạt trong thùng chứa/lưu 
thông hạt (5) như đã mô tả ở trên, và cũng có quạt xả không khí (14) được thông với lỗ 
bên xả (6c) nằm ở một bên của mỗi ống cấp nhiệt (6a), và có ống (11) cấp không khí xả 
nóng, ống này thông không khí xả nóng chuyển từ lò đốt sinh khối (3) như đã mô tả ở 
trên với lỗ bên cấp (6b) nằm ở đầu kia của ống cấp nhiệt (6a).  
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(54) Bộ kết nối sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kết nối sợi quang trong đó sợi quang được dẫn hướng nhẹ nhàng 
và chắc chắn vào trong rãnh chứa, và được kết nối trong khi đang được giữa thỏa đáng. 
Trong bộ kết nối sợi quang (11), các phần dẫn hướng lồng vào (28, 33) để lồng vào lõi 
sợi quang vào trong rãnh chứa (26) được bố trí trong lỗ mở lồng vào ở các đầu phía sau 
của chi tiết đế (22) và chi tiết ép (23). Trong các phần dẫn hướng lồng vào (28, 33), các 
bề mặt dẫn hướng (29, 34) trong đó đường kính trong được tạo ra nhỏ dần về phía rãnh 
chứa (26) được bố trí tương ứng trên chi tiết đế (22) và chi tiết ép (23). Các phần nhô ra 
(35) trong đó bề mặt dẫn hướng (34, 34) kéo dài về phía bề mặt dẫn hướng còn lại (29) 
được bố trí trên chi tiết ép (23). ở trạng thái mà các bề mặt kẹp đối xứng (22a, 23a) của 
chi tiết đế (22) được tách rời nhau ngược với lực phát động của chi tiết phát động, khe 
hở không tôn tại giữa các bề mặt kẹp (22a, 23a) khi nhìn rãnh chứa (26) từ các phần dẫn 
hướng lồng vào (28, 3.3) theo chiều trục.  
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(54) Đồ lót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ lót (1) bao gồm khung (100) và lõi thấm hút (200). Đồ lót (1) có 
thành phần đàn hồi ở giữa (41C) chồng lên mặt không hướng vào da của lõi thấm hút 
trong vùng đũng và kéo dài theo hướng chiều dọc (L) gần như ở phân giữa theo hướng 
chiều rộng (L) của đồ lót và thành phần đàn hồi ở chân phía sau (24R) uốn cong trong 
phạm vi vùng đũng (120) từ đầu của vùng đường thắt lưng phía sau (110R) theo hướng 
chiều rộng (W) và tạo ra it nhất một phần của đường chịu ứng suất đàn hồi (310) cắt 
ngang lõi thấm hút theo hướng chiều rộng (W). Trên đường chịu ứng suất đàn hồi (310), 
ứng suất đàn hồi của phần cắt ngang lõi thấm hút là nhỏ hơn so với ứng suất đàn hồi của 
thành phần đàn hồi ở giữa (41C).  
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(54) Hệ thống truyền thông hỗ trợ kết tập sóng mang và phương 

pháp và thiết bị cập nhật thông tin hệ thống của hệ thống này
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông hỗ trợ kết tập sóng mang và phương pháp và 

thiết bị cập nhật thông tin hệ thống của hệ thống này. Phương pháp cung cấp thông tin 
hệ thống trong hệ thống truyền thông hỗ trợ kết tập sóng mang bao gồm các bước : tạo 
thông tin thứ nhất bao gồm thông tin để biểu thị việc thay đổi thông tin hệ thống, khi 
thông tin hệ thống của hệ thống truyền thông thay đổi; xác định ô thứ nhất của thiết bị 
đầu cuối liên quan đến việc thay đổi thông tin hệ thống, trong đó ô thứ nhất là một trong 
số các ô mà thiết bị đầu cuối kết nối, và tương ứng với đơn vị sóng mang đang được sử 
dụng bởi thiết bị đầu cuối để duy trì kết nối với trạm cơ sở của hệ thống truyền thông; và 
truyền thông tin thứ nhất đến thiết bị đầu cuối qua ô thứ nhất.  
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(11) 32772 
(21) 1-2012-03439 (51) 7 F02D  19/08, F02M  31/20,  37/04,  

43/00 
(22) 20.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/AU2011/000455 20.04.2011 (87) WO/2011/130791 27.10.2011 
(30) 2010901648      20.04.2010 AU 
(71) DGC INDUSTRIES PTY LTD.  (AU) 

70 Gheringhap Street, Geelong, Melbourne, Victoria 3220, Australia 
(72) Krug, Uwe (DE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Hệ thống cung cấp nhiên liệu kép cho hệ thống phun trực tiếp 

của động cơ điêzen có cơ chế hòa trộn 
  (57)    Sáng chế này đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu kép để cung cấp nhiên liệu cho hệ 

thống phun trực tiếp của động cơ điêzen. Hệ thống cung cấp nhiên liệu kép (10) bao 
gồm hệ thống cung cấp dầu điêzen (80) để cung cấp điêzen cho hệ thống phun trực tiếp 
(12); một hệ thống cung cấp nhiên liệu hỗn hợp (17) có khả năng cung cấp hiệu quả hỗn 
hợp nhiên liệu lỏng gồm dầu điêzen và nhiên liệu khí hoá lỏng cho hệ thống phun trực 
tiếp (12) tại mức áp suất nằm trong khoảng áp suất yêu cầu của hệ thống phun trực tiếp 
(12) và tại biên độ nhiệt độ tương ứng giữ cho nhiệt độ của hỗn hợp nhiên liệu thấp hơn 
nhiệt độ hóa hơi của nó khi chảy qua ống dẫn nhiên liệu của hệ thống phun trực tiếp (12) 
và động cơ điêzen. Hệ thống cung cấp nhiên liệu kép được thiết lập cho phép chuyển đổi 
có chọn lọc giữa hệ thống cung cấp dầu điêzen (80) và hệ thống cấp nhiên liệu hỗn hợp 
(17) để cung cấp cho hệ thống phun trực tiếp (12) hoặc đầu điêzen hoặc hỗn hợp nhiên 
liệu lỏng.  
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(11) 32773 
(21) 1-2012-03447 (51) 7 A01N  43/02,  43/22, A61K  31/38 
(22) 27.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/034024 27.04.2011 (87) WO/2011/137135 03.11.2011 
(30) 61/328,212 27.04.2010 US 

61/329,225 29.04.2010 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE LLC  (US) 

One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, United 
States of America 

(72) AQUINO, Christopher Joseph (US), COLLINS, Jon Loren (US), COWAN, David, John 
(US), WU, Yulin (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị rối loạn chuyển hoá và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị 

rối loạn chuyển hóa.  
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(11) 32774 
(21) 1-2012-03453 (51) 7 H04W  8/24 
(22) 02.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/CN2011/072407  02.04.2011 (87) WO 2011/134338 03.11.2011 
(30) 201010162513.4       30.04.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2012 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) WEI, Yuxin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông, trạm gốc, thiết bị đầu cuối và hệ 

thống truyền thông để cập nhật sóng mang thành phần 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, trạm gốc, thiết bị đầu cuối và hệ thống truyền thông để 

cập nhật các sóng mang thành phần. Trong đó, thông tin trạng thái của thiết bị đầu cuối, 
trạm gốc và/hoặc sóng mang thành phần được thu; việc thông tin trạng thái có phù hợp 
với điều kiện xác định trước hay không được xác định; sóng mang thành phần cũ được 
thay thế bằng sóng mang thành phần mới, hoặc sóng mang thành phần mới được bổ 
sung trong trường hợp điều kiện xác định trước đáp ứng. Với các phương án thực hiện 
sáng chế, sóng mang thành phần mà thiết bị đầu cuối có thể sử dụng được cập nhật có 
hiệu quả hơn.  
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(22) 11.06.2010 (43) 25.02.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Takafumi NAKANISHI (JP), Michio ATSUCHI (JP), Shiro FUKANO (JP), Mamoru 

OTSUBO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cụm tấm ốp tay lái xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm tấm ốp tay lái xe máy được trang bị tấm ốp tay lái (31) có 
miệng dùng để lắp đèn pha (32) và đỡ theo cách lắc được phần trên của đèn pha, miệng 
này được tạo ra bao quanh đèn pha; và tấm ốp trên (33) được tạo ra dưới dạng một chi 
tiết riêng biệt với tấm ốp tay lái (31), và che khe hở giữa mép trên (89) cửa đèn pha và 
mép theo chu vi (45a) của miệng dùng để lắp đèn pha. Tấm ốp trên (33) được tạo ra theo 
cách sao cho nó được lắp cố định vào đèn pha (32) và có thể lắc được cùng với đèn pha.  
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5/84 
(22) 20.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/059740     20.04.2011 (87) WO/2011/136106 03.11.2011 
(30) 2010-101094 26.04.2010 JP 

2010-124647 31.05.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2012 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) DOI Haruhiko (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm bóng dùng cho nền đĩa cứng thủy tinh 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm làm bóng dùng cho nền thủy tinh của ổ đĩa cứng, trong đó 
chế phẩm này có thể đem lại cả tốc độ đánh bóng cao và độ sạch cao và có thể duy trì 
tốc độ đánh bóng cao trong thời gian dài trong quy trình đánh bóng quay vòng. Theo 
một khía cạnh, sáng chế đề cập đến chế phẩm làm bóng dùng cho nền thủy tinh của ổ 
đĩa cứng, chế phẩm này chứa hợp chất amin, axit, các hạt silic oxit và nước, trong đó 
hợp chất amin được chọn từ nhóm bao gồm rượu amino và piperazin và dẫn xuất của nó, 
có hai hoặc ba nguyên tử nitơ trong phân tử và ít nhất một trong các nguyên tử nitơ có 
dạng amin bậc nhất hoặc amin bậc hai.  
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(11) 32777 
(21) 1-2012-03465 (51) 7 G06F  21/00 
(22) 21.11.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2012 
(71) Công ty cổ phần BKAV  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà HHI, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Tử Quảng (VN), Vũ Ngọc Sơn (VN) 
(54) Phương pháp chặn thông minh tin nhắn rác cho điện thoại di 

động 
  (57)    Sáng chế đề cập phương pháp chặn thông minh tin nhắn rác cho điện thoại di động trong 

đó khắc phục được nhược điểm của các phương pháp chặn tin nhắn rác hiện có trên thị 
trường bằng cách đề xuất hướng kết hợp chặn tin nhắn theo phân tích ngữ cảnh nhận 
được tin nhắn với phân tích nội dung của tin nhắn để chặn chính xác tin nhắn rác mà 
không chặn nhầm tin nhắn thông thường của người sử dụng.  
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(30) 2010-105367      30.04.2010 JP 
(71) SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO., LTD.  (JP) 

35, Higashisotobori-cho, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-8631, Japan 
(72) OKAMOTO Masayuki (JP), OKAMOTO Ryuhji (JP), SHIGEMORI Tomohiro (JP), 

MURASE Takayo (JP), MIYACHI Atsushi (JP), TAKEUCHI Mitsuaki (JP), 
TAMURA Miyuki (JP), KINOSHITA Hiroshi (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Peptit dùng để cải thiện độ ổn định sinh học của chất có hoạt 

tính sinh học và phức chất có hoạt tính sinh học chứa peptit 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đoạn peptit có khả năng cải thiện độ ổn định sinh học của chất có 
hoạt tính sinh học trong khi vẫn duy trì được hoạt tính của chất có hoạt tính sinh học, và 
chất có hoạt tính sinh học mà đoạn peptit này được bổ sung vào. Sáng chế đề cập đến 
peptit một phần của mođun GA có từ 5 đến 25 axit amin, bao gồm cả trình tự một phần 
của mo®un GA (SEQ ID NO: 1) và trình tự axit amin Ile-Asp-Glu-Ile-Leu (SEQ ID NO: 
2), và phức chất peptit trong đó peptit một phần của mođun GA được liên kết với chất có 
hoạt tính sinh học. Chất có hoạt tính sinh học này bao gồm GLP-1, GLP-2, GIP, VIP, 
somatostatin, amylin, ghrelin, dẫn xuất của chúng, v.v..  
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(11) 32779 
(21) 1-2012-03470 (51) 7 A23P  1/12, A23N  17/00, B01F  

7/04 
(22) 09.08.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/US2011/047111 09.08.2011 (87) WO 2012/030487 08.03.2012 
(30) 12/871,527 30.08.2010 US 

12/978,777 27.12.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2012 
(71) WENGER MANUFACTURING, INC.  (US) 

714 Main Street, Sabetha, Kansas 66534, United States of America 
(72) WENGER, Marc (US), WENGER, LaVon (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều hòa sơ bộ dùng cho hệ thống ép đùn 

  (57)     Sáng chế đề xuất các thiết bị điều hòa sơ bộ (10) cải tiến được tạo ra để tạo ẩm một phần 
thức ăn cho người hoặc thức ăn cho động vật các thành phần trước khi xử lý xuôi dòng 
nó trong máy ép đùn (56) hoặc máy nghiền viên. Thiết bị điều hòa sơ bộ (10) tốt hơn là 
bao gồm vỏ thuôn dài (12) có thành (14) với cửa vào (20) và cửa ra đối diện (22). Vỏ 
(12) cũng có thành đầu đường kính lớn (16) gần đầu vào (20), thành đầu đường kính nhỏ 
hơn (18) gần với cửa ra (22), và thành vỏ thu hẹp dần (14) với góc côn nằm trong 
khoảng từ 2-9o. Trục (36) kéo dài dọc theo chiều dài của vỏ (14) và đỡ nhiều phần tử 
trộn kéo dài ra phía ngoài (46) được bố trí theo mối tương quan cách nhau dọc trục và 
theo chu vi dọc theo chiều dài của trục (36). Các mép ngoài (54) của các phần tử trộn 
(46) kết hợp tạo thành phần hình nón dọc theo chiều dài của thành vỏ (14). Trục (36) 
được thiết kế để hoạt động ở các vận tốc quay cao, và các phần tử trộn (46) có thể được 
định hướng góc một cách có lựa chọn để làm giảm hoặc tăng tốc độ dòng của các 
nguyên liệu qua thiết bị điều hòa sơ bộ (10). Thiết bị điều hòa sơ bộ (10) được đơn giản 
hóa có thể hoạt động để tạo ra mức độ tạo ẩm và nấu chín sơ bộ cao.  
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(21) 1-2012-03471 (51) 7 H04L  1/00,  5/00,  1/16 
(22) 29.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2011/051901   29.04.2011 (87) WO2011/135545 03.11.2011 
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13/095,313 27.04.2011 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE), JONGREN, George (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp cấp phát các nguồn truyền dẫn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để truyền dẫn không dây dữ liệu nhờ sử 
dụng nhiều lớp truyền dẫn bao gồm ước lượng số lượng các ký hiệu vectơ (124) được 
cấp phát tới sự truyền dẫn các từ mã dữ liệu người dùng (122) trong một khung con) và 
xác định số lượng các bit trong các từ mã dữ liệu người dùng (122) được truyền dẫn 
trong một khung con. Phương pháp cũng bao gồm tính toán số lượng ký hiệu vectơ điều 
khiển (124) để cấp phát tới thông tin điều khiển dựa trên ít nhất một phần số lượng đã 
được ước lượng các ký hiệu vectơ (124) và số lượng đã được xác định của các bit. Ngoài 
ra, phương pháp bao gồm ánh xạ các từ mã điều khiển (122) vào số lượng đã được tính 
toán của các ký hiệu vectơ điều khiển (124) và truyền dẫn các ký hiệu vectơ (124) mang 
các từ mã dữ liệu người dùng (122) và các từ mã điều khiển (120) trên nhiều lớp truyền 
dẫn trong một khung con.  
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(72) OLIVER, James (SE), JONSSON, Jan Y. (SE), TALONEN, Juho (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng thép không gỉ 

ferit-auxtenit có khả năng tạo hình cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất và sử dụng thép không gỉ ferit- auxtenit có 

khả năng tạo hình tốt và độ giãn dài cao. Thép không gỉ được xử lý nhiệt để vi cấu trúc 
của thép không gỉ chứa 45 đến 75% auxtenit trong điều kiện xử lý nhiệt, vi cấu trúc còn 
lại là ferit, và nhiệt độ Md30 của thép không gỉ được điều chỉnh nằm trong khoảng từ 0 
đến 50oC để sử dụng tính đàn hồi tạo ra bởi sự biến dạng (TRIP) để cải thiện khả năng 
tạo hình của thép không gỉ.  
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(22) 27.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/060262      27.04.2011 (87) WO2011/136270 03.11.2011 
(30) 2010-104081      28.04.2010 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) MATSUO, Ayano (JP), SHIRAO, Masayuki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm cô đặc và mỹ phẩm chứa chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất thành phần cô đặc mà thể hiện cảm giác tuyệt vời khi sử dụng, cụ thể, 
thể hiện tính tươi mát, tính không dính, và cảm giác dễ chịu tuyệt vời, và không để lại 
cặn trên da; thành phần này có thể giữ một cách ổn định độ nhớt của nó trong khoảng từ 
thấp đến trung bình, và ngay cả khi thành phần dạng muối được kết hợp vào, không bị 
thay đổi độ nhớt, và đề xuất mỹ phẩm chứa thành phần này.  
Chế phẩm cô đặc chứa (a) từ 0,1 đến 2% trọng lượng của polyete uretan biến chất ky 
nước (chất cô đặc kết hợp) và (b) từ 0,1 đến 2% trọng lượng của microgel thu được bằng 
cách nghiền gel chứa hợp chất ưa nước có khả năng gel hóa, trong tỷ lệ của thành phần 
(a)/thành phần (b) từ 0,1/0,9 đến 0,9 đến 0,1 (theo trọng lượng), và có độ nhớt từ 50 đến 
50,000mPa's (với máy đo độ nhớt loại BL, 12 vòng quay, 25oC); và mỹ phẩm chứa chế 
phẩm cô đặc.  
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(72) Mamoru OTSUBO (JP), Kazuya MINOWA (JP), Shohei TAKIGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất giải pháp kỹ thuật cho phép giảm ảnh hưởng đến hình 
dạng bên ngoài của xe ngay cả khi chỗ khoét được tạo ra trên tấm ốp thân xe.  

Để đạt được mục đích nêu trên, xe dạng yên ngựa theo sáng chế bao gồm hộp 
chứa vật dụng (51) được bố trí bên dưới yên xe (16) theo cách có thể chuyển động mở ra 
và đóng lại, phần đỡ chuyển động xoay yên xe (131) nhô về phía trước xe trên phần 
trước của hộp chứa vật dụng (51), phần đỡ phía yên xe (133) nhô xuống dưới từ phần 
trước của yên xe (16) và được đỡ xoay được trên phần đỡ chuyển động xoay yên xe 
(131), tấm ốp giữa (32) che hộp chứa vật dụng (51) bên dưới yên xe (16), và chỗ khoét 
(145) được tạo ra trên tấm ốp giữa (32) để cho phép phần đỡ chuyển động xoay yên xe 
(131) được bố trí trong đó, phần đỡ chuyển động xoay yên xe (131) có phần mặt trước 
(155) được tạo ra gần như song song với bề mặt tạo hình chỗ khoét của tấm ốp giữa (32) 
tạo thành mép theo chu vi của chỗ khoét (145).  
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Yasuyuki MAEDA (JP), Hideki AOYAGI (JP), Satoru TANIGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe máy trong đó các vật dụng có kích thước dài có thể 
được đặt vào hay lấy ra một cách dễ dàng thông qua miệng trên của phần chứa vật dụng.  

Để đạt được mục đích nêu trên, trong xe máy (1) bao gồm khung thân xe (10), 
bánh trước (50), bánh sau (70), tay lái (15) được bố trí bên trên bánh trước (50), phần 
chứa vật dụng (40) được bố trí giữa bánh trước (50) và bánh sau (70) và có miệng trên 
(42), yên xe (30) được bố trí bên trên phần chứa vật dụng (40) để đóng theo cách mở ra 
được miệng trên (42), và sàn để chân (25) được tạo ra giữa tay lái (15) và yên xe (30), 
phần chứa vật dụng (40) còn bao gồm miệng trước (41) hở trên phần trước của phần 
chứa vật dụng (40), và miệng trước (41) được tạo ra kéo dài liên tục từ phần đáy của 
phần chứa vật dụng (40) đến miệng trên (42).  
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(72) BOTT Craig  (US), HAMILTON Christopher (US), ROTH Gary (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 8-alkoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]-

pyrimiđin-2-amin được thế ở vị trí 5 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 8-alkoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]-pyrimiđin-2- amin được thế 

ở vị trí 5 điều chế được từ hợp chất 4-amino-5-metoxypyrimiđin được thế ở vị trí 2 trong 
quy trình không sử dụng hyđrazin và xyanogen halogenua.  
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(21) 1-2012-03481 (51) 7 D02G  3/36,  3/40, B29B  15/10 
(22) 27.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/056650 27.04.2011 (87) WO2011/134995 03.11.2011 
(30) 10 2010 028 433.5      30.04.2010 DE 
(71) DEUTSCHE INSTITUTE FUR TEXTIL - UND FASERFORSCHUNG 

DENKENDORF  (DE) 
Korschtalstrasse 26, 73770 Denkendorf, Germany 

(72) Uwe HEITMANN (DE), Heinrich PLANCK (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vật đúc, sợi ghép và vật liệu dệt dạng tấm dùng để sản xuất 

vật đúc, và phương pháp sản xuất sợi ghép 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sợi ghép (1) dùng để sản xuất vật đúc (8) có các sợi nền dẻo nóng 

và các sợi gia cố (4, 5, 6, 7) được gắn trong đó, trong đó sợi ghép (1) có lõi (2) về cơ bản 
được làm từ các xơ cắt ngắn (4, 5) nằm thẳng hàng theo chiều dọc (LR) của sợi ghép (1), 
và lớp bọc (3) về cơ bản được làm từ các xơ cắt ngắn (6, 7) được quấn quanh lõi (2). 
Trong đó các xơ cắt ngắn (4, 5) tạo thành lõi (2) và các xơ cắt ngắn (6, 7) tạo thành lớp 
bọc (3) được làm từ hỗn hợp đồng nhất (4, 5; 6, 7) gồm các sợi nền dẻo nóng (4, 6) và 
các sợi gia cố (5, 7). Sáng chế cũng đề cập đến vật liệu dệt dạng tấm (9) dùng để sản 
xuất các vật đúc (8) từ sợi ghép (1) này, các vật đúc (8) được sản xuất từ sợi ghép (1) và 
vật liệu dệt dạng tấm (9) này, và phương pháp sản xuất sợi ghép (1) này.  
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KAWAI Yoshimichi (JP), KANNO Ryoichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khung đỡ thân dạng tấm và thiết bị tạo năng lượng quang 

vontaic 
  (57)    Sáng chế đề xuất khung đỡ thân dạng tấm được bố trí trên bề mặt lắp đặt trong khi đỡ 

thân dạng tấm bao gồm, các dầm móng được bố trí song song trên bề mặt lắp đặt với các 
khoảng giữa đó; các cọc chống thứ nhất đứng về một phía theo chiều dọc của các dầm 
móng và các cọc chống thứ hai đúng về phía còn lại của các dầm móng; các dầm bên 
trên thứ nhất được lắp đặt giữa đầu bên trên của các cọc chống thứ nhất và đầu bên trên 
của các cọc chống thứ hai; và các dầm bên trên thứ hai được lắp đặt giữa các dầm bên 
trên thứ nhất, trong đó thân dạng tấm được đỡ trên các dầm bên trên thứ nhất và các dầm 
bên trên thứ hai, hoặc trên các dầm bên trên thứ hai.  
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Kerim (DE), STOLL, Friederike (DE), SCHUHMACHER, Joachim (DE), WILD, 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất dihydropyrazolon được thế, quy trình điều chế và 

thuốc chứa  hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dihydropyrazolon được thế có công thức (I)  

 

  
 
quy trình điều chế và thuốc chứa các hợp chất này dùng để điều trị và/hoặc phòng ngừa 
bệnh, cụ thể là bệnh tim mạch và bệnh máu, bệnh thận và để thúc đẩy quá trình lành vết 
thương.  
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(72) Sun Young PARK (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị thông tin văn bản trên thiết 

bị đầu cuối di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hiển thị thông tin văn bản ở dạng danh 

mục. Phương pháp hiển thị thông tin văn bản theo sáng chế bao gồm các bước: hiển thị 
danh mục chứa ít nhất một mục biểu diễn thông tin văn bản và một phần nội dung thông 
tin văn bản; và sửa đổi, đáp lại thao tác nhấn vào một phím định trước, danh mục để hiển 
thị toàn bộ nội dung thông tin văn bản tương ứng với một mục được chọn.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
394 

(11) 32790 
(21) 1-2012-03490 (51) 7 B01J  10/00,  19/00,  19/02,  19/24, 

C07C  273/04 
(22) 21.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/002106 21.04.2011 (87) WO/2011/134648 03.11.2011 
(30) MI2010A 000757      30.04.2010 IT 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Lò phản ứng thực hiện phản ứng hai pha lỏng khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng thực hiện phản ứng hai pha lỏng khí kiểu đứng, bao 
gồm nhiều đĩa được đục lỗ, được xếp chồng và được đặt cách nhau thích hợp dọc theo 
trục tung, trong đó vách ngăn phân chia được đặt theo phương thẳng đứng trong các 
vùng được phân định bởi các đĩa này. Lò phản ứng trên đây cụ thể là được sử dụng để 
thực hiện phản ứng tổng hợp trực tiếp ure bắt đầu từ amoni và carbon dioxit.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm có khả năng sinh miễn dịch chứa phân tử ngưng kết 

tố hồng cầu của virut cúm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc làm tăng khả năng sinh miễn dịch của phân tử ngưng kết tố 

hồng cầu (HA) của virut cúm bằng các thay thế axit amin trong trình tự của phân tử HA. 
Sự thay thế các gốc đặc hiệu ở phân tử HA, ví dụ như sự thay thế bằng asparagin ở vị trí 
223 của phân tử HA thuộc phân nhóm H5, làm tăng độ nhạy của thử nghiệm ức chế 
ngưng kết tố hồng cầu (HI) bằng việc thay đổi tính đặc hiệu liên kết với thụ thể và/hoặc 
khả năng liên kết kháng thể-kháng nguyên. Các phân tử HA có các thay đổi này sẽ là 
hữu dụng trong việc phát triển các virut đối chứng chuẩn đoán và các vacxin cúm được 
cải tiến.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh động 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa hình ảnh động cho phép tăng tỉ lệ nén của tín hiệu hình 
ảnh động trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Để giảm thiểu số lượng bit cần 
thiết cho khối thặng dư, các hệ số biến đổi lượng tử hóa được chia thích ứng thành nhiều 
tập con theo kích thước của một khối biến đổi, và các hệ số biến đổi lượng tử hóa khác 
không của mỗi tập con được quét và được mã hóa. Ngoài ra, chế độ dự đoán nội bộ của 
khối hiện hành được xác định bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu thu được 
bằng cách lọc các điểm ảnh tham chiếu của khối hiện hành. Theo đó, có thể giảm thiểu 
lượng dữ liệu cần thiết cho khối thặng dư của khối hiện hành.  
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SIMONSEN, Ole (DK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hạt enzym và chế phẩm tẩy rửa chứa hạt này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt bao gồm lõi chứa enzym được bao quanh bởi lớp bao bảo vệ. Cụ 

thể hơn là, sáng chế đề cập đến hạt enzym có độ ổn định tốt hơn trong chế phẩm tẩy rửa 
và chế phẩm tẩy rửa dạng hạt chứa hạt này.  
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(JP), SASAKI, Masayoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nhuộm tự động 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống nhuộm tự động bao gồm : thùng chứa đồ nhuộm (P); 
phương tiện vận chuyển (T) có khả năng vận chuyển các thùng chứa đồ nhuộm (M) theo 
một hành trình vận chuyển; và các trạm xử lý (từ A tới E) dọc theo hành trình vận 
chuyển. Các trạm xử lý bao gồm: trạm nhận vào đồ cần nhuộm (A) để nhặt ra đồ cần 
nhuộm (M) và đưa đồ cần nhuộm (M) vào từng thùng chứa đồ nhuộm (P); trạm chuẩn bị 
dung dịch nhuộm (B) để cấp các dung dịch nhuộm tới các thùng chứa đồ nhuộm (P) 
chứa đồ cần nhuộm (M); trạm nhuộm (C) để nhuộm đồ cần nhuộm (M) bằng cách quay 
các thùng chứa đồ nhuộm (P) chứa đồ cần nhuộm (M) và dung dịch nhuộm; trạm xử lý 
sau (D) để xử lý sau đồ đã nhuộm (M); và trạm thu gom và làm sạch (E) để lựa chọn đồ 
đã nhuộm (M) chứa trong các thùng chứa đồ nhuộm (P) và sau đó rửa các thùng chứa đồ 
nhuộm (P). Các đồ cần nhuộm (M) được nhuộm bằng cách dịch chuyển tự động từng 
thùng chứa giữa các trạm xử lý tương ứng nhờ phương tiện vận chuyển (T).  
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(54) Panen lưới sàng, phương pháp chế tạo và bàn sàng có lắp 

panen lưới sàng đó 
  (57)     Panen lưới sàng, phương pháp chế tạo và bàn sàng có lắp panen lưới sàng đó dùng trong 

công nghiệp mỏ và khai khoáng được biến đổi thích hợp để lắp vào bàn sàng bao gồm 
phần hao mòn (2) và phần gia cố (1), phần hao mòn (2) gồm mặt sàng được tạo thành 
trên phần gia cố (1), phần hao mòn là phần mặt trên của panen và phần gia cố là phần 
mặt dưới của panen, phần hao mòn và phần gia cố là các đơn vị riêng rẽ và phần hao 
mòn được biến đổi thích hợp (4) để có thể thay thế được tùy từng thời điểm để bảo đảm 
chức năng hoạt động trôi chảy của quá trình sàng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa hợp chất cacboxamit được thể hiện bởi công thức (I) 
sau đây:  
 

  
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl và abamectin và chế phẩm này có hiệu quả phòng trừ loài gây hại 
vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất cacboxamit được thể 
hiện bởi công thức (A) sau đây:  
 

  
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl, và hợp chất điamit được thể hiện bởi công thức (B) sau đây:  
 

  
 
trong đó X1, X2, X3, X4 và X5 như được định nghĩa trong bản mô tả sáng chế, và chế 
phẩm này có hiệu quả phòng trừ loài gây hại vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa hợp chất cacboxamit được thể hiện bởi công thức (I) 
sau đây:  
 

  
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl và sulfoxaflor, và chế phẩm này có hiệu quả phòng trừ loài gây 
hại vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa hợp chất cacboxamit được thể hiện bởi công thức (I) 
sau đây :  

 

  
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl, và một hoặc các hợp chất pyrethroid được chọn từ nhóm (A) 
gồm có tefluthrin, lambda-xyhalothrin, xypennethrin, beta- xyfluthrin, pemlethrin, 
deltamethrin và bifenthrin, và chế phẩm này có hiệu quả phòng trừ loài gây hại vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất cacboxamit được 
thể hiện bởi công thức (I) sau đây:  

 
 

  
 
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl, và một hoặc các hợp chất carbamat được chọn từ nhóm (A) gồm 
có oxamyl, thiodicarb, carbosulfan, methiocarb và carbofuran, và chế phẩm này có hiệu 
quả phòng trừ loài gây hại vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa hợp chất cacboxamit được thể hiện bởi công thức (I) 
sau đây:  

 

  
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm trifiometyl, và một hoặc các hợp chất neonicotinoit được chọn từ nhóm (A) 
gồm có axetamiprid, clothiani®in, dinotefuran, imidacloprid, nitenpyram thiacloprid và 
thiamethoxam có hiệu quả phòng trừ loài gây hại vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ bệnh thực vật 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa họp chất cacboxamit được thể hiện bởi công thức (I) 
sau đây:  

 

  
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl, và một hoặc các hợp chất azol được chọn từ nhóm (A) gồm có 
propiconazol, prothioconazol, triadimenol, prochloraz, penconazol, tebuconazol, 
flusilazol, diniconazol, bromuconazol, epoxiconazol, difenoconazol, xyproconazol, 
metconazol, triflumizol, tetraconazol, myclobutanil, fenbuconazol, hexaconazol, 
fluquinconazol, triticonazol, bitertanol, imazalil, ipconazol, simeconazol, hymexazol, 
etridiazol và flutriafol.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ bệnh thực vật 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ bệnh thực vật chứa hợp chất cacboxamit được thể 
hiện bởi công thức (I) sau đây:  

 

  
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl, và một hoặc các hợp chất QoI được chọn từ nhóm (A) gồm có 
dimoxystrobin, azoxystrobin, fluoxastrobin, pyraclostrobin, klesoxim-metyl, 
picoxystrobin, trifloxystrobin và N-metyl-alpha-metoxyimino- 2-[(2,5-
dimetylphenoxy)metyl]phenylaxetamit, và chế phẩm này có hiệu quả phòng trừ bệnh 
thực vật vượt trội.  

 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
408 

(11) 32804 
(21) 1-2012-03510 (51) 7 A01N  43/56,  37/44,  37/46, A01P  

3/00 
(22) 25.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/002419      25.04.2011 (87) WO 2011/135836 03.11.2011 
(30) 2010-104096      28.04.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) MATSUZAKI, Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ bệnh thực vật 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa hợp chất cacboxamit được thể hiện bởi công thức (I) 
sau đây:  
 

  
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl, và một hoặc các hợp chất axylalanin được chọn từ nhóm (A) 
gồm có metyl N-(metoxyaxetyl)-N-(2,6-xylyl)alaninat và metyl N-(phenylaxetyl)-N-
(2,6-xylyl)alaninat, và chế phẩm này có hiệu quả phòng trừ bệnh thực vật vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ bệnh thực vật 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ bệnh thực vật chứa hợp chất cacboxamit được thể 
hiện bởi công thức sau đây (I),  
 

  
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm diflometyl 
hoặc nhóm triflometyl, và fludioxonil, và chế phẩm này có hiệu quả phòng trừ bệnh thực 
vật vượt trội.  
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(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ bệnh thực vật 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ bệnh thực vật chứa hợp chất cacboxamit được thể 
hiện bởi công thức (I) sau đây:  
 

  
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm 
diflometyl hoặc nhóm triflometyl, và một hoặc các hợp chất dithiocarbamat được chọn 
từ nhóm (A) gồm có mancozeb, maneb, thiram và zineb, và chế phẩm này có hiệu quả 
phòng trừ bệnh thực vật vượt trội.  
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(72) MATSUZAKI, Yuichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 
  (57)   Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa hợp chất cacboxamit được thể hiện bởi công thức (I) 

sau đây:  
 

  
 
trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, và R2 là nhóm metyl, nhóm 
difiometyl hoặc nhóm triflometyl, và một hoặc các hợp chất phenylpyrazol được chọn từ 
nhóm (A) gồm có fipronil và ethiprol, và chế phẩm này có hiệu quả phòng trừ loài gây 
hại v&wợt trội.  
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(72) IWAMOTO, Kiyohiko (JP), KAWAZU, Tetsuji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần bao gồm bộ phận treo được cố định vào trần nhà và thân 
quạt trần được treo vào bộ phận treo. Thân quạt trần có các cánh được bố trí theo chiều 
ngang, động cơ làm quay các cánh quạt, trục nhô ra khỏi mặt phía trên của động cơ, và 
bộ phận nối được cố định vào đầu phía trên của trục và được liên kết với bộ phận treo. 
Bộ phận nổi có thể tháo khỏi bộ phận treo và được bố trí bộ phận phát hiện trạng thái 
treo nằm kéo dài từ bộ phận nối đến bộ phận treo. Bộ phận phát hiện trạng thái treo phát 
hiện trạng thái được kích hoạt giữa bộ phận treo và bộ phận nối. 
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(72) YAMADA, Saburo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đu quay 

  (57)    Sáng chế đề xuất đu quay có nhiều khoang chứa. Đu quay bao gồm bộ phận ghi hình 
ảnh được cung cấp cho mỗi khoang chứa và ghi lại hình ảnh của phong cảnh thực bên 
ngoài khoang chứa 63, bộ phận hiển thị được tạo bên trong mỗi, và bộ điều khiển tạo 
hình ảnh tổng hợp nhờ đặt ảnh ảo lên vị trí đã định của ảnh thực đã được ghi lại bởi bộ 
phận ghi hình ảnh và hiển thị hình ảnh tổng hợp lên bộ phận hiển thị.  
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(72) Park, Cheol Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Giày có tính năng giảm chấn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày có tính năng giảm chấn bao gồm đế ngoài; đế trên được bố trí 
phía trên đế ngoài và có rãnh dẫn hướng; bộ phận thân đỡ gồm có thân đỡ thứ nhất gắn 
với đế ngoài; và thân đỡ thứ hai gắn với đế trên và có phần dẫn hướng được tạo ra tương 
ứng với rãnh dẫn hướng; chi tiết đàn hồi được bố trí ở giữa thân đỡ thứ nhất và thân đỡ 
thứ hai của bộ phận thân đỡ; và thanh giữ nối với thân giữ thứ nhất và thân giữ thứ hai 
của bộ phận thân đỡ, thanh giữ có thể di chuyển lên và xuống dọc theo rãnh dẫn hướng 
và phần dẫn hướng của thân đỡ thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Van xả quá áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van xả quá áp để sử dụng cùng với đồ chứa chứa môi trường tạo áp. 
Van xả quá áp này gồm vỏ rỗng mà trong đó có van thứ nhất và van thứ hai. Van thứ 
nhất vận hành được để phun môi trường tạo áp vào đồ chứa và xả môi trường tạo áp ra 
khỏi đồ chứa. Van thứ hai thường được đóng và liên tục được tiếp xúc với môi trường 
tạo áp và đáp lại khi áp suất của môi trường tạo áp đạt đến mức xác định để mở xả môi 
trường tạo áp ra khí quyển để xả áp suất dư.  
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(72) TSUBOSA, Daisuke (JP), YOSHIKAWA, Hitoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thông gió 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị thông gió bao gồm đường ống gió được bố trí trên phần 

tường, phần hình trụ được lắp vào đường ống gió, quạt và mô tơ được bố trí trong đó, cửa 
thông hơi được bố trí trên phần lỗ thứ nhất của phần hình trụ, phần mặt bích được tạo ra 
liền kề phần hình trụ, và kéo dài vuông góc theo chiều vuông góc với trục quay của quạt 
ở phía ngoài cùng của phần lỗ thứ nhất, trong đó mô tơ có tấm tản nhiệt hình trụ che phủ 
ngoại vi của trục quay theo phương trục, và tấm tản nhiệt được cố định vào phần hình trụ 
qua các chân cố định kéo dài tỏa tròn theo chiều vuông góc với trục quay.  
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(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-16483 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE), JONGREN, George (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp cấp phát các nguồn truyền dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền dẫn không dây dữ liệu và thông tin 
điều khiển nhờ sử dụng nhiều lớp truyền dẫn bao gồm xác định số lượng của các bit 
trong một hoặc nhiều từ mã dữ liệu người dùng (122) được truyền dẫn trong một khung 
con và tính toán số lượng của các ký hiệu vectơ điều khiển (124) để cấp phát tới thông 
tin điều khiển trong một khung con. Số lượng các ký hiệu vectơ điều khiển (124) được 
tính toán dựa trên ít nhất một phần sô lượng của các bit trong một hoặc nhiều từ mã dữ 
liệu người dùng (122) được truyền dẫn trong một khung con và ước lượng số lượng của 
các ký hiệu vectơ (124) mà trên đó một hoặc nhiều từ mã dữ liệu người dùng (122) sẽ 
được ánh xạ. Sự ước lượng số lượng của các ký hiệu vectơ (124) phụ thuộc, ít nhất một 
phần, vào số lượng các ký hiệu vectơ điều khiển (124) được cấp phát tới thông tin điều 
khiển. Phương pháp cũng bao gồm ánh xạ một hoặc nhiều từ mã điều khiển (120) vào số 
lượng đã được tính toán của các ký hiệu vectơ điều khiển (124) và truyền dẫn các ký 
hiệu vectơ dữ liệu người dùng (124) và các ký hiệu vectơ điều khiển (124) trên nhiều lớp 
truyền dẫn trong một khung con.  
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S-16483 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE), JONGREN, George (SE), GORANSSON, Bo (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp cấp phát các nguồn truyền dẫn dựa 

trên hạng truyền dẫn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền dẫn không dây dữ liệu bằng bộ 

truyền dẫn sử dụng nhiều lớp truyền dẫn bao gồm ước lượng số lượng ký hiệu vectơ dữ 
liệu (124) được cấp phát đến một hoặc nhiều từ mã dữ liệu người dùng (122) trong 
khung con và xác định số lượng các bit trong một hoặc nhiều từ mã dữ liệu người dùng 
(122). Phương pháp cũng bao gồm tính toán số lượng danh nghĩa của các ký hiệu vectơ 
điều khiển (124) để cấp phát đến thông tin điều khiển dựa trên, ít nhất một phần, số 
lượng được ước lượng của các ký hiệu vectơ dữ liệu (124) và số lượng đã được xác định 
của các bit trong một hoặc nhiều từ mã dữ liệu người dùng (122). Thêm nữa, phương 
pháp bao gồm xác định giá trị bù dựa trên, ít nhất một phần, số lượng các lớp mà trên 
các lớp này bộ truyền dẫn (100) sẽ truyền dẫn trong một khung con và tính toán số 
lượng cuối cùng của các ký hiệu vectơ điều khiển (124) bằng cách nhân số lượng danh 
nghĩa của các ký hiệu vectơ điều khiển (124) với và giá trị bù. Phương pháp cũng bao 
gồm ánh xạ một hoặc nhiều từ mã điều khiển (120) vào số lượng cuối cùng của các ký 
hiệu vectơ điều khiển (124) và truyền dẫn các ký hiệu vectơ dữ liệu người dùng và các 
ký hiệu vectơ điều khiển trên nhiều lớp truyền dẫn trong một khung con.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền tín hiệu thông tin điều khiển 

trong mạng truyền thông di động 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông tin điều khiển từ thiết bị đầu 

cuối thông tin không dây đến mạng truy cập bao gồm phát ra thông tin điều khiển bao 
gồm nhiều bit điều khiển. Phương pháp này cũng bao gồm việc giải mã các bit điều 
khiển bằng cách sử dụng mã khối cung cấp chuỗi bit đã mã hóa bao gồm các bit đã mã 
hóa b(0), b(1), . . .,b(19) và phân chia bit đã mã hóa vào nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. 
Nhóm thứ nhất bao gồm các bit đã mã hóa {b(0), b(1), b(2), b(3), b(4), b(6), b(7), b(8), 
b(13), b(19)} và nhóm thứ hai bao gồm các bit đã mã hóa {b(5), b(9), b(10), b(11), b 
(12), b(14), b(15), b (16), b (17), b (18)}. Phương pháp này bao gồm thêm việc truyền 
nhóm bit mã hóa thứ nhất trên bộ sóng mang thứ nhất và truyền nhóm bit đã mã hóa thứ 
hai trên bộ sóng mang thứ hai mà có tần số khác với tần số của bộ sóng mang thứ nhất.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển vùng sử dụng giao diện X2 

trong hệ thống truyền thông di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển vùng cho thiết bị người dùng (UE: User 

Entity) bằng trạm cơ sở (BS: Base Station) nguồn. Phương pháp này bao gồm các bước: 
xác định xem có chuyển vùng cho thiết bị UE bằng cách sử dụng giao diện X2 hay 
không, truyền thông báo yêu cầu chuyển vùng đến trạm BS đích, thông báo yêu cầu 
chuyển vùng này có thông tin tình trạng nhóm thuê bao đóng (CSG: Closed Subscriber 
Group) của trạm BS đích, và thu thông báo báo nhận yêu cầu chuyển vùng từ trạm BS 
đích, trong đó bước xác định xem có chuyển vùng cho thiết bị UE bằng cách sử dụng 
giao diện X2 hay không bao gồm các bước: nếu có giao diện X2 giữa trạm BS nguồn và 
trạm BS đích, và nếu trạm BS đích không hỗ trợ nhóm CSG hoặc trạm BS đích hỗ trợ 
nhóm CSG giống như nhóm được hỗ trợ bởi trạm BS nguồn, thì xác định sẽ tiến hành 
chuyển vùng cho thiết bị UE bằng cách sử dụng giao diện X2, và thu được thông tin tình 
trạng nhóm CSG của trạm BS đích thông qua thủ tục thiết lập giao diện X2.  
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Julie (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giấy dùng cho sản phẩm hút tạo khói có độ bắt lửa thấp, sản 

phẩm hút tạo khói và phương pháp sản xuất giấy này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới giấy dùng cho các sản phẩm hút tạo khói, cụ thể là dùng cho điếu 

thuốc lá, có các vùng được xử lý bằng chế phẩm phủ được làm thích ứng để làm giảm độ 
bắt lửa của các vùng được xử lý này chứa các hạt nano của xenluloza có kích thước trung 
bình (d50) bằng hoặc dưới năm micromét.  
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(72) YASUDA Hiroki (JP), KIMIZUKA Ryoichi (JP), TAKASU Tatsuji  (JP), SATO 

Takuro  (JP), ISHIZUKA Hiroshi  (JP), OGO Yasuhiro  (JP), OYAMA Yuto  (JP), 
TONOOKA Yu  (JP), KOSAKA Mikiko  (JP), SHIMOMURA Aya  (JP), SHIMIZU 
Yumiko  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất amin bậc ba và amino bậc bốn, phương pháp điều chế 

chúng, chất phụ gia và bể mạ đồng chứa các hợp chất này và 
phương pháp mạ đồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mạ đồng để nạp đầy các lỗ via và các lỗ xuyên với tỷ 
số phương cao trên các đế bán dẫn như đế silic, đế vật liệu hữu cơ hoặc đế gốm. Phương 
pháp theo sáng chế sử dụng các hợp chất amin bậc ba, được tạo ra bằng cách cho hợp 
chất dị vòng phản ứng với nhóm epoxy của nhóm glyxidyl ete của hợp chất có ba hoặc 
nhiều nhóm glyxiđyl ete, và hợp chất amin bậc bốn của nó, cũng như chất phụ gia mạ 
đồng, bể mạ đồng, và phương pháp mạ đồng sử dụng các hợp chất này.  
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(72) RENAUD, Xavier (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống xử lý khí tự nhiên chứa cacbon dioxit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý khí tự nhiên chứa cacbon dioxit trong đó: khí tự 
nhiên được tách bởi quy trình lạnh sâu để một mặt tạo ra dòng cacbon dioxit lỏng và, 
mặt khác, khí tự nhiên đã tinh chế; ít nhất một phần khí tự nhiên được làm nguội trong 
bộ trao đổi nhiệt thứ nhất, tiếp đó trong bộ trao đổi nhiệt thứ hai; ít nhất một phần của 
dòng cacbon dioxit lỏng được thu hồi để tạo ra dòng cacbon dioxit tuần hoàn; dòng 
cacbon dioxit tuần hoàn được chia thành phần thứ nhất và phần thứ hai; phần thứ nhất 
được làm giãn tiếp đó gia nhiệt trong bộ trao đổi nhiệt thứ nhất, để tạo ra dòng cacbon 
dioxit đã gia nhiệt thứ nhất; phần thứ hai được làm nguội, ít nhất một phần của phần thứ 
hai được làm giãn tiếp đó được gia nhiệt trong bộ trao đổi nhiệt thứ hai, để tạo ra dòng 
cacbon dioxit đã gia nhiệt thứ hai; ít nhất một phần hydrocacbon chứa trong dòng 
cacbon dioxit đã gia nhiệt thứ nhất và trong dòng cacbon dioxit đã gia nhiệt thứ hai được 
thu hồi bằng cách tách lỏng/khí. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống để thực hiện quy 
trình này.  
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(72) CHATTERJEE, Jaideep (IN), RAMACHANDRAN, Rajeesh, Kumar (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị lọc nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc nước. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thiết bị lọc nước có 
thể được sử dụng làm hệ thống cấp nước hoặc thích ứng để được kết nối với nguồn cấp 
nước chính. Thiết bị này có khả năng định lượng một lượng có kiểm soát chất khử trùng 
vào nước và có bộ phận lọc có chức năng như phương tiện làm sạch bằng chất khử trùng 
kết hợp với bộ phận lọc. Thiết bị lọc nước này có một số ưu điểm so với các giải pháp kỹ 
thuật đã biết nhất là về việc làm giảm độ phức tạp của thiết bị nên tiết kiệm và làm giảm 
số lượng các bộ phận thay thế mà không ảnh hưởng đến độ an toàn vi sinh vật và lưu 
lượng. ưu điểm nữa của hệ thống là có thể thích hợp để sử dụng với các chất khử trùng 
dạng lỏng.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Quy trình điều chế vi nang polyure và vi nang polyure thu 

được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điểu chế vi nang polyure chứa chất thơm có thể được sử 

dụng trong các sản phẩm chăm sóc gia đình hoặc cá nhân, cũng như đề cập đến các vi 
nang polyure và các sản phẩm tiêu dùng chứa vi nang polyure này. Quy trình điều chế vi 
nang theo sáng chế kết hợp việc sử dụng của các polyisoxyanat thơm và béo với nồng độ 
thích hợp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén tan trong ruột 

  (57)    Sáng chế đề cập đến viên nén tan trong ruột có độ sinh khả dụng được cải thiện, mà 
được phân rã nhanh sau khi đến ruột cho phép hòa tan thành phần hoạt tính, và khác biệt 
ở chỗ làm giảm lượng bột talc được sử dụng và không có thành phần kiềm.  
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(72) MOOKKAN, Prabakaran (IN), HE, Fang  (CN), KWANG, Hwei-Sing, Jimmy  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm vacxin đa trị kháng dòng H5N1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm vacxin đa trị kháng dòng H5N1. Cụ thể hơn, sáng chế để 
cập đến cách nhận diện ba chủng H5N1 bao gồm toàn bộ các biến thể trong epitop trung 
hoà của kháng nguyên ngưng kết hồng cầu trong số hầu hết các dòng H5N1. Sáng chế 
còn đề cập tới chế phẩm vacxin đa trị H5N1 bao gồm ba chủng H5N1 hoặc bao gồm các 
peptit kháng nguyên ngưng kết hồng cầu của mỗi chủng trong số ba chủng này.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bộ điều chỉnh, thiết bị sạc pin và hệ thống sạc pin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ điều chỉnh bao gồm mạch chỉnh lưu để chỉnh lưu dòng điện ra 
xoay chiều từ cực ra của mỗi pha của máy phát điện xoay chiều ba pha (101) và chạy 
dòng điện sạc đến pin (B); thiết bị bán dẫn thứ nhất đến thứ ba (T1, T2, T3) mỗi thiết bị 
có cực thứ nhất (x1) tại đó tín hiệu điều khiển được đưa vào, cực thứ hai (x2) nối với cực 
âm của pin (B), cực thứ ba (x3) nối với cực dương của pin (B), và cực thứ tư (x4) nối với 
cực ra của pha tương đương (U, V, W) của máy phát điện xoay chiều ba pha (101); và bộ 
điều khiển (CON) để phát hiện điện thế sạc pin và đưa ra tín hiệu điều khiển dựa trên kết 
quả phát hiện được.  
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(72) Yingyang LI (CN), Chengjun SUN (CN), Xiaoqiang LI (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phản hồi về trạng thái thu nhận dữ 

liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phản hồi về trạng thái thu nhận dữ liệu, áp 

dụng cho hệ thống công nghệ phát triển dài hạn cải tiến (LTE-A: Long Term Evolution-
Advanced). Phương pháp này bao gồm các bước: sắp xếp tuần tự, bằng thiết bị người 
dùng (UE), các khung con liên kết xuống để truyền dữ liệu cho mỗi sóng mang thành 
phần (CC: Component Carner), tạo ra thông tin phản hồi về trạng thái thu nhận trong X 
khung con liên kết xuống đầu tiên cho mỗi CC theo kết quả sắp xếp tuần tự, trong đó X 
≤ M, trong đó M là số lượng khung con liên kết xuống cho mỗi CC, và truyền thông tin 
phản hồi về trạng thái thu nhận đã tạo ra cho mỗi CC đến trạm cơ sở. Do đó, thiết bị UE 
sẽ không thông dịch sai trạng thái thu nhận trong các khung con liên kết xuống do sự 
không nhất quán với trạm cơ sở khi truyền và thu thông tin phản hồi. Điều này ảnh 
hưởng đến việc truyền dữ liệu theo quy trình yêu cầu truyền lại tự động lai (HARQ: 
Hybrid Automatic Repeat reQuest), để giảm bớt thời gian gián tiếp liên kết lên dành cho 
thông tin phản hồi về trạng thái thu nhận và mở rộng vùng phủ sóng liên kết lên.  
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(72) POHL, Michael (AT), RAINER, Christian (AT), ESSER, Markus  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất giấy và phương pháp sản xuất chất 

chống cháy bằng cách dùng hyđromagnesit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất giấy và phương pháp sản xuất chất chống 

cháy bằng cách dùng hyđromanesit. 
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(72) OYAMA, Hiroshi (JP), SHIMADA, Junichi (JP), SAWAKI, Mikito  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị bảo vệ va chạm xe 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo vệ va chạm xe bao gồm giá đỡ. Giá đỡ gồm có bộ phận 

tạo lực làm lệch hướng được tạo ra ở đầu phía sau của giá đỡ. Giá đỡ được bố trí ở 
khoảng trống phía trước của xe và được kết cấu kéo dài theo chiều từ phía trước ra phía 
sau của xe và lắp bộ phận của xe vào thân xe. Bộ phận tạo lực làm lệch hướng được kết 
cấu để làm lệch đầu phía sau của giá đỡ theo chiều rộng xe và làm quay giá đỡ cùng với 
bộ phận của xe theo chiều rộng xe khi bộ phận tạo lực làm lệch hướng tác động ngược 
lại một phần của thân xe khi đầu phía sau giá đỡ bị dịch chuyển theo chiều về phía sau 
của xe do sự va đập đầu xe khi có va chạm ở đầu xe.  
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(11) 32828 
(21) 1-2012-03614 (51) 7 C07C  51/41,  59/245, A23L  3/3508 
(22) 03.12.2010 (43) 25.02.2013 
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(72) LIU, Zhiping (CN), HUANG, Weipeng (CN), ZHUANG, Jingfa (CN), ZHANG, 

Xiaoliang (CN), LI, Jinrong (CN), ZHAO, Shuhuang (CN), ZHENG, Heli (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất đinatri thiếc (II) xitrat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất đinatri thiếc (II) xitrat, bao gồm các 
bước sau: sử dụng trinatri xitrat và thiếc (II) clorua làm chất ban đầu và hòa tan lần lượt 
trinatri xitrat và thiếc (II) clorua trong nước; cho dung dịch trinatri xitrat trong nước vào 
dung dịch thiếc (II) clorua trong nước để thu được hợp chất đithiếc (II) xitrat dạng rắn; 
cho đithiếc (II) xitrat vào dung dịch trinatri xitrat trong nước, khuấy hỗn hợp này cho 
đến khi hỗn hợp hòa tan hoàn toàn; sau đó, cho thêm dung dịch natri bicacbonat trong 
nước vào hỗn hợp nêu trên để thu được dung dịch đinatri thiếc (II) xitrat; và cô đặc, làm 
khô và nghiền để thu được hợp chất đinatri thiếc(II) xitrat dạng bột rắn. Phương pháp 
theo sáng chế bỏ qua bước điều chế thiếc (II) hyđroxit và ngăn không cho thiếc hóa trị 
hai ở trong môi trường dung dịch kiềm bằng cách điều chỉnh độ pH của hệ phản ứng 
thấp hơn 5,0 trước khi làm kết tủa thiếc (II) xitrat, nhờ đó phương pháp này cải thiện 
chất lượng của sản phẩm thu được là đinatri thiếc (II) xitrat.  
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(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Chuột máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chuột máy tính bao gồm thành phần trượt có hình dạng của một 
thanh trượt được sử dụng trong một thời gian dài. Thanh trượt được đặt ở thân chuột, và 
phần đuôi dưới của thanh trượt nhô ra từ đáy của thân chuột. Thêm vào đó, một tua vít, 
được sử dụng cho việc tạo điều kiện cho thanh trượt nhô ra từ đáy của thân chuột, có thể 
được lưu trữ cùng với chuột máy tính.  
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(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Ghế ngồi ô tô cho trẻ em 

  (57)    Sáng chế đề xuất ghế ngồi ô tô cho trẻ em có gắn bồn tắm, bao gồm phần thân chính 
được cố định vào ghế ngồi của ô tô và bao gồm một bộ phận phía sau ghế để cho đứa trẻ 
ngồi trên đó; bồn tắm được lắp vào bộ phận phía sau ghế và bao gồm một ống thoát 
nước để thoát nước đã sử dụng để tắm cho đứa trẻ; một bộ phận đựng chất bẩn để tập 
hợp nước thải ra thông qua ống thoát nước; và một thiết bị dùng cho chậu rửa có thể 
mang theo bao gồm một bộ phận cung cấp nước ấm để tắm cho đứa trẻ trong bồn tắm và 
một bộ phận cung cấp không khí ấm để làm khô đứa trẻ sau khi tắm, do vậy sẽ rất vệ 
sinh và thuận tiện, và sau khi tắm cho đứa trẻ, bồn tắm có thể được rửa bằng cách sử 
dụng thiết bị dùng cho chậu rửa có thể mang theo và một bàn chải rửa xe ô tô kèm theo, 
do vậy sẽ rất hữu dụng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm để dùng cho mắt và phương pháp điều chế dung 

dịch quá bão hoà chứa pazopanib 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa khoảng 10mg pazopanib/ml dược phẩm và khoảng 

từ 2 đến 13% trọng lượng xyclodextrin được biến đổi. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp điều chế dung dịch quá bão hoà chứa pazopanib.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế chế phẩm tạo lớp phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm tạo lớp phủ. Chế phẩm được tạo ra 
bằng phương pháp này có nồng độ thể tích chất màu nằm trong khoảng từ 5% lên đến 
nồng độ thể tích tới hạn và khác biệt ở chỗ, chế phẩm này chứa ít nhất một canxi 
cacbonat nghiền tự nhiên có đường kính trung bình khối nằm trong khoảng từ 0,05 đến 
0,3μm, và ít nhất một chất màu có chỉ số khúc xạ lớn hơn hoặc bằng 2,5.  
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(72) Nguyễn Thị Bảo Quỳnh (VN), Lê Minh Vương (VN) 
(54) Thiết bị cố định xe gắn máy trên sàn và hệ thống xếp xe máy 

bao gồm thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cố định xe gắn máy trên sàn bao gồm:  

Cơ cấu cố định bánh xe trước có ba bộ phận giữ thứ nhất (411), thứ hai (412) và thứ ba 
(413) để ôm theo biên dạng bánh xe trước để cố định bánh xe trước ở ít nhất ba vị trí, 
thanh đứng (42) liên kết với bộ phận giữ thứ nhất (411), tấm đế (43) được liên kết với 
sàn, thanh đứng (42) được gắn chặt với tấm đế (43), tay đỡ (46) có dạng khuỷu, hai đầu 
của tay đỡ (46) được nối lần lượt với bộ phận giữ thứ hai (412) và bộ phận giữ thứ ba 
(413), chỗ gấp khuỷu của tay đỡ (46) được chốt quay được vào tấm đế (43) thông qua 
chốt xoay (45), chốt an toàn (44) được gắn chặt với tấm đế (43) để giữ tay đỡ (46) không 
bị xoay về phía bánh xe sau khi đang cố định bánh xe trước, trong đó khi không có xe 
thì tay đỡ (46) luôn luôn ngả về phía xe đi vào để bánh xe trước của xe gắn máy có thể 
đi vào.  
Cơ cấu cố định bánh xe sau gồm hai phần kẹp ở hai bên (51 và 52) được liên kết với sàn 
để cố định bánh xe sau bằng cách kẹp hai bên của bánh xe sau, trong đó ít nhất một 
phần kẹp ở một bên dịch chuyển được ra xa và về phía phần kẹp ở bên còn lại để điều 
chỉnh khoảng cách giữa hai phần kẹp phù hợp với chiều rộng của từng loại lốp xe, cơ 
cấu cố định bánh xe sau này được liên kết với sàn.  
Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống xếp xe máy bao gồm các thiết bị cố định xe gắn máy 
trên sàn giúp hệ thống xếp được nhiều xe hơn, kết cấu gọn và giảm giá thành thiết bị.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ dòng chảy phân lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sử dụng trên ổ đỡ có màng dầu của máy cán (10) để loại 
bỏ dòng chảy phân lớp của dầu thoát ra theo tiếp tuyến từ giữa ống lót quay (12) và bạc 
lót cố định (18) bao quanh ống lót (12). Hệ thống này bao gồm các bề mặt hạn chế kết 
hợp với ống lót (12) và bạc lót (18) tạo ra khoang hình vòng (40a) được bố trí để tiếp 
nhận thoát ra dòng chảy phân lớp của dầu. Các cánh (42) nhô vào trong khoang (40a) và 
quay được với ống lót (12) và ở cùng tốc độ với ống lót (12) để nhờ đó đẩy dầu xung 
quanh khoang hình vòng (40a). Cửa xả (44) nối thông theo phương tiếp tuyến với 
khoang hình vòng (40a) để loại bỏ dầu được đẩy xung quanh khoang (40a) nhờ chuyển 
động quay của các cánh (42). Kích thước của cửa xả (44) so với thể tích của dầu được 
tiếp nhận trong khoang hình vòng (40a) là sao cho khoang (40a) vẫn được nạp dầu trong 
khi diễn ra sự vận hành ở trạng thái ổn định của ở đỡ (10). Đồng thời sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp loại bỏ dòng chảy phân lớp của màng dầu. 
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(54) Mối bịt kín sử dụng trên ổ đỡ màng dầu và trên cổ trục lăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối bịt kín sử dụng trên ổ đỡ màng dầu của máy cán trong đó ống 
lót (12) được lắp trên cổ trục lăn (14) để quay cùng với nó, ống lót (12) được đỡ quay 
trên bạc lót cố định (18), và dòng dầu thoát ra từ giữa ống lót (12) và bạc lót (18). Mối 
bịt kín này có thân mối bịt kín tròn mềm dẻo (25) được làm thích ứng để lắp trên cổ trục 
lăn và quay với cổ trục lăn (14). Các cánh được bố trí cách xa nhau theo chu vi (42) nhô 
ra từ thân bịt kín (25). Các cánh (42) quay được với thân bịt kín (25) và dùng để đẩy dầu 
thoát ra từ giữa ống lót (12) và bạc lót (18).  
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(72) KIM, Sun-Min  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tái tạo âm thanh nổi 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị tái tạo âm thanh nổi. Phương pháp này bao 
gồm bước thu thông tin chiều sâu âm thanh để biểu thị khoảng cách giữa ít nhất một đối 
tượng trong tín hiệu âm thanh với vị trí tham chiếu, và cung cấp phối cảnh âm thanh cho 
đối tượng âm thanh xuất ra từ loa, dựa vào thông tin chiều sâu âm thanh.  
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(86) PCT/JP2011/063096     08.06.2011 (87) WO/2011/158705 22.12.2011 
(30) 2010-138374     17.06.2010 JP 
(71) 1. SEI OPTIFRONTIER CO., LTD.  (JP) 
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2. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 

(72) HASEGAWA, Masahiro  (JP), NAKAZAWA, Kiyoshi  (JP), HOMMA, Toshihiko (JP)
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa dao cắt sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa dao cắt sợi, hộp có khả năng ngăn chặn không để dao cắt 
sợi bị hư hại. Hộp (1) chứa dao cắt sợi bao gồm đế (30) và nắp (32) sao cho nắp được tạo 
ra theo kiểu mở ra được và đóng vào được đối với đế (30) theo kiểu hợp nhất. Đế (30) 
của hộp có khoảng không gian định vị (38) được bố trí dưới đáy của đế (30), khoảng 
không gian định vị (38) định vị thân chính (5) có cụm dao cắt (3). Các chốt (39A) và 
(39B) nhô vào phía trong trên đế (30) của hộp được bố trí trên các thành định vị (35A) 
và (35B) tạo ra một phần của khoảng không gian định vị (38) đối với dao cắt sợi. Các 
chốt (39A) và (39B) có chức năng giữ trụ đỡ (8) của thân chính (30) của dao cắt theo 
hướng cùng với chiều cao của đế (5) của hộp. Chốt (39A) còn có chức năng giữ con 
trượt (15) có trong cụm dao cắt (3) theo hướng trượt.  
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(11) 32838 
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(22) 05.05.2011 (43) 25.02.2013 
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(30) 61/332,420 07.05.2010 US 

12/912,089 26.10.2010 US 
(71) POPPACK LLC  (US) 

301 Junipero Serra Boulevard, Suite 220, San Francisco, California 94127, U.S.A. 
(72) PERELL, William, S. (US), SORENSEN, Leif, B. (US), RAPPAPORT, Irving, S. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bao bì có dụng cụ mở riêng và phương pháp mở bao bì, quy 

trình sản xuất bao bì 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bao bì và phương pháp mở bao bì. Bao bì bao gồm màng thứ nhất 

và màng thứ hai tạo thành vỏ bọc và ít nhất một vùng tai và xác định phần mép của bao 
bì, vỏ bọc xác định thể tích bên trong được định hình để nhận sản phẩm. Bao bì bao gồm 
thêm các bọt có thể xé thứ nhất và thứ hai được tạo thành bên trong các phần tai thứ nhất 
và thứ hai của ít nhất một vùng tai. Khi người sử dụng tác dụng áp lực, các túi xốp có thể 
đánh thủng thứ nhất và thứ hai thủng. Bao bì có thể được luân chuyển giữa vị trí thứ 
nhất, ở vị trí này phần tai thứ nhất và phần tai thứ hai gần như được hàn kín với nhau để 
làm cho sự xé dễ dàng, và vị trí thứ hai, ở vị trí này phần tai thứ nhất và phần tai thứ hai 
chứa chất lưu thông với nhau. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất bao bì này. 
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(72) TORCHIO, Maurizio (IT), MINOTTI, Claudio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình sản xuất vật dụng rỗng được đúc thổi nhiều lớp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng rỗng nhiều lớp đúc thổi và quy trình đúc thổi ép đùn kết 
hợp để sản xuất vật dụng rỗng nhiều lớp, làm bằng polyme dẻo nhiệt và được đặc trưng 
bởi hiệu ứng trực quan đặc trưng. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến vật dụng rỗng nhiều 
lớp và quy trình đúc thổi ép đùn kết hợp để sản xuất vật dụng rỗng nhiều lớp, trong đó ít 
nhất một lớp là lớp liên tục với mức độ dày đồng đều và ít nhất một lớp là lớp không liên 
tục hoặc liên tục không đồng đều với mức độ dày thay đổi, cuối cùng dẫn đến hình mẫu 
bề mặt và/hoặc hiệu ứng màu sắc đặc trưng.  
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2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, Japan 
(72) OKADA, Tomohiro (JP), OIKAWA, Naoaki (JP), SARUWATARI, Takahiro (JP), 

IKEDA, Tatsuhiko (JP), NAKAYAMA, Ken (JP), SOEDA, Kazuhiko (JP), INADA, 
Akinori (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dẫn động công suất dùng cho xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn động công suất dùng cho xe bao gồm động cơ bao gồm 
trục rôto và stato có cuộn dây điện từ; bộ biến đổi được tạo cấu hình để phát ra dòng 
điện xoay chiều, bộ biến đổi được nối với cuộn dây để quay có điều khiển trục rôto so 
với stato; hộp số bao gồm trục đầu vào được ghép nối và được quay bởi trục rôto, trục 
đầu ra và các bánh răng được ăn khớp để truyền mômen của trục đầu vào tới trục đầu ra, 
và đường nối mát nối điện bộ phận của hộp số với khung của xe, bộ phận của hộp số 
được bố trí sao cho trục đầu vào về mặt điện được xen giữa bộ phận của hộp số và trục 
r«to.  
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(72) SATO Keiichi (JP), SHIMIZU Nobutaka (JP), HOSHINO Takehiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Côngtenơ hàng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến côngtenơ hàng bao gồm cặp xà dọc đáy được đặt dọc các mép dưới 
của cặp vách dọc, trong đó sàn đáy bao gồm các dầm được bố trí giữa cặp xà dọc đáy và 
tấm sàn được đặt trên các dầm, và trong đó dầm bao gồm thân kéo dài theo chiều thực 
chất song song với chiều kéo dài của các trụ góc, vai trên kéo dài từ đầu trên của thân 
theo chiều về cơ bản song song với chiều kéo dài của các xà dọc đáy, vai dưới đối diện 
với vai trên và kéo dài từ đầu dưới của thân theo chiều về cơ bản song song với chiều kéo 
dài của các xà dọc đáy, và mép trên kéo dài xuống dưới từ đầu mút của vai trên theo 
chiều về cơ bản song song với chiều kéo dài của các trụ góc.  
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(71) Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đặng Thị Cẩm Hà (VN), Trần Thị Thu Hiền (VN) 
(54) Chủng nấm Myrothycium sp.FNBLa1 thuần khiết về mặt sinh 

học và enzym lacaza thu được từ chủng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng nấm Myrothycium sp.FNBLal thuần khiết về mặt sinh học 

có khả năng sinh tổng hợp enzym laccaza. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến enzym 
laccaza thu được từ chủng nấm này.  
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(71) Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đặng Thị Cẩm Hà (VN), Nguyễn Thị Lan Anh (VN), Đào Thị Ngọc ánh (VN) 
(54) Chủng nấm Cerrena sp. FBV25 thuần khiết về mặt sinh học, 

enzym laccaza và mangan peroxidaza thu được từ chủng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng nấm Cenena sp.FBV25 thuần khiết về mặt sinh học có khả 

năng sinh tổng hợp cả ba enzym laccaza, mangan peroxidaza và lignin peroxidaza. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các enzym laccaza và mangan peroxidaza thu được 
từ chủng nấm này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nút và bình chứa có nút này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nút bao gồm: nắp ngoài có bề mặt trên với lỗ xả và thành bên kéo 
dài xuống dưới từ mép ngoài của bề mặt trên; và nắp trong có thân hình trụ và phần nhô 
và được kết hợp với nắp ngoài, trong đó phần nhô có bề mặt nghiêng kéo dài lên trên từ 
mép dưới của thân về phía tâm và các lỗ vào/ra được tạo ra quanh bề mặt nghiêng, và 
bình chứa có nút. Theo sáng chế, có thể tạo ra nút khiến cho có thể xả lượng chất lỏng 
mong muốn bằng cách loại bỏ sự dập dềnh sinh ra khi chất lỏng được xả ra khỏi bình 
chứa, và bình chứa có nút.  
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RAN Kouhei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị uốn ống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn ống bằng tay gọn, chi phí thấp được tạo cấu trúc từ: 
thân thiết bị có bố trí bộ phận định vị để định vị ống tương ứng với trục uốn, và bộ phận 
làm biến dạng để di chuyển ống dọc trục uốn trong khi ép lên ống tương ứng với trục 
uốn để uốn ống; và bệ đỡ để đỡ thân thiết bị ở vị trí quy định tương ứng với ống. Bộ dẫn 
hướng hình cung được bố trí ở phần trên cùng của giá đỡ, và thân thiết bị được lắp vào 
bộ dẫn hướng hình cung để di chuyển, được định tâm ở vị trí uốn, quanh ống, và trục 
quay được bố trí để trượt được dọc theo trục và quay được tương ứng với khung thân 
thiết bị. Tay đòn được bố trí trên trục quay; nhờ tay đòn này di chuyển trục quay lên 
trên, bộ phận định vị ăn khớp với ống, và bộ phận làm biến dạng tạo ra thao tác uốn 
bằng cách quay trục quay.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hộp xích dùng cho xe dạng ngồi để chân hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp xích dùng cho xe dạng ngồi chân để hai bên với mục đích của 
sáng chế là hạn chế sự biến dạng của hộp xích mà không cần sử dụng giá đỡ làm bằng 
kim loại hoặc các bộ phận tương tự ngay cả khi dầu cấp cho xích dẫn động vượt quá một 
lượng thích hợp.  
Để đạt được mục đích nêu trên, các phần gài khóa (13: 13(A), 13(B), 13(C), 13(D)), mỗi 
phần có phần gài (3l hoặc 41) được tạo ra trên một nửa hộp (30 hoặc 40) của hộp xích và 
phần tiếp nhận (42 hoặc 32) được tạo ra trên nửa hộp kia (40 hoặc 30) của hộp xích 
dùng để ghép với phần gài (31 hoặc 41), được tạo ra theo chiều dọc của xích dẫn động 
(5) trên phần ghép (11) ở phía trong theo chiều rộng xe giữa nửa hộp trên (30) và nửa 
hộp dưới (40). Ngoài ra, các phần gài (31 và 41) của ít nhất một cụm các phần gài khóa 
(13) nằm liền kề nhau được tạo ra theo cách phân bố trên nửa hộp trên (30) và nửa hộp 
dưới (40).  
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1124, Shingil-dong, Ansan-si, Kyeongki-do 425-839, Republic of Korea 
(72) CHUNG, Kwang-Choon (KR), CHO, Hyun-Nam (KR), GONG, Myoung-Seon (KR), 

HAN, Yi-Sup (KR), PARK, Jeong-Bin (KR), NAM, Dong-Hun (KR), UHM, Seong-
Yong (KR), SEO, Young-Kwan (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chế phức bạc hữu cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế phức bạc hữu cơ bằng cách cho ít nhất một 
hợp chất bạc có công thức 2 dưới đây phản ứng với ít nhất một hợp chất amoni carbamat 
hoặc hợp chất amoni carbonat có công thức 3, 4 hoặc 5 dưới đây:  
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(71) GLAXOSMITHKLINE LLC  (US) 

One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, PA 19102, United States of 
America 

(72) BRACKLEY, James III  (US), BURGESS, Joelle, Lorraine (US), GRANT, Seth  (US), 
JOHNSON, Neil (US), KNIGHT, Steven, D. (US), LaFRANCE, Louis  (US), MILLER, 
William, H. (US), NEWLANDER, Kenneth (US), ROMERlL, Stuart  (GB), ROUSE, 
Meagan, B.  (US), TIAN, Xinrong  (US), VERMA, Sharad, Kumar  (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất indol và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất indol có công thức (I)  
 

  
 
trong đó các nhóm khác nhau được định nghĩa trong tài liệu này và dược phẩm chứa hợp 
chất này hữu ích để điều trị bệnh ung thư.  
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(30) 2010-119438      25.05.2010 JP 
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9, Kandatsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8535, Japan 
(72) KITANO, Koji (JP), HARASHIMA, Takashi (JP), KONDO, Haruhiko (JP), 

AKIYAMA, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nạp vô trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống nạp vô trùng được bố trí trong môi trường vô trùng và nhờ 
đó các công đoạn tạo ra phôi tạo hình trước, tạo hình chai, và nạp đầy các chai bằng một 
đồ uống được thực hiện ở trạng thái vô trùng. Hệ thống nạp vô trùng bao gồm máy đúc 
phôi tạo hình trước, máy thổi để tạo hình các chai bằng cách thổi các phôi tạo hình trước 
đúc được nhờ máy đúc phôi tạo hình trước, và máy nạp được hợp nhất với máy thổi nhờ 
một kết cấu liên kết nhất định và nạp đầy các chai tạo hình được nhờ máy thổi bằng đồ 
uống.  
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(72) GRAY, Julian Stuart (GB), WINTER, Michael William (GB), GNAGNETTI, Andrea 

(IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống để tách và sấy tinh thể axit 

carboxylic 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chiết tách và sấy tinh thể của axit carboxylic thô ra khỏi 

huyền phù đặc trong dung môi, bao gồm các bước: cấp huyền phù đặc chứa tinh thể axit 
carboxylic đến bộ lọc vận hành ở áp suất và nhiệt độ cao hơn điểm sôi của dung môi ở 
áp suất khí quyển; lấy bánh lọc chứa tinh thể đã tách ra khỏi bộ lọc; đưa bánh lọc nêu 
trên đến thiết bị sấy bằng nhiệt. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống tách và sấy tinh thể 
axit carboxylic thô ra khỏi huyền phù đặc trong dung môi bao gồm: bộ lọc nén ép có 
cửa nạp huyền phù và cửa xả để lấy bánh lọc; thiết bị sấy bằng nhiệt và bộ phận để vận 
chuyển bánh lọc chứa tinh thể axit carboxylic từ bộ lọc nén ép đến thiết bị sấy; trong đó 
bộ lọc nén ép có cấu tạo để vận hành ở áp suất và nhiệt độ cao hơn điểm sôi của dung 
môi ở áp suất khí quyển.  
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(72) TANIZAWA, Akiyuki (JP), SHIODERA, Taichiro (JP), CHUJOH, Takeshi  (JP), 

YAMAGUCHI, Jun  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã ảnh động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa ảnh động, bao gồm bộ dự báo được tạo cấu hình để 
thu được tín hiệu số dư dự báo được mã hóa, bằng cách sử dụng dự báo bên trong mà nó 
tương ứng với chế độ được lựa chọn từ các chế độ dự báo bên trong, bộ phân loại được 
tạo cấu hình để phân loại chế độ được lựa chọn thành chế độ dự báo chỉ báo thứ nhất dự 
báo bên trong sử dụng chiều dự báo hoặc chế độ dự báo chỉ báo thứ hai dự báo bên trong 
không sử dụng chiều dự báo, bộ biến đổi trực giao thứ nhất được tạo cấu hình để thu 
được các hệ số biến đổi thứ nhất bằng cách đưa ra tín hiệu số dư dự báo để biến đổi trực 
giao nhờ việc sử dụng của cơ sở biến đổi thứ nhất nếu chế độ được lựa chọn được phân 
loại thành chế độ dự báo thứ nhất, cơ sở biến đổi thứ nhất được thiết đặt trước sao cho tỷ 
trọng hệ số thứ nhất sau khi biến đổi trực giao là lớn hơn so với tỷ trọng hệ số thứ hai 
trước khi biến đổi trực giao, bộ biến đổi trực giao thứ hai được tạo cấu hình để thu được 
các hệ số biến đổi thứ hai bằng cách đưa tín hiệu số dư dự báo để biến đổi trực giao nếu 
chế độ được lựa chọn được phân loại thành chế độ dự báo thứ hai, bộ điều khiển thứ tự 
được tạo cấu hình để sắp xếp lại một trong số các hệ số biến đổi thứ nhất và các hệ số 
biến đổi thứ hai thu được theo thứ tự quét tương ứng với chế độ được lựa chọn trong số 
các thứ tự quét được xác định trước đối với các chế độ dự báo bên trong, và bộ mã hóa 
entropi được tạo cấu hình để mã hóa các hệ số biến đổi được sắp xếp lại và thông tin chỉ 
báo chế độ được lựa chọn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp gắn các tấm thành phần vào sản phẩm bảng mạch 

mềm (FPC) và dải băng mang tấm thành phần 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp gắn các tấm thành phần vào sản phẩm FPC và các dải 

băng mang tấm thành phần, phương pháp bao gồm bước tạo ra nhiều tấm thành phần 
bằng cách dập lỗ các tấm thành phần phù hợp với hình dạng của sản phẩm FPC, tạo ra 
dải băng mang tấm thành phần bằng cách sắp thẳng hàng nhiều tấm thành phần đã được 
ép đột và gắn dải băng dưới và dải băng trên vào các mặt dưới và mặt trên của nhiều tấm 
thành phần, việc cấp nhiều tấm thành phần theo thứ tự đến bàn gia công định trước bằng 
cách tháo các dải băng dưới và dải băng trên trong quá trình vận chuyển dai băng mang 
tấm thành phần tới bàn gia công, và nhặt ra các tấm thành phần mà được cấp tới bàn gia 
công theo thứ tự và gắn các tấm thành phần lên trên vị trí phù hợp tương ứng lên mẫu sản 
phẩm FPC định trước. Do đó, việc sinh ra các chất ngoại lai như các hạt có thể được 
giam tới mức tối thiểu trong khi tấm thành phần được gắn vào sản phẩm FPC và sự gây 
bẩn bề mặt của sản phẩm FPC có thể được ngăn ngừa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất chất lưu lạnh sâu vô trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chất lưu lạnh sâu vô trùng từ khí lạnh sâu bằng 
cách tiệt trùng khí lạnh sâu này và sử dụng bộ trao đổi nhiệt để hóa lỏng dòng lạnh sâu 
vô trùng. Tốc độ xả chất lưu lạnh sâu vô trùng được kiểm soát bằng cách định kích cỡ lỗ 
xả và thiết lập áp suất định trước của chất lưu lạnh sâu vô trùng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
458 

(11) 32854 
(21) 1-2012-03728 (51) 7 C07K  16/32, A61K  39/395,  45/00, 

A61P  35/00, C12N  5/10,  15/09, 
G01N  33/574, C12P  21/08 

(22) 17.05.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/061709     17.05.2011 (87) WO 2011/145744 24.11.2011 
(30) 2010-113302     17.05.2010 JP 
(71) LIVTECH, INC.  (JP) 

Teikyo University Biotechnology Research Center 1F, 907, Nogawa, Miyamae-ku 
Kawasaki-shi, Kanagawa 216-0001 Japan 

(72) NAKAMURA, Koji (JP), OKAMURA, Kentaro (JP), TAMURA, Maki (JP), YANAI, 
Hiroyuki (JP), KANKE, Toru (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể kháng TROP-2 ở người có hoạt tính chống khối u in 

vivo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể phản ứng đặc hiệu với hTROP-2 và có hoạt tính chống 

khối u in vivo; tế bào lai sản xuất ra kháng thể nêu trên; thể liên hợp của kháng thể nêu 
trên với thuốc; dược phẩm để chẩn đoán hoặc điểu trị khối u; phương pháp phát hiện 
khối u và bộ dụng cụ để phát hiện và chẩn đoán khối u này.  
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(72) SATO Kazushi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý ảnh có khả năng thực hiện xử lý 
lượng tử hóa hoặc xử lý lượng tử hóa ngược thích hợp hơn đối với các nội dung của ảnh. 
Bộ giải mã không tổn hao (202) giải mã dữ liệu mã hóa được đọc từ bộ đệm tích lũy 
(201) tại một thời điểm định trước. Bộ lượng tử hóa ngược khối macro con (221) thu 
được giá trị lượng tử hóa đối với mỗi khối macro con bằng cách sử dụng tham số lượng 
tử hóa được cấp từ bộ lượng tử hóa ngược (203) và đưa tham số này trở lại bộ lượng tử 
hóa ngược (203). Bộ lượng tử hóa ngược (203) lượng tử hóa ngược hệ số lượng tử hóa 
thu được bằng cách giải mã bởi bộ giải mã không tổn hao (202) bằng cách sử dụng giá 
trị lượng tử hóa đối với mỗi khối macro con được cấp từ bộ lượng tử hóa ngược khối 
macro con (201). Sáng chế có thể được áp dụng với, ví dụ, thiết bị xử lý ảnh.  
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SEO (JP), SUZUKI, Tsunenori (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất triarylamin, hợp chất phát sáng, thiết bị phát sáng, 

thiết bị hiển thị và thiết bị chiếu sáng 
  (57)    Sáng chế đề xuất dẫn xuất triarylamin có công thức chung (G1) dưới đây. Trong hợp 

chất này, Ar là nhóm phenyl được thế hoặc không được thế hoặc nhóm biphenyl được 
thế hoặc không được thế, α là nhóm naphtyl được thế hoặc không được thế, β là nguyên 
tử hydro hoặc nhóm naphtyl được thế hoặc không được thế; n và m mỗi nhóm độc lập là 
1 hoặc 2; và R1 đến R8 mỗi nhóm độc lập là nhóm bất kỳ trong số nguyên tử hydro, 
nhóm alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon, hoặc nhóm phenyl.  
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Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng mạch nối dây đa lớp và phương pháp chế tạo bảng mạch 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bảng mạch nối dây đa lớp có các vật dẫn qua lỗ để nối dây dẫn 

bằng đồng thứ nhất và dây dẫn bằng đồng thứ hai, vật dẫn qua lỗ bao gồm phần kim loại 
và phần nhựa. Phần kim loại bao gồm vùng kim loại thứ nhất bao gồm mối liên kết của 
các hạt đồng như đường dẫn để nối điện các dây dẫn bằng đồng thứ nhất và thứ hai; 
vùng kim loại thứ hai chủ yếu bao gồm ít nhất một kim loại được lựa chọn từ thiếc, hợp 
kim đồng-thiếc, và hợp chất liên kim loại thiếc- đồng; và vùng thứ ba chủ yếu bao gồm 
bitmut. Các hạt đồng tạo nên mối liên kết ở trạng thái tiếp xúc mặt phẳng với mặt phẳng 
với nhau. ít nhất một trong số dây dẫn bằng đồng thứ nhất và đây dẫn bằng đồng thứ hai 
ở trạng thái tiếp xúc mặt phẳng với mặt phẳng với các hạt đồng, và phần ở đó có sự tiếp 
xúc mặt phẳng với mặt phẳng như vậy được phủ với ít nhất một phần của vùng kim loại 
thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo hình ảnh bao gồm đầu phun có vòi phun để phun chất 
lỏng ghi dẫn điện phù hợp với tín hiệu dẫn động; thân di chuyển ở giữa để đầu phun 
phun chất lỏng ghi lên đó; bộ phận áp điện thế để áp điện thế giữa thân di chuyển ở giữa 
và đầu phun để phân tách chất lỏng ghi dẫn điện nhờ quá trình điện phân; bộ phận di 
chuyển để truyền hình ảnh được mang trên thân di chuyển ở giữa lên trên vật liệu ghi; và 
bộ phận điều khiển phun để tạo ra tín hiệu dẫn động mà khiển cho chất lỏng ghi dẫn 
điện được phun từ vòi phun. Bộ phận điều khiển phun tạo ra tín hiệu dẫn động sao cho vị 
trí của mặt khum được đặt phía ngoài vòi phun trong suốt khoảng thời gian trong đó chất 
lỏng ghi tạm liên kết giữa đầu phun và thân di chuyển ở giữa.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân phối dữ liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị phân phối dữ liệu đến nhiều nút đích. 
Phương pháp theo sáng chế, ví dụ, có thể gồm việc đáp lại yêu cầu phân phối dữ liệu, 
xác định lớp vận chuyển thứ nhất với nút đích thứ nhất trên cơ sở tính sẵn có và/hoặc 
điều kiện mạng được kết hợp với lớp vận chuyển thứ nhất, gửi dữ liệu đến nút đích thứ 
nhất thông qua lớp vận chuyển thứ nhất, và xác định liệu có gửi lại dữ liệu dựa trên lựa 
chọn phân phối được trích từ yêu cầu hay không.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Chìa khóa xe và thiết bị hồi đáp 

  (57)    Sáng chế đề xuất chìa khóa xe (60) có khả năng giảm mức tiêu thụ điện do không cần 
phải thao tác trên phần kích hoạt. Chìa khóa (60) bao gồm phần nắm tay (61) có nam 
châm (63) có thể gài vào chi tiết quay (73) được liên kết với màn trập khóa (42) và được 
dùng để mở và đóng lỗ khóa (41) bằng cách quay chi tiết quay (73) theo chiều quay 
định trước, và phần kích hoạt (64) để truyền mã ID. Chỗ lõm (66) được tạo ra giữa nam 
châm (63) và phần kích hoạt (64). Phần nắm tay (61) có bề mặt (60A) mà phần kích 
hoạt (64) và chỗ lõm (66) được bố trí trên đó. Phần kích hoạt (64) được bố trí ở vị trí 
lệch về góc (C3) nằm chéo với góc (C1) mà phần nam châm (63) nhô ra trên đó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Kích nâng, phương pháp và hệ thống xác định tải trọng tác 

dụng bằng kích nâng, và phương pháp đo khả năng chịu tải 
của cọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kích nâng có một hoặc nhiều máy đo biến dạng. Một hoặc nhiều 
máy đo biến dạng này có thể được bố trí ở trên, ở bên trong, hoặc gắn liền với kích 
nâng. Khi kích nâng tác dụng tải trọng hoặc lực, một hoặc nhiều bộ phận của kích nâng 
bị biến dạng hoặc di chuyển do tải trọng tác dụng. Một hoặc nhiều máy đo biến dạng 
được sử dụng để đo mức độ biến dạng tổng thể hoặc mức độ dịch chuyển để đo mức độ 
biến dạng. Mức độ biến dạng đo được có thể được sử dụng để xác định độ lớn của tải 
trọng tác dụng bởi kích nâng. Theo một phương án, các máy đo biến dạng được sử dụng 
và các kết quả đo mức độ biến dạng có thể được kết hợp để xác định tải trọng tác dụng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp và hệ thống xác định tải trọng tác dụng 
bằng kích nâng, và phương pháp đo khả năng chịu tải của cọc.  
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(54) Hộp bao gói 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp bao gói trong đó thức ăn dạng thanh có thể được lấy một cách 
dễ dàng ra để ăn được ngay cả khi một tay đang bận việc gì đó cũng như các thức ăn 
dạng thanh có thể được giữ gọn chặt. Hộp bao gói giữ thức ăn dạng thanh (1) được bao 
gói bằng giấy gói, như các thanh kẹo cao su hoặc sôcôla trong vỏ bao gói này, khác biệt 
ở chỗ, giấy gói có thể được mở bằng cách cắt các lỗ đục (5) giữa phần tách ra (6) và 
phần cố định (7) để tách phần tách ra (6), và mỗi thức ăn dạng thanh (1) được giữ cố 
định vào các vỏ bao gói (8) và (31) nhờ phần cố định (7) của giấy gói.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút được cải thiện sao cho lỗ thắt lưng có thể được 
gập lại một cách dễ dàng theo đường gập kéo dài theo hướng chiều ngang mà không làm 
tăng độ cứng vùng lân cận của lỗ thắt lưng. Tã lót (10) bao gồm các chi tiết thắt lưng 
phía trước (20) và phía sau (30) và chi tiết đũng (40). Kết cấu thấm hút chất dịch (41) 
của chi tiết đũng (40) được tạo ra phía ngoài theo hướng chiều dọc (Y) của lõi thấm hút 
(42) có các mép phía trước (46) và phía sau (47) bao gồm tấm bao gói bề mặt thấm hút 
(43), tấm chắn sự rò rỉ (44) và tấm bao gói bề mặt dưới (45). Các chi tiết thắt lưng phía 
trước (20) và phía sau (30) bao gồm các vùng thứ nhất (71) chồng lên các mép phía 
trước (46) và phía sau (47) tương ứng, các vùng thứ hai (72) nằm tiếp giáp với các vùng 
thứ nhất được liên kết (71) và vùng thứ ba (73) nằm tiếp giáp với các vùng thứ hai được 
liên kết (72). Các chi tiết thắt lưng phía trước (20) và phía sau (30) được tạo ra có các 
dây chun thắt lưng thứ nhất (81), thứ hai (82) và thứ ba (83) được gắn vào giữa các tấm 
phía trong và phía ngoài tương ứng trong các vùng thứ nhất (71), thứ hai (72) và thứ ba 
(73) tương ứng. ứng suất kéo của các vùng thứ nhất (71) và các vùng thứ ba (73) được 
điều chỉnh để thấp hơn so với ứng suất kéo của các vùng thứ hai (72).  
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(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng chứa bendamustin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa bendamustin hoặc este, 
muối hoặc solvat dược dụng của chúng làm hoạt chất, và tá dược dược dụng, là chất hoạt 
động bề mặt ưa nước không ion dược dụng.  
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2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) USUI, Yoshinori (JP), ENDO, Yuji  (JP), YAMAMURA, Shogo  (JP), ASANUMA, 
Katsuhiko  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm thân máy có bề mặt trên cùng có cửa để bỏ đồ 
giặt, bồn tiếp nhận nước được đỡ đàn hồi trong thân, lồng quay được lắp quay được 
trong bồn tiếp nhận nước và bộ cấp nước bao gồm van cấp nước được nối với nguồn cấp 
nước và hộp cấp nước tiếp nhận và trữ nước trong được cấp từ van cấp nước. Bộ cấp nước 
được lắp ở phần phía trên của thân máy. Hộp cấp nước bao gồm phần tiếp nhận nước 
tiếp nhận nước từ van cấp nước và phần trữ nước nằm dưới phần tiếp nhận nước và trữ 
nước được cấp từ bồn tiếp nhận nước. Phần trữ nước có bề mặt thành bên hướng vào trong 
lồng quay và được tạo lỗ xả để qua đó nước trong phần trữ nước được cấp vào lồng quay.  
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(11) 32866 
(21) 1-2012-03821 (51) 7 B65D  3/06,  65/40, B32B  27/10,  

29/00, D21H  21/16,  27/10 
(22) 19.05.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/IB2011/052199      19.05.2011 (87) WO 2011/145073 24.11.2011 
(30) 1050510-5      21.05.2010 SE 
(71) STORA ENSO OYJ  (FI) 

Kanavaranta 1, FI-00101 Helsinki, Finland 
(72) HEISKANEN, Isto (FI), RAISANEN, Timo (FI), RASANEN, Jari (FI), LAMMI, Titta 

(FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật chứa làm từ bìa chứa sợi và phương pháp sản xuất vật chứa 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật chứa được làm từ bìa chứa sợi trong đó vật chứa này bao gồm 

thân và đáy, đáy đã nêu bao gồm bìa được phủ polyme, ít nhất một bên của thân đã nêu 
không được phủ và thân được tạo thành bằng cách hàn kín hai mép của thân với nhau 
dọc theo đường hàn. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất vật chứa này.  
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(11) 32867 
(21) 1-2012-03873 (51) 7 A47F  5/13 
(22) 09.06.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/002841 09.06.2011 (87) WO2011/154145 15.12.2011 
(30) 20 2010 007 893.8      11.06.2010 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2012 
(71) TEGOMETALL INTERNATIONAL AG  (CH) 

Industriestrasse CH-8574 Lengwill (CH) 
(72) BOHNACKER, Ulrich (CH) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bàn bán hàng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bàn bán hàng bao gồm một khu vực nhận hàng (4) để nhận hàng 
hóa, bốn chân bàn (1) và một cái đế (7) hỗ trợ hàng hóa trong khu vực nhận hàng hóa. 
Bốn mặt bên cạnh thẳng đứng (5) dùng để phân định phần bên của khu vực nhận hàng 
hóa được cố định vào các chân bàn. ít nhất một trong những mặt bên cạnh thẳng đứng 
(5) bao gồm một phần uốn hình móc (19) hướng xuống phía dưới có thể được móc từ 
phía trên vào trong một rãnh (17) tại phần cuối phía trên của ít nhất một trong những 
chân bàn (1). Mặt bên cạnh thẳng đứng (5) hoặc một phần (13) có thể được tháo móc từ 
rãnh (17) và được gập lại bởi thao tác bằng tay đơn giản, và chiếc bàn bán hàng có thể 
được tháo rời hoặc lắp lại hoàn toàn bằng phương tiện chỉ thêm một số thao tác bằng tay. 
Do vậy, rãnh (17) và phần uốn (19) là những bộ phận cứng, chắc chắn của chiếc bàn có 
chức năng đơn giản để tạo ra sự kết nối chắc chắn giữa mặt bên cạnh và các chân bàn 
(1), và cho phép chiếc bàn được sử dụng dễ dàng.  
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(11) 32868 
(21) 1-2012-03882 (51) 7 B65D  1/02,  39/16, B67B  1/06 
(22) 30.05.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/EP2011/002664 30.05.2011 (87) WO 2011/151050 08.12.2011 
(30) 1054201 31.05.2010 FR 

MI2010A001085 16.06.2010 IT 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, U.S.A 
(72) VILLARET DE CHAUVIGNY, Benoit (FR), BRIGNOLO, Gino, Giovanni (IT), 

MORETTIN, Amhrogio (IT), CAMPODONICO, Federico (IT), PERRONE, Dalmazio 
(IT) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật chứa bằng thủy tinh với cổ được tạo ren bên trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa bằng thủy tinh với cổ hình trụ (1) thích hợp để đậy kín vật 
chứa bằng nút chặn được lắp vào trong cổ đã nêu, cổ (1) đã nêu gồm có ren bên trong (6) 
cho phép đậy và mở thuận nghịch vật chứa bằng cách vặn vào và vặn ra nút chặn đã nêu, 
trong đó ren bên trong (6) của cổ gồm có ít nhất hai vòng ren độc lập (7) cho phép mở và 
đậy vật chứa bằng cách vặn vào và tương ứng vặn ra nút chặn bằng quay nút chặn trên 
một góc nhỏ hơn 180o.  
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(11) 32869 
(21) 1-2012-03913 (51) 7 F17C  9/02, F16L  55/04 
(22) 13.04.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/JP2011/002183     13.04.2011 (87) WO 2011/158417 22.12.2011 
(30) 2010-139208     18.06.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 
(72) ARIHARA, Hirotoshi (JP), UEDA, Hiroki  (JP), IMANISHI, Etsujiro  (JP), 

NISHlMURA, Makoto  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hóa hơi dùng cho khí hóa lỏng nhiệt độ thấp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hoá hơi (10) dùng cho khí hoá lỏng nhiệt độ thấp có các 
cụm ống hoá hơi (11), mỗi cụm có các panen ống hoá hơi (16) mà trong đó có các ống 
hoá hơi (21) để hoá hơi khí hoá lỏng nhiệt độ thấp đi qua bằng cách trao đổi nhiệt với 
bên ngoài được bố trí trong mặt phẳng thẳng đứng, từng panen ống hoá hơi (16) được bố 
trí theo chiều vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng, ống phân phối (12) được nối với 
từng cụm ống hoá hơi (11) mà phân phối khí hoá lỏng đến từng cụm ống hoá hơi (11), 
ống gom (14) mà được nối với từng cụm ống hoá hơi (11) và gom và chuyển khí hoá 
lỏng bị hoá hơi trong cụm ống hoá hơi (11), và phương tiện ngăn chặn xung động liên 
cụm (13) mà ngăn chặn sự lan truyền của xung động áp suất trong các cụm ống hoá hơi 
(11) được nối với nhau nhờ ống phân phối (12) và ống gom (14).  
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(11) 32870 
(21) 1-2012-03927 (51) 7 B65B  3/30,  39/00,  37/20,  3/32 
(22) 05.05.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/DE2011/001055 05.05.2011 (87) WO 2011/153983 15.12.2011 
(30) 10 2010 023 831.7      10.06.2010 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.02.2013 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland 
(72) HEEP, Frank (DE), STEINFELDT, Ralf (DE), HORTMANNS, Johannes (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp nạp sản phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để nạp sản phẩm vào đồ chứa. Sản phẩm 
gồm có thành phần lỏng thứ nhất và ít nhất một thành phần thứ hai. Sản phẩm được nạp 
vào đồ chứa cần được làm đầy thông qua ít nhất một ống nạp và ít nhất một van nạp. 
ống nạp được chia giữa chỗ chứa và van nạp thành các đoạn ống bởi ít nhất một van tiết 
lưu. Đoạn ồng giữa van nạp và van tiết lưu được bố trí gần kề với van nạp được định cỡ 
theo cách mà thể tích bên trong của phần thứ nhất của van nạp gần như tương ứng với 
thể tích nạp của đồ chứa được làm đầy.  
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(11) 32871 
(21) 1-2012-03959 (51) 7 A61K  9/22,  9/20,  47/38,  31/216 
(22) 01.06.2011 (43) 25.02.2013 
(86) PCT/KR2011/003989 01.06.2011 (87) WO 2011/152652 08.12.2011 
(30) 10-2010-0052030      01.06.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2012 
(71) KOREA UNITED PHARM, INC.  (KR) 

154-8 Nonhyun-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-010, Republic of Korea 
(72) LEE, Beom-Jin (KR), JUNG, Won-Tae  (KR), CHOI, Youn-Woong (KR), NAM, Kyu-

Yeol  (KR), CHO, Sang-Min  (KR), JANG, Jae-Sang  (KR), CHOI, Min-Ji (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm giải phóng có kiểm soát chứa axeclofenac dùng qua 

đường miệng 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm giải phóng có kiểm soát dùng qua đường miệng mỗi ngày 

một lần có hiệu quả dược lý lâm sàng tối ưu. Chế phẩm này được bào chế ở dạng viên 
nén có hai lớp, viên nén kép hoặc viên nén có nhiều lớp, bao gồm lớp giải phóng nhanh 
chứa axeclofenac, chất phụ gia tan trong nước, chất phụ gia không tan, chất hoà tan, chất 
gây rã và chất độn, và lớp giải phóng chậm chứa axeclofenac, nền giải phóng chậm, chất 
gây rã, chất kết dính, chất độn, chất gây trơn chảy, chất hoà tan và chất làm trơn.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 2150 
(21) 2-2010-00250 (51) 7 C10L 1/14 
(22) 19.11.2010 (43) 25.02.2013 
(71) Viện Khoa học vật liệu ứng dụng  (VN) 

Số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Sơn Lâm (VN), Nguyễn Thị Thu Thảo (VN), Huỳnh Thành Công (VN) 
(54) Phụ gia tăng chỉ số xetan cho dầu điezen và biođiezen 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chất phụ gia tăng chỉ số xetan cho dầu điezel và điezel 
sinh học. 
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2151 (11) 
(21) 2-2010-00251 (51) 7 C10L 1/14 
(22) 19.11.2010 (43) 25.02.2013 
(71) Viện Khoa học vật liệu ứng dụng  (VN) 

Số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Sơn Lâm (VN), Nguyễn Thị Thu Thảo (VN), Huỳnh Thành Công (VN) 

Phụ gia chống oxy hóa cho biođiezel (54) 
  (57)     Chất phụ gia chống oxy hóa cho điezel sinh học theo giải pháp hữu ích có khả năng tăng 

chỉ số ổn định oxy hóa của điezel sinh học từ 0,49 giờ lên trên 24 giờ, tỷ lệ phối trộn từ 
0,05 - 0,3% trọng lượng đối với điezel sinh học.  
Ngoài ra, hơn hẳn các chất phụ gia khác, phụ gia chống oxy hóa cho điezel sinh học 
theo giải pháp hữu ích có mức chi phí thấp và không tạo ra chất thải độc hại nên không 
ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe con người, hơn nữa độ bền động cơ của các 
loại phụ gia này vẫn đang đảm bảo.  
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(11) 2152 
(21) 2-2010-00252 (51) 7 C08J 5/18 
(22) 19.11.2010 (43) 25.02.2013 
(71) Viện Khoa học vật liệu ứng dụng  (VN) 

Số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Sơn Lâm (VN), Nguyễn Thị Thu Thảo (VN), Huỳnh Thành Công (VN) 
(54) Polyme phân hủy sinh học 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến một loại polyme phân huỷ sinh học với tỉ lệ như sau:  
+ PVA (Polyvinyl alcohol): 50%  
+ Tinh bột sắn: 10%.  
+ Glyxerin & Urª: 5%  
+ Sợi thiên nhiên (Xenlulose): 25%  
+ Chất tạo liên kết CL-1(Glyoxan): 10%.  
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(11) 2153 
(21) 2-2010-00280 (51) 7 C02F 3/00 
(22) 17.12.2010 (43) 25.02.2013 
(71) Trường đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Phước Dân (VN), Kenji Furukawa (JP), Lê Thị Thúy Phượng (VN), Nguyễn 
Lễ (VN), Phan Thế Nhật (VN), Đỗ Thị Thúy Phương (VN) 

(54) Phương pháp sinh học để xử lý nước thải sản xuất cao su 
  (57)    Phương pháp sinh học để xử lý nước thải sản xuất cao su gồm các quá trình sau: (i) quá 

trình kỵ khí giá thể pVA-gel để xử lý COD, (ii) quá trình SWIM-BED với các giá thể sợi 
để xử lý COD và thực hiện quá trình nitrat hóa bán phần, (iii) quá trình anamox sử dụng 
giá thể polyester không dệt chuyển hoá ammoniac và nitrit thành khi nitơ.  
Quá trình này có các ưu điểm sau:  
- Tăng cường nồng độ sinh khối trong các bể phản ứng, điều này dần đến công nghệ này 
có thể chạy ở tải trọng cao, kích thước công trình nhỏ;  
- Tránh hiện tượng bùn sinh học bị mất đi như thường xảy ra đối với quá trình sinh 
trưởng lơ lửng;  
- Do ứng dụng quá trình kị khí anamox vì vậy năng lượng sử dụng thấp so với quá trình 
sinh học khử nitơ thông thường;  
- Lượng bùn sinh ra thấp dần đến giảm chi phí xử lý bùn.  
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(11) 2154 
(21) 2-2011-00160 (51) 7 E04G  1/15,  5/02,  11/48 
(22) 25.07.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quậ Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Hệ cốp pha sàn với đầu chống để lại có khả năng tháo lắp 
nhanh và phương pháp tháo/lắp 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống cốp pha sàn (1) đỡ các tấm cốp pha thi công sàn bao 
gồm: ít nhất hai cặp cụm chống (2) bao gồm phương tiện chống (24) và phương tiện đỡ 
(23) định vị được ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Tấm cốp pha đỡ tấm cốp pha sàn (3) 
được đỡ bởi phương tiện đỡ (23). Các tấm cốp pha sàn (4) được đỡ tháo được bởi các 
tấm cốp pha đỡ tấm cốp pha sàn (3).  

Vị trí định vị thứ nhất của phương tiện đỡ (23) là vị trí mà phương tiện chống (24), 
tấm cốp pha đỡ tấm cốp pha sàn (3) và các tấm cốp pha sàn (4) tạo thành bề mặt phẳng 
liên tục sẵn sàng để đổ bê tông thi công sàn. Vị trí định vị thứ hai của phương tiện đỡ 
(23) là vị trí phương tiện này nằm cách vị trí định vị thứ nhất, nhờ đó tấm cốp pha đỡ 
tấm cốp pha sàn (3) và các tấm cốp pha sàn (4) có thể được dịch chuyển xuống để bê 
tông có thể được đỡ trên các đầu chống để lại và lấy ra các tấm (3, 4) cho việc thi công sàn 
bê tông tiếp theo. Giải pháp hữu ích cũng đề cập tới phương pháp tháo/lắp hệ thống (1).  
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(11) 2155 
(21) 2-2011-00161 (51) 7 H02M  007/12 
(22) 27.07.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2011 
(71) ANN CHENG ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

NO.7-18, XINPI, JIUPl VlLLAGE, TAlBAO CITY, CHIAYI COUNTY, TAIWAN 
(72) Tsung-Ein Tsai (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Mạch công suất để biến đổi AC thành DC kiểu không biến áp và 
điều chỉnh được 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề cập tới mạch công suất để biến đổi AC thành DC kiểu không biến áp và điều 
chỉnh được. Mạch công suất để biến đổi AC thành DC này bao gồm thành phần điện 
kháng thứ nhất, thành phần điện kháng thứ hai và nguồn AC được kết nối điện để tạo 
thành mạch kín. Thành phần điện kháng thứ hai được nối với bộ chỉnh lưu kiểu cầu để 
chỉnh lưu toàn sóng của điện áp thấp AC để kết xuất điện áp thấp DC không ổn định. Tụ 
lọc được nối song song với bộ chỉnh lưu kiểu cầu để lọc điện áp thấp DC không ổn định 
và kết xuất điện áp thấp DC ổn định. Do đó chi phí sản xuất được giảm đáng kể, tiết kiệm 
năng lượng, và không sinh ra nhiệt. Hơn nữa, điện kháng của toàn bộ mạch được giảm sao 
cho để thu được hệ số công suất cao. Không tạo ra bức xạ tần số cao, do đó không có hư 
hỏng do bức xạ và không gây nhiễu cho thiết bị điện tử.  
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2156 (11) 
(21) 2-2011-00167 (51) 7 E04B  1/38,  1/41 
(22) 09.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2011 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6 đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Đai ốc côn neo bằng nhựa và phương pháp chế tạo (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới đai ốc côn neo bằng nhựa (1) hình nón cụt. Phần đầu lớn 

(1a) của đai ốc (1) được làm thích ứng để chứa đai ốc kim loại (2a) có lỗ ren (21) đồng 
trục với đường trục của hình nón cụt đai ốc (1). Phần đầu nhỏ (1b) có lỗ ren (1c) đồng 
trục với đường trục của hình nón cụt đai ốc (1) Lỗ ren (1c) không nối thông với lỗ ren 
(21). Hơn nữa, mặt đầu của lỗ ren trên phần đầu nhỏ (1b) có đệm chặn (2b) được liên 
kết cố định với đai ốc (2a) ở phần đầu lớn (1a) thông qua ống kim loại (2c). Giải pháp 
hữu ích cũng đề cập tới phương pháp chế tạo đai ốc côn neo bằng nhựa (1).  
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(11) 2157 
(21) 2-2011-00168 (51) 7 A44B  19/26 
(22) 10.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2011 
(75) WANG, LIEN-CHOU  (TW) 

No. 273, Sun-Jin Street, Sulin District, New Taipei City 238, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Khóa kéo hai lớp 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa kéo hai lớp bao gồm hai dải dây khóa, mỗi dải dây 
khóa có một dải bịt kín được phủ trên cạnh trên và dưới ngang và một cạnh bên dọc của 
nó và được khâu với dãy răng đan cài vào nhau liên kết, và một dãy răng đan cài vào 
nhau được tạo thành từ dãy răng của các cuộn dây và tương ứng được gắn chặt vào mỗi 
cạnh trên và dưới đối diện nhau của mỗi dải dây khóa, mỗi cuộn dây có phần đầu cuộn 
dây và phần thân cuộn dây kết nối với mặt trước của phần đầu cuộn dây, phần thân cuộn 
dây có một mặt rãnh lõm được bố trí ở hai cạnh bên đối diện của mặt rãnh lõm và cố nối 
giữa mặt rãnh lõm và phần đầu cuộn dây liên kết để mỗi cuộn dây có profin hình con 
nòng nọc. Thanh trượt khóa có lưỡi dẫn hướng mở rộng về phía trước từ phần giữa của 
thành chia để đỡ dãy răng đan cài vào nhau theo phương ngang.   
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(11) 2158 
(21) (51) 7 F16B 5/00 2-2011-00169 
(22) 10.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2011 

Công ty TNHH Đại Quý  (VN) (71) 
412/3 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Bảo Toàn (VN), Lâm Hồng Thịnh (VN) 
Khóa liên kết tạo phẳng (54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến loại khóa liên kết tạo phẳng dùng để nối các tấm phẳng 
trong quá trình gắn các tấm này vào bề mặt công trình, khóa liên kết tạo phẳng bao gồm 
thanh ngang, thanh đứng và chốt hình nêm. Thanh ngang là một miếng mỏng. Thanh 
đứng cũng là một miếng mỏng được gắn vào giữa thanh ngang, tại vị trí tiếp xúc giữa hai 
thanh có tiết diện nhỏ hơn so với tiết diện thanh đứng. Trên thanh đứng được đục lỗ hình 
chữ nhật và hai bên lỗ hình chữ nhật được xẻ một khe nhỏ chạy dọc từ đầu tự do của 
thanh đứng đến khoảng giữa lỗ hình chữ nhật. Khe nhỏ này sẽ tạo ra hai thanh kẹp nằm 
hai bên thanh đứng, thanh kẹp có thể gập xuống sát thanh ngang. Chốt hình nêm có bề 
ngang nội tiếp được lỗ hình chữ nhật.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
485 

(11) 2159 
(51) 7(21) 2-2011-00173 B62B 3/00 

(22) 11.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2011 
(71) GREAT TAIWAN MATERIAL HANDLING CO.  (TW) 

No. 133, Zihli 2nd St., Wuchi Township, Taichung 43546, Taiwan 
(72) David Wang (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Xe đẩy đựng dụng cụ (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến xe đẩy đựng dụng cụ bao gồm ít nhất một hộp, nhiều trụ, thanh 

treo, bộ phận quấn dây điện và nhiều bộ bánh xe được nối vào đầu dưới của các trụ. ít 
nhất một hộp có ít nhất một bộ lỗ lắp ráp được tạo ở một mặt ngoài của nó. Nhiều trụ 
được nối với ít nhất một hộp và mỗi trụ này có một phần nối được bố trí bên trong nó. 
Thanh treo được nối giữa các phần nối của hai trụ kề nhau. Bộ phận quấn dây điện được 
nối vào ít nhất một bộ lỗ lắp ráp và dây điện được quấn quanh bộ phận quấn dây này. 
Khăn giấy được móc vào thanh treo.  
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(11) 2160 
(21) (51) 7 A47G  25/00 2-2011-00185 
(22) 23.08.2011 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2011 
(71) Công ty TNHH R.C Thanh Ngọc  (VN) 

162 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 
(72) Âu Thanh Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
Sào phơi quần áo tự động xếp lại được (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến sào phơi quần áo tự động xếp lại được vận hành nhờ thiết 
bị cảm biến hơi nước (1). Khi trời mưa nước mưa sẽ rơi vào mạch cảm biến, động cơ 
điện (12) đặt trong hộp gắn bánh xe (11) nhận được tín hiệu, hoạt động, kéo hệ thống 
thanh trượt trên và dưới chuyển động song song nhau. Mắc phơi quần áo (17) trượt dài 
theo các thanh trượt trên, thu dần vào tủ đựng quần áo (6), đồng thời nắp đậy tủ (16) 
cũng trượt tiến đến đóng tủ lại. Quần áo phơi lúc này được chứa trong tủ (6) nên không 
bị ướt. Khi trời tạnh mưa và nắng trở lại, thiết bị cảm biến (1) sẽ phát tín hiệu đến động 
cơ đảo chiều quay và đưa quần áo ra ngoài. Ngoài ra sào phơi có thể xếp lại nên tiết 
kiệm không gian.  
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2161 (11) 
(51) 7 F16L  15/00 (21) 2-2011-00282 

(22) 01.12.2011 (43) 25.02.2013 
(30) 201110243315.5 23.08.2011 CN 
(71) KING INDUSTRIAL LIMITED  (CN) 

FLAT/RM 1701(001) 17/F, HENAN BUILDING, 90 JAFFE ROAD, WANCHAI, 
HONGKONG, CHINA 

(72) Manouchehr Salehi-Bakhtiari (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu nối ống dẫn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu nối ống dẫn bao gồm thân cơ cấu nối có đường dẫn; 
nhiều miếng dẻo; nắp khóa, gờ chặn thứ nhất; và gờ chặn thứ hai. Các miếng dẻo được 
bố trí quanh chu vi ở một đầu của đường dẫn. Một đầu của mỗi miếng dẻo được nối cố 
định với thân cơ cấu nối. Nắp khóa bao gồm đầu thứ nhất ở gần thân cơ cấu nối và đầu 
thứ hai đối diện với đầu thứ nhất. Mặt côn được tạo ra trên thành trong của đầu thứ hai. 
Mặt côn phối hợp với thành ngoài của các miếng dẻo để khóa ống dẫn. Gờ chặn thứ nhất 
được bố trí trên thành ngoài của thân cơ cấu nối hoặc các miếng dẻo; và gờ chặn thứ hai 
được bố trí trên thành trong của đầu thứ nhất của nắp khóa và phối hợp với gờ chặn thứ nhất.  
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2162 (11) 
(21) 2-2012-00081 (51) 7 B01D 24/00 
(22) 20.04.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 201120175015.3 20.04.2011 CN 
(71) ARISTON THERMO (CHINA) CO., LTD.  (CN) 

No. 9 Xing Chuang Yi Road, Wuxi Singapore Industrial Park, Wuxi, Jiangsu 214028, 
China 

(72) MANCINI, Angelo (IT), GHIDELLI, Serge R.J. (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị khử khuẩn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khử khuẩn được mô tả có thể tạo ra sự khử ít nhất 
chức năng ngăn chặn hệ vi khuẩn ở dòng chảy, cụ thể là nước, do thực thế các thành 
phần nêu trên bao gồm các quả cầu bao gồm chất nền vật liệu trơ hỗ trợ và một hoặc 
nhiều lớp "phức kim loại khử khuẩn" ít nhất lắng lên mặt ngoài của chất nền nêu trên.  

Các quả cầu nêu trên được nhúng chìm trong nguồn nước hoặc dòng nước chảy 
mà chúng có thể phản ứng và ít nhất tạo ra chức năng khử khuẩn của chúng.  
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2163 (11) 
(51) 7 F26B 3/00 (21) 2-2012-00122 

(22) 01.06.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2012 

Vũ Hữu Lê  (VN) (75) 
Tổ 14, thôn Nam Thọ, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái 

(54) Lò sấy buồng đốt hình trụ bằng thép nằm ngang với dàn sấy di 
động 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến lò sấy buồng đốt hình trụ bằng thép nằm ngang với giàn 
sấy di động gồm: buồng đốt được làm bằng thép hình trụ nằm ngang có các ống thu 
nhiệt được đốt bằng củi, rơm rạ, cành lá ...v.v thu được nhiệt sạch, có quạt hút nhiệt đẩy 
vào buồng sấy. Trong đó, buồng sấy được xây bằng gạch hoặc xây bằng đất để chứa 
giàn sấy được làm bằng thép hình xương cá có bánh xe để chứa nhiều phên và thuận tiện 
cho việc đưa phên vào và lấy phên ra dễ dàng.  
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(11) 2164 
(21) (51) 7 B30B 9/28 2-2012-00123 
(22) 01.06.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2012 
(75) Vũ Hữu Lê  (VN) 

Tổ 14, thôn Nam Thọ, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái 
(54) Máy ép sợi miến bán tự động 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến máy ép sợi miến bán tự động được chế tạo bằng khung 
thép có bánh xe di động gồm bộ phận ép sợi miến có động cơ, hộp số giảm tốc, thanh 
răng và vô lăng quay tay mà được đặt phía trên của khung giá đỡ được làm bằng thép 
hộp, được hàn chặt với nhau; bộ phận chuyển phên đựng sợi miến được chuyển động 
trên hai dây đai kéo bằng động cơ biến tần điều chỉnh được tốc độ di chuyển để cho sợi 
miến đùn xuống không bị đứt đoạn hoặc ùn lại; hộp đựng bột ép miến được làm bằng gỗ và 
bọc bằng thép lá inox ở phía ngoài vừa để giữ nhiệt và vừa để vệ sinh an toàn thực phẩm.  
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(11) 2165 
(21) (51) 7 B66B 11/06, B66F 7/02 2-2012-00156 
(62) 2-2011-00253   
(22) 16.06.2008 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2008 
(75) Lê Duy Hoan  (VN) 

Xóm Liên Hiệp 1, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
(54) Thiết bị nâng hạ thực hiện công việc bảo dưỡng các cột điện 

chiếu sáng được bố trí trên đường, cầu đường bộ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nâng hạ trên cơ sở sử dụng cần trục thiếu nhi bỏ phần cần 

thay vào các bộ phận:  
- Giá đỡ thang 10, thang lên xuống 11, dây cáp an toàn 8, lan can ngang 17, để thực hiện 
bảo dưỡng định kỳ các gối cầu đường bộ có cao độ lớn. ưu điểm :  
Khi làm việc phần chiếm lòng cầu nhỏ (1,5m2) ít gây trở ngại giao thông trên cầu bảo 
đảm an toàn hiệu quả cho người thực hiện nhiệm vụ, giá cả phù hợp với điều kiện thực tế 
của các đơn vị quản lý duy tu đường bộ.  
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(11) 2166 
(21) 2-2012-00174 (51) 7 F21V  23/00, H05B  37/02 
(22) 26.07.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 100214570 05.08.2011 TW 
(71) QBAS TECH. CO., LTD.  (TW) 

6F., No. 2-1, Gongye E. 1st Rd., East Dist., Science Based Industrial Park, Hsinchu 
City 30075, Taiwan 

(72) CHAN, YUNG-CHENG (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị cấp nguồn của môđun phát sáng LED 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cấp nguồn của môđun phát sáng LED bao gồm 
môđun phát sáng LED và thiết bị cấp nguồn. Môđun phát sáng LED bao gồm đèn ánh 
sáng xuyên qua được và thành phần phát sáng LED được bố trí ở bên trong đèn ánh sáng 
xuyên qua được. Thiết bị cấp nguồn này được nối với đèn ánh sáng xuyên qua được 
hoặc được bố trí bên trong đèn ánh sáng xuyên qua được. Khe dẫn hướng được bố trí 
trên đèn ánh sáng xuyên qua được hoặc một vỏ của thiết bị cấp nguồn. Thiết bị cấp 
nguồn còn bao gồm một bộ điều khiển cấp nguồn tương ứng về vị trí với khe dẫn hướng. 
Bộ điều khiển cấp nguồn này có thể được cắm vào khe dẫn hướng để điều khiển nguồn 
cấp cho môđun phát sáng LED. Do đó, bộ điều khiển cấp nguồn có thể thay được một 
cách độc lập, nhờ đó cho phép thay thế dễ dàng và giảm chi phí thay thế.  
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(11) 2167 
(21) 2-2012-00180 (51) 7 F28D  5/00 
(22) 08.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 100214627 08.08.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2012 
(71) ESSENCE METAL TRADING LTD.  (TW) 

22F.-3, No.110, Sanduo 4th Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan 
(72) David YAO (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm ống trao đổi nhiệt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm ống trao đổi nhiệt bao gồm khung và các ống trao đổi 
nhiệt. Vách ngăn được bố trí bên trong khung để ngăn đường dẫn không khí mát và 
đường dẫn khí thải nhiệt độ cao. Các ống trao đổi nhiệt được bố trí ở bên trong khung, 
cách đều nhau, và xuyên qua vách ngăn, nửa dưới của các ống này được bố trí trong 
đường dẫn khí thải nhiệt độ cao, và nửa trên của các ống này được bố trí trong đường 
dẫn không khí mát. Khác biệt ở chỗ, ống trao đổi nhiệt là ống kim loại kín, khoảng 
trống bên trong ống trao đổi nhiệt ở trạng thái chân không, trong đó một lượng nước 
thích hợp được bổ sung vào khoảng trống này; và mặt ngoài của ống có cánh tản nhiệt 
được bố trí theo hướng kính. Do đó, cụm ống trao đổi nhiệt theo giải pháp hữu ích có thể 
cải thiện hiệu suất làm nguội khí thải nhiệt độ cao.  
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2168 (11) 
(51) 7 A47G 33/00, C06F 1/26 (21) 2-2012-00243 

(22) 25.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ sản xuất cơ 

khí Hùng Tuấn  (VN) 
688/36 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Trương Hùng Tuấn (VN) 
(54) Máy ép nhang 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy ép nhang bao gồm khung máy (4), trên đó có động cơ 
dẫn động (5), tủ điện (3), hộp giảm tốc (6), cụm gắp tăm nhang (1), cụm ép bột nhang 
(2) và phễu chứa bột nhang (7); cụm gắp tăm nhang (1) bao gồm hai bánh xe dẫn hướng 
quay ngược chiều nhau và các ống dẫn hướng. Mômen quay của động cơ (5) sẽ được 
truyền ra cho hai trục của hộp giảm tốc, trục thứ nhất của hộp giảm tốc nhận được truyền 
động quay từ động cơ qua một cam (19) sẽ biến chuyển động quay thành chuyển động 
tịnh tiến của pit tông ép bột nhang (11), trục thứ hai được truyền động quay từ động cơ 
để truyền động cho một cánh quét (8) để quét bột nhang chứa trong phễu chưa bột nhang 
(7) vào một xi lanh ép bột nhang (13), trong đó pit tông ép bột nhang (11) được đỡ theo 
phương dọc trục nhờ một bộ phận đỡ được bố trí ở mặt trên của hộp giảm tốc (6).  
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(11) 2169 
(21) 2-2012-00263 (51) 7 B01J  23/00,  23/06, C08K  9/02, 

C09C  3/06 
(22) 23.11.2012 (43) 25.02.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2012 
(71) Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Đỗ Thanh Hải (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN), Nguyễn Ngọc 

Thụy (VN), Đỗ Mạnh Hùng (VN), Dương Quang Thắng (VN), Nguyễn Thị Ngọc 
Quỳnh (VN) 

(54) Phương pháp sản xuất hạt kẽm oxit bằng chất kết dính có tính 
baz¬ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất hạt kẽm oxit có độ bền cơ học cao, 
không ảnh hưởng nhiều đến diện tích bề mặt riêng của hạt kẽm oxit tạo thành bằng cách 
trộn đều dung dịch hydroxit được chọn từ nhóm gồm có hydroxit kim loại kiềm, kiềm 
thổ, amoni hydroxit hoặc amoni cacbonat và các amin vào bột kẽm oxit theo tỉ lệ thích 
hợp, ủ hỗn hợp trộn ở trên trong khoảng thời gian thích hợp để tạo thành hỗn hợp keo, 
cho hỗn hợp keo thu được vào máy tạo hình hạt kẽm oxit, sấy hạt kẽm oxit tạo thành, 
sau đó nung để thu được hạt kẽm có độ bền cơ học cao.  
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Phần III 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 20932 
(21) 3-2011-00550 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.05.2011 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 

    
 

                                           1.1                            1.2                         1.3 
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(11) 20933 
(21) 3-2011-01708 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 02.12.2011 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam II  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Trung Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20934 
(21) 3-2012-00100 (28) 01 
(54) ống hút (51) 07-06 
(22) 30.01.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 001897190-0002 27.07.2011 EM 
(71) SILMAN INVEST & TRADE LTD.   (SC) 

Olivier Maradan Building, Olivier Maradan Street Suite 2. Victoria, Mahe 
SEYCHELLES 

(72) Ferenc ECSERI (HU) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(55)  
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(11) 20935 
(21) 3-2012-00113 (28) 01 
(54) Túi đựng cọ lăn sơn và phụ 

kiện 

(51) 09-05 

(22) 02.02.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất xây dựng Thành Công 

Thành  (VN) 
313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Văn Hòa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20936 
(21) 3-2012-00157 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 10.02.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 001936501 21.10.2011 FR 
(71) Martell & Co.   (FR) 

Place Edouard Martell, BP 21, 16100 Cognac, France 
(72) Patrick VEYSSIERE (FR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20937 
(21) 3-2012-00357 (28) 01 
(54) Túi đựng giấy ảnh (51) 09-05 
(22) 29.03.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại và thiết bị công nghiệp Việt 

Trung  (VN) 
78 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(72) Vũ Tự Hào (VN) 
(55)  
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(11) 20938 
(21) 3-2012-00358 (28) 01 
(54) Túi đựng giấy màu (51) 09-05 
(22) 29.03.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại và thiết bị công nghiệp Việt 

Trung  (VN) 
78 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(72) Vũ Tự Hào (VN) 
(55)  
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(11) 20939 
(21) 3-2012-00359 (28) 01 
(54) Túi đựng giấy ảnh (51) 09-05 
(22) 29.03.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại và thiết bị công nghiệp Việt 

Trung  (VN) 
78 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(72) Vũ Tự Hào (VN) 
(55)  
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(11) 20940 
(21) 3-2012-00673 (28) 01 
(54) Quần lót nữ (51) 02-01 
(22) 30.05.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Ngô Kim Anh  (VN) 

P503, ĐN1-CT3, khu đô thị Văn Khê, đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Kim Anh  (VN) 
(55)  
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(11) 20941 
(21) 3-2012-00674 (28) 01 
(54) Quần lót nữ (51) 02-01 
(22) 30.05.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Ngô Kim Anh  (VN) 

P503, ĐN1-CT3, khu đô thị Văn Khê, đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Kim Anh  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

    
 
 

                                               1.2                                              1.3                       1.4 
 
 

  
 
 

                                                     1.5                                              1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
506 

(11) 20942 
(21) 3-2012-00675 (28) 01 
(54) Quần lót nữ (51) 02-01 
(22) 30.05.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Ngô Kim Anh  (VN) 

P503, ĐN1-CT3, khu đô thị Văn Khê, đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Kim Anh  (VN) 
(55)  
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(11) 20943 
(21) 3-2012-00676 (28) 01 
(54) Quần lót nữ (51) 02-01 
(22) 30.05.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Ngô Kim Anh  (VN) 

P503, ĐN1-CT3, khu đô thị Văn Khê, đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Kim Anh  (VN) 
(55)  
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(11) 20944 
(21) 3-2012-00677 (28) 01 
(54) Quần lót nữ (51) 02-01 
(22) 30.05.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Ngô Kim Anh  (VN) 

P503, ĐN1-CT3, khu đô thị Văn Khê, đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Kim Anh  (VN) 
(55)  
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(11) 20945 
(21) 3-2012-00678 (28) 01 
(54) Quần lót nữ (51) 02-01 
(22) 30.05.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Ngô Kim Anh  (VN) 

P503, ĐN1-CT3, khu đô thị Văn Khê, đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Kim Anh  (VN) 
(55)  
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(11) 20946 
(21) 3-2012-00904 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 06.07.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH chế biến thực phẩm Hồng Thiên  (VN) 

133/2 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP .  Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Văn Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20947 
(21) 3-2012-00905 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 06.07.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH chế biến thực phẩm Hồng Thiên  (VN) 

133/2 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.   Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Văn Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20948 
(21) 3-2012-01013 (28) 01 
(54) Bàn liền ghế (51) 06-05 
(22) 25.07.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng  (VN) 

Số 99 Tô Hiến Thành, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  
(72) Nguyễn Bê (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20949 
(21) 3-2012-01014 (28) 01 
(54) Bàn liền ghế (51) 06-05 
(22) 25.07.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng  (VN) 

Số 99 Tô Hiến Thành, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  
(72) Nguyễn Bê (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20950 
(21) 3-2012-01077 (28) 01 
(54) Bình đun nước nóng (51) 23-03 
(22) 07.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 12-00185-0101 13.02.2012 MY 
(71) Centonia Industries Sdn Bhd  (MY) 

No. 25, Jalan Seruling 58, Taman Klang Jaya, 41200, Klang, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(72) LEOM, Jiew Fook (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20951 
(21) 3-2012-01145 (28) 01 
(54) Bếp than (51) 07-02 
(22) 17.08.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Nguyễn Công Dân  (VN) 

115, ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Nguyễn Công Dân  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 20952 
(21) 3-2012-01146 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 
(22) 17.08.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Ngô Hoàng Triều  (VN) 

63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Hoàng Triều  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20953 
(21) 3-2012-01169 (28) 01 
(54) Bật lửa (51) 27-05 
(22) 22.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 29/413915 22.02.2012 US 
(71) Zippo Manufacturing Company  (US) 

33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, United States of America 
(72) James M. McDonough (US), Daniel Ferrara Jr. (US), Brian J. Barber (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20954 
(21) 3-2012-01172 (28) 01 
(54) Bình đựng nước (51) 07-07 
(22) 23.08.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Kang Hyun Goo  (KR) 

113-610, Chowon Apt., Sinbang-dong, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
SEOUL 330-770 Rep. of KOREA 

(72) Kang Hyun Goo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN Co.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20955 
(21) 3-2012-01182 (28) 01 
(54) Thùng đựng cáp mạng (51) 09-03 
(22) 24.08.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Khôi  (VN) 

436/14 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Ân (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                       1.1                                         1.2  
 
 

    
 
 

                           1.3                            1.4                             1.5                        1.6 
 
 

  
 
 

                                                            1.7                         1.8  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20956 
(21) 3-2012-01188 (28) 01 
(54) Dụng cụ phân tích cầm tay 

sử dụng tia X 

(51) 10-05 

(22) 27.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 29/414403 28.02.2012 US 
(71) X-Ray Optical Systems, Inc.  (US) 

15 Tech Valley Drive, East Greenbush, New York 12061, U.S.A 
(72) Rory R. Delaney (US), Daniel Dunham (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20957 
(21) 3-2012-01194 (28) 02 
(54) Trạm trộn bê tông tự động (51) 15-04 
(22) 28.08.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1  (VN) 

Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội  

(72) Tạ Đình Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20958 
(21) 3-2012-01195 (28) 03 
(54) Trạm trộn bê tông tự động (51) 15-04 
(22) 28.08.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1  (VN) 

Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

(72) Tạ Đình Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20959 
(21) 3-2012-01196 (28) 03 
(54) Trạm trộn bê tông tự động (51) 15-04 
(22) 28.08.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1  (VN) 

Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

(72) Tạ Đình Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20960 
(21) 3-2012-01209 (28) 01 
(54) Vòng kẹp dùng cho thiết bị 

thể thao 

(51) 21-02 

(22) 29.08.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 29/424352 11.06.2012 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America  
(72) Brandon L. Fossum (US), John A. Solheim (US), Bradley D. Schweigert (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20961 
(21) 3-2012-01224 (28) 03 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 04.09.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 29/417198 30.03.2012 US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc.   (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, Ohio 43551, USA 
(72) Michael J. Lonsway (US), Vincent J. Bailey (US), Bruce A. Becker (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 20962 
(21) 3-2012-01250 (28) 02 
(54) Nắp dùng cho đồ đựng (51) 09-07 
(22) 07.09.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 29/415361 09.03.2012 US 
(71) WKI Holding Company, Inc.  (US) 

5500 N. Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, USA 
(72) Justin Smyers (US), Nicolsson Fernandes (US), Karl Ludeman (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20963 
(21) 3-2012-01251 (28) 04 
(54) Nắp dùng cho đồ đựng (51) 09-07 
(22) 07.09.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 29/415354 09.03.2012 US 
(71) WKI Holding Company, Inc.  (US) 

5500 N. Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, USA 
(72) Justin Smyers (US), Nicolsson Fernandes (US), Karl Ludeman (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20964 
(21) 3-2012-01258 (28) 01 
(54) Bộ điều khiển hoà điện mặt 

trời vào điện lưới quốc gia 

(51) 13-02 

(22) 11.09.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại cơ điện - 

điện tử Việt Linh  (VN) 
Số 83/24, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  

(72) Lê Sỹ Thắng (VN) 
(55)  
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(11) 20965 
(21) 3-2012-01259 (28) 01 
(54) Thiết bị biến đổi điện (51) 13-01 
(22) 11.09.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại cơ điện - 

điện tử Việt Linh  (VN) 
Số 83/24, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  

(72) Lê Sỹ Thắng (VN) 
(55)  
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(11) 20966 
(21) 3-2012-01260 (28) 01 
(54) Thiết bị biến đổi điện (51) 13-02 
(22) 11.09.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại cơ điện - 

điện tử Việt Linh  (VN) 
Số 83/24, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  

(72) Lê Sỹ Thắng (VN) 
(55)  
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(11) 20967 
(21) 3-2012-01267 (28) 01 
(54) Nôi nằm (51) 12-12 
(22) 13.09.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 20120232 13.03.2012 NO 
(71) STOKKE AS  (NO) 

Haahjem, 6260 Skodje, Norway 
(72) SLOTTEROY, Hans-Cato (NO), ANGELFOSS, Hilde (NO), FJELLAND, Alf Vegard 

(NO), JOHANSEN, Oscar (NO), HALSETH, Eivind (NO) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 20968 
(21) 3-2012-01268 (28) 01 
(54) Khung xe đẩy (51) 12-12 
(22) 13.09.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 20120232 13.03.2012 NO 
(71) STOKKE AS  (NO) 

Haahjem, 6260 Skodje, Norway 
(72) SLOTTEROY, Hans-Cato (NO), ANGELFOSS, Hilde (NO), JOHANSEN, Oscar (NO), 

HALSETH, Eivind (NO), FJELLAND, Alf Vegard (NO) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20969 
(21) 3-2012-01269 (28) 01 
(54) Nôi ngồi (51) 12-12 
(22) 13.09.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 20120232 13.03.2012 NO 
(71) STOKKE AS  (NO) 

Haahjem, 6260 Skodje, Norway 
(72) SLOTTEROY, Hans-Cato (NO), FJELLAND, Alf Vegard (NO), JOHANSEN, Oscar  

(NO), ANGELFOSS, Hilde (NO), HALSETH, Eivind (NO) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20970 
(21) 3-2012-01270 (28) 01 
(54) Khung xe đẩy (51) 12-12 
(22) 13.09.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 20120232 13.03.2012 NO 
(71) STOKKE AS  (NO) 

Haahjem, 6260 Skodje, Norway 
(72) SLOTTEROY, Hans-Cato (NO), ANGELFOSS, Hilde (NO), FJELLAND, Alf Vegard 

(NO), HALSETH, Eivind (NO), JOHANSEN, Oscar (NO) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 20971 
(21) 3-2012-01296 (28) 01 
(54) Máy bơm nước (51) 15-02 
(22) 17.09.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần liên doanh Việt-Nhật  (VN) 

359 xóm 17, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hoàng Tiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21001 
(21) 3-2012-01452 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 11.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH MTV thương mại & dịch vụ kỹ thuật TaBi  (VN) 

46 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Duy Anh Minh (VN) 
(55)  
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(11) 21002 
(21) 3-2012-01453 (28) 01 
(54) Ly đựng nến (51) 26-01 
(22) 11.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần Xuân Mai Việt Nam  (VN) 

21 đường số 2A, khu dân cư Intresco, ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Khánh Trung Can (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 21003 
(21) 3-2012-01464 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 15.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 

88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
(55)  
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(11) 21004 
(21) 3-2012-01465 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 15.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 

88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
(55)  
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(11) 21005 
(21) 3-2012-01467 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 15.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế 

Thuận Phát  (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán-Yên Phúc, Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thanh Mai (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 21006 
(21) 3-2012-01480 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm bia (51) 19-08 
(22) 17.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn  (VN) 

6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP .  Hồ Chí Minh  
(72) Lê Hồng Xanh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
589 

(11) 21007 
(21) 3-2012-01491 (28) 01 
(54) áo mưa  (51) 02-02 
(22) 18.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất - xuất nhập 

khẩu Quang Vinh  (VN) 
2900 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Thu Nga (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 21008 
(21) 3-2012-01493 (28) 01 
(54) Thiết bị giải mã tín hiệu 

truyền hình 

(51) 14-03 

(22) 19.10.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 3-2012-000753 02.10.2012 PH 
(71) EPIPHYTE CORPORATION  (BZ) 

Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302 Belize City, Belize 
(72) Matt Day (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21009 
(21) 3-2012-01495 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 19.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Camus La Grande Marque, S.A.  (FR) 

29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 Cognac, France 
(72) Cyril CAMUS (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(55)  
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(11) 21010 
(21) 3-2012-01496 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 19.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Camus La Grande Marque, S.A.  (FR) 

29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 Cognac, France 
(72) Cyril CAMUS (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(55)  
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(11) 21011 
(21) 3-2012-01497 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 19.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Camus La Grande Marque, S.A.  (FR) 

29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 Cognac, France 
(72) Cyril CAMUS (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(55)  
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(11) 21012 
(21) 3-2012-01512 (28) 02 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 22.10.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 002030551-0001 20.04.2012 EM 

002030551-0002 20.04.2012 EM 
(71) Lodestar Anstalt  (LI) 

PO Box 1150 Lova-Center, Vaduz, FL-9490, Liechtenstein 
(72) Raymond David Beverly (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                          1.1                         1.2                 1.3                     1.4                  1.5 
 
 

   
 
 

                                                                 1.6               1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
595 

      
 
 

                          2.1                     2.2                    2.3                     2.4                  2.5 
 
 

  
 
 

                                                                 2.6                 2.7 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
596 

(11) 21013 
(21) 3-2012-01527 (28) 01 
(54) Máy cày xới  (51) 15-03 
(22) 24.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Siam Kubota Corporation Co., Ltd.  (TH) 

101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung Sub-district, Klongluang 
District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) KRITCHAI COJCHAPLAYUK (TH), CHAIRAT DEE-EAM (TH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 21014 
(21) 3-2012-01528 (28) 06 
(54) Lon đồ hộp (51) 09-03 
(22) 25.10.2012 (43) 25.02.2013 
(30) D2012/610/C 17.05.2012 SG 

D2012/611/Z 17.05.2012 SG 
D2012/612/F 17.05.2012 SG 
D2012/613/B 17.05.2012 SG 
D2012/614/I 17.05.2012 SG 
D2012/615/E 17.05.2012 SG 

(71) CROWN Packaging Technology, Inc.  (US) 
11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803-2599, United States of America 

(72) Garry Richard CHANT (GB), Toby George ASHTON (GB), Mike Patrick 
KITTLER (US) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(55)  
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(11) 21015 
(21) 3-2012-01529 (28) 06 
(54) Lon đồ hộp (51) 09-03 
(22) 25.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) CROWN Packaging Technology, Inc.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803-2599, United States of America 
(72) Garry Richard CHANT (GB), Toby George ASHTON (GB), Mike Patrick 

KITTLER (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
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(11) 21016 
(21) 3-2012-01533 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 26.10.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2012-009943 27.04.2012 JP 
(71) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan 
(72) Jun TAMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21017 
(21) 3-2012-01550 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 31.10.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Vina Sa Kê  (VN) 

Số 008, tổ 1, ấp Tân Hóa (Cũ tổ 7, ấp Hóa Nhựt), xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Tấn Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21018 
(21) 3-2012-01559 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 
(22) 01.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 21019 
(21) 3-2012-01560 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 01.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 21020 
(21) 3-2012-01561 (28) 02 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 01.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 21021 
(21) 3-2012-01577 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 05.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH TM sản xuất Hải Nam  (VN) 

55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Tất Cường (VN) 
(55)  
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(11) 21022 
(21) 3-2012-01578 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 05.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH TM sản xuất Hải Nam  (VN) 

55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Tất Cường (VN) 
(55)  
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(11) 21023 
(21) 3-2012-01580 (28) 06 
(54) Khăn giấy (51) 05-06 
(22) 05.11.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 2037101 04.05.2012 EM 
(71) Aktiebolaget SCA Finans  (SE) 

Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden 
(72) Lam Yuk Yuen (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 21024 
(21) 3-2012-01582 (28) 01 
(54) Máy đánh giày (51) 15-05 
(22) 06.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Tam Thuận Phát  (VN) 

137/51 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Trọng Tín (VN) 
(55)  
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(11) 21025 
(21) 3-2012-01584 (28) 01 
(54) Miếng cọ rửa (51) 04-01, 07-05 
(22) 06.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH N.N.B  (VN) 

150/28 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Khánh Nghĩa (VN) 
(55)  
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(11) 21026 
(21) 3-2012-01592 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Quang Tiến  (VN) 
42/34 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Văn Tích (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 21027 
(21) 3-2012-01593 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.11.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Quang Tiến  (VN) 
42/34 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh  

(72) Đoàn Văn Tích (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21084 
(21) 3-2012-01785 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 07.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm 

Đăng Dương  (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Truyền (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21085 
(21) 3-2012-01793 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21086 
(21) 3-2012-01794 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21087 
(21) 3-2012-01795 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21088 
(21) 3-2012-01796 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21089 
(21) 3-2012-01797 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
689 

(11) 21090 
(21) 3-2012-01798 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21091 
(21) 3-2012-01799 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21092 
(21) 3-2012-01800 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
692 

(11) 21093 
(21) 3-2012-01801 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
693 

(11) 21094 
(21) 3-2012-01802 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
694 

(11) 21095 
(21) 3-2012-01803 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
695 

(11) 21096 
(21) 3-2012-01804 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
696 

(11) 21097 
(21) 3-2012-01805 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
697 

(11) 21098 
(21) 3-2012-01807 (28) 01 
(54) Đầu máy hát karaoke (51) 14-01 
(22) 10.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận  (VN) 

78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Xuân Hàn (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
698 

(11) 21099 
(21) 3-2012-01809 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 11.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Bảo Hưng  (VN) 

109 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Vũ Chính (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
699 

(11) 21100 
(21) 3-2012-01810 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 11.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đuờng số 11, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21101 
(21) 3-2012-01811 (28) 01 
(54) Địu phía sau (51) 03-99 
(22) 27.07.2012 (43) 25.02.2013 
(30) DS20120098 31.01.2012 NO 
(71) STOKKE AS  (NO) 

Haahjem, 6260 Skodje, Norway 
(72) Synnove Stave (NO), Tore Mortvedt (NO) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21102 
(21) 3-2012-01813 (28) 01 
(54) Túi xách (51) 03-01 
(22) 11.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty thế giới túi xách  (VN) 

Số 16 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Vũ Lê Kiên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21103 
(21) 3-2012-01816 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Hà Phương  (VN) 

Tổ 9, khu 5, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Vũ Thị Phượng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
703 

(11) 21104 
(21) 3-2012-01818 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 
(22) 12.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Yến Hương  (VN) 

ấp 1 (thửa đất số 288, tờ bản đồ số 12) quốc lộ 60, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

(72) Nguyễn Văn Quốc (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21105 
(21) 3-2012-01819 (28) 01 
(54) Đệm khí (51) 06-09 
(22) 12.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phẩn BAGICO  (VN) 

Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
(72) Nguyễn Thị Thành Thực (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21106 
(21) 3-2012-01820 (28) 01 
(54) Bàn chà chân (51) 28-03 
(22) 13.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 

06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Huỳnh Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21107 
(21) 3-2012-01821 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 
(22) 13.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cà phê Đức 

Mạnh  (VN) 
219 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Hà Văn Tạ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21108 
(21) 3-2012-01822 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 
(22) 13.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty cổ phần liên doanh Phú Quý Malay  (VN) 

Đội 3, Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phong Truyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
708 

(11) 21109 
(21) 3-2012-01825 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Hiệp Thanh  (VN) 

ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
(72) Ngô Văn Hiền  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21110 
(21) 3-2012-01827 (28) 01 
(54) Bút bi (51) 19-06 
(22) 14.12.2012 (43) 25.02.2013 
(30) 139039 22.06.2012 CH 
(71) Premec S.A.  (CH) 

Via Industria, 6814 Cadempino, Switzerland 
(72) Sergio Santini (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21111 
(21) 3-2012-01828 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm sơn (51) 19-08 
(22) 14.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH sơn TISON  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lưu Tấn Tiến  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

1.2 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21112 
(21) 3-2012-01829 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 14.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH PASSIO  (VN) 

15F-15G Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Ngọc Quế Lan (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(11) 21113 
(21) 3-2012-01830 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.12.2012 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH PASSIO  (VN) 

15F-15G Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Mai Ngọc Quế Lan (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
714 

(11) 21114 
(21) 3-2012-01833 (28) 01 
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(11) 21168 
(21) 3-2013-00008 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 04.01.2013 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Hán Linh  (VN) 

118 đường số 32, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Bích Vân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 
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(11) 21169 
(21) 3-2013-00009 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 04.01.2013 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn DR FUJI  (VN) 

49/8 Đặng Minh Trực, phường 10, quận Tân Bình,  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Lộc Minh Huy (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                                    1.1                                             1.2 
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(11) 21170 
(21) 3-2013-00010 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 04.01.2013 (43) 25.02.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn DR FUJI  (VN) 

49/8 Đặng Minh Trực, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Lộc Minh Huy (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
788 

Phần IV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2007-22597 (220) 07.11.2007 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.13.25; 4.5.21 
(731) GM KOREA COMPANY  (KR) 

199-1 Cheongcheon -2Dong, Bupyung-
Gu, Incheon, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng; các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón hợp chất 
chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; hoá chất để bảo quản thực phẩm; 
chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; sản phẩm (hoá chất) dùng để chăm 
sóc và bảo dưỡng ô tô, bao gồm chất dính công nghiệp; chất gắn; khí làm lạnh; chất chống 
đông; chất chống bẩn dùng cho vải chất lỏng thuỷ lực bao gồm chất lỏng dùng cho phanh, 
chất lỏng dẫn động, chất lỏng dùng cho lái trợ lực, chất lỏng dùng cho khớp ly hợp. 

 
Nhóm 04: Chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; vật liệu cháy sáng; nến; bấc đèn; dầu công 
nghiệp; chất bôi trơn và mỡ; nhiên liệu; đầu thấm và chất hỗ trợ tháo lắp (dưới dạng dầu); 
dầu thuỷ lực; và các sản phẩm (dầu mỡ) khác dùng trong chăm sóc và bảo dưỡng ô tô. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ; đầu máy và động cơ (ngoài loại dùng cho xe cộ trên bộ); các bộ 
phận ghép nối và truyền động của máy móc (ngoài loại dùng cho xe cộ trên bộ); tua bin; ổ 
trục; máy bơm; van; đệm kín dầu; bộ lọc; bộ phun; đai truyền động; bàn chải dùng cho 
máy phát điện; bộ chế hoà khí; bộ tản nhiệt dùng cho động cơ đốt trong; quạt làm lạnh 
[bộ phận của máy móc]; máy phát điện; nắp xi lanh; bánh xe dẫn động; xích dẫn động; 
đai truyền của máy phát điện; máy phát điện tự kích thích; thiết bị đánh lửa: bộ điều chỉnh 
thời điểm đánh lửa; ống bơm (dầu, mỡ); bộ giảm thanh; đai quạt; pit-tông động cơ bộ điều 
chỉnh tốc độ động cơ; máy nén; bàn ren là bộ phận của động cơ. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và táì tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ kiện từ tính; đĩa ghi; hay bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị 
làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý các dữ kiện; 
thiết bị và dụng cụ khoa học, trắc địa, điện, quang học; cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám 
sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị dùng để ghi đĩa; thiết bị dập lửa; pin và ắc quy điện; 
hộp đựng mối nối mạch diện dùng cho chiếu sáng; dây và dây cáp điện; cái ngắt mạch; 
đồng hồ đo lường; ampe kế; đồng hồ đo tốc độ; thiết bị mở cửa dùng điện; cuộn dây điện; 
cực điện và công tắc điện; thiết bị đo nước, chất lỏng và nhiên liệu; cái chỉ báo độ dốc và 
thước đo độ dốc; máy vi tính; vi mạch (chip); thiết bị điều khiển; bộ điều chỉnh nhiệt; 
dụng cụ đánh lửa dùng cho xe ô tô và xe cộ đường bộ, bộ phận đánh lửa của động cơ đốt 
trong, cụ thể là tụ điện; dây đánh lửa dùng cho ô tô; ắc quy mồi lửa; hệ thống khóa điều 
khiển từ xa và hệ thống công tắc khoá điện dùng cho ô tô bao gồm bộ vi xử lý, đầu thu tín 
hiệu điện tử, móc chìa khoá có gắn thiết bị tiếp sóng điện tử; điện thoại bao gồm cả điện 
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thoại di động và điện thoại mạng lưới; ống nghe điện thoại, ống nói của điện thoại; bộ vi 
xử lý; phần mềm máy tính; thiết bị cảnh báo và chống trộm; hệ thống điều khiển xe gắn 
máy; hệ thống định vị toàn cầu bao gồm máy tính, phần mềm máy tính; thiết bị truyền 
phát (viễn thông), máy thu thanh và thu hình và ổ giao diện mạng; hệ thống định vị xe gắn 
máy; thiết bị cung cấp cảnh báo từ xa tự động về sự triển khai túi khí; thiết bị dùng để sản 
xuất, tái tạo, truyền và ghi âm thanh và băng viđêô và các bộ phận của những thiết bị này, 
bao gồm hệ thống giải trí và hệ thống thông tin; loa; thiết bị rađiô và thiết bị truyền hình; 
đầu ghi băng và đầu ghi băng cát xét; đầu đọc đĩa âm thanh; bộ khuếch đại; bộ điều giải 
(modem); ổ đĩa, đầu đọc và đầu ghi băng, đĩa viđêô kỹ thuật số, đĩa nén và MP3; ăng len; 
màn hình viđêô; màn hình tinh thể lỏng; thiết bị chơi trò chơi điện tử chỉ dùng với máy 
thu hình; thiết bị dùng để báo động, cảnh báo, báo hiệu và thông báo về việc sửa xe và về 
các nguy hiểm; bộ phận và chi tiết của các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, làm lạnh, sấy khô, thông 
gió, phân phối nước; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm mát không khí; thiết bị 
làm nóng không khí; thiết bị chống lóa mắt dùng cho xe cộ (phụ kiện dùng cho đèn); đèn; 
bóng đèn; thiết bị làm ẩm khôngkhí dùng cho xe cộ, thiết bị đốt nóng chống băng giá (ở 
cửa sổ) dùng cho xe cộ; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; bộ tản nhiệt 
[sưởi ấm]. 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca; gôm; amiang; mi ca; bán thành phẩm bằng chất dẻo dùng 
trong sản xuất; ống mềm phi kim loại; bộ phận, thành phần và linh kiện của ô tô, bao gồm 
đệm lót; vòng bít và mối nối đệm kín dầu; ống mềm; vật liệu để lèn chặt, bịt kín hoặc 
cách nhiệt; chất dẻo dưới dạng tấm, khối, thanh. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa ô tô, cụ thể là lắp đặt các thiết bị ô tô 
chuyên dụng; dich vụ sửa chữa và bảo trì ô tô; dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì xe 
gắn máy và động cơ của xe gắn máy và các bộ phận của xe gắn máy. 

 
 

(210) 4-2011-02627 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh hòa bình, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

phần mềm Hoà Bình  (VN) 
Số 18 phố Lê Văn Linh, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Phân phối quảng cáo của các cá nhân hoặc doanh nghiệp lên các website liên 

kết; đại lý quảng cáo trực tuyến cho phép phân phối nội dung quảng cáo lên các website 
trong mạng lưới của nhau; quản lý các giao dịch trực tuyến mua bán trong nước và với 
nước ngoài; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau của các nhà cung cấp dịch 
vụ khác trực tuyến trên website vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng 
hoá này; quảng cáo trực tuyến trên các website; dịch vụ hỗ trợ và quản lý các hoạt động 
kinh doanh của người bán hàng trực tuyến trên các website; hỗ trợ và quản lý các hoạt 
động kinh doanh của người bán thông qua việc tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến vào 
các website bán hàng online; dịch vụ đấu giá tài sản; buôn bán các phần mềm tin học; 
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dịch vụ trưng bày sản phẩm của khách hàng trên mạng internet để người mua dễ dàng 
mua sản phẩm (các mặt hàng điện tử). 

 
Nhóm 36: Hỗ trợ và quản lý các giao dịch mua bán hàng và thanh toán trực tuyến nhanh 
chóng bằng thẻ tín dụng quốc tế hoặc chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng trong 
nước; dịch vụ thu hộ - người bán nhận tiền bán hàng trực tuyến qua mạng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính bao gồm thiết kế, tạo lập trang chủ internet, hệ 
thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, 
tích hợp mạng cục bộ (lan); sản xuất các phần mềm tin học. 

 
 

(210) 4-2011-02631 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 24.5.7 
(591) Đen, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ngân Lượng  

(VN) 
Tầng 12A, toà nhà VTC Online 18 Tam 
Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ và quản lý các giao dịch mua bán hàng; hỗ trợ và quản lý các hoạt động 

kinh doanh của người bán thông qua việc tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến vào các 
website bán hàng online. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thu hộ các khoản thanh toán trực tuyến qua internet như bán vé máy 
bay, các chuyến du lịch, các khoản mua bán trực tuyến giữa nhà cung cấp và người mua; 
dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng 
thẻ tín dụng quốc tế. 

 
 

(210) 4-2011-07274 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.02.2013 
(300) 1500453 20.10.2010 CA 

(731) OCEAN CHOICE INTERNATIONAL 
L.P.  (CA) 
P.O. Box 8274, Stn. A, 1309 Topsail 
Road, St. John's, Newfoundland, Canada 
A1B 3N4 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá tươi, cá đông lạnh và hải sản tươi, hải sản đông lạnh bao gồm cá đáy, cá bẹt: 

cua, tôm hùm, tôm, và tất cả các loài cá có ở biển khơi; cá tẩm bột mỳ hoặc cá có phết bơ, 
hải sản tẩm bột mỳ hoặc hải sản có phết bơ.  
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(210) 4-2011-16805 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần Quốc Thăng  

(VN) 
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia thực phẩm bao gồm: chất chống ôxi hoá nhân tạo (chế phẩm 
hoá học), chất tạo lượng nhân tạo (chế phẩm hoá học), chất điều vị nhân tạo (chế phẩm 
hoá học), chất bảo quản nhân tạo (chế phẩm hoá học), chất ổn định nhân tạo (chế phẩm 
hoá học), chất tạo đặc nhân tạo (chế phẩm hoá học) và chất nhũ hoá nhân tạo (chế phẩm 
hoá học); phân bón; hoá chất bảo quản thực phẩm. 

 

Nhóm 02: Thuốc nhuộm quần áo; phẩm màu dùng cho thực phẩm, phẩm màu dùng cho 
đồ uống; chất tạo màu thực phẩm. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến bấc dùng để thắp 
sáng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón, nguyên vật 
liệu ngành nhựa và cao su; mua bán chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản; mua bán 
hàng nông lâm thủy hải sản; dịch vụ ủy thác nhập khẩu hóa chất; ủy thác mua bán hóa 
chất. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; dịch vụ cho thuê kho bãi, giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2011-18685 (220) 08.09.2011 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.7.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Khôi  (VN) 
Tập thể Viện KHXD, tổ 51, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dành cho em bé; sữa bột (cho em bé). 
 

Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; mũ; váy; quần lót trẻ em.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà; 
giải trí, tiêu khiển. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; quán cà phê tự phục vụ.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng cắt tóc; dịch vụ mát-xa; dịch vụ trang điểm; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ xăm hình; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 
 

(210) 4-2011-19060 (220) 14.09.2011 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.4; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Đô thị Xanh  (VN) 
P703, tầng 7, nhà CC262, phố Nguyễn 
Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng; mua bán hàng điện tử (ti vi, máy tính và 
linh kiện, phụ kiện máy tính, điện thoại, máy ảnh), điện lạnh, tin học, viễn thông, thiết bị 
tự động hóa; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa (ô tô, máy thi công các loại (cụ thể là: băng 
tải, buồng hút sơn, cần cẩu, cán dao phay, gầu tải, hệ thống sơn phun, máy bồi giấy, máy 
cắt dây, máy cắt giấy bồi công nghiệp, máy nâng từ, máy nghiền đá, tời kéo, tời nâng, trụ 
bơm xăn dầu, vít tải, máy ủi, máy xúc, xe lu, xe ben, xe nâng, cầu bốc dỡ, máy rung khí 
nén, máy dầm), thiết bị tin học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng); mua bán vật liệu xây 
dựng; mua bán thiết bị máy móc phục vụ ngành giao thông, xây dựng, công nghiệp (băng 
tải, bộ chuyển đổi tín hiệu, buồng hút sơn, cần cẩu, cán dao phay, dụng cụ niêm phong 
hàng hoá, gầu tải, hệ thống sơn phun, máy bồi giấy, máy cắt dây, máy cắt giấy công 
nghiệp, máy nâng từ, máy nghiền đá, thiết bị giảm chấn, thiết bị phun sơn tĩnh điện, tời 
kéo, tời nâng, trụ bơm xăng dầu, vít tải, xe nâng, dụng cụ xiết căng bu lông, kệ chứa hàng 
công nghiệp, trụ bơm xăng dầu, tháp giải nhiệt, cầu bốc dỡ, bộ điều khiển máy móc, cổng 
trụ, máy rung khí nén); quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Môi giới và kinh doanh bất động sản; đầu tư phát triển nhà.  
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản bao gồm: quặng sắt, đá, đất sét; lắp đặt và sửa chữa, bảo 
dưỡng các thiết bị làm lạnh, điện tử, tin học, tự động hóa; xây dựng các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; thi công xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng 
khu đô thị và khu công nghiệp, khu dân cư; trang trí nội ngoại thất.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2011-25180 (220) 25.11.2011 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.2; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán ôtô, xe máy, 
máy móc, thiết bị ôtô; mua bán kim khí điện máy (mua bán máy tính, thiết bị ngoại vi của 
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máy vi tính; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: bán buôn van và ống điện 
tử, bán buôn thiết bị bán dẫn, bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý, bán buôn mạch 
in, bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa ghi (băng, đĩa trắng), bán 
buôn thiết bị điện thoại và truyền thông, bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến, 
bán buôn đầu đĩa CD, DVD, bán buôn đèn và bộ đèn điện, bán buôn thiết bị, dụng cụ điện 
dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điẹn, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc); mua bán thiết bị ngành in, máy móc 
thiết bị phục vụ sản xuất (cụ thể: máy gặt lúa, máy đạp lúa, máy vắt sữa, máy nuôi ong, 
máy ấp trứng, nuôi gia cầm, máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp, 
máy cắt cỏ; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành dệt như: máy 
xe, máy chải, máy dệt; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành 
may như: máy cắt vải, máy khâu, máy đính cúc, máy thùa khuyết; mua bán máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy dùng cho ngành dệt, may, da giầy điều khiển bằng máy vi tính); 
mua bán hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình (mua bán máy móc, thiết bị văn phòng trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi; mua bán bàn, ghế, tủ văn phòng; mua bán phương tiện 
vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; mua bán nguời máy thuộc dây chuyền sản xuất 
tự động; mua bán vạt liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; mua bán các loại 
máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; mua bán máy công cụ điều khiển bằng máy vi 
tính; mua bán thiết bị và dụng cụ đo lường); mua bán nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 
công nghiệp (mua bán dây điện, công tắc; mua bán máy móc được điều khiển bằng máy 
vi tính cho công nghiệp dệt may); mua bán nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp; tổ chức hội chợ và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ bán đấu giá tài sản và hàng hóa, cung cấp các 
thông tin và tư vấn về giá cả thị trường của tài sản, hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ tư vấn 
đấu thầu; quản lý dự án đầu tư. 

 

Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; giáo dục mầm non; giáo dục bậc 
tiểu học; giáo dục bậc trung học cơ sở; giáo dục bậc trung học phổ thông; kinh doanh khu 
vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-26637 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ vận tải Phúc Khánh  
(VN) 
142 Cầu Bính, Thượng Lý, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các thiết bị ôtô, phụ tùng ôtô như vòng găng phanh, bánh xe.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy, 
đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa và dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi.  
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(210) 4-2011-27815 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bao Bì Nhựa 
Việt Thành   (VN) 
87 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 
 

(210) 4-2012-02119 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Xepa-Soul Pattinson 
(Malaysia) Sdn. Bhd  (VN) 
1-5, Cheng Industrial Estate, 75250 
Melaka, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-03644 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan - DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để tách nước khỏi nhũ tương nước trong dầu.  
 
 

(210) 4-2012-05556 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh; cố vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hỗ trợ, quản lý kinh doanh, quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ, 
tư vấn tổ chức kinh doanh. 
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Nhóm 36: Cho vay (tài chính); đầu tư vốn; phát hành trái phiêu; quản lý tải khoản khách 
hàng; quản lý tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-05557 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh; cố vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ tái lập kinh 

doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh, quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ; 
tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Cho vay (tài chính); đầu tư vốn; phát hành trái phiếu; quản lý tải khoản khách 
hàng; quản lý tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-06152 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 19.7.1; 6.1.2; A6.3.5 
(591) Đen, vàng nhạt, nâu, be, xanh nhạt, xám, 

đỏ 
(731) VIVE S.A.  (CH) 

Matthofstrand 8, CH-6005 Lucerne, 
Switzerland  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-06153 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 19.7.1; 6.1.2; A6.3.5 
(591) Đen, trắng, nâu, xám, đỏ, xanh nhạt, be 
(731) VIVE S.A.  (CH) 

Matthofstrand 8, CH-6005 Lucerne, 
Switzerland  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2012-07258 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.1; 26.15.15 
(731) PRACTIKA COMPANY LIMITED  (TH)

1/8 Moo 1, Sukhaphiban 5 Road, Soi 94, 
Saimai Sub-district, Saimai District, 
Bangkok, Thailand 10220 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Bàn làm việc; bàn; quầy làm việc dạng bàn (đồ đạc); tủ; giường; kệ (đồ đạc), 

giá (đồ đạc); kệ (đồ đạc); đồ đạc dùng trong nhà bếp; đồ đạc dùng trong phòng để đồ nấu 
thức ăn; đồ đạc dùng trong quán ăn; đồ đạc dùng trong nhà hàng; đồ đạc dùng trong 
phòng ngủ; đồ đạc dùng trong phòng khách; tủ để đồ; bàn máy tính, giá để máy tính; đồ 
đạc dùng trong ngành ngân hàng; quầy dùng cho lễ tân và dịch vụ khách hàng (dạng bàn); 
đồ đạc dùng trong bệnh viện và trong phòng thí nghiệm; đồ đạc dùng trong trường học; đồ 
đạc dùng trong phòng trưng bày và dùng trong ô tô; đồ đạc dùng để trang trí; vách ngăn 
bằng gỗ (đồ đạc).  

 
 

(210) 4-2012-07782 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.1.5 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
kinh doanh nhà Tường Thành  
(VN) 
72-73 khu biệt thự Chu Văn An, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu các loại mỹ phẩm như: kem dưỡng da, dầu gội, dầu thơm, 

nước hoa.  
 
 

(210) 4-2012-08797 (220) 03.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.2.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Bỉm 
Sơn   (VN) 
Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu xi măng; xuất khẩu gạch nung già (clinker); mua bán xi măng, các 
loại vật liệu xây dựng; mua bán xăng dầu, mỡ bôi trơn, gas; mua bán các loại phụ gia xi 
măng. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng đường giao 
thông; sửa chữa, trung tu, đại tu các loại ô tô, máy xúc, máy ủi, máy xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ; xếp dỡ cảng đường thuỷ.   

 
Nhóm 40: Gia công, chế tạo các mặt hàng cơ khí; gia công chế biến khoáng sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-08798 (220) 03.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.2.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Bỉm 
Sơn  (VN) 
Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu xi măng; xuất khẩu gạch nung già (clinker); mua bán xi măng, các 
loại vật liệu xây dựng; mua bán xăng dầu, mỡ bôi trơn, gas; mua bán các loại phụ gia xi 
măng.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng đường giao 
thông; sửa chữa, trung tu, đại tu các loại ô tô, máy xúc, máy ủi, máy xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ; xếp dỡ cảng đường thuỷ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tạo các mặt hàng cơ khí; gia công chế biến khoáng sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-08799 (220) 03.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.2.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Bỉm 
Sơn   (VN) 
Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại.   
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Nhóm 35: Xuất khẩu xi măng; xuất khẩu gạch nung già (clinker); mua bán xi măng, các 
loại vật liệu xây dựng; mua bán xăng dầu, mỡ bôi trơn, gas; mua bán các loại phụ gia xi 
măng.   

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.    

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng đường giao 
thông; sửa chữa, trung tu, đại tu các loại ô tô, máy xúc, máy ủi, máy xây dựng.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ; xếp dỡ cảng đường thuỷ.   

 
Nhóm 40: Gia công, chế tạo các mặt hàng cơ khí; gia công chế biến khoáng sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-09770 (220) 14.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Đại Hồng Cơ  
(VN) 
22 đường số 7, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 20: Móc dán tường bằng nhựa. 
 

Nhóm 21: Rổ (đồ dùng gia đình); ca nhựa đựng dầu, dụng cụ vắt cam bằng tay; dụng cụ 
xay tỏi bằng nhựa (đồ dùng nhà bếp); khay úp ly.  

 
 

(210) 4-2012-09879 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) SCHLUMBERGER LIMITED  (US) 

5599 San Felipe, 16th Floor Houston, 
Texas 77056, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Axit dùng trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; chất lỏng thủy lực dùng để 

nối giếng dầu, giếng khi với đường ống dẫn; chế phẩm hóa học, cụ thể, dung môi làm 
sạch dùng trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; hóa chất làm sạch dùng trực tiếp 
trong ngành công nghiệp khoan dầu và khí đốt, hóa chất dùng trong khoan dầu; bùn 
khoan dùng trong khoan giếng dầu và khí đốt; hóa chất dùng để hàn; khí dùng để hàn; 
chất trợ dung hàn kim loại; chất lỏng hóa học dùng để khoan giếng ngầm, cụ thể, bùn 
khoan, chất lỏng để hoàn tất giếng khoan, chất lỏng để bảo dưỡng và chất lỏng để đào 
giếng khoan; chất phụ gia hóa học dùng với dung dịch khoan; chất lỏng hóa học dùng để 
khoan giếng dầu. 
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Nhóm 07: Máy móc sử dụng trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; máy công cụ và bộ 
phận máy móc dùng trong việc sử dụng nước, địa nhiệt, khí đốt, dầu và thiết bị cacbon 
đioxit, cụ thể, khóa, núm bơm, thiết bị mở rộng, côn, thiết bị điều khiển dòng chảy, van 
cách ly, giá treo đệm lót, cơ cấu ghép nối, ống lót (ổ trục), thiết bị nối, thiết bị định tâm, 
ống chia nhánh, mặt bích, thiết bị giám sát dầu khí, thiết bị đa phương dùng trong dầu 
khí, thiết bị đóng gói, dây cáp, kẹp lò xo, thanh cân bằng, dụng cụ mở lỗ, dụng cụ doa, 
thuộc dụng cụ doa, dụng cụ đập, máy nghiền (cán), đệm khít, cần khoan, động cơ khoan, 
máy khoan, búa khoan, hệ thống khoan, dụng cụ hỗ trợ khoan, hệ thống nghiền, dây 
chuyền nghiền, búa đập, cái kẹp, ống dẫn dầu, hệ thống ống dẫn dầu dùng trong dầu khí, 
thiết bị cắt, khớp xoay, miếng vá vỏ và ống, thiết bị tiêm, hệ thống tra dầu mỡ, khuôn ép, 
máy rung, máy tách cát, máy khử bùn, thiết bị làm sạch bùn, máy ly tâm, thiết bị xử lý 
chất lỏng, thiết bị dao động, dụng cụ móc ống, cơ cấu cắt, con trượt dẫn đường, thiết bị 
khoan, thiết bị khoan cứu kẹt, máy hút dầu và thiết bị hút dầu (được kết nối với giếng 
dầu), dụng cụ được thiết kế để lấy lại đồ bị mất trong giếng khoan, giàn khoan, vòng bi sử 
dụng trong máy khoan, cánh quạt dùng máy khoan, máy đóng gói, stato (bộ phận của 
máy móc), van an toàn, thiết bị điều khiển vòng quay, thiết bị nối ống khoan dầu khí, kho 
chứa dầu, thiết bị lọc dầu, thiết bị điều khiển dòng chảy vào, dụng cụ kiểm soát cát, dây 
dẫn công cụ, thiết bị đục thủng, máy bơm, ống khoan kết nối với giếng dầu khí, khớp nối 
ống, khớp nối an toàn, máy gia tốc, dụng cụ nạo vét, bộ trao đổi, vỏ bọc, dây cáp; thiết bị 
nâng hạ khí, máy tách dung dịch, thiết bị kiểm soát năng lượng, thiết bị thúc đẩy, máy 
phát hiện rung động, neo khí kết nối với giếng dầu khí, thiết bị giếng dầu, thiết bị chứa 
dầu khí, bể chứa dầu, thiết bị thủy lực, thiết bị quan sát từ xa và vận hành thiết bị khoan 
dầu và khí đốt, thiết bị giám sát dòng chảy, nhiệt kế; bơm cho hệ thống tưới; thiết bị điều 
khiển áp suất, cụ thể, bướm gió, bộ tiết lưu, và máy ly tâm; thiết bị điều khiển áp suất vận 
hành bằng điện sử dụng trong khoan dầu, cụ thể, bướm gió, bộ tiết lưu, bộ tiết lưu ly tâm, 
máy tách khí hydro sulphat và bùn, máy tách khí và bùn cho khoan ngang; vòng chữ O 
bằng kim loại sử dụng trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt (bộ phận của máy); máy 
đóng dấu, máy cắt; máy và máy công cụ để cắt và tạo hình vật liệu; máy công cụ chính 
xác, cụ thể, dụng cụ kim loại cứng, dụng cụ thép gió (HSS), dao hợp kim cứng, dụng cụ 
làm bằng gốm, dụng cụ bằng kim cương đa tinh thể (PCD), và dụng cụ tráng và không 
tráng, và dụng cụ kim loại cứng, tất cả được dùng để cắt và tạo hình nguyên liệu; bộ phận 
làm kín cơ khí; dụng cụ vận hành bằng không khí cụ thể, máy khoan, máy xay, và máy 
nghiền; máy khoan cho công nghiệp mỏ; khoan điện; khoan bằng khí nén; thiết bị chạy 
bằng điện, cụ thể, dụng cụ doa; máy cán chạy bằng điện; máy cán chạy bằng khí; dụng cụ 
hàn ma-sát xoay; máy hàn ma-sát xoay; mũi khoan cho máy đào, mũi khoan cho máy 
khoan; lõi khoan; mũi khoan; đầu dụng cụ cắt của máy; vòng bi, bộ phận cúa máy móc; ổ 
bi cho máy móc; ống lót (ổ trục); màng chắn của máy bơm; thiết bị trám xi măng dùng 
trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; thiết bị tưới, cụ thể, màng chắn; thiết bị cán 
bằng tia laser; điện cực để hàn; máy biến thế hàn. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính và hướng dẫn sử dụng liên quan đến thăm dò và sản xuất 
dầu và khí đốt; thiết bị thông tin liên lạc dựa trên trang web, không dây và qua điện thoại 
dùng cho cơ sở thăm dò và săn xuất dầu và khí đốt; các thiết bị giám sát điện tử tự động 
khép kín có thể được dùng để tập hợp thông tin cho cơ sở thăm dò và sản xuất dầu và khí 
đốt; thiết bị đo lường và thử nghiệm được dùng cho cơ sở thăm dò và sản xuất dầu và khí 
đốt; thiết bị ngành công nghiệp dầu và khi đốt, cụ thể, thiết bị giàn khoan để theo dõi áp 
suất giếng và lưu lượng dòng chảy trở lại; màn hình theo dõi tầng giàn khoan điều khiển 
bởi bộ vi xử lý, dùng để giám sát và thực hiện nhiều chức năng khoan khác nhau với thiết 
bị báo động; bộ đếm điện tử tổng số hố và bộ cảm biển dòng chảy trở lại dùng để phòng 
trường hợp dầu bì phun ra hoặc theo dõi áp suất, nhiệt độ, đột nhớt và thành phần của 
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dung dịch khoan; máy ghi báo cáo khoan, cụ thể, thiết bị ghi bùn khoan điều khiển bằng 
bộ vi xử lý để ghi lại áp suất, nhiệt độ, độ nhớt và thành phần của dung dịch khoan; dây 
cáp điện, sợi cáp quang; máy thử xi măng; bộ cảm biến; thiết bị đo; thiết bị ghi hình ảnh; 
nam châm cho mục đích công nghiệp; nam châm sử dụng trong thăm dò và sản xuất dầu 
và khí đốt.     .  

 
Nhóm 12: Xe tải sử dụng trong thăm dò và sản xuất đầu và khí đốt; xe tải được trang bị 
thiết bị có kết nối với các giếng dầu và khí đốt để thực hiện thử nghiệm, đánh giá, khoan, 
hoàn thành, sản xuất và sửa chữa giếng khoan, và để thu thập, xử lý, giải thích, lưu trữ, 
giới thiệu và truyền dữ liệu về giếng khoan từ một nơi tới một nơi khác; tàu thuyền và sà 
lan được trang bị thiết bị bơm để tạo vết nứt axít hóa, trám xi măng, và kiểm soát cát 
trong các giếng dầu và khí đốt; xe cộ để kiểm tra cáp và thực hiện các phép đo tại chỗ đối 
với giếng dầu và khí đốt. 

 
Nhóm 13: Chất nổ và đạn, ví dụ như mìn lõm, dùng trong việc đục thủng vỏ kim loại để 
đặt giếng khoan phù hợp với cấu tạo của vùng đất xung quanh.  

 
Nhóm 17: Vòng đệm kín không bằng kim loại; vòng đệm kín không bằng kim loại dùng 
trong tưới tiêu và hàng không vũ trụ; vòng bịt kín không bằng kim loại dùng để nối ống 
dẫn tưới tiêu và ống dẫn trong hàng không vũ trụ; vòng bằng cao su dùng như vòng kín 
nối ống dẫn; vòng bịt kín, vòng chống thấm, vòng hàn kín.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý việc thăm dò, sản xuất và kinh doanh dầu và khí đốt cho người 
khác; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị, cụ thể, quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của người khác 
trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; cung cấp và thu mua trực tuyến hàng 
hóa và dịch vụ có liên quan tới lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt cho người 
khác; cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến về các tài sản dầu và khí đốt để cho thuê hoặc 
mua lại; cung cấp cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin quy định trong lĩnh vực thăm dò và 
sản xuất dầu và khí đốt; lập kế hoạch và lịch trình cho các giàn khoan và tàu được sử dụng 
trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; dịch vụ xử lý dữ liệu trong lĩnh vực thăm dò và 
sản xuất dầu và khí đốt; dịch vụ quản lý dự án cho người khác trong lĩnh vực thăm dò và 
sản xuất dầu và khí đốt; dịch vụ tư vấn cho ngành công nghiệp năng lượng liên quan đến 
thiết lập và cải thiện chức năng kinh doanh, cụ thể là chiến lược kinh doanh và lập dự án, 
quản lý tổ chức, quản lý nhân tài, quản lý hoạt động kinh doanh, cải thiện hoạt động kinh 
doanh, quản lý công nghệ, sáp nhập và mua lại, và hợp nhất công ty. 

 
Nhóm 37: Khoan dầu khí; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu và khí 
đốt, cụ thể: dịch vụ tư vấn liên quan tới phát triển trong lĩnh vực dầu khí, tư vấn về chiến 
lược phân phối, tư vấn về phương pháp phát triển và xử lý giếng dầu để nâng cao sản xuất, 
tư vấn về quản lý sản xuất, tư vấn về việc quản lý các vấn đề liên quan đến việc xử lý và 
phân tích trong quá trình sản xuất dầu khí, tư vấn về phân tích quy trình sản xuất, và tư 
vấn về việc tối đa hoá giá trị tài sản với các kế hoạch quản lý bao gồm tất cả các hoạt 
động và quy trình phát triển; dịch vụ kiểm soát cát liên quan tới lĩnh vực thăm dò và sản 
xuất dầu và khí đốt; dịch vụ thu thập các vật thể từ những khu vực không thể vào được 
như các lỗ khoan, dùng trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu khí; dịch vụ đưa dầu từ 
giếng lên cao trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; cung cấp thiết bị dùng để 
tách dầu và nước; dịch vụ quản lý dự án xây dựng trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu 
và khí đốt; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học, tư vấn, và thử nghiệm có liên quan đến 
thăm dò và phát triển nguồn tài nguyên địa nhiệt, quản lý nước, và lưu trữ và ngăn chặn 
khi C02; cung cấp các công cụ, thiết bị, công nghệ, phần mềm, và bản thiết kế liên quan 
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tới lĩnh vực tài nguyên địa nhiệt, quản lý nước, lưu trữ và ngăn chặn khí C02; sửa chữa và 
bảo trì các thiết bị và phương tiện khoan dầu và khí đốt; dịch vụ khoan giếng ngầm; cho 
thuê xe tải sử dụng để thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; dịch vụ trám xi măng cho 
giếng dầu và khí đốt; dịch vu phục hồi dầu; khoan giếng; cho thuê giàn khoan; lắp đặt và 
bảo trì hệ thống tưới tiêu; lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới tiêu; dịch vụ khoan thủng liên 
quan đến ngành công nghiệp dầu và khi đốt, cho thuê thiết bị liên quan tới dịch vụ tưới 
tiêu và thăm dò và sản xuất đầu và khí đốt. 

 
Nhóm 41: Dịch vu giáo dục, cụ thể, điều khiển lớp học, hội thảo, hội nghị, và hội thảo tập 
huấn về lĩnh vực thăm dò, đo đạc, phát hiện, và sản xuất dầu và khí đốt, tài nguyên địa 
nhiệt, quản lý nước, lưu trữ và ngăn chặn khí C02, và các vấn đề môi trường và phân phối 
các tài liệu giảng dạy có liên quan, cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực 
thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể, xử lý các vấn đề về phần mềm máy tính sử 
dụng trong ý thăm dò và sản xuất dầu và khí; cập nhật phần mềm máy tính cho người 
khác; cung cấp cập nhật thông tin kỹ thuật của phần mềm máy tính được sử dụng trong 
lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt, tư vấn về phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực lựa chọn, thử nghiệm, thực hiện và sử dụng hệ thống phần mềm và phần 
cứng máy tính cho người khác; cung cấp thông tin trực tuyến về phần mềm máy tính được 
dùng trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; thử nghiệm, phân tích và đánh giá trữ 
lượng dầu mỏ và khi đố; dịch vụ khoan giếng dầu và khí đốt, cụ thể cung cấp các phép đo 
đạc, đo từ xa xuống dưới lỗ khoan trong khi đang khoan; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học để tuân thủ yêu cầu về môi trường; tiến hành nghiên cứu về môi trường trong lĩnh vực 
thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt, tài nguyên địa nhiệt, quản lý nước, lưu trữ và ngăn 
chặn khí C02; khai thác, thử nghiệm, phân tích, kiểm tra và lấy mẫu giếng dầu và khí đốt; 
thực hiện phân tích dầu và khí đốt; khảo sát giếng dầu và khí đốt; khảo sát vỉa chứa dầu; 
dịch vụ ghi lại hình ảnh liên quan đến thăm dò dầu và khí đốt; tiến hành giải thích và 
phân tích hình ảnh cộng hưởng từ trong ngành công nghiệp dầu và khí đốt; dịch vụ phục 
hồi và thu hồi (thiết bị thất lạc...) trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; dịch 
vụ lập mô hình điện toán, cụ thể là, mô phỏng trên máy tính quá trình khoan và hoạt động 
của các phương tiện trong thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; dịch vụ lập mô hình kỹ 
thuật và thiết kế quá trình khoan và hoạt động của phương tiện trong thăm dò và sản xuất 
dầu và khí đốt; thiết kế các thông số thu thập địa chấn, cụ thể là, các mô hình, kế hoạch 
để thu được các dữ liệu địa chấn được sử dụng trong các hoạt động khoan dầu và khí đốt; 
dịch vụ cung cấp biện pháp và sản phẩm để để phân tích dữ liệu về giếng dầu và khí đốt 
thu được trong quá trình cung cấp dịch vụ thử nghiệm; cung cấp cơ sở vật chất cho nhà 
máy để sản xuất sớm và thử nghiệm giếng dầu cho người khác nhằm cho phép sản xuất 
dầu và khí đốt trong khi đang lên kế hoạch phát triển chi tiết và xây dựng cơ sở lâu dài; 
dịch vụ thử nghiệm giếng ngầm liên quan đến hoạt động khoan giếng ngầm; dịch vụ kỹ 
thuật liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng thiết bị chuyên dụng cho các hoạt động 
khoan giếng ngầm và cung cấp tư vấn kỹ thuật về dung dịch khoan và việc sử dụng dung 
dịch khoan và tư vấn kỹ thuật về kiểm soát dữ liệu, sản phẩm và áp lực; cung cấp dịch vụ 
kiểm soát áp suất trong giếng cho người khác trong ngành công nghiệp dầu và khí đốt; 
cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến về các tài sản dầu và khí đốt để cho thuê hoặc mua lại; 
cung cấp cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin quy định trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất 
dầu và khí đốt; thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt; dịch vụ phục hồi dầu; cung cấp thông 
tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt. 
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(210) 4-2012-10432 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 26.13.25; A26.11.12 
(731) DEODAR BRANDS, LLC   (US) 

4715 South Alameda Street, Los 
Angeles, California 90058, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân và đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-10433 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DEODAR BRANDS, LLC    (US) 
4715 South Alameda Street, Los 
Angeles, California 90058, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân và đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-10888 (220) 25.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.12 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngọt, bột nêm, nước tương, tương ớt, tương. 

 
 

(210) 4-2012-11162 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Da cam, da cam nhạt, xanh nõn chuối, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Quản Trị và Kiến Trúc  (VN) 
207 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
803 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán hàng hóa, đại lý ký gửi hàng hóa, đại lý môi giới hàng hóa, cụ 
thể là các hàng hóa sau: hàng thời trang, quần áo, áo cưới, đồ trang sức, đồng hồ, mắt 
kính, giày dép, túi xách, thắt lưng, phụ kiện thời trang, phụ kiện tóc, phụ kiện ngành may 
mặc, hàng lương thực-thực phẩm, thực phẩm chức năng, ô tô, xe máy, dụng cụ thể thao, 
phần mềm trò chơi, thiết bị chơi trò chơi, máy tính và thiết bị mạng, máy tính để bàn, máy 
tính xách tay, máy tính bảng, đồ cổ, sách, băng đĩa, văn hoá phẩm, văn phòng phẩm như 
băng keo, file lưu tài liệu, ghim, đinh kẹp, đồ bấm ghim, đục lỗ, đồ trang trí nội ngoại thất 
cụ thể là: giấy dán tường, rèm cửa, thảm, tranh nghệ thuật, bình lọ hoa, bếp ga, nệm, bộ 
chăn ga gối đệm, bồn tắm, hương thắp (nhanh), đèn chiếu sáng, đèn trang trí, quạt đèn, 
hoa, cây cảnh, vải phủ bàn ghế, vật dụng phong thuỷ, vật tư và thiết bị ngành nông nghiệp 
cụ thể là: thuốc trừ sâu, phân bón, máy bơm nước, máy phun thuốc, vật tự và thiết bị 
ngành cơ khí cụ thể là: dụng cụ sửa chữa, gia công (kềm, búa, cờ lê, vít, tủ đựng dụng cụ), 
máy cơ khí, công nghiệp, nông nghiệp và phụ kiện như máy khoan, máy hàn các loại, 
máy trộn bê tông, máy đóng gói, máy đóng đai thùng, máy định lượng, máy hàn mép túi, 
máy may, máy vắt sổ, máy đính bọ, máy thuê vi tính, vật tư và thiết bị nâng hàng cụ thể là 
cẩu nâng, vật tư và thiết bị trường học cụ thể là: bảng, bàn ghế học tập và giảng dạy, đồ 
chơi trong giáo dục, thiết bị dạy và học, vật tư và thiết bị an ninh cụ thể là: camera, phụ 
kiện camera giám sát, đầu ghi hình cho camera giám sát, két sắt, két bạc, vật tư và thiết bị 
ngành công nghiệp cụ thể là: hoá chất công nghiệp, keo công nghiệp, dầu mỡ công 
nghiệp, dây chuyền sản xuất các ngành (dây chuyền sản xuất tôn, bánh, thực phẩm, mỳ 
gói, bê tông, đồ dùng nhựa, sắt thép), vật liệu ngành xây dựng cụ thể là: cửa, cửa sổ, gạch 
lót sàn, gạch dán, tấm trải sàn, gạch, đá, cát, xi măng, sắt thép, đồ bảo hộ lao động cụ thể 
là: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kính bảo hộ, khẩu trang bảo hộ, đai bảo hộ,  thiết bị 
thi công như: giàn giáo, cốt pha, máy trộn bê tông, cuốc xẻng, vật tư và thiết bị ngành 
nước cụ thể là: ống nước, băng keo chống thấm, keo chống thấm, co, máy bơm nước, 
lavabo, bồn cầu, rờ le, máy sục khí, ống sục khí, máy khuếch tán không khí, vật tư và 
thiết bị ngành hàng hải cụ thể là: tàu thuyền, phụ kiện tàu, thuyền, động cơ thuyền máy, 
vật tư và thiết bị ngành quảng cáo cụ thể là: biển hiệu, tờ rơi, pa nô, áp phích, vật tư và 
thiết bị nhà hàng ăn uống cụ thể là: bát, đĩa, nồi, chảo, bộ ấm chén, các đồ dùng nhà bếp 
khác, đồ điện cụ thể là: thiết bị điện (dây điện, ổ cắm, băng keo cách điện, ống đi điện, 
cầu dao), đồ điện lạnh, đồ điện tử cụ thể là: ti vi, máy điều hoà không khí, tủ lạnh, máy 
giặt, tủ đông, máy sấy khô quần áo, loa, bộ khuếch đại âm thanh, máy nghe nhạc MP3, 
máy hút khử mùi, lò nướng, lò vi sóng, nồi cơm điện, đầu thu kỹ thuật số, máy xay sinh 
tố, máy hút bụi, ấm điện, bàn là, bình nóng lạnh, máy làm nước uống nóng lạnh, máy sấy 
tóc, quạt điện, máy sưởi, quạt thông gió, máy ảnh, máy quay phim, máy in, màn hình, 
máy chiếu, điện thoại, hành thủ công mỹ nghệ cụ thể là: đồ gỗ mỹ nghệ như bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ, sô pha, sa lông, cột ngăn, bộ bàn tủ thờ, bục phát biểu,; đồ đá mỹ nghệ 
như: phù điêu, tượng đá, bàn ghế, đồ thờ, lăng mộ, đèn đá, lư hương, lan can, trụ cột, chậu 
bể, hòn non bộ, tranh đá, bình phong; đồ mây tre đan như bàn, ghế; dịch vụ quảng cáo, 
dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-11649 (220) 01.06.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 
7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy in; giấy để in sách; giấy để in tạp chí; giấy in đã được tráng; giấy được 
dùng để in trực tiếp từ phim, giấy để in báo, giấy bông; giấy được dùng để in hình chạm 
chìm; giấy được dùng để in ốpxet, giấy in được dùng cho các bài báo in nghệ thuật; giấy 
được dùng với máy sao chép, giấy được dùng với máy fax; giấy được dùng với máy đọc 
ký tự quang học, giấy được dùng với bảng in đã được tráng mẫu đúc; tấm giấy (đồ dùng 
văn phòng); giấy viết; giấy dính, giấy bao gói để chống gỉ cho sản phẩm kim loại, giấy 
sao chép không chứa than; giấy chịu nhiệt; giấy dính chịu nhiệt, khăn vệ sinh bằng giấy, 
túi bằng giấy để bao gói; hộp bằng các tông hoặc bằng giấy; báo bằng bìa cứng, khăn ăn 
bằng giấy; khăn lau bằng giấy; giấy được dùng cho mục đích vệ sinh; nhãn mác làm bàng 
giấy: băng dính; catalô; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy lọc; giấy tổng 
hợp; giấy làm bằng sợi cacbon. 

 
 

(210) 4-2012-12759 (220) 14.06.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20; 15.1.13; 
26.1.6 

(591) Xanh tím đậm, xanh tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Hóa dầu và 
Nhiên liệu sinh học Dầu khí 
(PVB)  (VN) 
148 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng. 
 

Nhóm 30: Ngũ cốc dạng nguyên liệu (sắn lát khô). 
 

Nhóm 39: Vận tải xăng dầu.  
 
 

(210) 4-2012-12836 (220) 14.06.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 10.3.7; 26.2.3 
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nhiều tập đĩa DVD thu sẵn; bộ nhiều tập đĩa compắc thu sẵn; bản thu nhạc 

phim chủ đề, nhạc nền và âm thanh khác; kính mắt, kính râm, gọng kính và bao kính; 
nhạc chuông, hình đồ họa và nhạc có thể tải xuống; phụ kiện điện thoại di động sử dụng 
vùng phủ sóng chia ô, cụ thể là bao đựng điện thoại di động sử dụng vùng phủ sóng chia « 
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và vỏ che bề mặt điện thoại di động sử dụng vùng phủ sóng chia ô; chương trình ti vi có 
thể tải xuống được thông qua video theo yêu cầu; đài phát thanh (rađiô), thước (dụng cụ 
đo lường), máy tính, điện thoại; máy vi tính, phần mềm máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống, thiết bị ngoại vi máy vi tính, cần điều khiển trò chơi máy ví tính và video, thiết 
bị điều khiển từ xa tương tác cho trò chơi video, điều khiển từ xa cầm tay tương tác cho 
trò chơi video để chơi trò chơi điện tử; thiết bị báo động; mũ bảo hộ và quần áo bảo hộ 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy, máy chụp ảnh, phim đã lộ sáng, ắc quy (pin); 
nam châm và miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ, đóng hồ đeo tay và phụ kiện kèm theo; hộp và đồ đựng để trang trí 
làm bằng kim loại quý; mặt dây chuyền hay lắc tay, ghim cài ve áo, đồ trang sức, ghim 
cài trang sức; vòng đeo chìa khoá làm bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm in vả đồ bằng giấy, cụ thể là, sách, truyện tranh, sách nấu ăn, tạp chí, 
sách tô màu, sách về các hoạt động của trẻ em; văn phòng phẩm, phong bì thư, sổ ghi 
chép, sổ nhật ký, giấy ghi chú, thẻ công thức món ăn in sẵn, thiệp chúc mừng, thiệp giao 
dịch; tờ in thạch bản và giấy kính nhựa vẽ tranh hoạt hình; bút, bút chì, hộp đựng bút và 
bút chì, cái tẩy, sáp màu, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ tranh, phấn (viết, đánh 
dấu) và bảng viết phấn; đề can, giây dán, miếng dán nhiệt. tranh, ảnh chụp có khung 
và/hoặc không có khung; giá để sách nấu ăn, vỏ bọc sách, dụng cụ đánh dấu sách, lịch; 
giấy gói quà; vật trang trí bằng giấy cho bữa tiệc; hình in dùng cho sản phẩm thêu hoặc in 
hình trên vải; mẫu in cho trang phục và quần áo; cái kẹp tiền không làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 18: Rương đựng hành lý, va li và túi du lịch; sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ 
thể là túi, ba lô, túi đeo hông, túi xách tay, túi đựng mỹ phẩm rỗng, cặp đựng tài liệu, cặp 
dẹt đựng tài liệu, ví, vl đựng chìa khoá, ví để tiền xu; ba lô, túi đeo hông, cặp đựng tài 
liệu, cặp dẹt đựng tài liệu, ví, ví đựng chìa khoá, ví để tiền xu; ví đựng thẻ tín dụng, vỏ 
bao quyển hộ chiếu bằng da; ô; dây đeo đỡ (địu) cho trê sơ sinh.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, gương soi; bức tượng nhỏ, tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, sáp, 
thạch cao hay chất dẻo; túi ngủ, khung để giầy phép hay đăng ký hay sổ đăng ký bằng 
chất dẻo thiết kế lạ mắt, khung tranh; sản phẩm trang trí bánh ngọt bằng chất dẻo; chuỗi 
dây đeo chìa khoá không làm bằng kim loại và da mà làm bằng chất dẻo; đệm ghế, gối và 
đệm ghế ngồi, ghế xếp; nút bấc cho chai; ghế nâng (thường đặt trên ghế ngồi cho trẻ em), 
ghế tập đi cho trẻ em, nôi, ghế cao; quạt mát cầm tay đồ vật chuyển động [vật trang trí] 
(đồ treo cân bằng và chuyển động khi có luồng khí hay gió đi qua), đồ trang trí (tác phẩm 
điêu khắc) treo tường dạng mềm bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; dụng cụ chia xà 
phòng; miếng bọt biển; cái chối. cái hót rác, khăn lau bụi, khăn lau, găng tay dùng cho 
mục đích gia dụng; sọt rác đựng giấy bỏ di; xô làm băng chất dẻo; thùng lạnh để đồ uống, 
thùng chứa nước và đồ uống, khay làm đá, xô đựng đá. cải mở nút chai; bi đông đựng 
nước; đồ thuỷ tinh, gốm và đất nung bao gồm đồ thủy tinh để uống, bộ đựng đồ ăn; bộ 
đựng đường và kem (dùng để cho thêm vào đồ uống); cốc cho trẻ em chậu tắm cho trẻ em 
cho trẻ em có thể di chuyển thuận tiện; lọ đựng bánh quy nhỏ; tượng bẳng gốm thuỷ tinh 
và sứ; ấm pha cà phê và chè (trà) không chạy điện không làm bằng kim loại quý, giá đựng 
đồ trong phòng tắm có vòi sen; hộp đựng chè (trà); khuôn làm bánh ngọt; cái lót cốc bằng 
chất dẻo; đồ chứa cách nhiệt dùng để đựng thực phẩm hay đồ uống; hộp đựng đồ ăn trưa, 
dụng cụ cắt bánh quy nhỏ; chai đựng nước bằng chất dẻo rỗng; bay xúc bánh ngọt; cái 
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ấm; binh chân không; găng tay làm vườn; đĩa giấy và cốc giấy; lược, bàn chải, bàn chải 
tóc, bàn chải răng, lọ rắc muối và hạt tiêu; vật dụng giữ khăn ăn; cốc, đĩa, bát bằng chất 
dẻo; cái bình; con lợn tiết kiệm không bằng kim loại; đồ trang trí và và các tác phẩm nghệ 
thuật làm bằng thủy tinh, sứ và đất nung núm vặn, tay cầm, tay kéo và cái móc bằng sứ; 
chuông gió; lọ hoa; bình cắm hoa; giỏ đựng đồ đi picnic; ống hút; găng tay dùng khi cầm 
đồ nướng (quay), găng tay dùng khi đưa (lấy) đồ trong lò nướng.. 

 
Nhóm 24: Vải dệt và đồ làm bằng vải dệt, cụ thể là khăn trải bàn, khăn lau, miếng đệm 
lót, cái bắe nồi, cờ trang trí bằng vải; đồ vải để tắm; đồ vải trên giường; màn.che trên 
giường; cái bọc đệm; màn chống muôi, đồ vải dùng trong bếp,  dải vải trang trí đặt trên 
bàn, cái bắc nồi và lót cốc bằng vải, khăn tay bằng vải dệt; khăn lau khi chơi gôn bằng vải 
dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là, âo sơ mi, tạp dề, bộ đồ mặc 
khi chạy bộ, quần dài, quần soóc, áo thun không tay, yếm dãi bằng vải cho trẻ sơ sinh, 
chân váy, áo bờ-lu, váy, dây đeo quần áo hay tất, áo bằng vải bông dày, áo jắckét, áo 
choàng, bộ đồ đi mặc khi đi ngoài tuyết, cà vạt. áo choàng thụng, mũ, vành che nắng (của 
mũ), thắt lưng cho trang phục, khăn quàng cổ, bộ đồ ngủ pijama, quần áo lót, giầy bốt, 
giày, giày đế mềm, xăng đan, giầy cổ thấp, bít tất chống trượt, quần ăo bơi; trang phục 
hoá trang, quần áo hóa trang và trang phục mặc trong lễ Halloween và mặt nạ hoá trang 
bán kèm theo; yếm dãi bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao bao gồm trò chơi và đồ chơi; các nhân vật hành động và 
phụ kiện đi kèm; đổ chơi bằng vải lông, bóng bay để chơi, bồn tắm đồ chơi, đồ chơi để 
cưỡi, xe cộ đồ chơi, búp bê; đĩa bay đồ chơi; trò chơi bài hay trò chơi với các tấm thẻ, bộ 
trò chơi điện tử cầm tay không dùng với đầu thu truyền hình; trò chơi với ván trượt, máy 
chơi trò chơi có màn viđêô hiển thị đứng độc lập, trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác 
bằng tay; mặt nạ đồ chơi bằng giấy; ván trượt, giầy trượt băng, đô chơi phun nước; bóng, 
gậy bóng chày, găng tay chơi bóng chày; mảng bè để bơi dùng cho mục đích giải trí, 
dụng cụ nổi để người bơi bám và đạp chân dùng cho mục đích giải trí. ván lướt sóng, ván 
nổi dùng khi bơi dùng cho mục đích giải trí, chân nhái để bơi; bộ đồ nướng và nấu ăn đồ 
chơi, ngân hàng dạng đồ chơi; đồ trang trí cây thông Nô en, không phải là đồ phát sáng và 
bánh kẹo; quà lưu niệm tặng khách trong các bữa tiệc bằng giấy. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin giải trí trên 
truyền hình, băng thông rộng không dây và trực tuyến; cung cấp trò chơi máy tinh trên 
truyền hình, băng thông rộng, không dây và trực tuyến; cung cấp các chương trình giải trí 
đa phương tiện trên truyền hình, băng thông rộng không dây và trực tuyến; sản xuất, phân 
phối (không phải bán hay vận chuyển) chiếu và cho thuê các chương trình truyền hình, 
viđêô, phim điện ảnh, băng âm thanh và hình  ảnh băng cát-xét, đĩa, đĩa ghi âm thanh hay 
hình ảnh, đĩa compắc, đĩa DVD ghi sẵn và tất cả vật mang khác ghi chương trình; sản 
xuắt và sắp xếp các chương trình phát thanh và truyền hình, thông tin liên quan đến giải 
trí hoặc giáo dục được cung cấp qua truyền hình, băng thông rộng, không dây và trực 
tuyến; cung cấp các ấn phẩm điện tử (không tải xuống được) trên truyền hình, băng thông 
rộng, không dây và trực tuyến; cung cấp tin tức và thông tin giải trí, thông tin về các sản 
phẩm giải trí, chương trình đa phương tiện và tài liệu tham khảo (không tải xuống được) 
thông qua một trang web trực tuyến. 
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(210) 4-2012-13189 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 2011-091002 19.12.2011 JP 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 
TRADING AS SHARP 
CORPORATION   (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hiển thị thông tin có bảng (panen) điều khiển cảm ứng; bảng đen điện 
tử; thiết bị truyền thông tin, thông báo bằng điện; thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận 
và phụ kiện của các sản phẩm nói trên; pin; dây điện và cáp điện; máy móc và thiết bị 
dùng để phân phối hoặc kiểm soát cụ thể là hệ thống thiết bị điện tử có hoặc không dùng 
cảm ứng và các phụ kiện dùng kèm với nó như màn hình cảm ứng, bảng hiển thị tinh thể 
lỏng, bút cảm ứng, đầu vào máy tính, hệ thống hình ảnh màu, thiết bị đầu cuối 

 
 

(210) 4-2012-13639 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-13881 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

   

(731) LEA MARKETING SDN BHD  (MY) 
4th Floor, Wisma Hopoh, Japan P. 
Ramlee, 93400 Kuching, Sarawak, 
Malaysia  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 
và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; dưỡng tóc; chế phẩm đánh răng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng; tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự; tuyển dụng và quản lý nhân sự; cho thuê 
thiết bị máy văn phòng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, cụ thể: mỹ phẩm, bánh kẹo, nước uống, 
đồ ăn nhẹ dạng bánh kẹo, thiết bị y tế, dược phẩm, nước xịt phòng, pin điện, dụng cụ nhà 
vệ sinh, quần áo; dịch vụ cộng đồng bán hàng trực tuyến qua mạng viễn thông, cụ thể là: 
mỹ phẩm, bánh kẹo, nước uống, đồ ăn nhẹ dạng bánh kẹo, thiết bị y tế, dược phẩm, nước 
xịt phòng, pin điện, dụng cụ nhà vệ sinh, quần áo; hội chợ thương mại; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 
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Nhóm 41: Tổ chức lễ hội; tổ chức trao giải thưởng; giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt 
động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-14598 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp điện, ấm đun nước dùng điện. 
 
 

(210) 4-2012-14726 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Rồng Đỏ   (VN) 
63/3 đường số 20, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; chất tẩy rửa.  
 

Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản đông lạnh; rau củ quả đông lạnh; rau củ 
quả khô; rau củ quả chế biến; nước mắm; hạt điều đã qua chế biến. 

 
Nhóm 30: Trà và các sản phẩm từ trà; cà phê và các sản phẩm từ cà phê; gạo; nước tương; 
gia vị; phụ gia thực phẩm: tinh chất cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh dầu), hương 
liệu cho thực phẩm (trừ tinh dầu), hương liệu cho đồ uống; gạo.  

 
Nhóm 31: Hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí; lúa; hạt điều tươi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thực phẩm, đồ gia dụng (xoong nồi, bát 
đĩa, chảo, rổ rá, xô chậu, dao, dĩa, thìa, đũa, thớt, cốc chén, bình đựng nước, hộp đựng gia 
vị, giấy ăn, giấy vệ sinh); kinh doanh siêu thị bán đồ thực phẩm, đồ gia dụng (xoong nồi, 
bát đĩa, chảo, rổ rá, xô chậu, dao, dĩa, thìa, đũa, thớt, cốc chén, bình đựng nước, hộp đựng 
gia vị, giấy ăn, giấy vệ sinh); siêu thị điện máy: điều hoà, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ 
đông, tủ mát, ti vi, máy chơi game, đầu DVD, máy vi tính, điện thoại, máy in, máy ảnh, 
máy ghi âm, máy nghe nhạc, các loại máy xay ép, nồi cơm điện, bình thuỷ điện, bình siêu 
tốc, bếp từ - lẩu điện, bếp ga, máy hút mùi, máy rửa-sấy bát, lò vi sóng, các loại máy 
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nướng, các loại nồi chảo chạy bằng điện, máy khử độc thực phẩm, máy lọc nước, cây 
nước nóng lạnh, quạt, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy tạo ẩm, máy pha cà phê, máy sấy 
tóc, bàn là, máy sấy quần áo, máy làm sữa chua.  

 

Nhóm 40: Khai thác gỗ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc gia cầm; trồng trọt; trồng rừng.  
 
 

(210) 4-2012-14777 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 44773 06.01.2012 TT 

(731) LIGHTNING RESEARCH LLC   (US) 
1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính, máy vi 
tính có thể cài đặt trò chơi máy tính trên đó để chơi (máy tính thông thường); máy vi tính 
cầm tay, máy tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi 
nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá 
nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính 
cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử, thiết bị đọc sách điện 
tử, bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; thiết bị điện tử 
số hoá cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả 
năng truy cập Internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư 
điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, 
và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho 
phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; 
máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi 
âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay 
băng cát xét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy 
đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh 
kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm 
thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe 
(nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; thiết bị và dụng cụ liên lạc 
điện tử; thiết bị giảng dạy nghe nhìn; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ 
viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc 
theo phương thức không dây để truyền âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp; thiết bị 
lưu trữ dữ liệu; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi 
chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); phần mềm máy 
tính; trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để lập, tạo ra, 
phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ 
và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa 
phương tiện khác, ấn phẩm điện tử, và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, 
tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin 
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(file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và thiết bị 
điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn 
bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa phương tiện khác 
thông qua mạng lưới liên lạc toàn cầu và mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần 
mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường 
dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới mạng lưới liên lạc 
toàn cầu và mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải 
xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận 
dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin 
điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; 
bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách 
hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được băng thiết bị điện tử, máy 
hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị 
máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương 
tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các 
sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả 
các sản phẩm trên. 

 
 

(210) 4-2012-14790 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) UBND thị xã Quảng Yên  (VN) 
Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gà. 
 
 

(210) 4-2012-14873 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.5.10; 26.2.7; A26.11.12; 6.1.2 
(591) Vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt; thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm; trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín; trứng; pho-mát; sữa, chế phẩm làm từ sữa; dưa góp; 
món tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây. 
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(210) 4-2012-14877 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.5.10; 6.1.2; 26.2.7; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt; thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm; trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín; trứng; pho-mát; sữa, chế phẩm làm từ sữa; dưa góp; 
món tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây.  

 
 

(210) 4-2012-14893 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Vân  (VN) 
SN 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-15406 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.5; 4.5.15 
(591) Trắng, đen, nâu, đỏ 
(731) NHK ENTERPRISES, INC.   (JP) 

4-14 Kamiyama-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0047, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Trò chơi video, cụ thể là chương trình trò chơi video, thẻ tích hợp có chứa các 
trò chơi video, băng trò chơi video; xuất bản phẩm điện tử; phần mềm máy tính dùng cho 
các ứng dụng mạng.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý; móc khóa bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm.  
 

Nhóm 18: Túi xách và ba lô.  
 

Nhóm 20: Gối; nệm.  
 

Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, nĩa và thìa; đĩa.  
 

Nhóm 24: Khăn bằng sợi dệt; khăn tay bằng sợi dệt; khăn phủ giường; vỏ bọc nệm futon 
(nệm cứng kiểu Nhật Bản); chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; trò chơi có bàn cờ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường; dịch 
vụ phân phối (buôn bán, không phải vận chuyển) các chương trình máy tính (ứng dụng); 
dịch vụ phân phối (buôn bán) các phần mềm ứng dụng thông qua mạng máy tính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các nội dung kỹ thuật số cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; 
dịch vụ biểu diễn và phân phối phim.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và triển khai chương trình máy tính (ứng dụng); dịch vụ thiết 
kế và triển khai phần mềm ứng dụng thông qua mạng máy tính; dịch vụ cho thuê các 
chương trình máy tính (ứng dụng). 

 
 

(210) 4-2012-15860 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.8; 2.1.8; A26.11.9; 25.7.17 
(591) Xanh tím than, trắng, đỏ, đen, xanh ngọc 

nhạt, vàng, vàng be 
(731) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 

Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

(540) 

     
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 28: Quả cầu lông.  
 
 

(210) 4-2012-16252 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.3; A26.4.6; A1.3.20; 25.12.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần VIFON  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Các loại mỳ, phở, miến, bánh đa ăn liền; các loại nui, mỳ ống.  
 
 

(210) 4-2012-16321 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.5.1; A25.7.21 
(591) Xanh, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần bê tông, xây 

dựng A&P   (VN) 
Số 26/389 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; sản phẩm bê tông dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn đấu thầu và chọn thầu 
xây dựng; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) dây chuyền công nghệ 
sản xuất vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản, đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm 
(bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng 
và nhà ở; đầu tư vốn; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; dịch vụ tài chính. 

 
Nhóm 37: Nhận thầu, tổng thầu thi công xây lắp và hoàn thiện các công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông: sân bay, bến cảng, thủy lợi, đường hầm, các công trình văn hóa 
thể thao, vui chơi giải trí, khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, cấp nước, thoát 
nước, các công trình liên quan đến điện, phá dỡ mặt bằng xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng; sửa chữa, lắp đặt, bảo hành điều hòa không khí, điện lạnh thang máy, các thiết bị 
dây chuyền công nghệ và thiết bị tự động hóa phục vụ cho xây dựng; tư vấn giám sát thi 
công xây dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn cung cấp, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, 
công nghiệp; tư vấn kỹ thuật về thiết bị công nghệ mới, thiết tự động hóa phục vụ cho xây 
dựng, khảo sát địa hình, địa chất thủy van đo đạc công trình, thiết kế, thẩm tra đề án thiết 
kế kỹ thuật và tổng đự toán, kiểm định các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
sân bay, bến cảng, thủy lợi, đường hầm, các công trình văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, 
du lịch khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, cấp nước, thoát nước, các công trình 
liên quan đến điện; hoạt động thí nghiệm, kiểm định, kiểm tra chất lượng vật liệu, chất 
lượng công trình xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn và 
khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
 

(210) 4-2012-16807 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A5.3.14; 5.3.4 
(731) ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL CO. LTD   (HK) 
7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp bao gồm cây, cây 

trồng, cây và hoa tự nhiên, động vật trong vườn thú, động vật sống, rau và quả tươi, quả 
hạch (trái cây), hạt giống, hạt giống ngũ cốc chưa xử lý, mạch nha, lúa mì, quả cau (quả 
tươi), củ cải đường, chất phụ gia cho thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, sản phẩm làm ổ rơm cho động vật, hạt giống nông nghiệp, cây giống, 
cây non và các loại cây hoặc hạt giống khác dùng để nhân giống. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học và công nghiệp; tất cả thuộc lĩnh vực làm 
vườn, nông nghiệp, lâm nghiệp và gieo hạt. 

 
 

(210) 4-2012-16869 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.15.1; A10.3.11; A10.3.13 
(591) Tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giải pháp 
Công nghệ và Tiếp thị Trực 
tiếp   (VN) 
Số 8-N6, ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh 
Xuân Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, thương mại điện tử cho quần áo, mỹ phẩm, giầy dép. 

 
 

(210) 4-2012-16900 (220) 01.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A6.19.11; A6.19.9 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất và kinh doanh 
nếp cái hoa vàng huyện Đông 
Triều  (VN) 
Xã Yên Đức, huyện Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo nếp. 

 
 

(210) 4-2012-17421 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng  (VN) 
Lô E 21-22-23, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ ốc. 
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(210) 4-2012-17444 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.5; A5.5.20 
(591) Xanh tím, hồng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị Gas 
Việt Nam  (VN) 
68/460Q Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị, phụ tùng ngành ga: bếp ga, van ga, dây dẫn ga.  
 

Nhóm 35: Bán buôn máy móc thiết bị, phụ tùng ngành ga.  
 
 

(210) 4-2012-17506 (220) 08.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
SUNBLUE Việt Nam  (VN) 
Số 201, khu C11, tập thể 918, phường 
Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn.  
 

(210) 4-2012-17601 (220) 09.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ABBOTT CARDIOVASCULAR 
SYSTEMS INC.   (US) 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, 
California, USA, 95054  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, cụ thể là: ống thông (đỡ) mạch (stent), 
ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào, bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch 
hay đường dẫn), ống thông đường tiểu, ống thông đường tiểu gắn bong bóng, dây dẫn 
hướng dùng trong y tế và ống thông dẫn dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-17752 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.2; 25.5.25; 26.13.25 
(731) FAR EAST BRIDGE   (DE) 

Am Stock 9; 68239 Mannheim, Germany

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Bút máy, bút mực; hộp cho bút, ngòi bút, bi dùng cho bút bi.  
 

Nhóm 35: Mua bán bút máy, bút mực, hộp cho bút, ngòi bút, bi dùng cho bút bi, bút bằng 
thép, quản bút; mua bán vật dụng chùi ngòi bút, cái cài bút, ống cắm bút. 

 
 

(210) 4-2012-17852 (220) 13.08.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 85540949 13.02.2012 US 

85977181 13.02.2012 US 
85977182 13.02.2012 US 

(731) MERCHANT PURCHASING 
NETWORK LLC  (US) 
Suite 200 5215 N. O'Connor Blvd., 
Irving TX 75039, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thế là nền tảng tài chính điện tử hỗ trợ nhiều loại giao 
dịch thanh toán tiền và thanh toán nợ trên điện thoại di động tích hợp, PDA (thiết bị kỹ 
thuật số hỗ trơ cá nhân) và trên môi trường có nền web thẻ nhận dạng điện từ và từ tính sử 
dụng trong việc thanh toán phí dịch vụ, thiết bị đầu cuối cho việc thanh toán điện tử; thiết 
bị đầu cuối máy vi tính đa chức năng có chức năng thanh toán tiền, thiết bị đầu cuối thanh 
toán điện tử đa chức năng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thanh toán hóa đơn qua trang web; dịch vụ 
thẻ tín dụng và dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ xử lý khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng; 
dịch vụ thanh toán thương mại điện tử cụ thể là lập tài khoản tiền gửi để mua hàng hóa và 
dịch vụ trên mạng Internet; dịch vụ thanh toán điện tử, cụ thể là xử lý và truyền dữ liệu 
thanh toán hóa đơn điện tử, dịch vụ giao dịch tài chính; cu thể là cung cấp các giao dịch 
thương mại đảm bảo và các lựa chọn thanh toán đảm bảo; dịch vụ giao dịch tài chính, cụ 
thể là cung cấp các giao dịch thương mại đảm bảo và các lựa chọn thanh toán đám sử 
dụng thiết bị di động tại điểm bán hàng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ khách hàng 
trung thành dịch vụ xử lý thanh toán bằng chương trình thưởng cho khách hàng trung 
thành, dịch vụ tài chính cụ thể là dịch vụ xử lý giao dịch thanh toán, dịch vụ xử lý thanh 
toán, cụ thể là xử lý giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ mua hàng trả 
tiền trước, cụ thể là xử lý việc thanh toán điện tử qua thẻ trả tiền trước; dịch vụ thẻ mua 
hàng trả tiền trước, cụ thể là xử lý việc thanh toán điện tử bằng thẻ trả tiền trước; xử lý 
thanh toán điện tử được thực hiện thông qua thẻ trả trước; cung cấp dịch vụ xử lý điện tử 
các giao dịch bằng mạng lưới giao dịch tài chính điện tử giao dịch bằng thẻ tín dụng và 
các khoản thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn cầu, cung cấp dịch vụ xử lý điện tử 
các giao dịch bằng thẻ tín dụng và thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp dịch vụ xử lý điện tử việc chuyển tiền điện tử, các khoản thanh toán qua mạng lưới 
giao dịch tài chính điện tử (AHC), qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc điện tử và các khoản 
thanh toán điện tử; cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán bằng thiết bị đầu cuối điện tử đặt 
sẵn tại cửa hàng bán lẻ cho các cửa hàng sử dụng; cung cấp dịch vụ đổi phiếu mua hàng 
lấy hàng hóa hoặc dịch vụ. 

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ truyền điện tử các dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng và dữ liệu 
thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2012-17909 (220) 14.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ta Xanh   (VN) 
489 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại như: lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ dùng gia đình 

(đồ được sử dụng trong khuôn khổ gia đình bao gồm dụng cụ dùng trong nhà bếp như nồi, 
niêu, xong, chảo bát, đĩa, ấm, chén, dao, kéo, thìa, dĩa, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn mặt, 
rổ, rá, xô, chậu, thảm treo tường, thảm sàn, dép đi trong nhà và sản phẩm tương tự với 
cùng mục đích), mỹ phẩm, nước hoa, đồ dệt may, giày dép, đồ nội thất (bàn, ghế, giường, 
tủ, giá sách, chạn, đồ gỗ), thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng (đèn điện, phích cắm, 
dây điện, công tắc điện, quạt điện, nồi cơm điện, máy hút bụi, quạt sưởi, quạt sấy dùng 
trong gia đình, các loại máy xay, máy nghiền thức ăn dùng trong gia đình chạy điện, bàn 
là), máy móc công nghiệp (máy phát điện, máy tiện, máy khoan, máy bơm), máy móc 
nông nghiệp, sách báo, tạp chí văn phòng, đồ chơi; dịch vụ mua bán lương thực, thực 
phẩm, rau quả, đồ dùng gia đình (đồ được sử dụng trong khuôn khổ gia đình bao gồm 
dụng cụ dùng trong nhà bếp như nồi, niêu, xong, chảo bát, đĩa, ấm, chén, dao, kéo, thìa, 
dĩa, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn mặt, rổ, rá, xô, chậu, thảm treo tường, thảm sàn, dép đi 
trong nhà và sản phẩm tương tự với cùng mục đích), mỹ phẩm, nước hoa, đồ dệt may, 
giày dép, đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá sách, chạn, đồ gỗ), thiết bị điện lạnh, thiết 
bị điện gia dụng (đèn điện, phích cắm, dây điện, công tắc điện, quạt điện, nồi cơm điện, 
máy hút bụi, quạt sưởi, quạt sấy dùng trong gia đình, các loại máy xay, máy nghiền thức 
ăn dùng trong gia đình chạy điện, bàn là), máy móc công nghiệp (máy phát điện, máy 
tiện, máy khoan, máy bơm), máy móc nông nghiệp, sách báo, tạp chí văn phòng, đồ chơi; 
dịch vụ nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ 
đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
 

(210) 4-2012-18126 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng, đỏ hồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Dũng 
Thiên Phú   (VN) 
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, 
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Bể chứa khí sinh học bằng nhựa composite. 
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(210) 4-2012-18157 (220) 16.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đen, nâu, da cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, tím 
(731) Công ty cổ phần VIET FUCO  

(VN) 
Số 130 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất như bàn, ghế, tủ, vách ngăn bằng gỗ dùng trong văn phòng; đồ nội 

thất bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất, cụ thể: đồ nội thất (bàn, ghế, tủ, vách ngăn bằng gỗ) dùng 
trong văn phòng; đồ nội thất bằng kim loại.    

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc.  

 
 

(210) 4-2012-18199 (220) 17.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ROTAM TRAIT DEVELOPMENT 
HOLDINGS COMPANY LIMITED  
(VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp bao gồm cây, cây 

trồng, cây và hoa tự nhiên, động vật trong vườn thú, động vật sống, rau và quả tươi, quả 
hạch, hạt giống, hạt giống ngũ cốc chưa xử lý, mạch nha, lúa mì, quả cau, củ cải đường, 
thức ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, sản phẩm làm ổ rơm cho động vật; 
hạt giống, hạt giống nông nghiệp, cây giống, cây non và các loại cây hoặc hạt giống khác 
dùng để nhân giống. 

 
 

(210) 4-2012-18200 (220) 17.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Xanh tím than, đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và dịch vụ An An  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà HH3, khu đô thị mới Mỹ 
Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)  Nhóm 35: cung cấp nhân sự trong nước về chăm sóc khách hàng qua điện thoại và 
internet. 

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động và mạng viễn thông; 
đại lý kinh doanh thiết bị viễn thông và đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ thông tin giải trí trên truyền hình; dịch vụ đào tạo nhân sự về chăm sóc 
khách hàng qua điện thoại và Internet. 

 
 

(210) 4-2012-18270 (220) 17.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.5; 1.3.1; 6.1.2; A6.1.4; 15.7.1 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, trắng, 

cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Anh 

Gia Lai  (VN) 
15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất Nitơ; bột giấy gỗ; keo dán công nghiệp; chất dẻo dạng thô; 

nhựa nhân tạo dạng thô. 
 

Nhóm 06: Sắt; thép, phôi thép, gang; nhôm, đồng; thiếc; niken, titan; kẽm; quặng kim 
loại; quặng sắt; quặng crôm; quặng galen. 

 
Nhóm 12: Săm, lốp ô tô; săm, lốp xe gắn máy, ô tô; xe máy; xe nâng hàng; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 17: Mủ cao su các loại và mủ cao su; cao su thô; cao su bán thành phẩm; cao su 
tổng hợp; cao su lỏng; cao su hòa tan; cao su cứng ebonit; cao su rắn ebonite; vật liệu cao 
su để nhồi độn; vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe; gioăng cao su, phớt cao su; nắp van 
bằng cao su; tấm đệm giảm sóc bằng cao su; ống mềm bằng nhựa hoặc cao su; vòng bằng 
cao su; nút bằng cao su; sợi bằng cao su; khuôn bằng cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao 
su rắn ebonite; dây bằng cao su. 

 
Nhóm 19: Gỗ các loại như: gỗ xây dựng, gỗ thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ xẻ, gỗ đã 
xử lý, gỗ dán, gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình, gỗ làm khuôn, gỗ để làm 
đường gờ, chỉ, gỗ ván thùng; vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: cưa gỗ, cầu thang, lan 
can bằng gỗ, ván sàn gỗ, kính xây dựng, thạch cao, đá, đá Granite, đá đen, đá phiến, đá 
vôi, diệp thạch, thạch anh; ống nhựa PVC (ống cứng). 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, kệ, bàn, ghế, khung gương, khung ảnh bằng gỗ, 
biển đăng ký bằng gỗ, hộp thư bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc dùng trong văn phòng 
bằng gỗ, sừng động vật, hổ phách vàng, sậy, tre. 

 
Nhóm 30: Đường; nước mật đường; bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); mật ong; cà phê.  
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Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, kệ, bàn, ghế, khung gương, khung ảnh 
bằng gỗ, biển đăng ký bằng gỗ, hộp thư bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc dùng trong văn 
phòng bằng gỗ, sừng động vật, hổ phách vàng, sậy, tre, gỗ các loại như: gỗ xây dựng, gỗ 
thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ xẻ, gỗ đã xử lý, gỗ dán, gỗ dùng cho việc gia công 
dụng cụ gia đình, gỗ làm khuôn, gỗ để làm đường gờ, chỉ, gỗ ván thùng, gỗ cây chưa xử 
lý, gỗ chưa xẻ, động vật sống, cây và hoa tươi, hạt giống, vật liệu xây dựng phi kim loại, 
cụ thể; cửa gỗ, cầu thang, lan can bằng gỗ, ván sàn gỗ, kính xây dựng, thạch cao, mủ cao 
su các loại và sản phẩm chế biến từ mủ cao su, cao su thô, cao su bán thành phẩm, cao su 
tổng hợp, cao su lỏng, cạo su hòa tan, cao su cứng ebonit, cao su rắn ebonite, vật liệu cao 
su để nhồi độn, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, gioăng cao su, phớt cao su, nắp van 
bằng cao su, tấm đệm giảm sóc bằng cao su, ống mềm bằng nhựa hoặc cao su, vòng bằng 
cao su, nút bằng cao su, sợi bằng cao su, khuôn bằng cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao 
su rắn ebonite, dây bằng cao su, cây giống cao su, săm lốp xe đạp, săm lốp xe máy, săm 
lốp ô tô, săm lốp máy bay, băng tải bằng cao su, bao bì PP, bao bì PE, văn phòng phẩm, 
giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy khoáng sản, đá, đá Granite, đá đen, đá phiến, đá vôi, diệp 
thạch, thạch anh, ống nhựa PVC (ống cứng), kim loại quý, hợp kim của kim loại quý, đá 
quý, sắt, thép, phôi thép, gang, nhôm, đồng, thiếc, niken, titan, kẽm, quặng kim loại, 
quặng sắt, quặng crôm, quặng galen, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, thiết bị máy 
công nghiệp, khai khoáng, lâm nghiệp và xây dựng (thiết bị, phụ tùng phục vụ chế biến đá 
Granite), xăng, dầu điezel, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp; than đá, than bùn, phân 
bón, hợp chất Nitơ, bột giấy gỗ, keo dán công nghiệp, chất dẻo dang thô, nhựa nhân tạo 
dạng thô, đường, nước mật đường, bánh, mứt (dạng bánh kẹo), mật ong, cà phê, đồ uống: 
bia; nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết, nước uống có ga (gas), đồ uống hoa quả, xi-
rô (đồ uống), đồ uống có chứa cồn (trừ bia), rượu vang, rượu mạnh, đồ uống hoa quả có 
cồn: rượu cốc- tai, chiết xuất trái cây có cồn, thuốc lá, giầy cuốn thuốc lá, tẩu hút thuốc 
lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn, bật lửa; tư vấn quản lý kinh doanh, xúc tiến thương mại, 
môi giới thương mại; quảng cáo, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; mua bán nhà ở; mua bán bất động sản; dịch vụ đổi 
tiền (đại lý đổi ngoại tệ); môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Khai thác: khoáng sản, quặng kim loại quý hiếm, quặng sắt, quặng kim loại 
không chứa sắt, khoáng hóa chất và khoáng phân bón, đá, cát, sỏi, đất sét, khai thác và 
thu gom than bùn; xây dựng: công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật dân dụng, công 
trình đường bộ, công trình thủy lợi, thủy điện, công trình dân dụng, nhà các loại; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp như; lắp đặt cầu trục, 
cầu, các thiết bị trong các công trình, dịch vụ trang trí nội thất, trang trí văn phòng; trang 
trí phòng trưng bày; san lấp mặt bằng; đắp lốp cao su. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ cho thuê kho bãi; phân phối năng 
lượng (truyền tải phân phối điện). 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng (sản xuất điện); đốn gỗ; xẻ gỗ; gia công gỗ, đồ nội thất 
(cho người khác); gia công cơ khí; chế biến khoáng sản; xử lý và tráng phủ kim loại; đúc: 
sắt thép và kim loại màu; tái chế lốp cao su.. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ Karaoke; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong 
nhà: trung tâm trò chơi điện tử; dịch vụ dàn dựng buổi biểu diễn; dịch vụ trình diễn sân 
khấu, ca nhạc tạp kỹ; dịch vụ câu lạc bộ bóng đá; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; cho thuê 
thiết bị thể thao (trừ xe cộ); phòng tập thể dục. 
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Nhóm 42: Thiết kế nội thất công trình dân dụng và công nghiệp; thăm dò: địa chất, 
khoáng sản; đánh giá chất lượng và trữ lượng khoáng sản; đo đạc đất đai; trắc địa, tư vấn 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

Nhóm 44: Trồng: rừng, cây công nghiệp (trồng cây cao su), cây mía; bệnh viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe (dịch vụ tắm hơi, mát xa (massage) và các dịch vụ tăng cường sức 
khỏe tương tự); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện tóc (cắt tóc, làm đầu, gội đầu). 

 
 

(210) 4-2012-18376 (220) 20.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 24.15.1; 24.15.21; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) SCG SOURCING COMPANY 

LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 19: Vữa khô trộn sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-18694 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH TSC Việt Nam (VN)

Số 3, ngách 1, ngõ 46, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh đệm sưởi, chăn sưởi, thiết bị suởi phòng tắm, thiết bị sưởi, máy 
sưởi, đồ sưởi phòng tắm.  

 
 

(210) 4-2012-18705 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 3.1.4; 3.1.16 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) TRANSPO INTERNATIONAL 

LIMITED   (TH) 
3388/74-77 Sirinrat Building, 21st Floor, 
Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 10110 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
822 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính; cung cấp tư vấn liên quan tới 
dịch vụ bảo hiểm về tổn thất và hư hỏng nguyên vật liệu khi vận chuyển; tư vấn bất động 
sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và tòa nhà; sửa chữa đồ dùng gia đình (dịch vụ bằng 
tay); thông tin về lĩnh vực sửa chữa. 

 

Nhóm 39: Vận tải quốc tế và liên tỉnh (bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển); 
giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển; môi giới dịch vụ vận 
tải hàng hóa; dịch vụ vận tải bằng đường biển; vận chuyển hàng hóa; kho lưu trữ; đóng 
gói hàng hóa; quản lý nộp đơn xin thị thực và giấy phép làm việc, giấy phép cho thuê 
phương tiện vận tải cho mục đích giao nhận vận tải quốc tế; cung cấp thông tin về vận tải 
(trước và sau khi vận tải); cung cấp thông tin về địa điểm sau khi vận tải.  

 

Nhóm 41: Đào tạo ngôn ngữ.  
 

Nhóm 43: Cho thuê đồ nội thất, cụ thể là bàn, ghế, bàn làm việc, tủ, khăn trải bàn, đồ thuỷ 
tinh, thiết bị nấu ăn. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn các vấn đề cá nhân; dịch vụ bảo mẫu tại nhà.  
 
 

(210) 4-2012-18706 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TRANSPO INTERNATIONAL 
LIMITED  (TH) 
3388/74-77 Sirinrat Building, 21st Floor, 
Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 10110 Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính; cung cấp tư vấn liên quan tới 
dịch vụ bảo hiểm về tổn thất và hư hỏng nguyên vật liệu khi vận chuyển; tư vấn bất động 
sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và toà nhà; sửa chữa đồ dùng gia đình (dịch vụ bằng 
tay); thông tin về lĩnh vực sửa chữa. 

 

Nhóm 39: Vận tải quốc tế và liên tỉnh (bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển); 
giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường hàng không và đường biển; môi giới dịch vụ vận 
tải hàng hóa; dịch vụ vận tải bằng đường biển; vận chuyển hàng hóa; kho lưu trữ; đóng 
gói hàng hóa; quản lý nộp đơn xin thị thực và giấy phép làm việc, giấy phép cho thuê 
phương tiện vận tải cho mục đích giao nhận vận tải quốc tế; cung cấp thông tin về vận tải 
(trước và sau khi vận tải); cung cấp thông tin về địa điểm sau khi vận tải.  

 

Nhóm 41: Đào tạo ngôn ngữ. 
 

Nhóm 43: Cho thuê đồ nội thất, cụ thể là bàn, ghế, bàn làm việc, tủ, khăn trải bàn, đồ thuỷ 
tinh, thiết bị nấu ăn. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn các vấn đề cá nhân; dịch vụ bảo mẫu tại nhà.  
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(210) 4-2012-18708 (220) 23.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.15.1; 24.15.2; 24.15.21; 26.13.25 
(731) CHONGQING SHINERAY 

AGRICULTURAL MACHINERY CO., 
LTD.  (CN) 
8 Shineray Road, Hangu Town, 
Jiulongpo District, Chongqing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cày; máy cắt và thu hoạch cỏ; máy bóc vỏ ngô; máy 
bóc vỏ ngô và ngũ cốc; máy xới (máy móc); máy cày lật đất; lưỡi dao cho máy cắt cỏ; 
máy nhổ cỏ; máy gieo hạt; máy cấy lúa theo hàng; động cơ đốt trong, không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ (không bao gồm động cơ dùng cho ô tô, máy kéo, máy thu 
hoạch ngô liên hợp, xe tải, máy cưa xích, thiết bị tạo hơi); động cơ diesel (không dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dùng nhiên liệu (không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ); máy phát điện; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ). 

 
 

(210) 4-2012-18750 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.23 
(591) Trắng, tím, đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Điệp  (VN) 
84 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cơm tấm).  
 
 

(210) 4-2012-18751 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, nâu (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Điệp  (VN) 
84 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn nhà hàng uống (cơm tấm). 
 
 

(210) 4-2012-18789 (220) 24.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMTM  (VN) 
23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, 
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh (thuốc tẩy, bột giặt, xà phòng, chế phẩm 
đánh răng, nước hoa, tinh dầu mỹ phẩm), hàng thủ công mỹ nghệ (bàn , ghế, giường tủ, 
sản phẩm bằng gỗ, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi), gia vị, bột, kẹo, sữa, bánh, đường, cà 
phê, trà, rau quả, thịt, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-18978 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Ngọc Định Hưng  

(VN) 
TĐ số 856, TBĐ số 38, đường ĐT 747B, 
ấp Khánh Lộc, xã Khánh Bình, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, sắt, thép, tôn, xà gồ, ván ép, cốp pha, đồ trang trí 
nội thất, đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, vải, hàng may mặc, giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-18984 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 26.4.3; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, trắng, xanh dương 

đậm, nâu, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Huy Hoàng - Tân Thuận Thành  
(VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-18988 (220) 27.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A12.1.19; A12.1.17; 7.15.8; A19.1.25 
(591) Nâu đỏ, nâu nhạt, vàng, đen, trắng 
(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED  (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-19026 (220) 28.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, tím đậm, tím nhạt, xanh 

dương nhạt  
(731) EKOVAL ITHALAT IHRACAAT 

SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI   (TR) 
1. Organise Sanayi Bolgesi, Orhan Isik 
Bulvari No:8 Kat:2 Oda:2, Sincan - 
Ankara, Turkey  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại dùng để dẫn ga và chất lỏng; mối nối bằng kim loại dùng 
cho ống; mối ghép bằng kim loại dùng cho ống; vòng đai bằng kim loại dùng cho ống, 
đấu nối bằng kim loại dùng cho ống; khớp nối bằng kim loại dùng cho ống; khuỷu nối 
bằng kim loại dùng cho ống; van kim loại, không là bộ phận của máy móc. 

 
Nhóm 07: Nắp van (bộ phận của máy móc); van (bộ phận của máy); van áp lực (bộ phận 
của máy móc).  

 
Nhóm 11: Van điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước; van điều 
chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; van điều nhiệt (bộ phận của hệ thống cấp 
nhiệt; van (bộ phận của hệ thống cấp nhiệt); van (bộ phận của thiết bị sinh hơi nước; bộ 
lọc (bộ phận của hệ thống sưởi ấm); bộ lọc (bộ phận của thiết bị sinh hơi nước; van chặn 
(bộ phận của thiết bị sưởi ấm); van chặn (bộ phận của thiết bị sinh hơi nước), cuộn sinh 
nhiệt (bộ phận của thiết bị vệ sinh); van (bộ phận của thiết bị vệ sinh), van chặn (bộ phận 
của thiết bị vệ sinh); van (bộ phận của thiết bị hệ thống làm sạch chất thải); van (bộ phận 
của thiết bị để làm sạch nước); ống xoắn (bộ phận của thiết bị làm sạch nước).  

 
 

(210) 4-2012-19330 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ LYNK  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem đánh răng. 
 

Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy; động cơ cho xe ô tô, xe máy. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý. 
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ, khung ảnh. 
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến; rau quả đã chế biến; mứt (dạng nhão); trứng; sữa; 
sữa đậu nành. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả (đồ uống, không chứa cồn). 

 
Nhóm 33: Rượu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, thực phẩm, 
bánh kẹo, mỹ phẩm; mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô, máy vi tính và linh kiện máy 
tính, điện thoại di động, quần áo, đồ chơi trẻ em; mua bán thiết bị nội ngoại thất, thiết bị 
điện và điện tử. 

 
Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê nhà; đầu tư xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống; dịch 
vụ tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa và lắp đặt hệ thống 
điện nước, hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ trang trí nội ngoại thất. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành 
quốc tế và nội địa: đại lý bán vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức hội thảo, sự kiện (tổ chức các hoạt động thể 
thao văn hóa); cho thuê thiết bị thể thao; sản xuất phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú; quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa, xông hơi. 

 
 

(210) 4-2012-19350 (220) 30.08.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Nâu, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Sơn Kim  (VN) 
30A đường 11, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví và túi xách bằng da và giả da. 
 

Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); khăn trải bàn và giường; khăn phủ gối; rèm cửa; màn 
tuyn (tất cả được làm từ vải). 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ, giày và dép các loại; mũ (trang phục); tất; cà vạt 
(trang phục); dây thắt lưng; tạp dề (trang phục); khăn trùm đầu và quàng cổ (trang phục). 
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Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh); 
mua bán hàng may mặc thời trang, gồm: quần áo, giày và dép các loại, mũ, tất, cà vạt, dây 
thắt lưng, tạp dề, khăn trùm đầu và quàng cổ, các loại khăn, khăn trải bàn và giường, khăn 
phủ gối, rèm cửa, màn tuyn, ví và túi xách; mua bán đồ dùng trong gia đình, bao gồm: đồ 
nội thất và đồ dùng trong nhà bếp và các thiết bị vệ sinh dùng trong nhà tắm; mua bán đồ 
mỹ phẩm và vệ sinh cá nhân; quản lý kinh doanh siêu thị; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng 
hóa; quảng cáo thương mại; hoạt động xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-19642 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; 25.7.20; 3.7.7; A3.7.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại thực phẩm Tân 
Việt  (VN) 
Thôn Cầu 7, xã Thụy Phương, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; nho khô; lát khoai tây tẩm bột rán; lạc được chế biến; khoai 

tây rán giòn ít béo; mứt ướt; trái cây, quả đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; trái cây dầm đường; trái cây được bảo quản; thạch trái cây hoa quả; mì ăn liền; phở 
ăn liền; cháo ăn liền; bún ăn liền. 

 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột lúa mạch; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giầu tinh bột; thực 
phẩm ăn nhanh; ngô rang; bỏng ngô; bột ngô; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); thạch trái 
cây (dạng bánh kẹo); thịt hun khói; thịt muối; lạp sườn; xúc xích. 

 
 

(210) 4-2012-19737 (220) 05.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.9; 2.3.25; A2.3.23; A26.11.12; 9.7.1 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 khu công nghiệp Cát Lái Cụm II, 
Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 

Nhóm 16: Bút chì, bút bi, bút mực, bút lông, bút đánh dấu, văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 18: Ba lô, cặp học sinh, túi xách thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, đồ mỹ nghệ làm từ sành, sứ, gốm, thủy 
tinh thuộc nhóm này. 
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Nhóm 24: Vải sợi, khăn các loại bằng vải, tấm khăn trải bàn không làm bằng giấy, tấm 
phủ giường, rèm cửa, hàng thêu các loại thuộc nhóm này cụ thể tấm thảm thêu treo tường 
bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục lót nam nữ, cà vạt, bít tất, giày dép, dây thắt lưng (trang 
phục).  

 
Nhóm 27: Thảm trang trí thuộc nhóm này cụ thể là: thảm chùi chân ở cửa; thảm cỏ nhân 
tạo; thảm chống trơn trượt; thảm thêu treo tường không bằng vải; thảm dày trải sàn. 

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn (nước giải khát).  

 
Nhóm 33: Rượu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-19779 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OK25 Việt Nam  
(VN) 
Số 12, ngách 58/26, ngõ 58, phố Đào 
Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 06: Hàng ngũ kim. 
 

Nhóm 07: Máy phát điện, động cơ điện, thiết bị khác dùng trong mạch điện. 
 

Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính. 
 

Nhóm 10: Máy móc, thiết bị y tế. 
 

Nhóm 11: Đèn, bộ đèn điện.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 18: Vali, cặp, túi, ví. 
 

Nhóm 20: Đệm, chăn, màn, giường, tủ, bàn, ghế. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, vải. 
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Nhóm 27: Thảm, vật liệu phủ tường, vật liệu phủ sàn.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi.  
 

Nhóm 29: Thịt, các sản phẩm từ thịt; thủy sản, cụ thể là tôm, cua, cá, ốc, mực, trai, sò; 
sữa, các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Gạo, bánh kẹo, đường, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê, 
ca cao, socola, mứt kẹo, mỳ ống, mỳ sợi. 

 
Nhóm 31: Rau, quả tươi. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lào.  

 
Nhóm 35: Mua bán món ăn, thức ăn chế biến sẵn, cụ thể là: kim chi, kimpap, mỳ lạnh, 
mỳ đen, thịt nướng, gà hầm sâm, canh tương, bánh gạo. 

 
 

(210) 4-2012-19788 (220) 06.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A26.11.12; A11.3.2; A5.11.17 
(591) Xanh lá, xanh dương, hồng, cam, xám, 

vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FESDY  (VN) 
Tầng 3, toà nhà Scetpa, 19 A Cộng Hoà, 
phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn, đồ uống không có cồn, đồ uống hỗn hợp 

không có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-19909 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.7; 6.1.2; 3.4.7; 26.5.1 (540) 

    

(731) Đào Đức Cơ  (VN) 
68 Nguyễn Thiệp, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) các loại. 
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(210) 4-2012-19912 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường  
(VN) 
39 - 41 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, trang sức. 
 

Nhóm 40: Mạ vàng; đính đá; đính kim cương; chế tác hoa văn, họa tiết theo yêu cầu.  
 
 

(210) 4-2012-19950 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Trắng, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Khoa Học & Tự Nhiên  (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu), mặt nạ làm đẹp, chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi 

thở, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, chất khử mùi dùng cho cá 
nhân, nước thơm cô-lơ-nhơ, đồ trang điểm (mỹ phẩm), nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng 
cạo râu, xà phòng, xà phòng khử mùi, xà phòng khử trùng. 

 
Nhóm 05: Thảo dược, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), thuốc nhuận tràng, trà thảo dược. 

 
Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể dục, giày đá bóng, giày tập thể dục, quần áo lót, đồng 
phục. 

 
Nhóm 28: Bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình thể ,gậy đánh gôn, thiết bị tập thể 
dục, máy để tập thể dục, ván trượt. 

 
Nhóm 29: Trái cây đông lạnh, quả đóng hộp, sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa đậu nành, sữa 
chua. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở cacao, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống sôcôla có sữa, đồ uống cà phê có sữa. 

 
Nhóm 32: Đồ uống có cồn, nước táo lên men, không có cồn, đồ uống hỗn hợp không có 
cồn, nước ép trái cây (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước sôđa. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống hoa quả có cồn, rượu táo, rượu hỗn hợp. 
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(210) 4-2012-19969 (220) 07.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.7 
(591) Vàng đồng, xám nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Sài Gòn Vi Na  (VN) 
628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panel bằng kim loại dùng cho xây dựng; 
khung nhà bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại có thể di chuyển được.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; kính xây dựng; tấm panel không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; khung nhà không bằng kim loại; vật liệu gia cố không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; cấu kiện xây dựng không bằng kim loại có thể di chuyển 
được. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
mua bán: hàng điện lạnh, hàng nông sản, hàng thủy hải sản, thiết bị và máy móc ngành 
nông nghiệp, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự 
động; quảng cáo thương mại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê nhà ở, văn phòng, 
trung tâm thương mại; đại lý (hãng) bất động sản; quản lý chung cư, văn phòng, trung tâm 
thương mại (dịch vụ quản lý bất động sản); đầu tư vốn phát triển công trình xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật; cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư xây dựng; đại lý ký gửi bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình vui chơi giải trí, phim trường; tư vấn xây dựng; giám 
sát thi công các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; cung cấp thông tin xây 
dựng; khai thác mỏ; thi công trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế các công trình xây dựng; thiết kế trang trí nội, ngoại thất các 
công trình xây dựng; khảo sát địa chất cho các công trình xây dựng; tư vấn thiết kế; thăm 
dò dưới nước; thiết kế quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp, phòng cưới.  
 
 

(210) 4-2012-20116 (220) 10.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA INFORMATIX 
(ALSO TRADING AS "INFORMATIX 
INC.")   (JP) 
1310 Omiyacho, Saiwai-ku, Kawasaki 
City, Kanagawa, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ 
thống thông tin liên quan đến địa điểm; phần mềm máy tính trong lĩnh vực của việc sáp 
nhập cơ sở dữ liệu bản đồ và công nghệ; phần cứng điện tử và bộ phận, phụ kiện đi kèm; 
phần cứng máy tính; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); điện thoại di động; điện 
thoại thông minh; bản đồ điện tử có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 42: Tạo và duy trì trang web cho những người khác; cung cấp cơ sở dữ liệu chứa 
thông tin về vị trí cụ thể; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần 
mềm máy tính; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần mềm máy 
tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ thống thông tin liên quan đến địa điểm; thiết kế 
và bảo trì hệ thống máy tính; thiết kế và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp các công cụ 
tìm kiếm trên internet; dịch vụ lưu trữ trang web; cung cấp phần mềm máy tính trong lĩnh 
vực thông tin về địa điểm cụ thể; dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực thiết kế bản đồ; dịch vụ 
nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị; tư vấn và dịch vụ thông tin liên 
quan đến cung cấp thông tin khí tượng và khí quyển; cung cấp thông tin về địa điểm cụ 
thể thông qua internet và /hoặc mạng máy tính; cung cấp thông tin địa điểm cụ thể dưới 
dạng bản đồ số hóa, dữ liệu và dữ liệu thống kê liên quan đến của đặc trưng của địa điểm 
cụ thể; cung cấp thông tin liên quan đến vị trí của cơ sở sản xuất, cao ốc và các công trình 
xây dựng thông qua internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp các thông tin liên quan đến 
vị trí của người, mục tiêu cụ thể, và động vật thông qua internet và/hoặc mạng máy tính; 
cung cấp thông tin bản đồ thông qua internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp thông tin 
bản đồ, thông qua Internet hoặc qua thư điện tử, về vị trí của các cửa hàng, ngân hàng, 
bưu điện, siêu thị, khách sạn, sân tập thể thao, bệnh viện, trường học, công sở; cung cấp 
thông tin về khu vực nhất định, thông qua mạng Internet hoặc thư điện tử; cung cấp thông 
tin liên quan đến mở rộng đất đai và hủy hoại môi trường thông qua phân tích hình ảnh 
dựa trên dữ liệu hình ảnh có độ phân giải cao và nội dung thông tin về địa điểm cụ thể.  

 
 

(210) 4-2012-20305 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.7; 26.4.9; 26.4.4; 7.15.22 
(731) Nguyễn Khả Tiến  (VN) 

Thôn 5- Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: bản lề, chốt cửa ,then cài cửa, đồ sắt dùng cho cửa.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể là : cuốc, cái kéo,  cái 
xẻng làm vườn. 

 
 

(210) 4-2012-20324 (220) 12.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.2; 1.15.21; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Thông  (VN) 
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương. 
 
 

(210) 4-2012-20402 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.6; 26.1.2; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ quốc tế Ancoti  
(VN) 
Tầng 4, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị xử lỷ dữ liệu và phần mềm 

máy tính. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa phần cứng máy tính. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; khắc 
phục sự cố phần mềm máy tinh; lập trình máy tính; tư vấn và quản trị hệ thống máy vi 
tính. 

 
 

(210) 4-2012-20446 (220) 13.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.2.7; 26.1.5; 25.12.1; 26.15.15; 
A19.13.21 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, đen nhạt 
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thuốc và chế phẩm thuốc dùng cho người; cao dán dùng 

cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; miếng đệm nóng và miếng dán nóng dùng để trị liệu (bộ 
phận cấu thành của máy trị liệu); thiết bị trị liệu bằng hơi nóng. 
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(210) 4-2012-20563 (220) 14.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(731) BRANDS WORLDWIDE HOLDINGS 

I.P. PTY LIMITED  (AU) 
Tower 2, Level 14, 101 Grafton Street, 
Bondi Junction, New South Wales 2022, 
Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm dùng cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 

dùng cho da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nhăn và chống lão hóa; chế phẩm dùng để giảm 
béo; chế phẩm làm đẹp da; miếng dán dùng cho da, chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; 
chế phẩm làm sáng da; chế phẩm để nhuộm màu da, môi và móng tay; chế phẩm và 
miếng đắp da để trẻ hóa, giữ ẩm, tẩy tế bào chết và làm sạch da; chế phẩm dùng để tắm 
bồn và vòi hoa sen; xà phòng; kem chống khô da; kem và nước dưỡng làm mềm da; kem 
dưỡng da có tác dụng hạn chế mùi hôi; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm chăm 
sóc bàn chân; kem dưỡng dùng cho tóc và da; chế phẩm mỹ phẩm dạng mỡ không chứa 
thuốc dùng để dưỡng da; nước hoa hồng dùng cho cơ thể; chất tẩy rửa dùng cho cơ thể; 
chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm dạng mỡ không chứa thuốc dùng để chăm sóc 
cá nhân; nước dưỡng làm se lỗ chân lông; nước dưỡng và nước chứa khoáng dùng để 
dưỡng da và tóc. 

 
Nhóm 05: Thuốc mỡ, kem, thuốc bổ, nước dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa 
thuốc dùng cho tóc và da; chế phẩm da liễu chứa thuốc; chế phẩm vệ sinh chứa thuốc 
dùng cho da và tóc; kem bôi da chứa thuốc; tinh dầu thoa da có chứa thuốc; dầu và kem 
làm ẩm da chứa thuốc; kem và dầu làm mềm da có chứa thuốc; sản phẩm chăm sóc bàn 
chân có chứa thuốc; sản phẩm chăm sóc cá nhân có chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-20812 (220) 19.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nitto Jokaso 
Việt Nam   (VN) 
Lô E, đường số 7, KCN Hoà Khánh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ đầu máy (trừ loại động cơ dung cho các phương tiện 

giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng 
tự động.  

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch nước bằng điện. 
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(210) 4-2012-20888 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.3.3; 26.4.4; 26.3.3; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TC MACHINERY 
VIET NAM   (VN) 
Số 18 VSIP II, đường số 2 KCN Việt 
Nam Singapore II, khu liên hợp công 
nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình Dương, 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện chạy dầu diesel; máy phát điện chạy xăng; máy nén khí xoay; 
máy nén khí pít tông; thiết bị điều khiển tự động trong máy nén khí; cẩu nâng hai trụ loại 
dây cáp kim loại; cẩu nâng hai trụ loại dây xích; cẩu nâng hai trụ loại có cổng; cẩu nâng 
hai trụ loại có cổng (loại cáp); cẩu nâng hai trụ loại có cổng (loại xích); cẩu nâng loại bốn 
sàn; cẩu nâng bốn trụ; cẩu nâng bốn trụ dùng điều chỉnh bánh xe; kích cá sấu; thiết bị 
nâng xe ôtô di động; cẩu nâng sàn; cẩu nâng khí dung cho buồng sơn; cẩu nâng cắt kéo; 
cẩu nâng cắt kéo có bàn phụ; cẩu nâng cắt kéo loại mỏng; cẩu nâng cắt kéo loại mỏng có 
bàn phụ; cẩu nâng cắt kéo loại nâng bánh xe; cẩu nâng cắt kéo loại nâng bánh xe có bàn 
trượt phụ phía sau; cẩu nâng cắt kéo đôi; cẩu nâng cắt kéo đồng bộ; cẩu nâng cắt kéo 
đồng bộ có bàn phụ; cẩu nâng cắt kéo đồng bộ có bộ điều khiển có dây; cẩu nâng cắt kéo 
đồng bộ có tay quay; cẩu nâng cắt kéo đồng bộ có tay quay và bộ điều khiển có dây; thiết 
bị nâng xe ôtô; cẩu nâng xe tải; cẩu nâng xe máy sử dụng bơm khí; cẩu nâng xe máy sử 
dụng động cơ điện; máy xới hạng nhẹ.  

 
 

(210) 4-2012-20902 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TRUONG GIANG CORPORATION  (US)
9630 Alpaca Street, South El Monte, 
California 91733, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2012-20903 (220) 20.09.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A22.5.12; 2.3.5; A2.3.24; A19.9.7 
(591) Trắng, đen, xanh lá, vàng 
(731) TRUONG GIANG CORPORATION  (US)

9630 Alpaca Street, South El Monte, 
California 91733, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2012-20925 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Núi Đá Vàng  
(VN) 
23/23 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, bột ngũ cốc, bột muối xí muội, bột muối tỏi.  
 
 

(210) 4-2012-20977 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Tuấn  (VN) 
1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt. 
 

Nhóm 25: Quần áo dệt và quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-20983 (220) 20.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 

Lai  (VN) 
Số 20 Nguyễn Khắc Nhu, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Khoáng sản đá bán quý và đá quý dùng để chế tác đồ trang sức, đồng hồ và các 
tác phẩm nghệ thuật (cụ thể gồm: ngọc thạch anh (jasper), rhodolit, đá mã não (agat), 
onyx, canxedon, charoit, nefrit, kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc, xa-phia) 

 

Nhóm 19: Khoáng sản phi kim loại dùng làm vật liệu xây dựng (cụ thể gồm: đá phiến, đá 
dăm, vôi, đá vôi, cát, đất sét) 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đá xẻ và khoảng sản.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác khoáng sản.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công khoáng sản theo yêu cầu và vì lợi ích của khách hàng. 
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(210) 4-2012-21009 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vinaconex - 

VCN  (VN) 
Tòa nhà VINACONEX-VCN đường A1, 
khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh 
Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý và kinh doanh bất động sản bao gồm: đầu tư phát triển nhà, hạ tầng đô 
thị, khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, 
siêu thị, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, kho ngoại quan; môi giới bất động 
sản; định giá bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản, cụ thể: dịch vụ quản lý nhà ở, 
dịch vụ quản lý văn phòng cho thuê, dịch vụ quản lý trung tâm thương mại, dịch vụ quản 
lý khu công nghiệp. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các loại công trình như sau: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, 
xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; thăm dò và khai thác khoáng 
sản; giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ giải trí.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-21066 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NOF METAL COATINGS NORTH 
AMERICA INC.   (US) 
275 lndustrial Parkway Chardon, OH 
44024, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho việc sản xuất lớp phủ chống ăn mòn.  
 

Nhóm 02: Hợp chất phủ chống ăn mòn để sử dụng trên lớp nền kim loại.  
 

Nhóm 06: Chốt các loại bằng kim loại có lớp phủ chống ăn mòn, cụ thể là: đinh, bu lông, 
đinh vít, đinh tán; kẹp, bu lông neo, vòng đệm, đai ốc, lò xo, ghim, móc, then cài, vòng 
đai, đinh ghim, chốt hãm, chốt chống trượt, khớp nối ống và phụ kiện khớp nối ống (tất cả 
bằng kim loại). 

 

Nhóm 37: ứng dụng phun sơn lên bề mặt kim loại cho người khác. 
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(210) 4-2012-21072 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Viện Công Nghệ Đức - Việt  (VN)
Lô A2 CN8, cụm công nghiệp tập trung 
vừa và nhỏ Từ Liêm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ tư vấn chuyển giao công 
nghệ. 

 
 

(210) 4-2012-21093 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) FORD MOTOR COMPANY  (US) 
One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; chất dùng để phục chế bề mặt; chất gắn xi; 
chất làm tan băng; chất chống đóng băng; các sản phẩm hoá học dùng trong vận hành, sửa 
chữa, bảo hành và bảo dưỡng xe cộ các loại mà được xếp vào nhóm này. 

 

Nhóm 02: Hợp chất và chất tạo lớp phủ có bản chất là sơn.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn.  
 

Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; nhớt và dầu bôi trơn.  
 

Nhóm 06: Bản lề; ổ khóa không dùng điện và then chốt cửa; bảng hiệu; móc cài; ống 
(không phải là ống nồi hơi hoặc phụ tùng của máy) và ống nối cho những cái trên; bình 
chứa chất lỏng - tất cả được làm bằng kim loại thường; dây thừng kim loại; hộp kim loại; 
bản lề; bảng hiệu; móc cài; chìa khoá; phôi chìa khóa; dây chìa khóa; xích chìa khóa; 
vòng chìa khóa; biển số đăng ký xe; bảng hiệu đăng ký - tất cả đều bằng kim loại; biểu 
tượng và phù hiệu ngoại thất của xe cộ làm bằng kim loại thường. 

 

Nhóm 07: Máy dao điện; phin lọc khí dùng cho động cơ; máy nén; bộ chế hoà khí; quạt 
và dây curoa quạt - tất cả dùng cho bộ tản nhiệt của động cơ (khác với cho xe cộ đường 
bộ); khớp ly hợp; động cơ (không dùng cho xe cộ đường bộ); ống xả và bộ tản nhiệt dùng 
cho động cơ; hộp số - tất cả không dùng cho xe cộ đường bộ; thiết bị dẫn nhiên liệu cho 
động cơ; thiết bị phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong; máy phát điện; thiết bị nâng thủy 
lực; thiết bị làm nguội dầu (dùng cho máy móc); máy bơm (khác với bơm bán xăng, bơm 
phẫu thuật hoặc bơm xe); van (dùng cho máy móc); bộ truyền lực cho động cơ; các bộ 
phận của các thiết bị đã kể ở trên; máy chải và vòng bi; móc nối dùng cho máy móc; dây 
truyền động; xích truyền động; phanh, nắp đậy - tất cả dùng cho bộ tản nhiệt của động cơ; 
bộ điều khiển động cơ, điều khiển phanh, điều khiển khớp ly hợp, điều khiển bộ tăng tốc 
hoặc điều khiển thiết bị truyền động; xy lanh thuỷ lực; động cơ thuỷ lực; ống thuỷ lực - tất 
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cả dùng cho máy móc; động cơ điện; hộp số và trục truyền động; khớp hướng cố định; 
linh kiện của động cơ; cần nối; cáp điều khiển; thiết bị đánh lửa và bộ phân phối lửa - tất 
cả dùng cho động cơ đốt trong; phin lọc; bộ phận truyền động; chốt đánh lửa; bu-gi đánh 
lửa; pít tông, vòng pít-tông; cần cân bằng; ống xả; trục cam; trục nối nhiều chiều; bơm 
tăng nạp không khí và nhiên liệu - tất cả cho động cơ; ròng rọc cho động cơ; máy hút 
chân không dùng trong xe hơi; phụ tùng và linh kiện dùng cho các động cơ mà được xếp 
vào nhóm này, cụ thể là: khớp nối trục (máy móc); thanh truyền cho máy móc, động cơ 
điện và động cơ; trục nối đa chiều (bộ phận của máy); đầu xi lanh cho động cơ; bộ lọc 
nhiên liệu cho động cơ; dây đánh lửa của động cơ ô tô; bộ lọc nhiên liệu; bộ lọc dầu của 
hộp số. 

 
Nhóm 08: Cái kích, công cụ cầm tay, dụng cụ cầm tay và các bộ phận của chúng.  

 

Nhóm 09: ắc qui điện; dây ăng ten; thiết bị chống báo trộm; pin và bộ nạp điện; bộ ngắt 
mạch điện; ổn áp; bộ nén dòng điện; bộ nối mạch; dây cáp điện; cầu chì; hộp cầu chì; 
thiết bị và công cụ điều khiển bằng điện dùng cho xe có động cơ và động cơ; bộ cảm biến; 
thiết bị dập lửa; máy đo sức gió chiều cao lượng thủy triều; dụng cụ đo đạc; thấu kính; 
loa; đồng hồ đo đường đi; mạch in; rơle điện; công tắc điện; công tơ mét; máy đo tốc độ 
gốc; bộ cảm biến nhiệt; biến áp; đồng hồ điện kế; thiết bị mạng điện; ampe kế; thiết bị 
phát thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị lắp đặt điện 
thoại di động; máy quay băng; máy đĩa compact; thiết bị thử nghiệm (không dùng cho 
mục đích y tế); đĩa mềm máy tính; đĩa compact; băng từ; thiết bị lưu trữ dữ kiện; thiết bị 
cài đặt điện thoại trên xe hơi; thiết bị báo động cấp trên đường cao tốc. 

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị điều hòa không khí, thông gió hoặc sưởi nóng các phương tiện 
giao thông trên bộ có động cơ; thiết bị chiếu sáng, các bộ phận lắp ráp đèn chiếu sáng, 
phụ tùng cho những sản phẩm nói trên, thiết bị chống chói; bóng đèn và bộ phận đi kèm 
của bóng đèn; kính chụp của đèn pha xe cộ; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; đui đèn điện; 
kính chiếu hậu (dạng kính phản quang).  

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ và các linh kiện phụ tùng của chúng được xếp 
vào nhóm này như: các phụ tùng lắp ráp trục xe; thân xe; thước kẹp phanh; thiết bị cài đặt 
phanh; thanh kéo; cái hãm va chạm (ba đờ xốc); khớp li hợp; bộ truyền động vi sai; bánh 
răng truyền động; trục truyền động; động cơ; động cơ môtô; bộ chọn lọc thay đổi hộp số; 
bộ truyền lực; trục truyền lực; bộ tản nhiệt; nắp bộ tản nhiệt; bộ xả khí; chụp ống xả; 
xylanh và động cơ thủy lực; cơ cấu ghép nối dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
khung xe cộ có động cơ; thiết bị lái bằng máy và bằng tay; ghế an toàn trong xe; vỏ bọc 
ghế xe; mui trượt; trụ lái; trục bánh xe; bánh xe; phụ tùng cho tất cả vật nói trên; phụ tùng 
bánh xe; thiết bị định hướng dùng cho xe; cửa xe; cửa sập; vật liệu bọc xe; tay cầm cửa 
xe; còi xe; gương chiếu hậu; chắn bùn; mui xe; thanh răng trượt; bộ giảm chấn; lò xo 
giảm xóc; bộ thăng bằng; động cơ khởi động; bánh lái; bộ liên kết với thiết bị lái; hệ 
thống giảm xóc; trang bị giảm xóc; thanh xoắn; thanh khởi động xe; cửa sổ xe; cơ cấu cửa 
thông gió; cần gạt nước ở kính chắn gió của xe; giá để tay; các quả cân dùng để làm cân 
bằng các bánh xe; đệm và vải lót má phanh xe; buồng lái; nắp thùng xăng; bộ điều khiển cơ 
khí; khung đầu máy; kính chắn giảm tiếng ồn của động cơ; lưới bảo vệ của bộ tản nhiệt; 
thùng xe chở hàng; toa xe chở hàng; xe đẩy; xe kéo; cơ cấu làm nghiêng buồng lái; tấm làm 
cân bằng trọng tải xe; tấm lái ngang để ngăn không cho xe bị nhấc lên khỏi mặt đường 
khi chạy quá nhanh; các dụng cụ chống trộm xe; giá để hành lý cho xe cộ; lưới giữ hành 
lý, xích để xe đi trên tuyết; tấm ngăn gia súc trên xe; tấm chắn đá vào xe; tấm đệm giảm 
xóc an toàn trên xe; ghế an toàn của trẻ em trên xe; miếng che giảm nắng dùng trên xe. 
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Nhóm 16: Bao bì làm bằng giấy, bìa carton hoặc chất dẻo; bao bì để bao gói phụ tùng xe; 
ấn phẩm; sách; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo chí; đồ dùng giảng dạy và học tập 
(không kể máy móc dùng cho mục đích trên); các bản kê dự phòng; sổ tay và vật liệu làm 
quảng cáo (giấy, bìa carton dùng để làm bảng quảng cáo); các bản in liên quan đến xe 
hơi. 

 

Nhóm 17: Co nối, ống nối (măng sông) làm bằng nhựa; vật liệu mềm dẻo làm từ cao su; 
chất dẻo dùng để lèn, bịt kín bảo vệ các cơ cấu cơ khí; vật liệu làm bằng cao su hoác chất 
dẻo dùng để lèn đỡ khi lắp ráp động cơ, bộ truyền động và bộ xả; chất dẻo bán thành 
phẩm dạng tấm (không dùng để dệt) dùng để sản xuất mái vòm xe; vải lót khớp ly hợp; 
miếng đệm (khác với đệm xơ dùng trên tàu); gioăng (khác với gioăng vòi nước) làm bằng 
cao su, chất dẻo hoặc vật liệu thớ đã được lưu hóa; vòng bằng cao su hoặc chất dẻo để làm 
cho chắc thêm một lỗ khuyết; vật liệu để lèn chặt, bịt kín (khi ghép nối hoặc bao gói) vật 
liệu cách điện, cách nhiệt, cách âm; ống mềm phi kim loại; miếng bịt dầu (vật liệu làm 
bằng cao su hoặc chất dẻo dùng để bịt kín mối nối). 

 
Nhóm 27: Vật liệu trải sàn; thảm và nệm chùi chân dùng trên xe; nệm chùi chân ở cửa ra 
vào.  

 
 

(210) 4-2012-21123 (220) 21.09.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 16396 29.06.2012 LI 

(731) MOTOROLA TRADEMARK 
HOLDINGS, LLC   (US) 
600 North US Highway 45 Libertyville, 
IL 60048, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng máy tính để quản lý điện thoại di 
động, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác; phần mềm và các giao diện lập 
trình ứng dụng (APl) để sử dụng trong việc cài đặt tích hợp, tối ưu hóa hiệu suất, tự động 
hoá nhiệm vụ và cá nhân hóa kinh nghiệm của người sử dụng trên điện thoại di động, điện 
thoại thông minh và thiết bị di động khác dựa trên bối cảnh, môi trường, hoạt động, 
phương thức, hành vi, vị trí và thời gian của người dùng.  

 
 

(210) 4-2012-21141 (220) 24.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Hương Trầm Quỳ 
Châu   (VN) 
Khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ 
Châu, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 03: Hương trầm. 
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(210) 4-2012-21249 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 25.1.6 
(591) Hồng, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần găng Hợp 
Thành  (VN) 
E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng, găng tay làm vườn, găng tay để đánh 
bóng (cho mục đích gia dụng). 

 
 

(210) 4-2012-21334 (220) 25.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) ROYAL KINGDOM INDUSTRY 

CORP. LTD.   (TH) 
No. 61/37 Soi Sukhumvit 26 (Aree), 
Sukhumvit Rd., Klongton Klongtoey, 
Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm  lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-21516 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.1; 1.15.23; A5.3.13; A3.7.24; A5.5.20
(591) Xanh lá cây, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HR4U  (VN) 
Số 126 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; văn phòng tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự; xử lý văn bản.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; khoá đào tạo từ xa; 
thông tin giáo dục; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo.   

 
 

(210) 4-2012-21548 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.11; 26.1.1; 25.1.6 
(731) ZHENG WEIGUO   (CN) 

5/F., BLDG C15, No.299 Guanghua Road,
Gaoxin District, Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 07: Ròng rọc (bộ phận của máy móc); tời kéo; giá treo (bộ phận của máy móc); 
máy dập khuôn; máy làm đường đi; thiết bị và máy đánh bóng (dùng điện); máy là; máy 
cắt (máy móc); xích nâng (bộ phận của máy); bánh xe răng của máy móc. 

 
 

(210) 4-2012-21566 (220) 27.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1 
(591) Xám, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Vũ  (VN) 
118/3 Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường 

bộ; cho thuê xe có động cơ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt phòng khách sạn trong nước và quốc tế; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời, 
đặt phòng khách sạn cho khách du lịch (đại lý du lịch), cụ thể là qua các hãng du lịch 
hoặc môi giới du lịch; chỗ ở cho động vật.  

 
 

(210) 4-2012-21628 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A1.1.10; A1.1.2; 25.5.2 
(591) Đen, đỏ vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Gia Nguyễn  
(VN) 
401/10 đường Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy.  
 
 

(210) 4-2012-21629 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.1.2; A1.1.5 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Kim 
Thành  (VN) 
21/4 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất: giường, tủ bàn ghế.  
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(210) 4-2012-21700 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.3; 26.1.2; 26.3.1; 26.11.3; A26.11.8
(591) Trắng, đỏ, vàng, da cam, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH điện ATEC  (VN) 

Lô số 9, đường 15, khu tái định cư Thới 
Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị điện dân dụng, công nghiệp, điện lạnh, tự động bao 

gồm: thiết bị tự động chuyển nguồn ATS, thiết bị chuyển nguồn bằng tay MTS, tủ điện, 
thiết bị chiếu sáng, tụ bù, công tắc - ổ cắm, máy phát điện, thiết bị đo điện, bộ lưu điện 
UPS, thanh dẫn điện Busway, bộ nguồn, dây cáp nguồn, máy biến áp, máy bơm, máy 
lạnh, máy ổn áp, phụ kiện chống sét, quạt thông gió, rơle bảo vệ, động cơ điện, thiết bị 
trung thế, đầu cáp ngầm, thiết bị mạng máy tính, cửa từ tự động), thiết bị văn phòng, máy 
photocopy, máy in, máy fax, hệ thống camera quan sát, thiết bị xây dựng, điện tử-tin học, 
viễn thông.  

 
 

(210) 4-2012-21705 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô, bánh xe dùng cho ô tô, thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản), tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô, tấm chắn bùn dùng cho ô tô, bộ tản nhiệt dộng cơ xe « 
tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô), tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt dùng cho xe cộ, hệ thống bảo 
vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ, giá đỡ hoặc giữ dèn dùng cho xe « 
tô, bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô, thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ 
dưới gầm dùng cho xe ô tô, tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, miếng chắn 
bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khí thải dùng cho xe ô tô, bộ phận giảm sốc treo dùng cho 
xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ, bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô, guốc 
phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ, má phanh dùng cho xe cộ, ống phanh mềm dùng cho 
xe cộ, vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô, bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá 
gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý 
trên nóc xe bánh lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi, cơ 
cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động dùng cho xe 
cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) dùng cho xe cộ mặt đất, miếng đặt 
chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng 
cho xe cộ, đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô, đường gờ trang 
trí phía bên cạnh của xe ô tô, đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng 
cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe), tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô, 
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tấm chắn nắng dùng cho ô tô, vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hợp đĩa ly 
hợp dùng cho xe cộ, ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây dai an toàn dùng cho người ngồi ghế 
dùn trên xe cộ, xe gắn máy, động cơ cho xe gắn máy, lốp xe gắn máy, bánh xe gắn máy, 
gương chiếu hậu dùng cho xe cộ, tấm chắn gió dùng cho xe cộ, vờ che mặt đồng hồ tốc 
độ, giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho dộng cơ xe ô tô (nắp ca bô), vỏ 
bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ, vỏ bọc ghế ngồi 
dùng cho xe cộ vỏ bọc tay nằm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô, 
tấm phủ xe gắn máy đã tạo hình; giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy, giỏ chở 
hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống 
bên dùng cho xe gắn máy, bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ câu truyền động dùng cho 
xe gắn máy, đèn báo chuyên hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe 
cộ, tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy, phanh dùng cho xe gắn máy, đòn lắc dùng 
cho xe gắn máy, các loại xe vượt địa hình, xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  

 
 

(210) 4-2012-21709 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MANDA FERMENTATION CO., LTD  
(JP) 
5800-95 Innoshima Shigei-cho, 
Onomichi City, Hiroshima Pref., Japan 
722-2192  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; can-xi xyanamit (phân bón); chế phẩm phân bón; phân bón dùng 

trong nông nghiệp; hóa chất công nghiệp; phân bón làm từ bột cá. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước xức tóc; tinh dầu; xà phòng; kem đánh răng.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; thực 
phẩm cho trẻ em. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn nhai cho động 
vật, đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn gia súc; trái cây tươi.  

 
 

(210) 4-2012-21723 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.5.3; 26.1.2; A25.7.7 
(591) Xanh dương nhạt, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Sun  (VN) 
Số nhà 586 đường Bà Triệu, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in, sơn. 
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(210) 4-2012-21744 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Ca Thy  (VN) 
169 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Đồ hóa trang; son phấn; phấn trang điểm; chế phẩm hóa trang như mỹ phẩm, 
bút chì kẻ lông mày; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 16: Giá chụp ảnh; ảnh chụp; tranh ảnh; chân dung, ảnh. 

 
Nhóm 20: khung ảnh 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; mỹ viện; dịch vụ làm vòng hoa.  
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo; cho thuê quần áo dạ hội.  
 
 

(210) 4-2012-21760 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(731) ZHEJIANG CHUN-AN FOREIGN 

TRADE CO.,LTD   (CN) 
No.103, Xin-An Street, Qian-Dao-Hu 
Lake Town, Chun-An, Zhejiang, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật có hại; chế phẩm diệt chuột; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt chuột; 
chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ rệp cây.  

 
 

(210) 4-2012-21763 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Bùi Văn Chuyên  (VN) 

Xã Yên Trị, huyện ý Yên, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải; chăn; vỏ nệm; áo gối; khăn phủ giường; khăn tay bỏ túi.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; găng tay; cà vạt; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 26: Phụ kiện ngành may như: kim; khuy; ruy băng trang trí; đồ trang trí cho giày 
không bằng kim loại quý; vật trang trí dùng cho quần áo.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
846 

Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi cửa hàng thời trang; mua bán vải, chăn, vỏ nệm, áo gối, khăn 
phủ giường, khăn tay bỏ túi, quần áo, giày dép, mũ nón, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, 
phụ kiện ngành may như chỉ, kim,khuy, ruy băng trang trí, đồ trang trí cho giày, vật trang 
trí dùng cho quần áo; xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì; tư vấn 
kiến trúc; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-21769 (220) 28.09.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.17.11; 26.4.9; 7.3.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ kết nối Việt  
(VN) 
Thôn Yên Thành, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế 
biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh, nước hoa, hàng mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (gồm nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện, bàn 
là, máy xay sinh tố, bếp từ, dây điện, quạt điện, loa, đài, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu 
dao, bộ chuyển đổi nguồn, máng đèn điện), đèn và bộ đèn điện, máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử (gồm chíp điện tử, tụ điện, dây cáp 
các loại, máy biến thế, thiết bị định vị, thiết bị chống trộm), viễn thông, máy móc, thiết bị 
điện (gồm máy in, máy fax, máy scan, máy kéo sợi, máy bơm, cưa, cắt, bào, xay sinh tố, 
máy làm sữa chua, máy ép nước hoa quả, lò vi sóng, máy cạo râu), vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), thẻ điện thoại, máy 
điện thoại, thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh, nông, lâm sản nguyên 
liệu (gồm gỗ, mây tre đan, mộc nhĩ, nấm, hồi, quế) và động vật sống, thức ăn và nguyên 
liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, phân bón, đại lý đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh, mút, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng 
(gồm nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện, bàn là, máy xay sinh tố, bếp từ, dây điện, 
quạt điện, loa, đài, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu dao, bộ chuyển đổi nguồn, máng đèn 
điện), đèn và bộ đèn điện, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và 
linh kiện điện tử (gồm chíp điện tử, tụ điện, dây cáp các loại, máy biến thế, thiết bị định 
vị, thiết bị chống trộm), viễn thông, máy móc, thiết bị điện (gồm máy in máy fax, máy 
scan, máy kéo sợi, máy bơm, cưa, cắt, bào, xay sinh tố, máy làm sữa chua, máy ép nước 
hoa quả, lò vi sóng, máy cạo râu, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện), thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh, 
nông, lâm sản nguyên liệu (gồm gỗ, mây tre đan, mộc nhĩ, nấm, hồi, quế) và động vật 
sống, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, phân bón;  

 

Nhóm 38: Đại lý dịch vụ viễn thông, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.  
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(210) 4-2012-21789 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Tầm Nhìn Châu Âu  (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể là: dao, kéo, thìa, dĩa.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, máy hút mùi, quạt điện, bình nóng lạnh, bình nước 
nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bếp gas, bếp từ, bếp điện. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo chế biến từ các loại ngũ cốc, bánh kẹo làm từ bơ, trứng, sữa.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý giao dịch kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-21858 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm và sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể như gel [chất lỏng dạng 
quánh], tinh dầu dưỡng tóc, nước xịt dưỡng tóc, lotion [dung dịch dạng lỏng] và tonic 
[dầu bôi làm bóng mượt], các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm 
đẹp cho da đầu và tóc; thuốc nhuộm tóc, dung dịch nhuộm và chăm sóc tóc, các chế phẩm 
phủ màu, nhuộm và tạo màu cho tóc, nước và keo giữ nếp tóc, keo và keo bọt dùng để 
vuốt nếp tóc, để chải tóc, làm thơm tóc và kích thích da đầu để dưỡng và phục hồi tóc; các 
sản phẩm tạo kiểu và làm mềm tóc, tất cả dùng cho tóc; sản phẩm và chế phẩm duỗi tóc, 
dùng để ép nóng, ép nguội tóc, uốn tóc, tạo nếp tóc, tạo sóng tóc, tất cả nằm trong nhóm 
này, chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu, dầu xả; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
Nhóm 35: Các dịch vụ về nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, làm đại diện và độc quyền 
liên quan đến các loại sản phẩm mỹ phẩm phục vụ cho việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt 
dành cho tóc như mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, dụng cụ và thiết bị chăm sóc sắc đẹp, trang 
điểm, làm tóc [dụng cụ và thiết bị uốn, duỗi, nhuộm tóc], quảng cáo, dịch vụ phổ biến ra 
công chúng nhằm mục đích quảng cáo, dịch vụ xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị 
trường, phổ biến các quảng cáo, quảng cáo bằng phương tiện truyền thông rađiô, quảng 
cáo thương mại trên truyền hình, nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp hỗ trợ 
mang tính chuyên môn trong việc thành lập và/hoặc hoạt động của thẩm mỹ viện chăm 
sóc sắc đẹp, salon tóc, trung tâm huấn luyện và đào tạo các lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp 
[trang điểm, các dịch vụ làm tóc] thuộc nhóm này, trợ giúp quản lý công nghiệp hay 
thương mại liên quan đến các cửa hàng được nhượng quyền; dịch vụ quảng cáo trên mạng 
máy tính. 
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(210) 4-2012-21859 (220) 01.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  (VN)
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm và sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể như gel [chất lỏng dạng 
quánh], tinh dầu dưỡng tóc, nước xịt dưỡng tóc, lotion [dung dịch dạng lỏng] và tonic 
[dầu bôi làm bóng mượt], các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm 
đẹp cho da đầu và tóc; thuốc nhuộm tóc, dung dịch nhuộm và chăm sóc tóc, các chế phẩm 
phủ màu, nhuộm và tạo màu cho tóc, nước và keo giữ nếp tóc, keo và keo bọt dùng để 
vuốt nếp tóc, để chải tóc, làm thơm tóc và kích thích da đầu để dưỡng và phục hồi tóc; các 
sản phẩm tạo kiểu và làm mềm tóc, tất cả dùng cho tóc; sản phẩm và chế phẩm duỗi tóc, 
dùng để ép nóng, ép nguội tóc, uốn tóc, tạo nếp tóc, tạo sóng tóc, tất cả nằm trong nhóm 
này, chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu, dầu xả; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 

Nhóm 35: Các dịch vụ về nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, làm đại diện và độc quyền liên 
quan đến các loại sản phẩm mỹ phẩm phục vụ cho việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt dành 
cho tóc như mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, dụng cụ và thiết bị chăm sóc sắc đẹp, trang điểm, 
làm tóc [dụng cụ và thiết bị uốn, duỗi, nhuộm tóc], quảng cáo, dịch vụ phổ biến ra công 
chúng nhằm mục đích quảng cáo, dịch vụ xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, phổ 
biến các quảng cáo, quảng cáo bằng phương tiện truyền thông rađiô, quảng cáo thương 
mại trên truyền hình, nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp hỗ trợ mang tính 
chuyên môn trong việc thành lập và/hoặc hoạt động của thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp, 
salon tóc, trung tâm huấn luyện và đào tạo các lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp [trang điểm, các 
dịch vụ làm tóc] thuộc nhóm này, trợ giúp quản lý công nghiệp hay thương mại liên quan 
đến các cửa hàng được nhượng quyền; dịch vụ quảng cáo trên mạng máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-21903 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đèo Thanh  (VN) 
C13/14 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị vật liệu điện, bao gồm: máy phát điện, máy phát 
tubin, máy phát gió, động cơ điện, dây điện, rơ le, bộ điều khiển, thiết bị kích từ, cảm 
biến từ.  

 
 

(210) 4-2012-21932 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.11.13; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh rêu, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trúc Nghinh 
Phong  (VN) 
A11 Khu TM Thuận Việt, số 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; mua bán vật liệu xây dựng; quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); môi giới bất động sản; quản lý tài chính.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; thi công lắp đặt nội thất; thi công 
lắp đặt ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ mặt bằng 
xây dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; lập dự án đầu tư.  

 
 

(210) 4-2012-21966 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A3.7.24; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
G.Home   (VN) 
Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Khung treo, gối, móc treo không bằng kim loại, đệm, bàn, ghế, giường, tủ, giá, 

kệ. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng gia đình hoặc bếp nóc bao gồm: chậu, đũa, cốc, 
thùng, chai lọ, bình chứa, đĩa, hộp, muôi cán dài [đồ dùng trên bàn], móc để giúp việc cài 
khuy.  

 
Nhóm 24: Hàng dệt may bao gồm: rèm bằng sợi dệt, găng tay giặt, màn chống muỗi, vải, 
tơ lụa, chăn, ga, khăn trải bàn, trải giường, khăn tắm. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ gội đầu quần áo, cà vạt, thắt lưng, bít tất, mũ, giày, 
dép, áo mưa.  

 
Nhóm 26: Khuy móc [cho quần áo ], đăng ten, đồ thêu, ruy băng, khuy, khuy bấm, hoa 
nhân tạo, khoá kéo, kẹp tóc. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm. 

 
 

(210) 4-2012-22019 (220) 02.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; A1.5.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trần Hồng Quân  (VN) 
Tầng 3 tòa tháp khách sạn, số 36 Lê Đức 
Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa acrylic, dạng thô; nhựa tổng hợp nhân tạo, dạng thô; nhựa epoxy, dạng 
thô; nhựa tổng hợp, dạng thô; nhựa tragacan dùng trong sản xuất công nghiệp. 

 
Nhóm 04: Gaz; gaz nhiên liệu; gaz thắp sáng; xăng; dầu; chất bôi trơn. 

 
Nhóm 06: Bình [đo chứa kim loại] dùng để chứa khí nén và nhiên liệu dạng lỏng; van gaz 
(dùng cho bình gaz), bình gaz bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Bếp ga; máy hút mùi; máy điều hòa; tủ lạnh; bình nóng lạnh (chạy điện); lò vi 
sóng.  

 
Nhóm 16: Túi (bao nhỏ) bằng chất dẻo, dùng để gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; tấm có các bóng khí tròn, làm bằng chất dẻo, dùng đễ bọc hoặc đóng gói. 

 
Nhóm 17: ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu gia lực không làm bằng kim loại dùng 
cho ống dẫn; ống nước (ống nhựa mềm, phi kim loại); vật liệu đệm lót bằng chất dẻo; 
nhựa tổng hợp (bán thành phẩm). 

 
Nhóm 20: Thùng bằng chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo; kẹp nối cáp và ống làm bằng 
chất dẻo; thang bằng chất dẻo; biển hiệu làm bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia đình và nhà bếp; dụng cụ để nấu nướng, không 
chạy điện như xoong, nồi, chảo.  

 
Nhóm 22: Sợi làm bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gaz và nhiên liệu, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và 
nhà bếp, dụng cụ nấu nướng chạy điện và không chạy điện, bình chứa gaz và khí hóa 
lỏng, nhựa nguyên liệu, ống bằng nhựa, sợi bằng chất dẻo; dịch vụ điều hành hoạt động 
kinh doanh khách sạn và nhà hàng; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở 
tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ ăn (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
 

(210) 4-2012-22128 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Trần Khánh Hòa   (VN) 
24/15 ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2012-22145 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.9; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Giang Thúy Nghĩa  (VN) 
51/4 đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn máy in; bán buôn thiết bị máy in; bán 

buôn vật tư quảng cáo; bán buôn mực in; bán buôn phụ kiện máy in.  
 
 

(210) 4-2012-22146 (220) 04.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Me.Tal Việt Nam  (VN) 
50/4F quốc lộ 22, ấp Đông Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phế liệu; bán buôn phế thải kim loại; bán buôn hóa chất; bán buôn 

cao su; bán buôn chai nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-22256 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại thủ 
công mỹ nghệ Vinahorn Xuân 
Huy  (VN) 
Đội 7, thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là: vòng đeo tay làm từ sừng; vòng đeo cổ làm từ sừng; 

hoa tai làm từ sừng. 
 
 

(210) 4-2012-22258 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH LECO  (VN) 
06 Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho nghiên cứu khoa học (dùng cho phân tích trong phòng thí 

nghiệm, không dùng cho mục đích y tế và thú y): chất chuẩn, chất khử khí, ô xít kim loại; 
chất xúc tác. 

 
Nhóm 04: Dầu, mỡ bôi trơn. 
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Nhóm 07: Máy cắt kim loại; máy đúc khuôn; máy mài và đánh bóng; máy đo độ cứng của 
kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học bao gồm: thiết bị phân tích năm nguyên tố ôxy, 
ni tơ, hydro, cacbon, lưu huỳnh; thiết bị phân tích đạm (protein/nitrogen); thiết bị phân 
tích giá trị nhiệt lượng; thiết bị phân tích đồng thời độ ẩm, tro & chất dễ bay hơi; thiết bị 
phân tích hàm lượng thủy ngân; thiết bị phân tích sắc ký ghép nối khối phổ thời gian bay 
(time-of-flight); thiết bị quang phổ phát xạ phân tích thành phần các nguyên tố và lớp 
phủ; thiết bị đo độ chảy mềm tro than. 

 
Nhóm 37: Các dịch vụ bảo trì, bảo hành, cụ thể là cho các thiết bị: thiết bị phân tích năm 
nguyên tố ôxy, ni tơ, hydro, cacbon, lưu huỳnh; thiết bị phân tích đạm (protein/nitrogen), 
thiết bị phân tích giá trị nhiệt lượng, thiết bị phân tích đồng thời độ ẩm, tro & chất dễ bay 
hơi, thiết bị phân tích hàm lượng thủy ngân, thiết bị phân tích sắc ký ghép nối khối phổ 
thời gian bay (time-of-flight), thiết bị quang phổ phát xạ phân tích thành phần các nguyên 
tố và lớp phủ, thiết bị đo độ chảy mềm tro than, máy cắt kim loại, máy đúc khuôn, máy 
mài và đánh bóng, máy đo độ cứng của kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-22271 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ANNCO, INC.   (US) 

7 Times Square, New York, New York 
10036, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm và hộp đựng kính đeo mắt, và kính râm; gọng kính đeo mắt và kính 

râm; dây xích đeo cho kính mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; mắt kính đeo mắt; thiết bị và 
dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra 
(giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy đếm tiền; máy tính, thiết 
bị xử lý dữ liệu và máy tính; thiết bị dập lửa.  

 
 

(210) 4-2012-22302 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.10; A1.1.10; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nha Trang Yên  
(VN) 
Số 423 đường Điện Biên Phủ, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
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(210) 4-2012-22346 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UBIQUITI NETWORKS, INC.   (US) 
2580 Orchard Parkway, San Jose 
California 95131  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-22348 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UBIQUITI NETWORKS, INC.   (US) 
2580 Orchard Parkway, San Jose 
California 95131  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-22350 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.15.5; 26.3.4 
(731) UBIQUITI NETWORKS, INC.   (US) 

2580 Orchard Parkway, San Jose 
California 95131   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-22365 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.1.4; A11.3.2; 26.1.2; 25.7.17 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương, xanh 

lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực có ga (nước giải khát giàu năng lượng có ga, đồ uống không 
cồn); nước ngọt có ga (đồ uống không cồn). 
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(210) 4-2012-22366 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.7.2; 2.7.23 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Phạm Gia   (VN) 
C9/5 tổ 19 khu phố 1, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo đồng phục. 
 
 

(210) 4-2012-22367 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
môi trường P.T  (VN) 
Số 110-95/8 Chùa Bộc, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị nghiền, sàng đá. 
 

Nhóm 11: Nhà vệ sinh di động; bể nước thải (hệ thống vệ sinh).  
 

Nhóm 19: Đá xẻ; đá vôi; đá xây dựng.  
 

Nhóm 21: Thùng rác 
 
 

(210) 4-2012-22368 (220) 05.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh đen, cam (540) 

 

(731) Huỳnh Bảo Thịnh  (VN) 
213, ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời.  
 
 

(210) 4-2012-22391 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.21; 5.7.14; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Tổ hợp tác chôm chôm Tấn 
Phong  (VN) 
ấp Tân Luông A, xã Tân Phong, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 31: Quả chôm chôm tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quả chôm chôm.  
 
 

(210) 4-2012-22396 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ, trắng xám, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và xúc tiến thương 
mại Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngách 61, ngõ 1194 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện mặt trời gia đình; máy phát điện gió (thiết bị truyền dẫn năng 
lượng điện). 

 

Nhóm 09: Tấm pin mặt trời. 
 

Nhóm 11: Đèn LED; đèn đường năng lượng mặt trời (thiết bị để chiếu sáng). 
 
 

(210) 4-2012-22458 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nam Tinh  (VN) 
39 đường 10, phường Tăng Nhơn Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, hỗ trợ khách hàng qua các phương tiện điện tử,quản lý cơ 
sở dữ liệu khách hàng qua các phương tiện điện tử, dịch vụ cung cấp thông tin thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-22463 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UBIQUITI NETWORKS, INC.   (US) 
2580 Orchard Parkway, San Jose 
California 95131  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng viễn thông và mạng dữ liệu, cụ thể là, thiết bị truyền và tổng hợp 
giọng nói, dữ liệu và các cuộc đàm thoại truyền hình bằng hạ tầng đa mạng và các giao 
thức truyền thông; ăng ten thu phát sóng ngắn; thiết bị truyền dẫn sóng để truyền các nội 
dung, chương trình phát thanh và tin nhắn không dây.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ viễn thông không dây.  
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(210) 4-2012-22467 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Gia Lâm  (VN) 
137 Trần Não, khu phố 3, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm như: bơm bánh răng, bơm chân không, bơm ly tâm, 

bơm màng, bơm định lượng; mua bán ống và phụ kiện bằng inốc; mua bán các sản phẩm 
được làm bằng nhựa như: ván nhựa PP, bao bì nhựa PE, bao bì nhựa PP, hũ bằng nhựa PE, 
PVC, PP, dây đai bằng nhựa, ống nhựa, sọt, thùng dép, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa; mua 
bán xe nâng, các loại dây băng tải; mua bán các loại đèn diệt côn trùng không dùng vào 
mục đích nông nghiệp, các loại đèn đốt diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn, lâm nghiệp; mua bán các thiết bị điện như chui điện, ổ cắm điện, công tắc, thiết bị 
đo nhiệt độ, máy cảm biến, bóng đèn, đèn sát khuẩn, đèn diệt côn trùng, các loại bạc đạn; 
mua bán các máy móc thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy tính xách tay, 
máy tính để bàn, máy chiếu, bảng điện tử, máy scan, máy hủy giấy, máy in nhãn, máy 
đọc mã vạch, máy in mã vạch. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe nâng (phương tiện để di chuyển và bốc dỡ hàng hoá); cho thuê các 
loại dây băng tải cho mục đích vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-22468 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Thông Thái  (VN) 
30/3 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm như: bơm bánh răng, bơm chân không, bơm ly tâm, 

bơm màng, bơm định lượng; ; mua bán ống và phụ kiện bằng inốc; mua bán các sản phẩm 
được làm bằng nhựa như: ván nhựa PP, bao bì nhựa PE, bao bì nhựa PP, hũ bằng nhựa PE, 
PVC, PP, dây đai bằng nhựa, ống nhựa, sọt, thùng dép, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa; mua 
bán xe nâng, các loại dây băng tải; mua bán các loại đèn diệt côn trùng không dùng vào 
mục đích nông nghiệp, các loại đèn đốt diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn, lâm nghiệp.  
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Nhóm 39: Cho thuê xe nâng (phương tiện để di chuyển và bốc dỡ hàng hoá); cho thuê các 
loại dây băng tải cho mục đích vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-22469 (220) 08.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Cung ứng AZ  

(VN) 
6A đường số 3, khu phố 4, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm như: bơm bánh răng, bơm chân không, bơm ly tâm, 

bơm màng, bơm định lượng; mua bán ống và phụ kiện bằng inốc; mua bán các sản phẩm 
được làm bằng nhựa như: ván nhựa PP, bao bì nhựa PE, bao bì nhựa PP, hũ bằng nhựa PE, 
PVC, PP, dây đai bằng nhựa, ống nhựa, sọt, thùng dép, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa; mua 
bán xe nâng, các loại dây băng tải; mua bán các loại đèn diệt côn trùng không dùng vào 
mục đích nông nghiệp, các loại đèn đốt diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn, lâm nghiệp; mua bán các thiết bị điện như chui điện, ổ cắm điện, công tắc, thiết bị 
đo nhiệt độ, máy cảm biến, bóng đèn, đèn sát khuẩn, đèn diệt côn trùng, các loại bạc đạn; 
mua bán các máy móc thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy tính xách tay, 
máy tính để bàn, máy chiếu, bảng điện tử, máy scan, máy hủy giấy, máy in nhãn, máy 
đọc mã vạch, máy in mã vạch.  

 
 

(210) 4-2012-22517 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hằng Cao  (VN) 
Nhà 13 - LK 11, khu đô thị mới Văn 
Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Buồng cháy (bộ phận của động cơ đốt trong) dùng cho vận hành máy móc, van 

dùng cho vận hành máy móc (bộ phận của động cơ đốt trong); bộ chế hòa khí dùng cho 
vận hành máy móc (bộ phận của động cơ đốt trong); bugi. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy cụ thể là: vòng bi, nhông xích, xích cam, má phanh, còi 
xe. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2012-22524 (220) 18.11.2010 
(641) 4-2010-24309 (441) 25.02.2013 

(531) A3.13.6; A3.13.24 (540) 

  

(731) Trần Thị Thương Huyền   (VN) 
P 311 - B5, Nguyễn Chính, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi vải; túi da; ba lô; ví; túi xách kiểu boston; túi đựng hành lí.   
 

Nhóm 25: Quần áo; váy; thắt lưng; giày dép; mũ nón; quần áo tắm.  
 
 

(210) 4-2012-22526 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chiết xuất chế biến từ động vật, thực vật (rau, củ, quả, hạt) (đồ ăn 

đóng hộp); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); sữa và sản phẩm sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ (đã được chế 
biến).  

 
 

(210) 4-2012-22531 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 845116 03.05.2012 TH 

845115 03.05.2012 TH 
845117 03.05.2012 TH 
845118 03.05.2012 TH 

(731) CEREBOS PACIFIC LIMITED  (SG) 
400 Orchard Road #11-12 Orchard 
Towers, Singapore 238875  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích 

hợp dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp dùng cho ngành y; đồ uống (y tế); 
khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm vitamins; đồ uống bổ dưỡng cho sức khỏe; 
chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung thực phẩm dùng cho sức khỏe (như là thực phẩm chức 
năng và/hoặc chất bổ sung dược phẩm dinh dưỡng).  

 
Nhóm 29: Tổ chim ăn được; nước quả nấu đông; thạch dùng cho thực phẩm; đồ uống làm 
từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa chua.  

 
Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; thạch 
trái cây (bánh kẹo); trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà. 
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Nhóm 32: Nước cốt dùng làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong (không chứa cồn); đồ 
uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 
tế); nước ép trái cây; đồ uống không chứa cồn; chiết xuất từ trái cây không chứa công; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không chứa cồn; nước ép cà chua (đồ uống); nước ép rau (đồ 
uống).  

 
 

(210) 4-2012-22541 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.13; 25.1.25; A25.1.10; 26.4.1 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần vườn Đông 

Phương  (VN) 
Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cây cảnh; quản lý kinh doanh; quảng cáo; quản lý giao dịch; hoạt 
động văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-22543 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ , trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINALINK  (VN) 
Số 99, đường 45, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; ma két ting; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 
quảng cáo thương mại trên truyền hình. 

 
 

(210) 4-2012-22549 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.7; 26.11.3 
(731) DST SYSTEMS, INC.   (US) 

333 W. 11th Street, 5th Floor Kansas 
City, Missouri 64105, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy trình; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dưới hình 
thức tập hợp các ứng dụng để quản lý thông tin; phần mềm máy tính cho phép truy cập 
và/hoặc tải dữ liệu trực tuyến thông qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu hoặc từ 
một trang web trên internet.  
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(210) 4-2012-22564 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CBI  (VN) 
Số 05 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Gaz nhiên liệu; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp, dầu mazut.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; quặng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; ổ bi (vòng bi); máy dùng trong công nghiệp dệt; máy phát điện.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; xây dựng; làm sạch toà nhà 
[bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà nhà [bên trong]. 

 
 

(210) 4-2012-22589 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Hồng 
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; máy cát sét; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy tính dùng để sao chép các 
tệp tin (file) MP3; đĩa quang; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được; kính đeo mắt; 
kính bảo hộ; tai nghe; mũ bảo hiểm; tệp tin MP3 ; máy nghe nhạc MP3; máy nghe nhạc 
âm thanh nổi dùng cho cá nhân; băng viđêô.  

 
 

(210) 4-2012-22602 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.7.23; 5.7.21 
(731) Công ty TNHH sản phẩm trẻ 

em Chí Việt  (VN) 
491/21 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay thức ăn, chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay dùng để chế 
biến thức ăn dặm cho trẻ em, dùng điện; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy vắt 
sữa.  
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Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát); máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 
sát trẻ em); thiết bị giám sát; cân cơ học; cân điện tử.  

 
Nhóm 10: Bình sữa (cho trẻ em bú); đầu vú giả dùng cho bình sữa (cho trẻ em bú); núm 
vú giả dùng cho trẻ em; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; bơm dùng để hút sữa mẹ. 

 
Nhóm 11: Máy tiệt trùng; máy khử trùng; lò để đun nóng bình sữa cho trẻ em (dùng 
điện); dụng cụ hâm nóng bình sữa (bình đựng thức ăn), dùng điện; máy tạo hơi ẩm; máy 
lọc không khí.  

 
Nhóm 20: Ghế ngồi; giường trẻ con; cái nôi; ghế cao cho trẻ em; cũi trẻ em (sử dụng điện 
có thể tự rung và tự ru); nôi trẻ em (sử dụng điện có thể tự rung và tự ru).  

 
Nhóm 21: Bô vệ sinh dùng cho trẻ em đặt ở trong phòng; chậu tắm cho bé (có thể mang đi 
được).  

 
 

(210) 4-2012-22603 (220) 09.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.23; 5.7.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản phẩm trẻ 

em Chí Việt  (VN) 
491/21 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thức ăn, chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay dùng để chế 

biến thức ăn dặm cho trẻ em, dùng điện; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy vắt 
sữa.  

 
Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát); máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 
sát trẻ em); thiết bị giám sát; cân cơ học; cân điện tử.  

 
Nhóm 10: Bình sữa (cho trẻ em bú); đầu vú giả dùng cho bình sữa (cho trẻ em bú); núm 
vú giả dùng cho trẻ em; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; bơm dùng để hút sữa mẹ. 

 
Nhóm 11: Máy tiệt trùng; máy khử trùng; lò để đun nóng bình sữa cho trẻ em (dùng 
điện); dụng cụ hâm nóng bình sữa (bình đựng thức ăn), dùng điện; máy tạo hơi ẩm; máy 
lọc không khí. 

 
Nhóm 20: Ghế ngồi; giường trẻ con; cái nôi; ghế cao cho trẻ em; cũi trẻ em (sử dụng điện 
có thể tự rung và tự ru); nôi trẻ em (sử dụng điện có thể tự rung và tự ru). 

 
Nhóm 21: Bô vệ sinh dùng cho trẻ em đặt ở trong phòng; chậu tắm cho bé có thể mang đi 
được. 
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(210) 4-2012-22619 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG (CH)

c/o Schwerzmann Partners AG, 
Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, 
Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm giặt rửa, chế phẩm làm sạch và chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm vệ 
sinh cá nhân; chế phẩm và mỹ phẩm dùng khi tắm rửa và chải chuốt; xà phòng; nước hoa; 
nước hoa côlôn, nước hoa có nồng độ vừa (eau-de-toilette); chế phẩm nước hoa toàn thân 
dạng xịt; tinh dầu và tinh chất; mỹ phẩm gồm chế phẩm vệ sinh và chế phẩm mỹ phẩm 
không nhằm mục đích chữa bệnh; nước thơm xức tóc; thuốc đánh răng; chế phẩm cạo râu; 
kem cạo râu, chế phẩm tạo bọt dùng khi cạo râu, chất gel (chất lỏng đặc quánh) dùng khi 
cạo râu, nước thơm xức da sau khi cạo râu chất chống đổ mồ hôi và chất khử mùi cơ thể; 
chế phẩm dùng để tắm và tắm vòi sen; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc da và chăm sóc 
tóc; dầu, kem và nước thơm thoa da; chế phẩm vệ sinh miệng; chế phẩm tẩy trắng dùng 
cho mục đích cá nhân; chế phẩm tẩy lông; sáp tẩy lông. 

 
 

(210) 4-2012-22626 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Sinh Phú  (VN) 
Số 06, ngách 18, ngõ 165 đường Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết khử trùng không khí; thiết bị khử mùi bằng ô zôn; thiết bị khử trùng bằng « 
zôn; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết  bị làm sạch nước bằng ô zôn. 

 
 

(210) 4-2012-22637 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH năng lượng 

Quốc Tế  (VN) 
299G16 Nguyễn Thị Định, KDC Sông 
Giòng, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện, công tắc điện; hộp công tắc điện; cầu chì; máy 
biến thế điện; đèn dùng cho thiết bị máy chiếu. 
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Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng (đèn điện); bóng đèn tiết kiệm năng lượng; đèn huỳnh 
quang; máng đèn, đèn điện tử (đèn led) thiết bị chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2012-22652 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, hồng 
(731) ARAI CO., LTD.   (JP) 

14-1, Maki 3-chome, Otsu-shi, Shiga, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tạo hình và xử lý các chi tiết bằng chất dẻo; xử lý chất dẻo; cung cấp 
thông tin và tư vấn trong lĩnh vực xử lý chất dẻo; xử lý cao su, và cung cấp thông tin và tư 
vấn liên quan đến lĩnh vực này; chế tạo khuôn và bàn ren, và cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến lĩnh vực này; xử lý kim loại, và cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
lĩnh vực này; cho thuê khuôn và bàn ren, và cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
lĩnh vực này; cho thuê máy và công cụ xử lý chất dẻo, và cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến lĩnh vực này; lắp ráp máy và thiết bị điện và các bộ phận, linh kiện của chúng 
theo đơn đặt hàng cho người khác, và cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến lĩnh vực 
này; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng cho người khác, và cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến lĩnh vực này.  

 
 

(210) 4-2012-22677 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
California 94583, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Thành phần sử dụng cho dầu và mỡ động cơ, cụ thể: chất bôi trơn, dầu bôi trơn, 
mỡ bôi trơn, chất phụ gia không phải là phụ gia hóa học dùng cho dầu và mỡ động cơ.  

 
 

(210) 4-2012-22678 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
California 94583, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Thành phần sử dụng cho dầu và mỡ động cơ, cụ thể: chất bôi trơn, dầu bôi trơn, 
mỡ bôi trơn, chất phụ gia không phải là phụ gia hóa học dùng cho dầu và mỡ động cơ. 
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(210) 4-2012-22681 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.3.4 
(591) Ghi, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
truyền thông và công nghệ 
NOVA  (VN) 
Tầng 3, số 5, ngách 35/61 đường Cát 
Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; dịch vụ tư vấn quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ mua bán các phần mềm ứng dụng internet, thiết bị bưu chính viễn thông; 
dịch vụ cung cấp thông tin về thương mại trên website; xuất - nhập khẩu; soạn thảo tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; hãng thông tin thương mại.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ ứng dụng internet trong 
viễn thông; dịch vụ tin nhắn (điện thoại); dịch vụ kết nối mạng internet; dịch vụ thông tin 
về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ giá trị 
gia tăng trên điện thoại di động (không bao gồm những thông tin nhà nước cấm); cung 
cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua bán hàng từ xa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tin học; dịch vụ khai thác và cung cấp các trò chơi trực tuyến; 
dịch vụ đào tạo thiết kế quảng cáo trực tuyến; dịch vụ giải trí truyền hình; dịch vụ thông 
tin về giáo dục đào tạo; dịch vụ thông tin về giải trí tiêu khiển.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê 
trang web; tạo và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (hosting trang web trên máy tính); dịch vụ 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cập nhật phần mềm di động.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ li - xăng phần mềm máy tính; dịch vụ đăng ký tên miền; tư vấn về sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ li - xăng sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-22682 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.3.4 
(591) Ghi, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
truyền thông và công nghệ 
NOVA   (VN) 
Tầng 3, số 5, ngách 35/61 đường Cát 
Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; dịch vụ tư vấn quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
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cáo; dịch vụ mua bán các phần mềm ứng dụng internet, thiết bị bưu chính viễn thông; 
dịch vụ cung cấp thông tin về thương mại trên website; xuất - nhập khẩu; soạn thảo tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; hãng thông tin thương mại.   

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ ứng dụng internet trong 
viễn thông; dịch vụ tin nhắn (điện thoại); dịch vụ kết nối mạng internet; dịch vụ thông tin 
về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ giá trị 
gia tăng trên điện thoại di động (không bao gồm những thông tin nhà nước cấm); cung 
cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua bán hàng từ xa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tin học; dịch vụ khai thác và cung cấp các trò chơi trực tuyến; 
dịch vụ đào tạo thiết kế quảng cáo trực tuyến; dịch vụ giải trí truyền hình; dịch vụ thông 
tin về giáo dục đào tạo; dịch vụ thông tin về giải trí tiêu khiển. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê 
trang web; tạo và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (hosting trang web trên máy tính); dịch vụ 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cập nhật phần mềm di động.    

 
Nhóm 45: Dịch vụ li - xăng phần mềm máy tính; dịch vụ đăng ký tên miền; tư vấn về sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ li - xăng sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-22706 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Hoa Đô   (VN) 
H17, Lê Hồng Phong, phường Bình 
Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; bột giặt; nước xả quần áo; nước lau sàn nhà. 

 
 

(210) 4-2012-22707 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Hoa Đô    (VN) 
H17, Lê Hồng Phong, phường Bình 
Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; bột giặt; nước xả quần áo; nước lau sàn nhà. 
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(210) 4-2012-22708 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tân Hoa Đô    (VN) 
H17, Lê Hồng Phong, phường Bình 
Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; bột giặt; nước xả quần áo; nước lau sàn nhà. 

 
 

(210) 4-2012-22741 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 18.3.23; 18.3.2 
(731) CHONGQING FULING HOT PICKLED 

MUSTARD TUBER GROUP CO., LTD  
(CN) 
No.29 Gym South Road, Fuling District, 
Chongqing City P.R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau đóng hộp; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; rau đã được bảo quản; rau để 

nấu xúp/canh; rau muối; nấm đã được bảo quản; dưa góp cay; nấm cục đã bảo quản; nước 
ép rau dùng để nấu ăn; trái cây đóng hộp; thịt đóng hộp; dưa cải bắp; dưa chuột bao tử; 
mứt gừng (mứt ướt); cà chua nghiền nhuyễn; chế phẩm để nấu xúp/canh; cá đóng hộp; rau 
muối lên men (kim chi). 

 
 

(210) 4-2012-22742 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.2; 26.4.7; 3.1.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương, xanh 

lá cây, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/l, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng, không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-22743 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.2; 26.4.7; A26.11.9; 3.1.4 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương, xanh 

lá cây, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh  (VN) 
Lô C21/l, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng, đồ uống không cồn, không 

dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-22748 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) GLORIA Co., LTD.   (JP) 
3-35-24, Nishikoiwa, Edogawa-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Đót thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; vật dụng 

thông điếu (dùng cho tẩu thuốc lá); hộp đựng thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá bạc hà; đầu lọc 
thuốc lá; bao túi nhỏ đựng thuốc lá; tẩu thuốc lá kiểu Nhật; túi đựng thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-22755 (220) 10.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; A1.1.10 
(591) Đỏ đậm, vàng, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thẩm định 
giá Thăng Long  (VN) 
Số nhà 3A - 376/14 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; 

dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là mua bán trực tuyến cụ thể là vật liệu xây dựng, ô tô, 
xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy, đồ ngũ kim, thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân thông 
qua các địa chỉ liên lạc web; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán buôn tổng hợp cụ thể là vật liệu 
xây dựng, ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô xe máy, đồ ngũ kim; xuất nhập khẩu các mặt hàng 
công ty kinh doanh cụ thể là vật liệu xây dựng, ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô xe máy, đồ 
ngũ kim. 
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Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; đánh giá hồ sơ dự thầu; trình duyệt và 
thẩm định kết quả đấu thầu; phê duyệt kết quả đấu thầu. 

 
 

(210) 4-2012-22759 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Toàn Cầu  (VN) 
Số 170 đường La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính; tiền tệ; đầu tư bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt hệ thống điện nước cho các công trình xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-22760 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Toàn Cầu   (VN) 
Số 170 đường La Thành, ¤ Chợ Dừa, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính; tiền tệ; bất động sản.    
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lặp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí; lắp đặt hệ thống điện 

 
 

(210) 4-2012-22791 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) VANS, INC.   (US) 
6550 Katella Ave, Cypress CA 90630, 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc bảo vệ và hộp đựng cho điện thoại, máy tính xách tay, máy nghe nhạc 
cầm tay; phụ kiện cho các thiết bị nghe nói và máy thu phát, cụ thể là tai nghe, miếng 
đệm lót chuột máy tính, loa, đĩa compact, đĩa DVD, đĩa thu âm và thu hình; túi và hộp 
đựng thiết bị chụp ảnh, thiết bị thu hình, thiết bị âm thanh, thiết bị điện tử và thiết bị máy 
tính; túi và hộp đựng kính đeo mắt; bộ phận, thiết bị và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm 
nói trên bao gồm khóa, dây kéo (phecmơtuy), dây đai, bao chống thấm nước; vỏ bọc thiết 
bị điện tử; vỏ bọc thiết bị quang học điện tử và hộp đựng các thiết bị điện tử. 
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(210) 4-2012-22807 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) xanh lá cây 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH GEVIE  (VN) 

4-6 Thép Mới, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; dép; giày. 

 
 

(210) 4-2012-22849 (220) 11.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Tạ Duy Phương   (VN) 

Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay). 
 
 

(210) 4-2012-22929 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị 
Chăm sóc Sức khỏe số 1  (VN) 
Số 120 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Bàn là hơi - dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-22946 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.25; A11.3.2; 3.3.1; 3.3.15 
(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, không bao gồm bia.  
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(210) 4-2012-22970 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NIPPON RESTAURANT SYSTEM lNC.  

(JP) 
10-11, Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo 
150-8567, JAPAN  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; cà phê (rang, bột, hoặc nghiền thành hột nhỏ); câ phê xay 

nhỏ; cà phê hạt; cà phê cô đặc; tinh chất cà phê; chất chiết của cà phê; hỗn hợp cà phê; 
dầu cà phê; cà phê ướp lạnh-khô; cà phê tan; đồ uống làm từ cà phê; chất chiết của cà phê 
sử dụng làm hương vị trong đồ uống; ca cao; ca cao (rang, bột hoặc nghiền thành hột 
nhỏ); ca cao bột; các sản phẩm ca cao; bột ca cao làm đồ uống, sản phẩm bột chứa cacao 
cao sử dụng làm đồ uống; đồ uống làm từ ca cao; chất chiết từ ca cao dùng làm hương vị 
trong đồ uống; chế phẩm ca cao; đá lạnh; cà phê chưa rang; chế phẩm ngũ cốc; bột hạnh 
nhân; bánh xăng đuých; bánh bao hấp nhân thịt băm; bánh bao có nhân; hamburger (bánh 
nhân kẹp thịt); bánh pizza; đồ ăn đã được chế biến có chứa (chủ yếu) gạo; đồ ăn làm bằng 
mì ống đã được chế biến; đồ ăn làm bằng bánh pizza đã được chế biến; bánh mì kẹp xúc 
xích (hot dog); bánh patê thịt; bánh nhân thịt; men thực phẩm; bột nở; hỗn hợp dùng để 
làm sản phẩm bánh kẹo, cụ thể lâ hỗn hợp làm thạch, hỗn hợp làm bánh rán, hỗn hợp làm 
bánh pútđing, hỗn hợp làm bánh kếp; gia vị; gia vị nhiều ớt; hỗn hợp để làm kem lạnh; 
hỗn hợp để làm kem trái cây (bánh kẹo; đá lạnh; đá nước); bánh kẹo; bánh ngọt; bánh ga 
tô nhỏ (bánh ngọt); bánh hấp; bánh tạc; bánh dẹt nhỏ; bánh quy; bánh quy giòn; bánh 
quế; bánh kếp; thạch trái cây (bánh kẹo); bánh pútđinh; sữa chua đông lạnh (kem lạnh); 
kem trái cây (bánh kẹo; đá lạnh; đá nước); kem lạnh; bánh nướng; bánh mì và bánh sữa 
nhỏ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng-khách sạn (đồ ăn và đồ uống); dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ 
uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng bán đồ ăn và 
đồ uống mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng ăn 
tự chọn, quán giải khát, vâ phòng trà; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan tới dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp cà phê cho các văn phòng; 
dịch vụ cung cấp cà phê cho cơ quan.  

 
 

(210) 4-2012-22973 (220) 12.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.5.25; 24.15.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, xanh lá sậm, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Sơn Lan  (VN) 
Số 113H/1 đường 30/4, khu phố 1, 
phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.   
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(210) 4-2012-23034 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.2; 26.4.4 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Minh Nguyệt  (VN) 
Số 150, phố Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi bằng điện. 
 

Nhóm 11: Bình nóng lạnh, nồi cơm điện, bếp từ, quạt điện, lò nướng, lò vi sóng; máy lọc 
nước dùng điện; máy khử mùi (không dùng cho cá nhân); máy tạo ẩm; máy khử độc. 

 
 

(210) 4-2012-23057 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.3; A25.7.21 (540) 

  

(731) Trần Thị Thu Hằng  (VN) 
Số 71, phố Phùng Chí Kiên, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; máy điều hoà không khí; tủ sấy dùng điện, dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; chẩu rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 35: Buôn bán hàng tư liệu tiêu dùng bếp ga,  máy hút khói; đại lý mua bán ký gửi 
hàng hoá: máy điều hoà không khí, tủ sấy dùng điện, chậu rửa bát đĩa; đại lý khí đốt hoá lỏng. 

 
 

(210) 4-2012-23061 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 30 2012 030 482.6 15.05.2012 DE 

(731) PTH BRILLANT SERVICES GMBH  (DE)
Johannisstrabe 20, 10117 Berlin, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Máy hủy giấy sử dụng cho gia đình hoặc văn phòng; giấy, tập giấy viết (văn 
phòng phẩm); sổ tay; lịch để lập kế hoạch (văn phòng phẩm); cặp bìa cứng đựng giấy tờ 
tài liệu (đồ dùng văn phòng); hộp đựng bằng bìa cứng (đồ dùng văn phòng); bìa cặp để 
đựng tài liệu (văn phòng phẩm); phong bì (văn phòng phẩm); mẫu tờ khai in sẵn dùng 
trong công việc, đinh ấn (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp giấy (văn phòng phẩm); cái 
kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); cặp bằng bìa giấy đựng hồ sơ tài liệu; bảng xóa khô (văn 
phòng phẩm); bút (đồ dùng văn phòng); bút chì (đồ dùng văn phòng phẩm); bút đánh dấu 
(văn phòng phẩm); bút xóa khô (văn phòng phẩm); cái kẹp giấy (văn phòng phẩm); keo 
dán (dùng cho văn phòng), ghim kẹp giấy (dùng cho văn phòng); ruy băng mực; sách 
chấm đọc; các vật dụng văn phòng phẩm để trên bàn làm việc cụ thể là: khay đựng tài 
liệu, băng xóa, lịch để bàn, tập giấy viết, văn phòng phẩm, giá nhỏ đựng văn phòng phẩm 
để trên bàn làm việc, dụng cụ gập giấy để đựng tài liệu, cặp bằng bìa cứng để đựng giấy 
tờ, giá dỡ đựng bút và bút chì, bìa cặp để kẹp sổ điện thoại (đồ dùng văn phòng), hộp bằng 
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bìa đựng giấy tờ và tài liệu (đồ dùng văn phòng), giá nhỏ đựng danh thiếp để trên bàn làm 
việc (đồ dùng văn phòng), giá nhỏ đựng tài liệu và giá đựng tài liệu chia ngăn để trên bàn 
làm việc (đồ dùng văn phòng), cái dập ghim không chạy điện (đồ dùng văn phòng phẩm), 
dao dọc giấy (đồ dùng văn phòng), dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng), cái gọt bút chì 
(chạy điện hoặc không chạy điện), dụng cụ dán nhãn bằng tay (đồ dùng văn phòng), bộ 
phân phối băng dính dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, túi rác bằng giấy hoặc 
bằng chất dẻo, bộ phận túi đựng của máy hủy giấy (là bộ phận của máy hủy giấy), màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, dây thừng nhỏ để đóng sách, khăn ăn bằng giấy, 
khăn lau bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, bán hàng theo catalo thông qua đơn dặt hàng được gửi 
qua bưu điện và dịch vụ cửa hàng bán lẻ thông qua mạng máy tính trực tuyến các mặt 
hàng như sau: đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), các dụng cụ lau chùi làm sạch, hình ảnh và 
đồ họa máy tính, các văn kiện và tài liệu in chương trình quản lý, các dụng cụ văn phòng 
bao gồm máy in của máy tính, phần mềm máy tính cho các ứng dụng văn phòng, máy 
photocopy, máy điện thoại và đồ đạc văn phòng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ phân phát giao nhận hàng hóa, vận chuyển và 
chuyển phát hàng hóa, tất cả các dịch vụ nêu trên gồm lưu giữ hàng hóa an toàn và 
chuyển phát các hàng hóa đó từ cửa hàng bán lẻ tới người mua hàng.  

 
 

(210) 4-2012-23074 (220) 15.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 16.3.17 
(731) ACECOM TECHNOLOGIES PTE LTD.  

(SG) 
1 Ubi View #03-10 Focus One, 
Singapore 408555  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in.  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng cung cấp là" thiết bị chụp 
ảnh, điện thoại di động, thiết bị video, thiết bị âm thanh, các thiết bị điện tử xách tay và 
các phụ kiện liên quan, máy tính các nhân và sản phẩm văn phòng, thiết bị kỹ thuật số, 
video và các thiết bị trò chơi điện tử và phụ kiện, phần mềm máy tính, phần mềm giải trí, 
đĩa CD, đĩa ký thuật số đa ăng DVD, thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh, thẻ quà tặng, sách, 
tạp chí, sản phẩm viễn thông, sản phẩm công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2012-23090 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.9.24; 3.9.1; A26.11.12 
(591) Đen, xanh nước biển, xanh lam đậm, trắng

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát triển Kỹ 
nghệ Thương mại   (VN) 
Phòng 510, B6, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến: tôm, cua, cá, mực, sò, hến. 
 

Nhóm 31: Hải sản tươi sống: tôm, cua, cá, mực, sò, hến. 
 
 

(210) 4-2012-23103 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH An Gia Bình 

Phước   (VN) 
Lô 27-G7 Huỳnh Văn Nghệ, phường Tân 
Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã qua chế biến; trứng gà.  
 

Nhóm 31: Gà con (con giống); thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-23108 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.1.7; 6.1.2; A6.19.9; 15.1.22; 18.1.14 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, cam 
đậm, cam nhạt, hồng nhạt, nâu, đen, trắng

(731) 1. GILLETTE CITRUS, LLC  (US) 
10175 S. Anchor Avenue, Dinuba, CA 
93618, United States of America 
2. VISALIA CITRUS PACKING 
GROUP, INC   (US) 
500 North Santa Fe Street, Visalia, CA 
93292, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi và rau tươi. 
 
 

(210) 4-2012-23125 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ AT13  (VN) 
88/5T tổ 11, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh,
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da: ba lô, ví (bóp), túi xách. 
 

Nhóm 25: áo quần, giày dép, dây nịt (thắt lưng). 
 
 

(210) 4-2012-23127 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.13; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Da cam, trắng, xanh lá cây, xanh nước 

biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Tùng Mai  (VN)
Xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-23153 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho văn phòng, giấy vệ sinh, khăn giấy, máy và thiết bị đóng 

sách dùng cho văn phòng, bút viết.  
 
 

(210) 4-2012-23160 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.17.15; 24.17.21 (540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H sản xuất và 
thương mại Việt Thanh Dương  
(VN) 
Nhà ông Dương Đình Mão, xóm 6, xã 
Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-23173 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng nhạt, nâu, nâu đỏ, xanh lá cây 

nhạt, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Trí 

Toại  (VN) 
449/1B Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa bắp (sữa được nấu từ ngô tươi). 
 
 

(210) 4-2012-23185 (220) 16.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RAZOR USA LLC   (US) 
12723 E. 166th Street, Cerritos, 
California 90703, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; xe máy 
bánh nhỏ (xe scutơ) dùng lâm phương tiện đi lại (xe cộ); xe máy bánh nhỏ (xe scutơ) chạy 
bằng điện (xe cộ); xe máy bánh nhỏ (xe scutơ) chạy bằng động cơ (xe cộ); xe máy bánh 
nhỏ (xe scutơ) có động cơ và không có động cơ dùng cho mục đích chuyên chở người; xe 
cộ chạy bằng năng lượng điện; xe cộ có động cơ và không có động cơ; xe đạp ba bánh, xe 
đạp, xe scutơ (xe cộ); xe môtô, xe máy và xe máy có bàn đạp và động cơ chạy bằng xăng; 
xe scutơ có bàn đạp (xe cộ); xe ô tô đua chạy bằng bốn bánh nhỏ (xe go-kart); xe mô tô 
địa hình bốn bánh (xe quad bike); xe cộ dùng cho việc đi lại trên mặt đất; xe đạp ba bánh 
(xe cộ); xe máy dạng scutơ (xe cộ); xe hai bánh chuyên dùng trên đường đất, xe máy, mô 
tô địa hình; xe môtô; nhà xe lưu động loại lớn có chỗ để chứa xe; bánh xe, phụ tùng và 
linh kiện cho tất cả các sản phẩm nói trên thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-23210 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ViNa MACCA  
(VN) 
Số 9 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Hòa, thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

 

(511)  Nhóm 29: Hạt macadamia chế biến rang; hạt macadamia chế biến rang muối; hạt 
macadamia chế biến sấy; hạt macadamia chế biến ướp, tẩm đường; hạt macadamia chế 
biến ướp, tẩm mật ong; hạt macadamia chế biến ướp tẩm washabi; dầu chiết suất từ hạt 
macadamia. 
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Nhóm 30: Hạt  macadamia chế biến bọc sôcôla. 
 

Nhóm 31: Cây giống macadamia. 
 
 

(210) 4-2012-23225 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; 1.15.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho công nghiệp dệt; máy phân loại dùng trong công nghiệp; máy 

cán; máy nông nghiệp; máy sản xuất bia; máy sản xuất bánh kẹo.  
 

Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim cương; các loại trang sức bằng vàng, bằng bạc, bằng đá 
quý hoặc bằng kim cương; đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn). 

 
Nhóm 16: Giấy các loại; bao bì các loại làm bằng cacton hoặc bằng giấy; túi rác bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 
gói; túi cho lò vi sóng; khăn tay bỏ túi bằng giấy.  

 
Nhóm 20: Các loại tủ bằng nhựa; hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; bột lúa mạch; trà; cà phê; tinh bột dong; chế phẩm ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; bia; nước ép trái cây; nước khoáng 
(đồ uống); nước (đồ uống). 

 
Nhóm 33: Rượu các loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán và đại lý xuất nhập khẩu: bánh kẹo các loại, bột lúa mạch, trà, cà phê, 
tinh bột dong, tinh bột sắn, tinh bột ngô, tinh bột khoai tây,chế phẩm ngũ cốc, đồ uống 
các loại, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng (bàn, ghế, tủ các loại), vàng, bạc, nữ trang, đá quý, 
nhựa các loại, máy in, máy cán, máy sản xuất bia, máy sản  xuất bánh kẹo, máy dùng cho 
công nghiệp dệt, máy nông nghiệp, máy phân loại dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; vận tải hành khách 
theo hợp đồng; vận chuyển hành khách theo tuyến cố định; dịch vụ đại lý bán vé máy bay. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ gia công và chế  tác: vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức 
quý. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn và nông nghiệp; dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi; dịch vụ trồng 
lúa; dịch vụ trồng nấm ăn; bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2012-23229 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen 
(731) Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam  (VN) 
Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm khai thác mỏ qua chế biến như: thiếc, chì, tinh quặng sắt, tinh 
quặng đồng; gang đúc dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 09: Máy biến thế điện; thiết bị phân phối và điều khiển điện; dây điện; cáp điện; 
máy ổn áp điện; bộ đổi dòng điện, đồng tấm âm cực (đồng ca-tốt).  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là: máy móc máy khai khoáng và xây dựng, thiết bị 
máy khai khoáng và xây dựng, phụ tùng máy khai khoáng và xây dựng, máy biến thế 
điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, dây điện, cáp điện, máy ổn áp điện, bộ đổi 
dòng điện, đồng tấm âm cực (đồng ca-tốt), vật liệu điện, than đá và nhiên liệu rắn, xăng 
dầu, khí đốt, kim loại và quặng kim loại, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, hóa chất, động 
cơ, tua bin, máy bơm, máy nén, vòi, van, vòng bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều 
khiển và truyền động; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2012-23268 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 19.7.1; A25.7.7; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Đen, ghi, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội dầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp, hoạt động sản xuất và mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-23269 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 19.7.1; 26.4.1; 25.5.25; A25.7.7 
(591) Đen, ghi, trắng, xanh rêu, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội dầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp, hoạt động sản xuất và mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-23285 (220) 17.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 3.1.8; A3.1.24 
(591) Đỏ, da cam, vàng, trắng, đen, xanh lam, 

xanh nước biển nhạt, xanh nước biển 
đậm. 

(731) MOZILLA FOUNDATION   (US) 
650 Castro Street Suite 300, Mountain 
View California 94041, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính [có thể tải xuống] để truy cập và hiển thị các tập tin 

(file) trên cả Internet và Intranet (mạng nội bộ); phần mềm điều hành máy chủ truy cập 
mạng [có thể tải xuống] để kết nối các máy tính tới Internet và Intranet (mạng nội bộ).  

 
 

(210) 4-2012-23289 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Ngô Thế Hưng   (VN) 
Số 24, BT3, X2, khu biệt thự Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đã được xử lý ở nhiệt độ cao có thể để lâu, sữa có hương thơm, đồ uống 

làm từ sữa, kem, bơ, pho mát làm từ sữa, sữa chua, món tráng miệng làm từ sữa, các chất 
thay thế sữa làm từ đậu tương.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sữa: sữa đã được xử lý ở nhiệt độ cao có thể để lâu, sữa 
có hương thơm, đồ uống làm từ sữa, kem, bơ pho mát làm từ sữa, sữa chua, món tráng 
miệng làm từ sữa, các chất thay thế sữa làm từ đậu tương; xuất nhập khẩu hàng hoá: sữa 
đã được xử lý ở nhiệt độ cao có thể để lâu, sữa có hương thơm, đồ uống làm từ sữa, kem, 
bơ pho mát làm từ sữa, sữa chua, món tráng miệng làm từ sữa, các chất thay thế sữa làm 
từ đậu tương.  

 
 

(210) 4-2012-23304 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 76/712,496 27.09.2012 US 

(731) PHILLIPS EXETER ACADEMY   (US) 
20 Main Street, Exeter, NH 03833 USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức và quản lý các lớp học trong các lĩnh vực 
nghệ thuật, ngôn ngữ cổ điển, khoa học máy tính, kịch, tiếng Anh, lịch sử, nghiên cứu về 
trẻ em độ tuổi phổ thông và trung học, toán học, gnôn ngữ hiện đại, âm nhạc, giáo dục thể 
chất, tôn giáo và khoa học có nội dung thảo luận bàn tròn để khuyến khích học sinh và 
sinh viên phát biểu rõ ràng ý tưởng của họ cũng như bảo vệ ý tưởng của họ và để học hỏi 
lẫn nhau. 

 

(210) 4-2012-23307 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
doanh nghiệp Gia Luật  (VN) 
23 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-23308 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo   (VN) 
Lầu 2, lô K, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 

răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế. 
 
 

(210) 4-2012-23309 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 
Lầu 2, lô K, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 

răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.  
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(210) 4-2012-23322 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.1.16; A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) YINPOLIN AGRICULTURE SDN. 

BHD.   (MY) 
No 48, Jalan Batai Laut 3, Kaw. 16, 
Taman Intan, 41300 Klang, Selangor 
D.E., Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; phân bón; chế phẩm phân bón; phosphatit; 

supe phốt phát.  
 
 

(210) 4-2012-23341 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.7.25; 26.1.1; A5.5.20; A1.1.12 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống từ trà có ướp hương; đồ uống 

chiết xuất từ trà và chế phẩm để làm đồ uống trên cơ sở trà (trà là chủ yếu).  
 
 

(210) 4-2012-23343 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MEIJI CO., LTD.   (JP) 
2-10 Shinsuna, 1-Chome, Koto-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng có chứa nước sữa (chất lỏng 

còn lại sau khi sau khi sữa chua đã đông) lên men; đồ uống kiêng có chứa nước sữa (chất 
lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông) lên men thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn 
kiêng có chứa nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông) lên men thích hợp 
cho mục đích y tế; chất phụ gia làm tăng giá trị dinh dưỡng cho mục đích y tế dùng cho 
thực phẩm và chất bổ sung ăn kiêng cho người có chứa nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi 
sữa chua đã đông) lên men; chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tê; sữa 
bột cho em bé và trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé và trẻ sơ sinh; tã lót (tã trẻ em).  
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Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến trên cơ sở nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua 
đã đông) lên men ở dạng rắn, viên, hạt, bột, viên nang, thạch hoặc lỏng; nước sữa (chất 
lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã 
đông) lên men sử dụng như là thành phần của thực phẩm; nước sữa (chất lỏng còn lại sau 
khi sữa chua đã đông) lên men sử dụng như là thành phần của chất bổ sung dinh dưỡng; 
chế phẩm thực phẩm trên cơ sở nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông) lên 
men; chế phẩm thực phẩm chủ yếu làm từ sữa; chế phẩm thực phẩm có thành phần chính 
từ sữa; chất phụ gia thực phẩm ăn được làm từ sữa ở dạng nước sữa lên men; sản phẩm sữa 
không bao gồm kem lạnh, sữa lạnh và sữa chua đông lạnh; sữa; nước sữa (chất lỏng còn 
lại sau khi sữa chua đã đông) lên men; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; đồ uống lên 
men từ vi khuẩn axit lactic; bơ; pho mát; sữa chua; dầu và chất béo ăn được; sữa bột cho 
phụ nữ mang thai và cho con bú; sữa bột cho trẻ em; sữa bột (không dùng cho trẻ sơ sinh). 

 
 

(210) 4-2012-23344 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMANRESORTS LIMITED   (HK) 
Kailey Tower, 16 Stanley Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; kem dùng cho da (không chứa thuốc); mỹ phẩm; 

muối để tắm (không dùng cho mục đích y tế); sản phẩm chăm sóc cơ thể (mỹ phẩm) 
(không chứa thuốc); nước xức tóc; chế phẩm dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); sản phẩm 
chăm sóc da (mỹ phẩm); chất làm thơm (mỹ phẩm); dầu dùng cho cơ thể và tóc; chế 
phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); son dưỡng môi; kem dưỡng môi; kem chống 
nắng.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); tất ngắn cổ; quần áo lót mặc bên trong; tất dài; đồ đi 
chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ về bất động sản: cung cấp nhà ở; cung cấp thông tin liên quan đến bất 
động sản; cho thuê tài sản bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch 
vụ phát triển bất động sản, cụ thể là dịch vụ chuẩn bị tài chính cho các dự án xây dựng, 
bán, môi giới và mua lại bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi (du lịch) bằng tàu/thuyền; dịch vụ đặt chỗ trước cho 
việc đi chơi (du lịch) bằng tàu/thuyền; dịch vụ đi tàu thủy; tổ chức các cuộc đi chơi (du 
lịch) bằng du thuyền và các loại tàu, thuyền khác; dịch vụ hướng dẫn du lịch; giữ chỗ cho 
các chuyến đi; đặt chỗ trước cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; dịch vụ lái xe; 
cho thuê xe; bãi đỗ xe; dịch vụ đại lý du lịch; sắp xếp các chuyến đi và vận chuyển; sắp 
xếp các chuyến đi du lịch và thăm quan; dịch vụ đại lý sắp xếp các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và các sự kiện xã hội; cung cấp tiện 
nghi vui chơi giải trí cho câu lạc bộ; cung cấp các tiện nghi cho câu lạc bộ thể thao và sức 
khỏe; cung cấp dịch vụ thể dục thể hình cho câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp các dịch vụ 
câu lạc bộ xã hội; cung cấp các dịch vụ câu lạc bộ giáo dục và giải trí; sắp xếp và tiến 
hành các hội nghị, hội thảo và triển lãm cho mục đích giải trí, giáo dục, đào tạo, văn hoá 
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và thể thao; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; cung cấp 
các ấn phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được]; xuất bản các tạp chí; cung cấp các 
ấn phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được] liên quan đến du lịch, lữ hành; thông 
tin liên quan đến giải trí, được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
internet thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ ăn uống tại khách sạn; dịch vụ chỗ ở khách sạn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống trong khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; tiệm (quán) cà phê; 
quán cà phê tự phục vụ; quán ăn nhanh; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp đồ ăn và 
thức uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước chỗ ở tạm thời cho 
người khác; cho thuê phòng họp; đặt chỗ tại khách sạn và nhà hàng cho người khác; dịch 
vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ tại khách sạn cho người khác; dịch vụ thông tin, tư vấn 
và cho ý kiến liên quan đến các dịch vụ kể trên thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 44: Cung cấp các dịch vụ tắm khoáng (spa); dịch vụ tắm khoáng (spa) chữa bệnh; 
dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng và làm dám nắng cho da; dịch vụ mát xa; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe liên quan đến mát xa trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc móng chân, móng 
tay; thẩm mỹ viện; tiệm căt tóc; dịch vụ cửa hàng hoa (dịch vụ trồng hoa để trang trí bao 
gồm cả dịch vụ cắm hoa) và cắm hoa; dịch vụ làm giảm cân và/hoặc tăng cân và/hoặc kiểm 
soát cân nặng; dịch vụ thông tin, tư vấn và cho ý kiến liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 
 

(210) 4-2012-23345 (220) 18.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PARSON FASHION PTE LTD.   (SG) 
35 Tannery Road, #06-07 Ruby 
Industrial Complex, Singapore 347740  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da hoặc giả da bao gồm: hòm, túi, túi đi biển, túi đi du 
lịch, túi (hầu bao), ví đựng danh thiếp; da và giả da, ô, túi xách tay, cặp đựng tài liệu, ví 
tiền cho phụ nữ; vali du lịch, ví tiền, ví đựng tiền xu, ví đựng chìa khóa, dây đeo vai bằng 
da thuộc.  

 

Nhóm 25: Đồ đi chân, thắt lưng (trang phục); quần áo đa; quần áo giả da.  
 
 

(210) 4-2012-23391 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.4; 6.7.4; A6.7.5 
(591) Cam, nâu, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đô Thị Hướng 
Dương  (VN) 
37 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường và 
thăm dò dư luận; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Môi giới mua bán bất động sản; quản lý bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng. 

 

Nhóm 41: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động vui 
chơi giải trí khác. 

 
 

(210) 4-2012-23396 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thương
mại Hạnh Phúc Việt   (VN) 
16B Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại và tư vấn tiêu dùng về lĩnh vực: máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết 
bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, máy móc, thiết bị y 
tế; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ, trưng bày và cung cấp các mặt hàng hóa thông qua các các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ.  

 
 

(210) 4-2012-23406 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) C.V.CHEN   (TW) 
7F, No. 201, Tun Hua N. Road, Taipei 
105, Taiwan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách; thẻ; tranh ảnh; lịch; hộp để văn phòng phẩm; bút (đồ dùng văn 
phòng); cờ bằng giấy; giấy dùng trong văn phòng; khăn ăn bằng giấy; giấy dính (văn 
phòng phẩm); món quà giống như thật làm bằng giấy cho mục đích nghi lễ; tuýp thuốc 
màu nước; đồ chứa bằng giấy, dùng để bao gói ; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; ống 
cắm bút chì; bìa bọc thẻ nhận dạng; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); nhãn, không bằng 
vải; hộp đựng dấu; hộp bút chì; đồ trang trí bằng giấy không nằm trong nhóm khác; thẻ 
ghi tên và địa chỉ bằng giấy; màng bọc thực phẩm dùng trong gia dụng và nhà bếp; máy 
đánh chữ; xi niêm phong; đồ dùng giảng dạy dùng trong giáo dục khoa học tự nhiên; ruy 
băng có nhũ bạc; dụng cụ dùng để vẽ; bảng quảng cáo bằng giấy; vật liệu để nặn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thảo; tổ chức các buổi tranh luận về văn 
hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm giáo dục và văn hóa; đâo tạo nhân tài; tổ chức sự kiện 
giải thưởng liên quan tới giáo dục, giải trí, thể thao và các hoạt động văn hóa, công trình 
thân thiện với môi trường, triết học Trung Hoa, y học và luật học; tổ chức cuộc thi trong 
giáo dục; phát hành và sản xuất băng hình; dịch vụ duyệt trực tuyến các xuất bản phẩm 
điện tử; xuất bản, thẩm tra, cho thuê dài hạn, và dịch các loại sách, tạp chí và tác phẩm 
văn học khác nhau; cho thuê sách; đại diện để nhận đơn xin nhập học tại các các trường 
đại học và cao đẳng nước ngoài và cung cấp thông tin và bản tin liên quan; thư viện; thông 
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tin về giải trí; hội chợ vui chơi; thông tin liên quan tới các hoạt động vui chơi giải trí; cho 
thuê dụng cụ thể thao (không bao gồm xe cộ); cho thuê băng viđêô; huấn luyện động vật; 
bán vé xổ số cho ngươi chơi; thông dịch ngôn ngữ ký hiệu; thu băng viđêô; dịch vụ phỏng 
vấn thu thập tin tức. 

 
 

(210) 4-2012-23407 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.3.3; 4.3.9 
(731) C.V.CHEN    (TW) 

7F, No. 201, Tun Hua N. Road, Taipei 
105, Taiwan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách; thẻ; tranh ảnh; lịch; hộp để văn phòng phẩm; bút (đồ dùng văn 
phòng); cờ bằng giấy; giấy dùng trong văn phòng; khăn ăn bằng giấy; giấy dính (văn 
phòng phẩm); món quà giống như thật làm bằng giấy cho mục đích nghi lễ; tuýp thuốc 
màu nước; đồ chứa bằng giấy, dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; ống 
cắm bút chì; bìa bọc thẻ nhận dạng; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); nhãn, không bằng 
vải; hộp đựng dấu; hộp bút chì; đồ trang trí bằng giấy không nằm trong nhóm khác; thẻ 
ghi tên và địa chỉ bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo (màng bọc thực phẩm dùng trong 
gia dụng và nhà bếp) dùng để bao gói; máy đánh chữ; xi niêm phong; đồ dùng giảng dạy 
dùng trong giáo dục khoa học tự nhiên; ruy băng có nhũ bạc; dụng cụ dùng để vẽ; bảng 
quảng cáo bằng giấy; vật liệu để nặn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thảo; tổ chức các buổi tranh luận về văn 
hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm giáo dục và văn hóa; đâo tạo nhân tài; tổ chức sự kiện 
giải thưởng liên quan tới giáo dục, giải trí, thể thao và các hoạt động văn hoá, công trình 
thân thiện với môi trường, triết học Trung Hoa, y học và luật học; tổ chức cuộc thi trong 
giáo dục; phát hành và sản xuất băng hình; dịch vụ duyệt trực tuyến các xuất bản phẩm 
điện tử; xuất bản, thẩm tra, cho thuê dài hạn, và dịch các loại sách, tạp chí và tác phẩm 
văn học khác nhau; cho thuê sách; đại diện để nhận đơn xin nhập học tại các các trường 
đại học và cao đẳng nước ngoài và cung cấp thông tin và bản tin liên quan; thư viện; thông 
tin về giải trí; hội chợ vui chơi; thông tin liên quan tới các hoạt động vui chơi giải trí; cho 
thuê dụng cụ thể thao (không bao gồm xe cộ); cho thuê băng viđêô; huấn luyện động vật; 
bán vé xổ số cho ngươi chơi; thông dịch ngôn ngữ ký hiệu; thu băng viđêô; dịch vụ phỏng 
vấn thu thập tin tức. 

 
 

(210) 4-2012-23408 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) C.V.CHEN    (TW) 
7F, No. 201, Tun Hua N. Road, Taipei 
105, Taiwan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách; thẻ; tranh ảnh; lịch; hộp để văn phòng phẩm; bút (đồ dùng văn 
phòng); cờ bằng giấy; giấy dùng trong văn phòng; khăn ăn bằng giấy; giấy dính (văn 
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phòng phẩm); món quà giống như thật làm bằng giấy cho mục đích nghi lễ; tuýp thuốc 
màu nước; đồ chứa bằng giấy, dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; ống 
cắm bút chì; bìa bọc thẻ nhận dạng; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); nhãn, không bằng 
vải; hộp đựng dấu; hộp bút chì; đồ trang trí bằng giấy không nằm trong nhóm khác; thẻ 
ghi tên và địa chỉ bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo (màng bọc thực phẩm dùng trong 
gia dụng và nhà bếp) dùng để bao gói; máy đánh chữ; xi niêm phong; đồ dùng giảng dạy 
dùng trong giáo dục khoa học tự nhiên; ruy băng có nhũ bạc; dụng cụ dùng để vẽ; bảng 
quảng cáo bằng giấy; vật liệu để nặn.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thảo; tổ chức các buổi tranh luận về văn 
hóa và nghệ thuật; tổ chức triển lãm giáo dục và văn hóa; đâo tạo nhân tài; tổ chức sự kiện 
giải thưởng liên quan tới giáo dục, giải trí, thể thao và các hoạt động văn hóa, công trình 
thân thiện với môi trường, triết học Trung Hoa, y học và luật học; tổ chức cuộc thi trong 
giáo dục; phát hành và sản xuất băng hình; dịch vụ duyệt trực tuyến các xuất bản phẩm 
điện tử; xuất bản, thẩm tra, cho thuê dài hạn, và dịch các loại sách, tạp chí và tác phẩm 
văn học khác nhau; cho thuê sách; đại diện để nhận đơn xin nhập học tại các các trường 
đại học và cao đẳng nước ngoài và cung cấp thông tin và bản tin liên quan; thư viện; thông 
tin về giải trí; hội chợ vui chơi; thông tin liên quan tới các hoạt động vui chơi giải trí; cho 
thuê dụng cụ thể thao (không bao gồm xe cộ); cho thuê băng viđêô; huấn luyện động vật; 
bán vé xổ số cho ngươi chơi; thông dịch ngôn ngữ ký hiệu; thu băng viđêô; dịch vụ phỏng 
vấn thu thập tin tức. 

 
 

(210) 4-2012-23414 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HTSB Việt 
Nam  (VN) 
Số 149, đường Vương Thừa Vũ, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; ngân hàng hối đoái [tài chính]; 
dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ đổi tiền; uỷ thác quản lý tài chính; phát hành 
thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng.  

 

Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; thiết kế hệ thống 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-23420 (220) 19.10.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Thảo  (VN) 
287/38 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: bơ hạt mỡ nguyên chất chưa tinh chế (unrefined shea butter), dầu hạt 
mỡ (shea oil), xà phòng đen (blacksoap) từ Ghana; dầu argan (argan oil), đất sét Rhassoul 
(Rhassoul clay) từ Morocco. 

 
 

(210) 4-2012-23511 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) MYCOSKIE, LLC  (US) 

5404 Jandy Place, Los Angeles, CA 
90066, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; cung cấp quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận 

và/ hoặc tổ chức phi chính phủ khác nhau.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ từ thiện, cụ thể cung cấp giày dép, kính mắt và hàng hóa khác cho 
những người có nhu cầu (phân phối miễn phí). 

 
 

(210) 4-2012-23523 (220) 19.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 26.4.4; 26.7.25 
(731) ELITE GOLD LTD  (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bích quy; kẹo; sô cô la; bánh kẹo; bánh xốp; bánh quy giòn; cà phê; trà 

các loại và có các hương vị khác nhau; ngũ cốc các loại và có các hương vị khác nhau. 
 
 

(210) 4-2012-23541 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.2; A26.11.8 (540) 

 

(731) Bùi Thị Mỹ Diêm  (VN) 
172/2 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm điện; bếp từ. 
 

Nhóm 21: Nồi, chảo, nồi áp suất nấu ăn làm bằng tôn, nhôm, inốc (không dùng điện).  
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(210) 4-2012-23559 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.4; 2.3.9; A2.3.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Việt 
Pháp  (VN) 
Khu Hòn Lan, xã Tân Thành, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm massage. 
 

Nhóm 14: Đồ kim hoàn; trang sức; đồng hồ; khuy măng sét; kim cài ca vát. 
 

Nhóm 18: Rương, hòm, vali, túi du lịch, ô, lọng, gậy chống. 
 

Nhóm 20: Gương khung ảnh, hộp sơn mài. 
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 26: Khuy, khuy bấm, khuy móc. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chổ ở tạm thời 
trong khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-23563 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 1.17.11; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông phẩm 
công nghệ cao An Việt  (VN) 
Số nhà 68, tổ 18, thị trấn Cầu Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Rau và quả đã được bảo quản; nước quả nấu đông, mứt ướt. 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2012-23564 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) BIANCO FOOTWEAR PTY LTD  (AU) 
4/29 Cromwell Street Collingwood 
Victoria 3066 Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
888 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; xắc của phụ nữ; túi xách; ba lô, túi thuộc nhóm này; cặp 
của học sinh; túi xách tay khổ to; túi xách nhỏ có nhiều ngăn; túi xách đi chơi buổi tối; túi 
xách có dây đeo để mang trẻ em hoặc động vật.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-23565 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) BIANCO FOOTWEAR PTY LTD  

(AU) 
4/29 Cromwell Street Collingwood 
Victoria 3066 Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; xắc của phụ nữ; túi xách; ba lô, túi thuộc nhóm này; cặp 

của học sinh; túi xách tay khổ to; túi xách nhỏ có nhiều ngăn; túi xách đi chơi buổi tối; túi 
xách có dây đeo để mang trẻ em hoặc động vật.   

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-23566 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH POS METAL Hà 
Nội  (VN) 
Số 4, ngõ 2, ngách 279 phố Nguyễn Văn 
Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt (kim loại thường), thép (kim loại thường); vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

két an toàn; khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ; khuôn để đúc bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ (bao gồm: máy nông nghiệp, xe ủi đất, máy trộn bê tông, 
máy cắt), động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); các 
bộ phận ghép nối và truyền động (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); máy nông cụ khác với loại thủ công. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bồn tắm; thiết bị, hệ thống thông gió điều hoà không khí, 
thiết bị để nấu nướng, thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; tầu thuỷ; máy bay, lốp ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi đun nấu (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong 
nhà bếp; máy nghiền gia dụng (không dùng điện).  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: thiết bị điện (bao gồm: chấn lưu, máng đèn ổ 
cắm, công tắc, tủ bảng điện, dây cáp điện, áp tô mát (aptomat), bóng đèn điện, đèn pin 
điện, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, động cơ điện), đồ điện tử, điện gia dụng (bao gồm: tivi, giá treo 
tivi, nồi cơm điện, quạt điện, máy hàn, động cơ điện, ấm đun nước chạy điện, ấm siêu tốc 
chạy điện, bếp điện từ, bình đun nước chạy điện, bình cung cấp nước nóng chạy điện, nồi 
hấp chạy điện), các công cụ thiết bị, công cụ dụng cụ, linh kiện phục vụ cho ngành cơ khí 
chế tạo, cơ khí xây dựng; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ chế biến dầu mỏ; 
dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ sản xuất năng lượng.  

 
 

(210) 4-2012-23567 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 26.13.25 
(591) Ghi, tím, vàng, trắng, hồng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AP Việt Nam  
(VN) 
Cụm công nghiệp Tân Quang, xã Tân 
Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt (kim loại thường); thép (kim loại thường); vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

két an toàn; khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ; khuôn để đúc bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ bao gồm: máy nông nghiệp, xe ủi đất, máy trộn bê tông, 
máy cắt; động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); các 
bộ phận ghép nối và truyền động (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); máy nông cụ khác với loại thủ công.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bồn tắm; thiết bị, hệ thống thông gió điều hoà không khí, 
thiết bị để nấu nướng; thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 12: ¤ tô, xe máy; tầu thuỷ; máy bay, lốp ô tô, xe máy.  

 
Nhóm 21: Bộ nồi đun nấu (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong 
nhà bếp; máy nghiền gia dụng (không dùng điện).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: thiết bị điện (bao gồm: chấn lưu, máng đèn ổ 
cắm, công tắc, tủ bảng điện, dây cáp điện, áp tô mát (aptomat), bóng đèn điện, đèn pin 
điện, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, động cơ điện), đồ điện tử, điện gia dụng (bao gồm: tivi, giá treo 
tivi, nồi cơm điện, quạt điện, máy hàn, động cơ điện, ấm đun nước chạy điện, ấm siêu tốc 
chạy điện, bếp điện từ, bình đun nước chạy điện, bình cung cấp nước nóng chạy điện, nồi 
hấp chạy điện), các công cụ thiết bị, công cụ dụng cụ, linh kiện phục vụ cho ngành cơ khí 
chế tạo, cơ khí xây dựng; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ chế biến dầu mỏ, 
dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ sản xuất năng lượng. 
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(210) 4-2012-23604 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.17.5 
(731) KABUSHIKI KAISHA ONLY (ONLY 

CORPORATION)   (JP) 
303 Matsubaradori Karasuma Nishiiru 
Tamatsushima-cho Shimogyo-ku Kyoto-
shi Kyoto-fu 600-8427 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi ; túi nhỏ và các vật dụng dạng túi nhỏ.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng; áo len dài tay và các sản phẩm tương tự; áo sơ mi và các 
sản phẩm tương tự; đồ lót [quần áo lót]; cà- vạt; tất ngắn cổ và tất cao cổ; khăn choàng cổ; 
găng tay và găng tay hở ngón [trang phục]; khăn quàng cổ; mũ trùm đầu; mũ cói [mũ kiểu 
Nhật suge- gasa]; mũ mềm đội cho ấm khi ngủ; mũ cát chống nóng [trang phục]; mũ và 
mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất 
[dây đeo quần]; dây nịt; thắt lưng cho quần áo; giày đế mềm để chơi quần vợt; đồ đi ở chân.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hàng dệt và ga gối; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
quần áo; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giầy dép, không kể dày dép đặc biệt dùng cho thể 
thao; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn túi và túi nhỏ; dịch vụ bán lẻ và bán buôn khăn mùi 
soa, khăn vuông dùng cài túi áo complê. 

 
 

(210) 4-2012-23608 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 17.2.25; 26.1.1; 2.1.22; 25.7.25; 25.1.25 
(591) Đen, đỏ, vàng, hồng, tím, xanh da trời, 

trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Đại Phú Quí  

(VN) 
39/8, ấp Trường Phước, xã Trường Tây, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 
 
 

(210) 4-2012-23610 (220) 22.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JELCO PROPERTIES PTE LTD    (SG) 
14 Scotts Road, #06-01 Par East Plaza, 
Singapore 228213   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm và xuất bản phẩm dạng in; tạp chí hàng ngày, tạp chí xuất bản định 
kỳ, tập san, thư thông báo, tạp chí, sách và sổ tay, tất cả các sản phẩm này liên quan đến 
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thị trường tài chính, thông tin tài chính, quản lý và dịch vụ, đầu tư bất động sản, các vấn 
đề bất động sản, các vấn đề về quỹ tài sản, quản lý tài sản, quản lý quỹ và các dịch vụ về 
quỹ, quản lý ủy thác và dịch vụ ủy thác, ủy thác quản lý tài chính, tài chính doanh nghiệp, 
quản lý chứng khoán và dịch vụ chứng khoán, môi giới chứng khoán và trái ,phiếu và các 
dịch vụ bảo lãnh; túi bằng giấy dùng cho mua sắm (đựng hàng); túi bằng chất dẻo dùng 
cho mua sắm (đựng hàng); túi bằng bìa cứng dùng cho mua sắm (đựng hàng); văn phòng 
phẩm; các sản phẩm giấy; thẻ an ninh (không được mã hóa hoặc có từ tính); thẻ được dập 
nổi hoặc in nổi để đảm bảo anh ninh với mục đích xác nhận và nhận dạng   

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; quản lý và 
quản trị kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài sản công nghiệp, thương mại, nhà ở, 
văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng tổng hợp, trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn 
và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ 
dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, nhà công quản, căn hộ, buồng phòng và các công 
trình xây dựng khác; quản lý kinh doanh liên quan đến tài sản thương mại; tập hợp và 
trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hóa này trong các cửa hàng tổng hợp, trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn và bán lẻ 
hàng hóa, khách sạn, đại lý bán đồ ăn thức uống, từ một ca-ta-lô tạp hóa thông qua việc 
đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện truyền thông, hoặc từ một trang web tạp hóa 
được kết nối với mạng truyền thông toàn cầu; biên tập danh sách các thư đặt hàng; quảng 
cáo bằng cách gửi thư trực tiếp; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ 
hoạt động quảng cáo; dịch vụ xúc tiến và tiếp thị, nghiên cứu và phân tích thị trường; tổ 
chức các cuộc thi trong lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ tổ chức, quản lý và quản trị liên quan 
đến việc cung cấp các tiện ích cho chương trình tri ân khách hàng; dịch vụ tư vấn và cố 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê và thuê bán bất 
động sản, tài sản thương mại, công nghiệp và nhà ở, văn phòng, trung tâm kinh doanh, 
cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn và bán lẻ, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, 
nhà ở, nhà công quản, căn hộ, buồng phòng và các công trình xây dựng khác; quản lý, 
đánh giá và đồng hợp tác và quản lý dự án, tất cả liên quan đến bất động sản; dịch vụ tài 
chính; quản lý tài sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ vốn, quản lý quỹ hợp tác, quản lý quỹ tài 
chính và quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ thông tin thị trường tài chính; tài chính doanh 
nghiệp; dịch vụ ủy thác đầu tư; quản trị ủy thác; dịch vụ quản lý và ủy thác kinh doanh; 
dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ chỉ định ủy thác; dịch vụ ủy thác; dịch vụ quản lý ủy thác; dịch 
vụ thành lập các quỹ quản thác; dịch vụ tư vấn, cố vấn và quản lý tài chính; đánh giá và 
phân tích tài chính; bảo hiểm tài chính; dịch vụ huy động vốn; dịch vụ tín dụng; dịch vụ 
bảo đảm tài chính; phát hành trái phiếu và chứng khoán; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và thi công; xây dựng, cải tạo, làm mới, bảo trì và sửa chữa 
bất động sản, tài sản thương mại, công nghiệp và nhà ở, trung tâm thương mại, cửa hàng 
tạp hóa, trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, khách sạn, khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, nhà 
công quản, căn hộ, buồng phòng; phát triển bất động sản (dịch vụ xây dựng công trình); 
dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; văn phòng nhà đất (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khu 
nghỉ dưỡng và khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; căn hộ dịch vụ; dịch vụ đặt trước 
chỗ ở tạm thời, văn phòng nhà đất (khách sạn, nhà trọ), khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch 
vụ; dịch vụ cung cấp thực thẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng, quán bar và cung cấp đồ ăn 
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thức uống; dịch vụ phục vụ cốc tai, cung cấp các tiện nghi cho hội thảo, cho thuê phòng 
họp, chỗ ở tạm thời, lều trại và tòa nhà di động; cho thuê bàn, ghế, bộ khăn bàn, đồ thủy 
tinh; dịch vụ đặt trước hoặc giữ chỗ nhà hàng được cung cấp trong chương trình tri ân 
khách hàng; dịch vụ đặt trước hoặc giữ chỗ chỗ ở tạm thời (khách sạn cạnh đường cho 
khách có ô tô, khu nghỉ dưỡng) trong chương trình tri ân khách hàng; dịch vụ tư vấn và cố 
vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
 

(210) 4-2012-23627 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H giấy COZY  (VN)
Thôn Thượng, xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 05:  Bỉm tã lót bằng giấy trẻ em.  
 

Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, 
 
 

(210) 4-2012-23628 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H giấy COZY  (VN)
Thôn Thượng, xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Bỉm tã lót bằng giấy trẻ em.  
 
 

(210) 4-2012-23629 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H giấy COZY  (VN)
Thôn Thượng, xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh   

 

(511)   Nhóm 05: Bỉm tã lót bằng giấy trẻ em.  
 

Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy,  
 
 

(210) 4-2012-23651 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 
Thư   (VN) 
150 Phan Chu Trinh, phường 2, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  
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(210) 4-2012-23746 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng mua bán mỹ phẩm, quần áo, hàng may mặc, giày dép, lương thực, 
thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, thiết bị nghe nhìn, thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị thông gió, đồng hồ, kính mắt, đồ chơi trẻ em, giường, tủ, bàn, ghế, thiết bị 
và dụng cụ thể dục thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-23756 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 840103034 26.04.2012 BZ 

840103174 26.04.2012 BR 
(731) CACHE, INC.   (US) 

1440 Broadway, New York, NEW 
YORK 11018, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cho phụ nữ, cụ thể là áo sơ-mi, quần áo che phần trên của cơ thể, quần 
dài, bộ quần áo, áo váy, thắt lưng (trang phục), giày, khăn choàng cổ, váy, váy với quần 
áo che phần trên của cơ thể, áo phông, và áo choàng.  

 

Nhóm 35: Xúc tiến việc bán các tài khoản thẻ tín dụng thông qua việc quản lý các chương 
trình giải thưởng ưu đãi; xúc tiến việc việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng 
việc tặng điểm thưởng mua hàng hóa/dịch vụ đối với việc sử dụng thẻ tín dụng; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ quần áo.  

 

Nhóm 36: Đăng ký thẻ tín dụng. 
 
 

(210) 4-2012-23757 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 840103123 26.04.2012 BR 

840103115 26.04.2012 BZ 
(731) CACHE, INC.  (US) 

1440 Broadway, New York, New York 
11018, United States   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo cho phụ nữ, cụ thể là áo sơ-mi, quần áo che phần trên của cơ thể, quần 
dài, bộ quần áo, áo váy, thắt lưng (trang phục), giày, khăn choàng cổ, váy, váy với quần 
áo che phần trên của cơ thể, áo phông, và áo choàng.  

 

Nhóm 35: Xúc tiến việc bán các tài khoản thẻ tín dụng thông qua việc quản lý các chương 
trình giải thưởng ưu đãi; xúc tiến việc việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng 
việc tặng điểm thưởng mua hàng hóa/dịch vụ đối với việc sử dụng thẻ tín dụng; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ quần áo. 

 

Nhóm 36: Đăng ký thẻ tín dụng. 
 
 

(210) 4-2012-23762 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 2.1.1 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; chế phẩm đánh răng; nước xúc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế; nước xịt thơm miệng; chế phẩm làm sạch răng giả; chế phẩm làm sạch; xà 
phòng; xà phòng bánh; xà phòng dạng lỏng; xà phòng khử trùng; xà phòng chống đổ mồ 
hôi; chế phẩm trang điểm; gel làm trắng răng; kem mỹ phẩm; sản phẩm vệ sinh cá nhân, 
cụ thể là: nước thơm dùng sau khi cạo râu, tinh dầu, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, 
gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chăm sóc móng, dầu dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; xà phòng rửa tay; mỹ phẩm; chất khử mùi 
dùng cho cá nhân; dầu thơm; nước hoa; kem dưỡng da toàn thân; nước xức tóc; dầu gội 
đầu; dầu xả dưỡng tóc; chế phẩm làm sạch răng và chế phẩm nha khoa (không dùng cho 
mục đích y tế), cụ thể là chất làm bóng răng giả.  

 

Nhóm 05: Đồ uống có lợi cho sức khỏe chứa vitamin (dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
có chứa thảo dược (dùng cho mục đích y tế); đồ uống chăm sóc sức khỏe (dùng cho mục 
đích y tế); thảo dược; thảo dược truyền thống (dùng cho mục đích y tế); dược thảo (dùng 
cho mục đích y tế); thuốc có cơ sở từ thảo mộc (dùng cho mục đích y tế); dược phẩm; trà 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; cồn y tế; thảo mộc y tế; thực phẩm cho 
sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); đường dùng cho bệnh tiểu đường; chất lỏng để giảm 
nhiệt bên trong cơ thể (dùng cho mục đích y tế); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; 
cao dán dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược 
phẩm; bông dùng cho mục đích y tế; khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; tất cả các sản phẩm 
nêu trên được dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 21: Bàn chải; vật liệu dùng để làm bàn chải; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh 
răng dùng điện; tăm; nắp để bịt đầu bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; thiết bị sử dụng 
nước để làm sạch lưỡi; hộp đựng bàn chải đánh răng; bình bẹt bằng nhựa (đồ chứa đựng); 
bát ăn; đĩa ăn; chai nhựa; chai lọ bằng thủy tinh; hộp bằng thủy tinh; cốc để uống; lược. 

 

Nhóm 29: Quả hạch đã chế biến; bơ lạc; lạc đã chế biến; lạc đã bảo quản; lạc đã phơi khô; 
lạc đã được rang; lạc đã sấy giòn; lạc đã được hầm; sữa và các sản phẩm từ sữa; đồ uống 
làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa uống liền; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đã 
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được đóng hộp; bơ thực vật; pho mát; bơ; dầu ngô; mứt ướt (mứt nhão); thạch cho thực 
phẩm; thạch đã được chế biến; nước quả nấu đông (thạch hoa quả); thú săn, không còn 
sống; gia cầm, không còn sống; cá mòi (cá xácđin) (không còn sống); xúc xích (lạp xưởng); 
hải sản (đã được bảo quản; phơi khô và nấu chín); dầu, mỡ (chất béo) có thể ăn được.  

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê được đóng gói; trà; đồ uống.trên cơ sở trà 
được đóng gói; đồ uống trên cơ sở ca cao; sôcôla; kẹo (cứng và mềm); mật ong; bánh 
ngọt; bánh quy bơ; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh quy giòn; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở bột gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bánh xốp; bánh xốp dạng que; bánh quế; bánh mỳ; mỳ sợi; mỳ ăn liền; mì sợi dẹt; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla và đồ uống trên cơ sở cà phê; kẹo caramel; đường cho thực phẩm; 
chế phẩm ngũ cốc; nước xốt (gia vị); bánh putđing, đồ gia vị; bánh giòn; bánh kẹo.  

 

Nhóm 32: Đồ uống cho sức khỏe (đồ uống không chứa cồn, không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống truyền thống cho sức khỏe (đồ uống không chứa cồn, không dùng cho mục 
đích y tế); đồ uống truyền thống cho sức khỏe dựa trên cơ sở gia vị (đồ uống không chứa 
cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dựa trên cơ sở gạo và cây địa liền (đồ uống 
không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có vị gừng (đồ uống không 
chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dựa trên cơ sở củ nghệ (đồ uống 
không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dựa trên cơ sở mật ong (đồ 
uống không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực (đồ uống không 
chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng; xi rô dùng cho đồ uống; bia; bia các loại; 
nước chanh; nước sô đa; nước uống có gaz (không chứa cồn); nước ép trái cây; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không có cồn.  

 
 

(210) 4-2012-23774 (220) 23.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PARMALAT SA (PTY) LTD   (ZA) 
Strand Road, Stellenbosch, Western 
Cape, South Africa  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; các sản phẩm sữa; bơ, sản phẩm thay thế bơ, 
bơ thực vật, kem (sản phẩm sữa), pho mát, pho mát kem, pho mát làm từ sữa đã gạn kem, 
pho mat dùng để phết, sữa chua, sữa chua uống, nước sữa, sữa cô đặc, đồ tráng miệng làm 
từ sữa (trừ kem lạnh), các sản phẩm sữa tiệt trùng; dầu có thể ăn được, mỡ có thể ăn được.  

 
 

(210) 4-2012-23803 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.11; 2.9.18; 2.9.14 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, trắng, phấn hồng 
(731) Công ty TNHH PALDO VINA  (VN)

Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù 
Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bánh snack (bánh ăn liền); bánh kẹo; cà phê; các loại đồ uống chế 
biến từ cà phê. 

 
Nhóm 32: Đồ uống bao gồm nước khoáng, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước sô 
đa (đồ uống); nước có gaz, đồ uống (không chứa cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-23808 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.1; 26.4.2; A20.1.5; 20.1.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ thuật 
quảng cáo Diệp Xang  (VN) 
Số 121 Nguyễn Trãi, phường 5, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho mỹ thuật: sơn dầu, cọ vẽ, 

khung tranh nghệ thuật, ảnh nghệ thuật, tượng phù điêu, vật tư thiết bị phục vụ cho quảng 
cáo: đề can, mica, tấm ốp hợp kim nhôm nhựa (alu), mặt dựng quảng cáo, hàng mỹ nghệ 
như đá mỹ nghệ, đồ gốm, sứ, gỗ mỹ nghệ, quà lưu niệm; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-23824 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.20; 25.1.25; 26.4.2; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trường Nga   (VN) 
21 Thuỳ Vân, phường 2, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa; cho thuê xe cộ; đặt 

chỗ cho các chuyến đi; đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu thủy.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-23825 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Sắc Màu  
(VN) 
436A/29 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; đĩa ghi âm; máy ghi hình; máy vi tính; loa; máy in vi tính.  
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Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; đại lý phát hành sách, báo; tổ chức xúc tiến thương 
mại; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về thương mại, kinh doanh trên mạng 
thông tin điện tử; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng bá du lịch 
trong nước và nước ngoài; mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (đài, ti vi, đầu 
đĩa, điện thoại, máy tính), xe ô tô, xe máy, hàng may mặc, vải, giày dép, chăn màn, khăn 
trải giường, nệm, gối, bàn ghế, mỹ phẩm, các chế phẩm vệ sinh, đồ gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
điện gia dụng (đèn điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, quạt, bàn là, máy xay sinh tố, máy 
pha cà phê, máy hút bụi), văn phòng phẩm (bút, vở, băng dính, mực, giấy), sách, báo, tạp 
chí, dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 38: Cung cấp dữ liệu thông tin liên lạc trên mạng thông tin điện tử; cung cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; 
dịch vụ truyền hình; dịch vụ phát thanh.  

 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; đại lý du lịch; điều hành các chuyến du 
lịch; tổ chức các chuyến du lịch trong nước và nước ngoài; vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, báo, tạp chí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; thông tin 
giải trí; sản xuất phim và các chương trình phát thanh và truyền hình (phim điện ảnh và 
phim video); hoạt động ghi âm và ghi hình; hoạt động sáng tác (nghệ thuật và giải trí bao 
gồm sáng tác nhạc, chương trình giải trí). 

 

Nhóm 42: Lập trình và cài đặt các chương trình phần mềm trên máy vi tính; tư vấn phần 
mềm máy vi tính; thiết lập trang thông tin điện tử (thiết kế, cài đặt phần mềm máy vi 
tính); xử lý dữ liệu (khôi phục cơ sở dữ liệu) trên máy vi tính; cho thuê cổng thông tin 
điện tử trên máy tính; cung cấp dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ trên mạng thông 
tin điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-23861 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMANRESORTS LIMITED    (HK) 
Kailey Tower, 16 Stanley Street, Central, 
Hong Kong   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ về bất động sản: cung cấp nhà ở; cung cấp thông tin liên quan đến bất 
động sản; cho thuê tài sản bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch 
vụ phát triển bất động sản cụ thể là dịch vụ chuẩn bị tài chính cho các dự án xây dựng, 
bán, môi giới và mua lại bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 44: Cung cấp các dịch vụ tắm khoáng (spa); dịch vụ tắm khoáng (spa) chữa bệnh; 
dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng và làm rám nắng cho da; dịch vụ mát xa; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe liên quan đến mát xa trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc móng chân, móng 
tay; thẩm mỹ viện; tiệm cắt tóc; dịch vụ cửa hàng hoa và cắm hoa; dịch vụ làm giảm cân 
và/hoặc tăng cân và/hoặc kiểm soát cân nặng; dịch vụ thông tin, tư vấn và cho ý kiến liên 
quan đến các dịch vụ kể trên.  
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(210) 4-2012-23875 (220) 24.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
In Song Phát  (VN) 
Số 336/97/5 Phan Văn Trị, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In gia công các loại sách, báo, nhãn bao bì, lịch, catalogue, văn hóa phẩm các 

loại.  
 
 

(210) 4-2012-23892 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển Nhất Việt  (VN) 
78 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ và phụ kiện bằng kim loại, cửa đi và phụ kiện bằng kim loại (dùng trong 

xây dựng).  
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa, cửa sổ và cửa đi bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-23893 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.7; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển Nhất Việt  (VN) 
78 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ và phụ kiện bằng kim loại, cửa đi và phụ kiện bằng kim loại (dùng trong 

xây dựng).  
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa, cửa sổ và cửa đi bằng nhựa. 
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(210) 4-2012-23902 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A1.5.3; 18.5.1 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du lịch vé máy bay 
Ngọc Linh  (VN) 
118 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận chuyển vận tải trên không, vận tải bằng ôtô, vận chuyển hành 

khách, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, bao gói hàng hóa, du lịch: tổ chức cuộc du lịch, đặt 
chỗ cho vận chuyển hành khách. 

 
 

(210) 4-2012-23934 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-23939 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.5; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

 

(731) Lê Xuân Bình  (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; bình đun nước chạy điện; máy khử độc thực phẩm chạy bằng điện; 

bếp nấu: bếp gas, dụng cụ nấu nướng bằng điện; nồi cơm điện, bếp điện, ấm điện, chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp, chảo áp suất dùng điện. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; bộ nồi nấu inôc (không dùng điện), bộ nồi nấu 
hợp kim (không dùng điện), chảo để rán (không dùng điện), chảo chống dính (không 
dùng điện), chảo hợp kim (không dùng điện), nồi áp suất (không dùng điện), máy trộn 
khuấy (không chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2012-23940 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Lê Xuân Bình   (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu: bếp ga, dụng cụ nấu nướng bằng điện; nồi cơm điện, bếp điện, ấm 

điện, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, chảo áp suất dùng điện.  
 

Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; bộ nồi nấu inốc (không dùng điện), bộ nồi nấu 
hợp kim (không dùng điện), chảo để rán không dùng điện, chảo chống dính (không dùng 
điện), chảo hợp kim (không dùng điện), nồi áp suất không dùng điện, máy trộn khuấy 
không chạy điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 
 

(210) 4-2012-23967 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.6; 26.4.3; 26.7.25; A5.1.16; 
A25.7.6 

(591) Xanh dương, xanh lá cây nhạt, ngọc lam, 
xanh nước biển, trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
B.I.G   (VN) 
Phòng 501, Lầu 5, tòa nhà Kim Đô 
Office, 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xúc tiến thương 

mại, quảng cáo; nghiên cứu thị trường; mua bàn giường, từ, bàn ghế, đồ nội thất dùng 
trong gia đình, đồ nội thất dùng trong văn phòng, thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc hoa, 
cây, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, máy móc và 
thiết bị y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, dầu gió, dầu xoa bóp, dược 
phẩm, dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình, quần áo, giầy dép, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy 
tính, phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông, đồ điện gia dụng (cụ thể là các thiết bị để 
sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng cho mục đích 
gia dụng), vải vóc. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và trợ giúp y tế; thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2012-23977 (220) 25.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) YUAN HUA  (CN) 
5-20, Five Areas, MiLeYuan Village, 
Bieshan Town, Ji County, Tianjin, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật dụng nhỏ làm bằng 
sắt nhỏ, cụ thể là đồ vật bằng sắt cho cửa, đồ vật bằng sắt cho cửa sổ; khoá bằng kim loại, 
ngoại trừ khoá điện; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại; cho đồ đạc; bể chứa bằng kim loại; 
cửa ra vào bằng kim loại; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc.  

 

(210) 4-2012-23991 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.3.11; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Thành Nhân  (VN) 
214 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa: nhà ở, văn phòng, công ty; thi công các công trình nhà ở, 

văn phòng, công ty. 
 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình nhà ở, văn phòng, công ty. 
 
 

(210) 4-2012-24008 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Dutch 
Quốc Tế  (VN) 
Số 69 đường Tựu Liệt, khu Quốc Bảo, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn, gỗ lát sàn; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen không 

bằng kim loại; lớp gỗ dán bề mặt, tấm dán mặt ngoài bằng gỗ, ván lạng bằng gỗ; gỗ dán; 
gỗ xẻ; ván ép; gỗ bán thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Miếng ngăn bằng gỗ của đồ đạc, vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2012-24014 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A5.7.23; 5.7.13 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông lâm sản Đông 
Dương  (VN) 
Số 77, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 29: Rau quả đóng hộp qua chế biến; dứa đóng hộp, đậu hà lan đóng hộp, dưa chuột 
bao tử ngâm dấm. 

 

Nhóm 30: Ngô ngọt đóng hộp 
 
 

(210) 4-2012-24039 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 3.9.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hiệp hội nước mắm Phan Thiết  
(VN) 
Lô 50 khu chế biến nước mắm Phú Hải, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 30: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-24040 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.7.17 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) PATRICK MIRANDAH CO. (S) PTE 

LTD   (SG) 
Robinson Road Post Office, PO Box 
1093, Singapore 902143  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ chuyên nghiệp, tham vấn và tư vấn liên quan tới sở hữu công nghiệp và 
sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện nhãn hiệu (dịch vụ pháp lý); dịch vụ đại diện sáng chế 
(dịch vụ pháp lý); thiết lập, nộp đơn, theo dõi, bảo hộ, duy trì và thực thi quyền sở hữu 
công nghiệp và quyền sở hữu trí tuệ; li-xăng quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ tra cứu liên 
quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến 
sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ giám sát nhãn hiệu; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên 
quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ. 

 
 

(210) 4-2012-24042 (220) 26.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A14.5.6 
(591) Cam, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH H&C  (VN) 

Cụm CN Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, gia cầm.  
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Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm và thuỷ sản. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, hợp tác trồng cây chăn nuôi. 
 
 

(210) 4-2012-24124 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
INTECHCO   (VN) 
9/80 Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, quản lý giao dịch 

trong lĩnh vực quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; khai thác mỏ; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng dưới 
nước; dịch vụ tu sửa công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-24125 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 010844694 27.04.2012 EM 

(731) BLOMMER CHOCOLATE COMPANY  
(US) 
600 West Kinzie Street, Chicago, Illinois 
60610, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la sữa; sô cô la đen; sô cô la nhân rượu; bánh xốp sô cô la nhân rượu; lớp 

phủ bánh kẹo có hương thơm dạng tròn dẹt hoặc dạng giọt, cụ thể là lớp phủ làm bằng hạt 
carob (dùng thay thế sô cô la), lớp phủ làm bằng sữa chua, lớp phủ bằng kem, kem sô cô 
la chip dạng lỏng, và sô cô la và lớp phủ bánh kẹo dạng tròn dẹt có màu sắc làm từ đường 
có hình vỏ sò; bột ca cao và sô cô la phủ hạt đậu phộng.  

 
 

(210) 4-2012-24126 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bản tin; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; xuất 

bản phẩm dạng in; phiên bản đồ họa; sách.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua đặt cho báo chí; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quan hệ công 
chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo 
cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục 
và giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; giải trí trên truyền hình. 

 

Nhóm 42: Thiết kế mỹ thuật ứng dụng; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế kiến 
trúc, tư vấn kiến trúc. 

 
 

(210) 4-2012-24127 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sinh 
thái Vi Na Yến  (VN) 
175/11, quốc lộ 50, ấp Hòa Thuận 2, xã 
Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); các sản phẩm chế biến từ yến sào bao gồm: yến sào đã 
qua sơ chế và đóng hộp, tổ yến tinh chế. 

 

Nhóm 30: Bánh nhân yến sào. 
 

Nhóm 31: Gia cầm sống; trứng đã được thụ tinh dùng để ấp; động vật sống. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống), đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), các sản phẩm chế biến từ yến sào, nước yến, 
đồ uống không có cồn, gia cầm sống, trứng đã được thụ tinh dùng để ấp, động vật sống; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-24128 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1; 25.1.6; A25.1.10 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sinh 

thái Vi Na Yến    (VN) 
175/11, quốc lộ 50, ấp Hòa Thuận 2, xã 
Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến.  
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Nhóm 31: Gia cầm sống; trứng đã được thụ tinh dùng để ấp; động vật sống.  
 

Nhóm 32: Nước yến đóng lon; nước giải khát; các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tổ yến sào, các sản phẩm chế biến từ yến sào, thực phẩm, đồ uống; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo qua điền thoại; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; dịch vụ bán hàng qua điện 
thoại bao gồm: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, tổ yến tinh chế, 
bánh nhân yến sào, nước yến, thực phẩm, đồ uống, gia cầm sống, trứng đã được thụ tinh 
dùng để ấp, động vật sống. 

 
 

(210) 4-2012-24129 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sinh 
thái Vi Na Yến    (VN) 
175/11, quốc lộ 50, ấp Hòa Thuận 2, xã 
Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); các sản phẩm chế biến từ yến sào, bao gồm: yến sào đã 
qua sơ chế và đóng hộp, tổ yến tinh chế. 

 
Nhóm 30: Bánh nhân yến sào. 

 
Nhóm 31: Gia cầm sống; trứng đã được thụ tinh dùng để ấp; động vật sống. 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống); đồ uống không có cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), các sản phẩm chế biến từ yến sào, nước yến, 
đồ uống không có cồn, gia cầm sống, trứng đã được thụ tinh dùng để ấp, động vật sống; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-24146 (220) 11.10.2010 
(641) 4-2010-21304 (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí Ngô Gia Tự     (VN) 
16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại. 
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(210) 4-2012-24163 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 6.1.2; A26.11.8; 26.3.1
(591) Đỏ gạch, xanh lam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Phương Bắc  (VN) 
Số 7 lô 1D khu đô thị Trung Yên, Trung 
Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây lắp mới và sửa chữa các công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; Sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hoà dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-24169 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.6; 5.3.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lam, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hiếu Bắc  (VN) 
Số 69, Nguyễn Công Hoan, phường Lê 
Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy; dịch 
vụ vận chuyển, bốc xếp đóng gói, gửi nhận hàng hóa xuất khẩu; dịch vụ vận tải hành 
khách.  

 
 

(210) 4-2012-24181 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng vitamin và khoáng chất để chăm sóc da 
(không phải mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-24200 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đường Tài  (VN) 
Số 8 hẻm 58/23/4 Trần Bình, Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ, dịch vụ quảng cáo và quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, mua bán máy tính, 
phần cứng máy tính, phần mềm máy tính. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa, thiết kế trang web và lập trình trang web, dịch vụ duy 
trì các tên miền đã đăng ký, dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử 
tin học, viễn thông, bảo trì phần mềm máy tính và cung cấp giải pháp công nghệ (tư vấn 
về giải pháp công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông). 

 

Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý). 
 
 

(210) 4-2012-24201 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Quốc  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương 
Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 09: Phụ tùng điện xe gắn máy cụ thể là: bộ phận đánh lửa bằng điện tử CDI (IC), 
chỉnh lưu, rơle đề, rơle nháy, cao áp. 

 
 

(210) 4-2012-24242 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 2.1.22; 5.5.16; 5.9.19; 8.7.5; A8.5.3
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng tím 
(731) Đại lý tạp hóa Ngọc ẩn   (VN) 

331B, tổ 23, khu 3, thị trấn Cái Bè, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Chao.  
 
 

(210) 4-2012-24243 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Đại lý tạp hóa Ngọc ẩn    (VN) 

331B, tổ 23, khu 3, thị trấn Cái Bè, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Chao.  
 
 

(210) 4-2012-24249 (220) 29.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) VIACOM INTERNATIONAL INC. (US)
1515 Broadway, New York, New York 
10036  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo tắm, áo choàng tắm, quần áo mặc để tắm biển, thắt lưng (phụ kiện 
của quản áo), quần soóc, áo khoác, áo choàng ngoài, bít tất ngắn cổ, giày dép, khăn vuông 
loại lớn thường cò màu sắc sặc sỡ (trang phục), áo len dài tay chui đầu, trang phục 
Halloween, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang, trang phục cho các nhân vật trong 
phim/kịch, trang phục mặc khi trình diễn trên sân khấu, áo váy, găng tay (trang phục), quần 
soóc dùng để mặc khi tập thể dục, mũ che tai (trang phục), cổ cồn cà vạt, quần áo ngủ, quần 
dài, áo sơ mi, áo khoác dài tay, quần áo mặc khi trượt tuyết, quần thụng, lưỡi trai che 
nắng (mũ), dây đeo quần, áo cổ lọ, quần áo lót, áo gi-lê, bộ đồ thể thao dài tay, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-24260 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hoá Tân 
Bình   (VN) 
Lô II-3, nhóm CN2, đường 11, KCN Tân 
Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu bằng chất dẻo để bao gói cụ thể như sau: màng mỏng bằng chất dẻo dùng 
để bao gói, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói, vật liệu gói có các bọt khí làm bằng chất dẻo 
(dùng để bọc hoặc đóng gói), miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-24261 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Sao á  (VN) 
97, đường Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã 
Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thuỷ sản (chế phẩm sinh học không 
dùng cho mục đích y tế hoặc thú y). 

 

Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho gia súc, thủy sản. 
 
 

(210) 4-2012-24269 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đỏ, xám, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Cafe Phong Mã  

(VN) 
Số 63 phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống chế trên cơ sở; cà phê, ca cao, sô cô la, trà, kem; bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ uống chế trên cơ sở: cà phê, ca cao, sô cô la, trà, kem, bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-24299 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.13.1; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh lục, vàng 

(540) 

 

(731) Lê Ngọc Thu Trang   (VN) 
91 Phan Xích Long, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; mứt mật ong trộn vừng (dạng bánh kẹo); sữa ong chúa .  

 
 

(210) 4-2012-24301 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nữ Hoàng 
Sắc Đẹp  (VN) 
511 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; kem dưỡng da; mỹ phẩm; nước xức tóc; 

kem đánh răng. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian: vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); kẹp 
cài caravat (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai (đồ trang sức). 

 
Nhóm 18: Gậy chống; cặp da; ba lô; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; ví 
tiền; vali; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; dép; giầy; thắt lưng; cà vạt; mũ; bít tất; khăn choàng đầu của phụ nữ; 
bao tay (trang phục); khăn quàng cổ; váy; áo mưa. 

 
Nhóm 35: Mua bán chất để tẩy rửa, mỹ phẩm, tinh dầu, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá 
quý, da và giả da, rương, hòm, va li và túi xách tay, trang phục quần áo đồ đi chân, đồ đội 
đầu; đại lý thông tin thương mai; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; tổ chức 
hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý kinh doanh khách 
sạn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê kho hàng; dịch vụ cho th bãi 
đỗ xe; lữ hành nội địa và quốc tế (du lịch); đại lý bán vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh sắc đẹp cho người bao gồm: thẩm mỹ viện; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ xăm hình; dịch vụ cắt tóc thẩm mỹ ; xoa bóp (massage); vật lý trị 
liệu. 

 
 

(210) 4-2012-24305 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Đông Hưng  (VN) 
Quốc lộ 3, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao; cầu chì; thiết bị chống sét; tủ phân phối điện; máy biến áp.  
 

Nhóm 17: Thanh cách điện polymer compozit. 
 
 

(210) 4-2012-24306 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.2; 26.5.1 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Đông Hưng   (VN) 
Quốc lộ 3, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao; cầu chì; thiết bị chống sét; tủ phân phối điện; máy biến áp.  
 

Nhóm 17: Thanh cách điện polymer compozit. 
 
 

(210) 4-2012-24328 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ENERGY BRANDS INC.   (US) 
17 - 20 Whitestone Expressway, 
Whitestone, NY 11357, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2012-24347 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dự án Hồ Tràm  
(VN) 
Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 28: Túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; đầu gậy 
đánh gôn; găng tay đánh gôn, túi đựng bóng chơi gôn; bóng chơi gôn; tay cầm gậy đánh 
gôn; dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng [phụ kiện chơi gôn] ; dụng cụ để sửa 
tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn] ; ghim cài dùng để giữ vật dùng đánh dấu vị trí quả bóng 
gôn [phụ kiện chơi gôn]; vật dùng đánh dấu vị trí quả bóng gôn [phụ kiện chơi gôn]. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ phục vụ việc giải trí và thể thao cụ thể là: đồ chơi, 
đồ để chơi, thiết bị trò chơi, thiết bị và dụng cụ chơi gôn, chơi quần vợt và chơi thể thao 
dưới nước; mua bán các sản phẩm và phụ kiện liên quan đến môn đánh gôn bao gồm túi 
đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, gậy đánh gôn, đầu gậy đánh gôn, 
găng tay đánh gôn, túi đựng bóng chơi gôn, bóng chơi gôn, tay cầm gậy đánh gôn, dụng 
cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ, ghim cài dùng để giữ 
vật dùng đánh dấu vị trí quả bóng gôn, vật dùng đánh dấu vị trí quả bóng gôn.  

 

Nhóm 41: Cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; dịch vụ giải trí câu lạc bộ đêm 
với âm nhạc, khiêu vũ và hài kịch; dịch vụ giải trí cụ thể là chơi gôn, quần vợt và các môn 
thể thao dưới nước; dịch vụ sòng bạc [casino] và đánh bạc; dịch vụ cho thuê trang thiết bị 
cho cuộc họp và hội thảo; tổ chức buổi biểu diễn và các cuộc thi cho mục đích giáo dục 
hoặc giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-24349 (220) 30.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần ECHO VINA  (VN)
90 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Nôi cho trẻ em; đồ nội thất cho trẻ em: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cho trẻ em: nôi, giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
 
 

(210) 4-2012-24406 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DUSKIN CO., LTD.  (JP) 
1-33, Toyotsu-cho, Suita-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; 
đá lạnh có thể ăn được; đá lạnh dùng cho đồ uống; bánh rán; bánh quy; bánh nướng xốp 
(ăn với bơ khi uống trà); bánh nướng; bánh ngọt; bánh xăng đuých; mì sợi; thạch trái cây 
(dạng bánh kẹo); món ăn của Trung Quốc thuộc nhóm này, bao gồm bánh bao, nem cuốn, 
bánh tạc, bánh hấp nhân tôm, bánh bao nhân hải sản, hoành thánh nhân tôm, bánh bao 
nhân tôm và sản phẩm bánh ngọt phương Đông; sô-cô-la; kem lạnh; kem trái cây (đá 
lạnh); bánh put-đing; sản phẩm bánh ngọt; bánh mỳ kẹp xúc xích móng; bánh patê thịt; 
bột sắn hột; hột cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 
cơ sở trà; tất cả thuộc nhóm 30. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn 
bị thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; nhà hàng bán thức ăn mang về; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống thức ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bao gồm 
cả việc phục vụ do nhà hàng thực hiện; cửa hàng bánh rán (do nhà hàng thực hiện); nhà 
hàng bánh rán; quán cà phê phục vụ bánh rán; dịch vụ bán bánh rán mang về (do nhà 
hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-24408 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; A1.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây lắp 
thương mại và công nghệ An 
Phó    (VN) 
Số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cửa sổ, cửa nhựa, cửa cuốn, vách ngăn, cửa kính; mua bán vật 
liệu xây dựng như xi măng, gạch, ngói, sắt thép. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng; phá dỡ công trình; 
khai thác gỗ, sỏi, đá; lắp đặt thiết bị, cụ thể là: điều hoà, thang máy; cho thuê máy móc thi 
công (máy xây dựng hoặc thiết bị phá dỡ). 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-24421 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.3; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh đen 
(731) Công ty TNHH VINA SA KÊ  (VN) 

Số 008, tổ 1, ấp Tân Hóa (cũ tổ 7, ấp Hóa 
Nhựt), xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
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(210) 4-2012-24423 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài của đồng 
hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng 
bày); hộp (chuyên dụng) đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồng hồ, đồ trang sức và các sản phẩm cao cấp cùng loại cụ thể 
là đồng hồ và đồ trang sức; dịch vụ bán buôn đồng hồ và linh kiện của đồng hồ; 
marketing; quảng cáo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồng hồ và đồ trang sức; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua mạng mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua điện thoại di động; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị nghe nhạc di động; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua máy tính xách tay; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị số hỗ trợ cá nhân (PDAs); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán hàng; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý 
kinh doanh; sản xuất phim quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-24424 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài của đồng 
hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng 
bày); hộp (chuyên dụng) đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồng hồ, đồ trang sức và các sản phẩm cao cấp cùng loại cụ thể 
là đồng hồ và đồ trang sức; dịch vụ bán buôn đồng hồ và linh kiện của đồng hồ; 
marketing; quảng cáo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồng hồ và đồ trang sức; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua mạng mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua điện thoại di động; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị nghe nhạc di động; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua máy tính xách tay; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị số hỗ trợ cá nhân (PDAs); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán hàng; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý 
kinh doanh; sản xuất phim quảng cáo.  
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(210) 4-2012-24482 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.6; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kiến 

Tường  (VN) 
Tổ 47, ấp Sân Cu, xã Long Thành Bắc, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp, cụ thể là dầu vỏ hạt điều. 
 

Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; bao bì bằng nhựa dùng để bao gói.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu vỏ hạt điều dùng cho mục đích công nghiệp, túi bằng chất dẻo 
dùng để bao gói, bao bì bằng nhựa dùng để bao gói. 

 
Nhóm 40: Gia công chế biến dầu vỏ hạt điều dùng cho mục đích công nghiệp; gia công 
chế biến túi bằng chất dẻo dùng để bao gói, bao bì bằng nhựa dùng để bao gói.  

 
 

(210) 4-2012-24487 (220) 31.10.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) GOGGLES MARKETING SDN BHD  

(MY) 
No. 15, Jalan 8/91, Taman Shamelin 
Perkasa Jalan Cheras, 56100 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bao gồm quần jeans (quần bò); quần dài; áo sơ mi và áo thun ngắn tay 

cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em.  
 
 

(210) 4-2012-24505 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư công 
nghệ và Giải pháp môi trường 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Rộc Đoài, xã Đại Đồng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; chi tiết: dịch vụ xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các 

tuyên truyền tải, dịch vụ tư vấn xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyên 
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truyền tải các dịch vụ về các công việc chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công 
việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp nhà; các dịch vụ 
phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; chi tiết: các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp: các dịch vụ của các kỹ 
sư thực hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và 
công nghệ; dịch vụ thiết kế xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyên 
truyền tải. 

 
 

(210) 4-2012-24507 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.3.2; 26.4.9 
(591) Nâu nhạt, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Unipro Việt Nam   (VN) 
Số 34 Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm kính; vách dựng bằng nhôm.  
 

Nhóm 19: Cửa kính nhựa uPVC  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bao gồm: lắp đặt cửa nhựa, lắp đặt cửa nhôm, lắp đặt vách kính. 
 
 

(210) 4-2012-24508 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 15.7.1 
(591) Vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Nhân 
Chính   (VN) 
Phòng 408, nhà 24T2, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (ổ bi) công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vòng bi (ổ bi) công nghiệp, ổ trục dùng cho xe cộ mặt đất, trục xe, 
động cơ truyền động dùng cho xe cộ trên mặt đất và động cơ cho xe cộ trên mặt đất, các 
bộ phận của xe cộ mặt đất cụ thể là bánh răng truyền động, trục truyền động dùng cho xe 
cộ trên mặt đất, thanh truyền động dùng cho xe cộ mặt đất khác với bộ phận của động cơ 
và máy, các sản phẩm cơ khí, bao gồm: bi rời, ổ bi, vòng bi tròn, thiết bị truyền tải năng 
lượng cơ khí như: truyền trục và quay, trục cam, tay quay, lắc quay tay, trục phẳng, bánh 
răng chuyển động ma sát, bánh răng, hệ thống bánh răng và hộp số, các hộp thay đổi tốc 
độ, khớp ly hợp và trục nối, bánh đà và ròng rọc, dây xích có khớp nối, xây xích chuyển 
động bằng năng lượng. 
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(210) 4-2012-24509 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
nước Hà Thành   (VN) 
Số 84 A2, khu đô thị Đại Kim Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: ống mềm phi kim loại, ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối ống của chúng 

(tê, cút, chếch, măng xông); gioăng cao su và vòng đệm dùng cho phụ tùng nối và để nối 
ống. 

 
Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và các phụ tùng nối ống của chúng (tê, cút).  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa ngành nhựa bao gồm các loại sảm phẩm ống nhựa sử dụng 
trong ngành cấp thoát nước và phụ tùng nối ống của chúng (tê, cút, chếch, măng xông, 
van, vòi), vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, xuất nhập khẩu hàng hóa ngành nhựa. 

 
 

(210) 4-2012-24524 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài của đồng 

hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng 
bày); hộp (chuyên dụng) đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồng hồ, đồ trang sức và các sản phẩm cao cấp cùng loại cụ thể 
là đồng hồ và đồ trang sức; dịch vụ bán buôn đồng hồ và linh kiện của đồng hồ; 
marketing; quảng cáo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồng hồ và đồ trang sức; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua mạng mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua điện thoại di động; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị nghe nhạc di động; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua máy tính xách tay; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị số hỗ trợ cá nhân (PDAs); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán hàng; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý 
kinh doanh; sản xuất phim quảng cáo.  
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(210) 4-2012-24525 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài của đồng 

hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồng hồ (trưng 
bày); hộp (chuyên dụng) đựng đồng hồ và đồ trang sức cho việc vận chuyển.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồng hồ, đồ trang sức và các sản phẩm cao cấp cùng loại cụ thể 
là đồng hồ và đồ trang sức; dịch vụ bán buôn đồng hồ và linh kiện của đồng hồ; 
marketing; quảng cáo; dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồng hồ và đồ trang sức; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua mạng mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua điện thoại di động; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị nghe nhạc di động; quảng cáo 
trực tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua máy tính xách tay; quảng cáo trực 
tuyến trên phương tiện truyền thông điện tử qua thiết bị số hỗ trợ cá nhân (PDAs); dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán hàng; tổ chức 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý 
kinh doanh; sản xuất phim quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-24526 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời, hồng 

(540) 

  

(731) Trường mầm non tư thục 
Nguyễn Thị Tú  (VN) 
65 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo như: trường mầm non tư thục.  

 
 

(210) 4-2012-24541 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 21.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, chế phẩm hóa học dùng trong quá trình mạ điện; chế 
phẩm hóa học dùng để tách dầu mỡ; phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm vi sinh 
không dùng cho ngành y và thú y; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô.  

 
Nhóm 02: Thuốc nhuộm; sơn; vecni; chất cắn màu; nhựa tự nhiên trạng thái thô; phẩm 
màu.   

 

Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm dùng chăm sóc da; nước gội đầu, chế phẩm đánh răng; 
chất tẩy vết bẩn; xà phòng.   

 

Nhóm 04: Than (nhiên liệu); dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); 
xăng; chất đốt chiếu sáng.   

 

Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho thú y; chất tẩy dùng trong ngành y; cao 
dán, vật liệu dùng để băng bó trong ngành y.  

 
Nhóm 06: Két an toàn; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu xây dựng bằng 
kim loại; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện. 

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho tàu thuyền; động cơ dùng trong ngành hàng không; máy 
công cụ; đầu máy (bộ phận của máy móc); các cụm chi tiết của động cơ các loại; máy và 
thiết bị làm sạch bằng điện.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa và dĩa; dao cạo.  

 
Nhóm 09: Máy rút tiền tự động (ATM); máy vi tính; máy fax; máy soi tiền giả; máy đếm 
tiền; thẻ từ đã được mã hóa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân tay và răng giả; đồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng 
cho y tế.  

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bóng đèn chiếu sáng; quạt dùng cho cá nhân (dùng điện); 
bình nước nóng dùng trong nhà tắm; tủ lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; động cơ và 
đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.   

 
Nhóm 13: Hợp chất dẫn lửa; súng thể thao; gương ngắm (bộ phận của súng); chất nổ; 
pháo hoa.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; các kim 
loại quý và hợp kim của chúng.   

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; hộp đựng nhạc cụ; đàn piano; giá nhạc; nhạc cụ dây; nhạc 
cụ điện tử.  

 

Nhóm 16: Giấy viết; vật liệu để đóng sách; ấn phẩm; văn phòng phẩm; ảnh chụp; vật liệu 
bằng chất dẻo để bao gói; chữ in.  

 
Nhóm 17: Cao su tổng hợp; mica thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; 
nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm; chất điện môi (cách điện).   

 

Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; thủy tinh xây dựng; gỗ bán thành 
phẩm.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ; kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm.   

 
Nhóm 21: Đồ pha lê (dùng để trang trí trong nhà); cốc; bát; đĩa.  

 
Nhóm 22: Bao đựng thư, tài liệu dùng cho người đưa thư; bao để vận chuyển và lưu giữ 
các vật liệu để rời.   

 
Nhóm 26: Huy hiệu để treo không bằng kim loại quý; cặp tóc; khuy; ruy băng giải 
thưởng; huy hiệu để trang trí không làm bằng kim loại quý; vật trang trí dùng cho quần 
áo.   

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf); găng tay 
đánh gôn.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; cây; hạt thực vật dạng thô 
(chưa chế biến).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá 
quý; mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác; mua bán phụ tùng ô tô, xe máy và xe 
có động cơ khác; mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý kinh doanh xăng dầu; siêu thị 
các loạ thực phẩm như: hoa quả, ngũ cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, mỹ 
phẩm, đồ may mặc, đồ gia dụng như: xoong chảo, bếp, dao, thìa, dĩa, bát, nước giải khát, 
sữa, đồ sơ sinh như: tã, bỉm, bình sữa, thiết bị điện như: dây điện, ổ cắm, cáp điện, bóng 
đèn; tư vấn quàn lý dự án kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiềm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du 
lịch sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình đường sắt, đường bộ; xây 
dựng nhà các loại; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ tu sửa; dịch vụ tư vấn xây 
dựng.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; phát thanh; truyền hình; dịch vụ điện thoại.  
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Nhóm 39: Du lịch, vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf).   

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế đồ hoạ, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế công nghiệp, 
thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc (spa) sức khỏe; dịch vụ nông 
nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 
 

(210) 4-2012-24542 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Hiệp Hòa 

Phát   (VN) 
35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; mua bán văn phòng phẩm, vật phẩm văn hóa giáo dục; 

mua bán hàng lâm sản, hàng thủy hải sản, hàng đông lạnh; mua bán hàng điện - điện tử 
(tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện), máy vi tính và linh kiện; mua bán quần áo, vải sợi, các 
mặt hàng vải da và thuộc da; mua bán mỹ phẩm; mua bán sản phẩm bằng cao su (lốp, săm 
xe); mua bán vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất công nghiệp (sắt cuộn, thép ống, 
hạt nhựa) và nông nghiệp; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ (tranh sơn mài, hộp đựng nữ 
trang, giỏ mây); mua bán rượu bia; mua bán thiết bị viễn thông, điện thoại di động và thẻ 
cào điện thoại di động, xe ô tô, xe gắn máy và phụ tùng thay thế; mua bán nước giải khát, 
cà phê, kem, sinh tố, nước uống có gas, thức uống pha chế, thuốc lá điếu sản xuất trong 
nước.   

 
Nhóm 36: Mua bán nhà ở; cho thuê nhà; cho thuê nhà xưởng, văn phòng; đầu tư về mặt 
tài chính để kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp; quản lý bất 
động sản.  

 
Nhóm 39: Giao nhận hàng hóa; cho thuê kho bãi.  
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(210) 4-2012-24547 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HANALL BIOPHARMA CO., LTD.  
(KR) 
400-1 Sangseo-dong, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa sinh 
dùng trong y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế; chất diệt nấm, thuốc 
diệt cỏ; cao dán, vật liệu băng bó; chất xúc tác cho sự trao đổi chất dùng cho mục đích y 
tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; enzyme dùng cho mục đích y tế; chất dùng 
để chẩn đoán dùng cho dược phẩm; hộp thuốc xách tay có chứa thuốc; mỹ phẩm có chứa 
thuốc dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-24550 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MARS, INCORPORATED   (US) 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương 
cho chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật.  

 
 

(210) 4-2012-24551 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MARS, INCORPORATED   (US) 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương 
cho chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật.  

 

(210) 4-2012-24575 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Cơ sở Thăng Long   (VN) 
111C Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi lẩu điện, nồi áp suất bằng điện, ấm đun nước điện, lò vi 
sóng, lò nướng.  

 
 

(210) 4-2012-24582 (220) 01.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 6.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH lông vũ Anh và 

Em  (VN) 
Số 14/2, ngách 1/31, phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện thể thao, văn hoá, giáo dục; tổ chức các chương trình gala, hội 
trại. 

 
 

(210) 4-2012-24660 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Trường Giang  
(VN) 
Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến, thị trấn 
Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dành cho phụ nữ, Khăn vệ sinh cho trẻ em bằng vải 
 

Nhóm 24: khăn tay bỏ túi bằng vài, khăn ướp lạnh bằng vải, khăn vải dùng trong nhà, 
khăn ăn bằng vải, khăn lau bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-24667 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

Thiên Ân   (VN) 
Số 577 đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường gỗ; ghế salon bằng gỗ; bàn gỗ; tủ gỗ đựng quần áo; gối; nệm.  
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Nhóm 24: Chăn (mÒn); khăn trải giường (drap giường); áo gối; khăn trải bàn thuộc nhóm 
này; khăn ăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm dệt may (cụ thể là gối, nệm, chăn (mÒn), khăn trải giường 
(drap giường), áo gối, khăn trải bàn, khăn ăn), sản phẩm gỗ gia dụng (cụ thể là giường, 
ghế salon, bàn, tủ), hàng trang trí nội ngoại thất, hóa mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, bao 
gồm: bàn là điện (bàn ủi), máy hút bụi, máy giặt, máy xay sinh tố, lương thực thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-24668 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Hàng hải Việt Nam  (VN) 
Lầu 9 Nguyên Hưng Phú Office Buiding, 
số 400, đường Nguyễn Thị Thập, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Đóng tàu và cấu kiện nổi; sửa chữa tàu biển; lắp đặt hệ thống điện; trang trí nội 

thất; xây dựng nhà các loại; sửa chữa máy móc ngành tàu thuỷ.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường biển; vận 
chuyên hành khách; đóng gã hàng hóa; môi giới vận tải.  

 
 

(210) 4-2012-24705 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm; trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín; trứng; pho-mát; sữa; sản phẩm sữa; dưa góp; món 
tráng miệng được làm chủ yếu từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây. 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn; bánh mỳ xăng-đuých; bánh quy, bánh mỳ, bánh 
ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến 
mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-24706 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm; trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín; trứng; pho-mát; sữa; sản phẩm sữa; dưa góp; món 
tráng miệng được làm chủ yếu từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây.   

 

Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn; bánh mỳ xăng-đuých; bánh quy, bánh mỳ, bánh 
ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến 
mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-24707 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm; trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín; trứng; pho-mát; sữa; sản phẩm sữa; dưa góp; món 
tráng miệng được làm chủ yếu từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây.   

 

Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn; bánh mỳ xăng-đuých; bánh quy, bánh mỳ, bánh 
ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến 
mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-24708 (220) 02.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm; trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín; trứng; pho-mát; sữa; sản phẩm sữa; dưa góp; món 
tráng miệng được làm chủ yếu từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây.   

 

Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn; bánh mỳ xăng-đuých; bánh quy, bánh mỳ, bánh 
ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến 
mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-24747 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A8.1.16; A25.7.7 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá chuối, đỏ, 

cam, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
quảng cáo An Du  (VN) 
172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sinh nhật.  
 
 

(210) 4-2012-24748 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A8.1.16; A25.7.7; 3.1.14; 3.1.16 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
quảng cáo An Du   (VN) 
172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn dùng cho trang phục; thắt lưng (trang phục), 
caravat (trang phục). 

 

Nhóm 28: Trò chơi điện tử (không gắn với máy thu hình); đồ chơi dành cho trẻ em; búp 
bê; thú nhồi bông; dụng cụ thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-24749 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.7; A8.1.16; 2.9.1 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ đậm, đỏ nhạt, cam, 

vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
quảng cáo An Du   (VN) 
172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức câu lạc bộ hẹn hò (gặp gỡ).  
 
 

(210) 4-2012-24760 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiên Hà Việt 
Nam   (VN) 
Số 6, ngõ 50, đường Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nửa thép an toàn; cửa thép chống cháy; cửa 

cuốn bằng kim loại; bộ đồ cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cửa kính lõi thép tăng cường; cửa gỗ thông 
thường, cửa an toàn bằng gỗ; ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa (là 
vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng).  

 
 

(210) 4-2012-24763 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.6; 25.7.25; A8.1.22; A8.1.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, hồng, vàng, 

vàng cam, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Vinh   (VN) 
483-485 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-24764 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Hoàng Hải Hùng  (VN) 
Công ty CP cơ giới xây lắp và thương 
mại 496. 429A, Âu Cơ, Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; môi giới vận tải; cho thuê xe. 
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(210) 4-2012-24807 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AIVORIA GROUP SDN BHD   (MY) 
28 Jalan 6/91, Taman Shamelin Perkasa, 
Batu 3 1/2 Cheras, 56100 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ 
làm đẹp; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; kem làm trắng da; dầu gội khô; mỹ phẩm dùng cho lông mày; chất dính để cố định 
lông mi giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; lông mi giả; móng (tay; chân) giả; 
nước xức tóc; chất làm bóng môi; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn 
giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang 
điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); 
hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm để chăm sóc móng; nước sơn móng; 
dầu làm bóng móng; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; bút chì mỹ phẩm; chất pha chế dầu thơm; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; bút chì kẻ lông mày. 

 
 

(210) 4-2012-24808 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Quốc tế và Đầu tư Việt Nam  
(VN) 
1A Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào) đã được chế biến.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ tổ yến; nước ngọt làm từ tổ yến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tổ yến đã chế biến; mua bán, xuất nhập khẩu thực 
phẩm đồ uống làm từ tổ yến.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ yến sào.  
 
 

(210) 4-2012-24809 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Quốc tế và Đầu tư Việt Nam  
(VN) 
1A Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào) đã được chế biến.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ tổ yến; nước ngọt làm từ tổ yến.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tổ yến đã chế biến; mua bán, xuất nhập khẩu thực 
phẩm đồ uống làm từ tổ yến.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ yến sào.  
 
 

(210) 4-2012-24861 (220) 05.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương sẫm, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần thiết bị xử 

lý nước SETFIL   (VN) 
Phòng 107, nhà 19, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hoá chất, vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị phục vụ ngành 

nước, thiết bị xử lý nước, tủ lạnh, điều hoà không khí, máy lọc nước, thiết bị làm nước 
nóng bằng năng lượng mặt trời, giường, tủ, bàn, ghế, kệ bằng gỗ, chậu rửa, bồn tắm, vòi 
nước, vòi hoa sen, van nước, bệ xí, bể nước, két nước của bệ xí, bộ phận ngồi của xí bệt, 
thiết bị sấy khô tay (chạy điện) trong phòng vệ sinh, bồn tắm xông hơi mát xa, bồn tắm 
nóng lạnh, phòng tắm đa năng, bồn tắm nước xoáy, phụ kiện bồn tắm, máy phát điện, 
máy nông nghiệp, máy bơm nước, máy giặt, máy xay chạy điện, máy nghiền gia dụng 
chạy điện, máy sấy tóc, máy hút bụi, ổ cắm điện, cầu dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử, 
attomat (thiết bị điện), dây điện, ổn áp, biến áp, máy biến thế, cáp điện, máy vi tính, điện 
thoại, cáp dùng cho máy thu hình, thiết bị dùng để dẫn, đóng cắt, biến đổi, tích trữ, điều 
chỉnh, kiểm soát điện năng, tủ điện, tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị 
mạng), cột thu lôi, tủ nguồn, cột bơm xăng, cột rút tiền tự động, máng cáp điện, thang 
điện, ti vi, màn hình tinh thể lỏng, máy ảnh, máy quay camera, đầu đĩa, loa, bàn là, thiết 
bị chiếu sáng, chảo áp suất dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị và hệ thống 
nấu nướng, bình nước nóng dùng điện, chảo rán dùng điện, tủ đông, tủ mát, bình nước 
nóng lạnh, bếp ga, lò vi sóng, đĩa đựng đồ, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa, bộ nồi niêu 
xoong chảo của nhà bếp, xoong hầm thịt, chảo vạc để nấu, vỉ nướng (đồ dùng nấu nướng), 
dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), bình đựng nước nóng không dùng điện; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: hoá chất, vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị phục 
vụ ngành nước, thiết bị xử lý nước, tủ lạnh, điều hoà không khí, máy lọc nước, thiết bị làm 
nước nóng bằng năng lượng mặt trời, giường, tủ, bàn, ghế, kệ bằng gỗ, chậu rửa, bồn tắm, 
vòi nước, vòi hoa sen, van nước, bệ xí, bể nước, két nước của bệ xí, bộ phận ngồi của xí 
bệt, thiết bị sấy khô tay (chạy điện) trong phòng vệ sinh, bồn tắm xông hơi mát xa, bồn 
tắm nóng lạnh, phòng tắm đa năng, bồn tắm nước xoáy, phụ kiện bồn tắm, máy phát điện, 
máy nông nghiệp, máy bơm nước, máy giặt, máy xay chạy điện, máy nghiền gia dụng 
chạy điện, máy sấy tóc, máy hút bụi, ổ cắm điện, cầu dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử, 
attomat (thiết bị điện), dây điện, ổn áp, biến áp, máy biến thế, cáp điện, máy vi tính, điện 
thoại, cáp dùng cho máy thu hình, thiết bị dùng để dẫn, đóng cắt, biến đổi, tích trữ, điều 
chỉnh, kiểm soát điện năng, tủ điện, tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị 
mạng), cột thu lôi, tủ nguồn, cột bơm xăng, cột rút tiền tự động, máng cáp điện, thang 
điện, ti vi, màn hình tinh thể lỏng, máy ảnh, máy quay camera, đầu đĩa, loa, bàn là, thiết 
bị chiếu sáng, chảo áp suất dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị và hệ thống 
nấu nướng, bình nước nóng dùng điện, chảo rán dùng điện, tủ đông, tủ mát, bình nước 
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nóng lạnh, bếp ga, lò vi sóng, đĩa đựng đồ, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa, bộ nồi niêu 
xoong chảo của nhà bếp, xoong hầm thịt, chảo vạc để nấu, vỉ nướng (đồ dùng nấu nướng), 
dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), bình đựng nước nóng không dùng điện; dịch vụ tổ 
chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu hàng hoá. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; thi công xây dựng; 
lắp đặt các thiết bị cơ khí; lắp đặt các thiết bị hệ thống cấp thoát nước; lắp đặt các thiết bị 
hệ thống quản lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước cấp và nước thải; dịch vụ tiêu hủy chất thải; dịch vụ tái chế 
chất thải; dịch vụ hủy: nguyên liệu dược, thuốc thành phẩm, dụng cụ y tế rác thải và các 
loại chất thải nguy hại khác.  

 

Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ; dịch vụ tư vấn nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường; thiết kế công trình cấp thoát nước; dịch vụ khảo sát, đánh giá về môi trường.  

 
 

(210) 4-2012-24867 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.3; 25.1.6; A7.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng, cam, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Polycom Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 202, NCC, số 87 Láng Hạ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt (ướt), mứt quả (dạng 
ướt); trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Sôcôla; sôcôla sữa (đồ uống); đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở 
cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh (bánh gạo) 
caramen (kẹo); kẹo viên; kẹo cao su không dùng trong ngành y; ngô rang và nổ (ngô nổ); 
kẹo mềm (mứt kẹo); men, bột nở; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-24888 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.3.3; 24.5.1 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ phát triển 
Việt  (VN) 
100/6 Thích Quảng Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, túi xách, hương thắp (nhang), giày dép, ví, gối, hàng điện 
tử: USB, máy xay sinh tố, máy uốn tóc.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ trực tuyến về truyền dữ liệu. 
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(210) 4-2012-24921 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7; A26.11.12; 26.3.1 
(591) Đỏ đậm, đen, vàng, xám 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Vĩ An  (VN) 

29/159 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong kinh doanh, quảng 
cáo; hoạt động văn phòng, bao gồm: biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, biên 
tập số liệu thống kê, dịch vụ tóm lược tin tức và dịch vụ điểm tin. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-24949 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED  
(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống là hỗn hợp của bia và nước chanh; nước khoáng (đồ uống) và 
nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không cồn khác có hương vị bia hoặc chứa bia; 
đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm dùng để làm đồ uống; đồ 
uống không cồn có ga và có hương vị gừng; nước chanh; chiết suất của cây hoa bia dùng 
để làm bia; đồ uống không cồn; bia không cồn; nước uống dùng trong bữa ăn có hương vị 
bia hoặc chứa bia; nước khoáng (đồ uống) có hương vị bia hoặc chứa bia không dùng cho 
mục đích y tế; bia có nồng độ cồn thấp; nước tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm cô đặc dùng để làm đồ uống; đồ uống bao gồm chủ yếu là 
nước ép trái cây; đồ uống có hương vị trái cây; đồ uống không cồn có ga; đồ uống giải 
khát không cồn; xi rô mạch nha dùng để làm đồ uống; đồ uống cốc-tai không cồn có 
hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống có hương vị bia hoặc chứa bia. 

 
 

(210) 4-2012-24961 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
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(210) 4-2012-24962 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1 
(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2012-24963 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CEMENTHAI PROPERTY (2001) 
PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district,
Bangsue District, Bangkok, Thailand 

(540) 
  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2012-24965 (220) 06.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 14.3.21; 26.1.1; A5.5.20; 26.15.1 
(591) Trắng, xám, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hứa Cao Trí  (VN) 

3-14 c/c Quân Sự, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt đóng hộp đã qua chế biến: thịt hộp, thịt heo chế biến, thịt bò chế 
biến, thịt gà chế biến, hải sản chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau, củ, quả chế biến; 
lạc (đậu phộng) đã chế biến; đậu hà lan đã được bảo quản; hạt dẻ, hạt điều đã qua chế 
biến; kem (sản phẩm từ sữa); trứng; sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh snack (bim bim), ngô (bắp) rang. 
 
 

(210) 4-2012-25007 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A25.7.4 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ An 

VŨ   (VN) 
Số 62 Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính, điện thoại; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng: máy tính, điện thoại, điện tử gia dụng; tư vấn phần mềm máy tính, phần mềm điện 
thoại; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, phần mềm điện thoại; bảo trì phần mềm máy 
tính, phần mềm điện thoại; tạo lập và duy trì và phát triển trang web cho người khác. 

 
 

(210) 4-2012-25017 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Phạm Thị Hồng Trang   (VN) 
Số 08 Lê Quý Đôn, khu phố 1, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu. 
 

Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn cho gia súc và gia cầm.  
 
 

(210) 4-2012-25053 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) ROBERT A MERRY & COMPANY 

LIMITED   (IE) 
Cashel Road, Clonmel, Co. Tipperary, 
Ireland  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh và rượu mùi; rượu uýt ki, rượu mùi kem.  
 
 

(210) 4-2012-25054 (220) 07.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ROBERT A MERRY & COMPANY 

LIMITED   (IE) 
Cashel Road, Clonmel, Co. Tipperary, 
Ireland  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh và rượu mùi; rượu uýt ki; rượu mùi kem.  
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(210) 4-2012-25110 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.7; A26.4.6 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24-24B/II, đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2012-25143 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ ôtô 
Tuấn  (VN) 
426-428 An Dương Vương, phường 04, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Yên, đệm ô tô (bộ phận của ô tô), xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-25215 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Phạm Mai Phương  (VN) 

P501, toà nhà T10, CT18, khu đô thị Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 
(511)   Nhóm 20: Các loại đồ đạc dành cho phòng của trẻ em bao gồm: giường, ghế đu, nôi, hòm 

đựng cho đồ chơi, bàn ghế trẻ em, đệm.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi dành cho trẻ em.  
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(210) 4-2012-25218 (220) 08.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A25.7.3; 5.7.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Trường Sơn  (VN)

Thôn 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh 
Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-25221 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.6; 25.5.2; A25.7.6 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
Số 23C ngõ 564/25 phố Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-25259 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xanh Hưng Phát  (VN) 
Số 9, ngõ 52 phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; ngũ cốc dạng 
nguyên (chưa chế biến).  

 
 

(210) 4-2012-25366 (220) 09.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đỏ hổ phách, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và

dịch vụ nhà hàng Châu Long (VN)
59 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; ca cao; hạt tiêu; gạo; ngô xay.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn chế biến sẵn 
do nhà hàng thực hiện: phở, thức ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2012-25384 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH xe điện Tiến 
Thành  (VN) 
Số nhà 82, tổ 7, phường Phú Lãm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-25388 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị giáo 
dục và đồ chơi Hà Thành  (VN)
P.206, khu tập thể Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; váy; tất. 
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-25419 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 55603/2012 11.05.2012 CH 

  
(731) RICHMARK GMBH   (CH) 

c/o Pestalozzi Attorneys at Law 
Ltd.,Lowenstrasse 1, CH-8001 Zurich, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá.  
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(210) 4-2012-25422 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25423 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25424 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25425 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25426 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 

8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25427 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 

8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25428 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 

8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 
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(210) 4-2012-25429 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25430 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDlNGS CO., LTD.    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay; khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 

(210) 4-2012-25431 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.7 
(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 

8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; hộp đựng nữ trang; đồ trang sức; đá quý; tác phẩm 

nghệ thuật bằng kim loại quý; hoa tai; nhẫn (trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn); đồ trang trí quần áo bằng kim loại quí; đồ trang trí được mạ bằng kim loại quí; đồ 
trang trí tóc bằng kim loại quý (trang sức); đồ trang sức bằng mỹ kí; đồ trang sức bằng 
kim loại quý; đồ trang trí cho giày (bằng kim loại quí); đồ trang trí làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí bằng kim loại quý dùng cho đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; hộp đựng 
nữ trang bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 18: Ví tiền; vali du lịch, túi mua hàng, túi xách tay; túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, 
tài liệu; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); vali; ô; da thuộc, thô hoặc bán 
thành phẩm; bộ da lông thú; gậy chống; quần áo cho vật nuôi trong nhà. 
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-25437 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mơ  (VN) 
Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may, lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng, may quần áo, cắt vải, sửa quần 
áo (cải biến quần áo).  

 
 

(210) 4-2012-25438 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mơ  (VN) 
Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may, lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng, may quần áo, cắt vải, sửa quần 
áo (cải biến quần áo).  

 
 

(210) 4-2012-25474 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

điện lạnh điện máy Việt úc  
(VN) 
Số nhà 13, ngõ 333, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; dây kim loại thường; kẹp dây cáp và ống dẫn 
bằng kim loại; két an toàn; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; tủ đựng dụng cụ 
bằng kim loại (tủ rỗng). 

 

Nhóm 07: Máy công cụ; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy phát 
điện; máy đóng chai kiêm súc rửa chai; máy đóng gói hàng; van áp lực [bộ phận của máy 
móc]; bộ làm nóng nước (bộ phận của máy); máy bơm; hệ thống hút bụi cho mục đích 
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làm sạch; máy chế biến đồ uống có ga; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, 
máy vắt trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền xay gia dụng chạy điện; lò 
ấp trứng; máy giặt; máy hút bụi chân không; máy rửa bát đĩa; máy trộn chạy bằng điện 
dùng cho gia đình; máy đánh trứng chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy cắt bánh 
mỳ; máy làm xúc xích; máy làm kem ăn. 

 
Nhóm 08: Bàn là; dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà 
bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; bơm tay; kéo. 

 
Nhóm 09: Máy biến áp [điện]; điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy sinh khí ozon 
[thiết bị tạo ozon]; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị định 
vị toàn cầu; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị đo. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng bằng điện và năng lượng tái tạo; 
thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết 
bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; 
thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị điều 
hoà không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; thiết bị 
khử trùng; thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho nhà tắm; quạt điện; bình đun nước nóng 
và làm lạnh tức thời để uống, chạy điện; thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện; ấm đun 
nước, dùng điện; ấm sắc thuốc, dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; máy rang cà phê; 
máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả, chạy điện; hệ thống và thiết bị làm đông 
lạnh sản phẩm; máy làm bánh mỳ. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại 
[xây dựng]; cửa ra vào không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; vách ngăn, 
không bằng kim loại; công trình xây dựng có thể chuyên chở được, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong trường học; đồ đạc đùng trong văn phòng; 
tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; phụ kiện lắp ráp giường, 
không bằng kim loại; bộ đồ cửa (không bằng kim loại).  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp; hộp đựng bữa ăn trưa; thùng rác; dụng cụ dùng trong mục đích gia dụng; tác phẩm 
nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn 
trùng; đồ gốm; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thông tin về thương mại và tư vấn tiêu dùng; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
dây kim loại thường; kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại; két an toàn; khoá bằng kim 
loại, ngoại trừ khoá điện; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng);  máy công cụ; công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy phát điện; máy đóng chai kiêm súc rửa 
chai; máy đóng gói hàng; van áp lực [bộ phận của Máy móc]; bộ làm nóng nước (bộ phận 
của máy); máy bơm; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy chế biến đồ uống có 
ga; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy vắt trái cây dùng điện cho mục 
đích gia dụng; máy nghiền/xay gia dụng chạy điện; lò ấp trứng; máy giặt; máy hút bụi 
chân không; máy rửa bát đã; máy trộn chạy bằng điện dùng cho gia đình; máy đánh trứng 
chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy cắt bánh mỳ; máy làm bánh mỳ; máy làm 
xúc xích; máy làm kem ăn; bàn là; dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dao dùng để cắt 
(dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; bơm tay; kéo; máy biến áp 
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[điện]; điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; thiết 
bị để xử lý dữ liệu; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị định vị toàn cầu; máy đếm và 
phân loại tiền; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị đo; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng bằng điện và năng lượng tái tạo; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy; thiết bị và hệ 
thống thông gió [điều hoà không khí]; thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị điều hoà không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị khử 
mùi, không dùng cho cá nhân; thiết bị khử trùng; thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho 
nhà tắm; quạt điện; bình đun nước nóng và làm lạnh tức thời để uống, chạy điện; thiết bị 
hâm nóng bình sữa chạy điện; ấm đun nước, dùng điện; ấm sắc thuốc, dùng điện; máy pha 
cà phê dùng điện; máy rang cà phê; máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả, chạy 
điện; hệ thống và thiết bị làm đông lạnh sản phẩm; vật liệu xây dựng, không bằng kim 
loại, ống dẫn cứng không bằng kim loại [xây dựng]; cửa ra vào không bằng kim loại; cửa 
sổ không bằng kim loại; vách ngăn, không bằng kim loại; công trình xây dựng có thể 
chuyên chở được, không bằng kim loại; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong trường học; 
đồ đạc dùng trong văn phòng; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; bộ đồ cửa (không bằng kim loại); dụng cụ 
nấu ăn, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; hộp đựng bữa ăn 
trưa; thùng rác; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh; thiết bị điện 
để thu hút và diệt trừ côn trùng; đồ gốm; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt các hệ thống nước tinh khiết, nước khoáng đóng chai và đóng bình; thi 
công xây dựng giếng khoan gia đình và công nghiệp; thi công xây dựng các công trình xử 
lý nước và trạm cấp nước công nghiệp; thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, trạm biến áp; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; trang trí nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-25475 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hoá.  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-25476 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2012-25477 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-25478 (220) 12.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hoá   (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-25513 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoài An  (VN) 
Số 59 ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị thu hình; màn 

hình máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-25519 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  
(VN) 
Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp 
Tân Tạo, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 06: Giàn giáo xây dựng bằng thép; cốp pha thép; khung nhà thép; cột chống kim 
loại; khung giàn giáo bằng kim loại; neo chăng bằng kim loại; mỏ neo dẹt bằng kim loại, 
hệ thống mỏ neo thả bằng kim loại, cốp pha trượt và khuôn định hình bằng kim loại; tấm 
panen bằng kim loại (sử dụng tương tự cốp pha) để đổ bê tông cho đà, cột và đúc sàn; vật 
liệu cốp pha và gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 19: Tấm panen bằng nhựa dùng trong xây dựng; cốp pha bằng nhựa dùng cho đúc 
bê tông.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thiết bị xây dựng như giàn giáo xây dựng 
bằng thép, cốp pha thép, khung nhà thép, cột chống kim loại, khung giàn giáo, neo chằng, 
mỏ neo dẹt, hệ thống mỏ neo thả, cốp pha trượt và khuôn định hình bằng kim loại, tấm 
panen bằng kim loại (sử dụng tương tự cốp pha) để đổ bê tông cho đà, cột và đúc sàn, vật 
liệu cốp pha và gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng, tấm panen bằng nhựa dùng trong 
xây dựng, cốp pha bằng nhựa dùng cho đúc bê tông, bàn ghế, giường, tủ, kệ đỡ (panet) 
làm bằng nhựa, bình nhựa, đồ nhựa gia dụng như xô, chậu khay, rổ, rá, chén, bát, ly, chai. 

 
 

(210) 4-2012-25534 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 1.17.11; A1.1.10; 1.13.1 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh lá, xám, đỏ, xanh 

biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Việt 
Phát Nông  (VN) 
54 KV Phụng Thạnh, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-25550 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân cửa 
hàng kim khí điện máy 
Nguyễn Thị Phấn   (VN) 
Số 86-88 Lê Quý Đôn, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy, hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy chụp 

hình, micro, máy ghi âm), hàng điện lạnh (tủ lạnh, máy điều hòa, tủ đông, tủ mát, tủ đông 
mát, tủ trưng bày), điện gia dụng (máy giặt, máy nước uống nóng lạnh, bình lọc nước, ấm 
đun nước bằng điện, bình thủy điện, nồi cơm điện, quạt máy, lò viba, lò nướng, máy hút 
bụi, nồi ủ, nồi hầm, máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, bàn là). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
944 

(210) 4-2012-25553 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.21; 26.1.1; 25.5.25; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân hệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-25572 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Toàn Tự 
Động  (VN) 
Xóm Đồng Quốc, thôn Đoài, xã Phú 
Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; camera (máy quay phim); thiết bị báo động bằng 
âm thanh; bảng thông báo điện tử; thiết bị nhà thông minh. 

 
 

(210) 4-2012-25573 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Toàn Tự 
Động  (VN) 
Xóm Đồng Quốc, thôn Đoài, xã Phú 
Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; camera (máy quay phim); thiết bị báo động bằng 
âm thanh; bảng thông báo điện tử; thiết bị nhà thông minh.  
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(210) 4-2012-25574 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.2; A24.7.23 
(591) Xám, đen, đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Số 6, đường Hoa Sứ, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 

 
 

(210) 4-2012-25578 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 24.1.1; 25.12.1; 3.11.11; 
A3.11.24 

(591) Đỏ, vàng, nâu và trắng 
(731) Nguyễn Văn Tĩnh   (VN) 

27 phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-25590 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.3.13 
(731) LABORATOIRES DE BIOLOGIE 

VEGETALE YVES ROCHER  (FR) 
La Croix des Archers, 56200 La Gacilly, 
France 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; nước hoa; tinh dầu; sản 

phẩm mỹ phẩm dùng để cạo râu và sau khi cạo râu; kem đánh răng; sản phẩm mỹ phẩm 
để tắm và tắm với vòi sen; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da mặt và cơ thể; sản phẩm mỹ phẩm làm rám nắng da mặt và cơ thể; sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc bàn tay và bàn chân; sản phẩm mỹ phẩm để trang điểm; chất thơm làm 
thơm phòng (chế phẩm xịt, hương thơm để thắp, hỗn hợp làm thơm từ cánh hoa thơm và 
hương liệu, và gỗ thơm); chất thơm để làm thơm đồ vải và đồ lót của phụ nữ; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da mặt và cơ thể, chăm sóc tóc, chăm sóc móng tay móng chân. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thông qua đặt hàng qua thư, hoặc các cửa hàng 
nhượng quyền thương mại mạng Internet, hoặc bán hàng tại nhà; xúc tiến bán hàng về các 
sản phẩm mỹ phẩm thông qua đặt hàng qua thư, hoặc các cửa hàng nhượng quyền thương 
mại, mạng Internet, hoặc bán hàng tại nhà; dịch vụ giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quảng cáo thông qua đặt hàng qua thư; 
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quảng cáo trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình, mạng Internet (mạng nội bộ 
Intranet và mạng nội bộ mở rộng Extranet), cửa hàng trưng bày, thư điện tử, phần trang trí 
cửa sổ trưng bày sản phẩm của cửa hàng, thư, ca-ta-lô, tờ rơi quảng cáo; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp và trưng bày các loại sản phẩm mỹ phẩm, vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này tại các cửa hàng nhượng quyền 
thương mại, hoặc tại ca-ta-lô sản phẩm, tại thư quảng cáo đặt hàng qua thư gửi trực tiếp, 
bán hàng tại nhà, trên trang web (internet), trên tivi hoặc trên bất kỳ phương tiện điện tử 
viễn thông nào khác; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm, hỗ trợ quản lý kinh doanh 
các cửa hàng nhượng quyền thương mại; xúc tiến bán hàng thông qua phát triển các 
chương trình tri ân khách hàng bằng thẻ giảm giá. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người, thẩm mỹ viện tóc, thẩm mỹ 
viện; cửa hàng chăm sóc móng tay móng chân, dịch vụ xoa bóp, tư vấn chăm sóc da, tư 
vấn trang điểm, tư vấn dinh dưỡng và tư vấn vê nước hoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
hình thể, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm (aromatherapy) dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe hoặc sắc đẹp bằng liệu pháp tắm biển (thalassotherapy), liệu pháp biển 
(balneotherapy), liệu pháp màu sắc ánh sáng (chromatherapy) và liệu pháp âm thanh, dịch 
vụ chăm sóc hình thể sử dụng tắm hơi, nhà tắm hơi và nhà tắm/bồn tắm kết hợp với phun 
tia nước áp lực. 

 
 

(210) 4-2012-25591 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) BODY & HEALTH ESSENTIALS 

PTY.,LTD  (AU) 
3 Squire Street, Ryde Nsw 2112, 
Australia 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến có nguồn gốc từ thịt động vật; thực phẩm đã chế biến 
có nguồn gốc từ rau; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa; các sản phẩm làm từ 
sữa; dầu thực vật.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; cháo thực 
phẩm trên cơ sở sữa; mạch nha làm thực phẩm cho người; tinh bột cho thực phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm ăn kiêng và các 
loại thực phẩm khác dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ y tế; xuất 
nhập khẩu thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm 
khác dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2012-25593 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 15.7.1; 26.1.1; A25.7.21 
(731) JINGSHENG KONG  (CN) 

Kongwu Village, Pingshanpu Precinct, 
Chaojiang Town, Gaozhou City, 
Guangdong Province, China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói hàng; máy dập nổi; máy cắt; dao điện; người máy [máy móc]; 

máy gặt bó; máy gia công kim loại; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; thiết bị hàn 
vận hành bằng gaz; máy phân loại (tuyển chọn) dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-25598 (220) 13.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bạn Nhà 

Nông   (VN) 
D56 khu nhà liên kế phường Bửu Long, 
phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc trừ sâu; 
thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ con rệp dày. 

 
 

(210) 4-2012-25641 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.2; 26.13.25; A25.7.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Bốn Tê  (VN) 
393/12A Nguyễn Thị Định, khu phố 1, 
phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu brandi (rượu 

mạnh); rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2012-25652 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.11.3; 24.11.3; 26.1.1; 1.15.24; 
A1.13.15 

(591) Xanh da trời, đỏ, cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Làn Da Việt  
(VN) 
187 đường 154, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng khám chữa bệnh; bệnh viện; chăm sóc sức khoẻ; phẫu 

thuật tạo hình; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-25691 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 123935811 20.07.2012 FR 

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải về được dùng để công bố và chia sẻ phương tiện 

kỹ thuật số thông qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền điện tử dữ liệu và thông điệp kỹ 
thuật số qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; dịch vụ cung cấp diễn đàn trực 
tuyến, phòng trò chuyện trực tuyến và bản tin điện tử trực tuyến qua mạng Internet nhằm 
truyền thông điệp giữa những người sử dụng mạng máy tính với nhau về lĩnh vực mọi 
người quan tâm; dịch vụ phát sóng đa phương tiện kỹ thuật số thông qua mạng Internet, 
cụ thể là gửi, hiển thị và truyền điện tử dữ liệu, âm thanh và video; cung cấp dịch vụ truy 
cập cơ sở dữ liệu máy tính trong các lĩnh vực mà mọi người quan tâm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các trò chơi tương 
tác nhiều ngươi chơi hoặc một người chơi không tải về được, được chơi thông qua mạng 
máy tính và truyền thông toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải về được 
dùng để công bố và chia sẻ thông tin và phương tiện kỹ thuật số thông qua mạng máy tính 
và truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các công cụ phát triển phần 
mềm trực tuyến không tải về được; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm trực 
tuyến không tải về được được sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); cung 
cấp nền lưu trữ các trang web cho người khác để tổ chức và điều hành các cuộc họp, sự 
kiện xã hội và các buổi thảo luận tương tác dưới dạng văn bản, âm thanh và video; cung 
cấp môi trường mạng trực tuyến với các công nghệ cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu. 
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(210) 4-2012-25700 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) P.E.B INDOCHINA LTD.  (CY) 

Maximos Court, Block B', 5th Floor, 
Leontiou A Street, Limassol, Cyprus  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tất các các cấu kiện của sản phẩm thép xây dựng tiền chế bao gồm: bản lề 

bằng thép, xà nhà băng thép, sàn bằng thép cho nhà cao tầng, kết cấu thép xây dựng, 
khung chính bằng thép, xà mái bằng thép, đai giằng bằng thép, tấm lót bằng thép, lớp bọc 
bằng thép, lớp chống thấm bằng thép, dầm thép, cửa mái bằng thép. 

 
 

(210) 4-2012-25701 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) P.E.B INDOCHINA LTD.   (CY) 

Maximos Court, Block B', 5th Floor, 
Leontiou A Street, Limassol, Cyprus    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tất các các cấu kiện của sản phẩm thép xây dựng tiền chế bao gồm: bản lề 

bằng thép, xà nhà băng thép, sàn bằng thép cho nhà cao tầng, kết cấu thép xây dựng, 
khung chính bằng thép, xà mái bằng thép, đai giằng bằng thép, tấm lót bằng thép, lớp bọc 
bằng thép, lớp chống thấm bằng thép, dầm thép, cửa mái bằng thép. 

 
 

(210) 4-2012-25702 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) P.E.B INDOCHINA LTD.   (CY) 

Maximos Court, Block B', 5th Floor, 
Leontiou A Street, Limassol, Cyprus    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tất các các cấu kiện của sản phẩm thép xây dựng tiền chế bao gồm: bản lề 

bằng thép, xà nhà băng thép, sàn bằng thép cho nhà cao tầng, kết cấu thép xây dựng, 
khung chính bằng thép, xà mái bằng thép, đai giằng bằng thép, tấm lót bằng thép, lớp bọc 
bằng thép, lớp chống thấm bằng thép, dầm thép, cửa mái bằng thép. 
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(210) 4-2012-25734 (220) 14.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; tinh dầu hồi; tinh dầu ete; mặt 

nạ làm đẹp; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-25738 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.12; 1.15.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Phú Thịnh  
(VN) 
23/612 đường Lạc Long Quân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 13: Pháo hoa phục vụ cho lễ hội: pháo hoa lễ hội bằng giấy, pháo điện, pháo trang 

trí bằng giấy, nhựa, tre trúc, kim loại, các sản phẩm pháo hoa phát tín hiệu ánh sáng, màu 
sắc, âm thanh dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, không gây tiếng nổ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện nhằm mục đích thể thao, giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-25772 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Hải  (VN) 
51 Núi Trúc, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sâm (không dùng cho mục đích y tế); trà linh chi (không dùng cho mục 

đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2012-25781 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 19.1.1; 7.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng cam, ghi 

xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Tiến Minh   (VN) 
5 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-25782 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.9.17; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất  
và tiêu thụ rau an toàn Tuý 
Loan  (VN) 
Thôn Tuý Loan Tây 1, xã Hòa Phong, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 
 

(210) 4-2012-25785 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xăng dầu và 
dịch vụ hàng hải S.T.S  (VN) 
Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu điezel; dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu.  
 

Nhóm 35: Bán buôn xăng dầu; bán buôn dầu mỏ; bán buôn khí hóa lỏng; bán buôn thiết 
bị vật tư ngành ga; bán buôn khí đốt; bán buôn thiết bị ngành xăng dầu. 

 
 

(210) 4-2012-25791 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tạp Phẩm  (VN) 
Số 36 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê. 
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(210) 4-2012-25792 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tạp Phẩm  (VN) 
Số 36 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân, cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê túi lọc, đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-25816 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 010898054 21.05.2012 EM 

(731) CHIVAS HOLDINGS (LP) LIMITED  
(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-25837 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) F.I.A.L. FINANZIARIA INDUSTRIE 
ALTO LARIO S.P.A.   (IT) 
Via Enrico Fermi 6, 23824 Dervio (LC), 
Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; vật liệu bằng kim loại 
dùng cho đường sắt; dây cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; vật dụng 
nhỏ làm bằng sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn; quặng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-25840 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.20; 1.3.1; 5.5.4; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, vàng, da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại An Toàn   (VN) 
105-107 đường số 5, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí; mua bán ga (gas).  
 
 

(210) 4-2012-25841 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 5.5.4; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, vàng, da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại An Toàn    (VN) 
105-107 đường số 5, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí; mua bán ga (gas).  
 
 

(210) 4-2012-25854 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.12; 4.5.15 
(731) BABY NETWORK LIMITED   (GB) 

Unit 3.4, Shepherds Studios East, 
Charecroft Way, Shepherds Bush, 
London W140EE, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ trắc địa, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, điện ảnh, cụ thể là: máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, 
máy quay phim và máy chụp ảnh; phim điện ảnh, đã lộ sáng; thiết bị biên tập phim điện 
ảnh; thiết bị để cắt phim; bộ lọc [nhiếp ảnh]; thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị và 
dụng cụ để cân, thiết bị và dụng cụ đo đạc, thiết bị và dụng cụ cứu hộ, thiết bị giảng đạy; 
thiết bị và dụng cụ dẫn, biến đổi, chuyển đổi, tích, điều tiết hoặc điều khiển điện; thiết bị 
ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm 
thanh/hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành khi bỏ đồng xu vào; máy đếm tiền, máy tính 
và máy vi tính; thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ điện tử, cụ thể là: máy tổ chức điện tử 
(thiết bị cá nhân mang theo người), thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA), bút điện tử, 
bảng thông báo điện tử; đĩa ghi âm thanh/hình ảnh thu sẵn; bản thu các tác phẩm nghe- 
nhìn và âm thanh ghi sẵn; bản thu các tác phẩm nghe-nhìn và âm thanh có thể tải xuống; 
phần cứng và phụ kiện máy vi tính (cụ thể là thiết bị bộ nhớ máy vi tính, thiết bị xử lý 
trung tâm, thiết bị ngoại vi máy vi tính, con chuột máy vi tính, màn hình máy vi tính), 
phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống); bộ phận và linh kiện nhỏ cho tất cả 
sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, không thuộc các 
nhóm khác, cụ thể là ấn phẩm in, sản phẩm giấy, xuất bản phẩm dạng in; vật liệu đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng phẩm và mục đích gia 
dụng; vật liệu của nghệ sỹ cụ thể là khuôn cho đất nặn, đĩa đựng màu nước của họa sỹ; 
bút lông dùng cho nghệ sỹ; bút lông để vẽ; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng trừ đồ 
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đạc; vật liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác) cụ thể là bao [phong bì, túi nhỏ] và màng mỏng; chữ in; 
bản in đúc; đồ dùng giảng dạy; bộ phận và chi tiết nhỏ của tất cả các sản phẩm trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo (giảng dạy); dịch vụ giải trí; hoạt 
động văn hóa và thể thao cụ thể là dịch vụ bấm giờ cho các cuộc thi đấu thể thao và tính 
toán thời gian cho các sự kiện văn hóa, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao/sự kiện văn hóa; 
sắp xếp và tổ chức hội nghị chuyên đề; hội nghị/hội thảo trong lĩnh vực thể thao và văn 
hóa; dịch vụ giáo dục có bản chất là giáo dục trẻ thơ (mầm non); cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực giáo dục và giải trí cho trẻ em thông qua các trang web; cung cấp các trò chơi và 
câu chuyện tương tác trực tuyến; hướng dẫn về ngôn ngữ; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; tất cả dịch vụ nói trên được cung cấp trực 
tuyến thông qua mạng Internet hoặc bất kỳ nền tảng điện tử khác. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan, cụ 
thể là nghiên cứu và triển khai cho người khác, nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu cơ khí 
máy móc; thiết kế nghệ thuật đồ họa; thiết kế công nghiệp; dịch vụ phân tích và nghiên 
cứu công nghiệp (phân tích và nghiên cứu kỹ thuật/công nghệ); thiết kế và triển khai phần 
cứng và phần mềm máy vi tính; dịch vụ máy vi tính, internet và thông tin, cụ thể là cài 
đặt/bảo dưỡng; cập nhật phần mềm máy vi tính; thiết kế phần mềm máy vi tính, thiết kế 
hệ thống máy vi tính, phân tích hệ thống máy vi tính, tư vấn trong việc thiết kế và triển 
khai phần cứng máy vi tính, tư vấn phần mềm máy vi tính, lập trình máy vi tính; tạo lập và 
duy trì các trang web cho người khác, chuyển đổi dữ liệu các chương trình và dữ liệu máy 
vi tính [không phải chuyển đổi vật lý], cho thuê máy vi tính; cho thuê phần mềm máy vi 
tính; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ 
trang tin điện tử]; theo dõi hệ thống máy vi tính bằng việc truy cập từ xa; dịch vụ bảo vệ 
chống nhiễm vi rút cho máy vi tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; phục hồi dữ 
liệu máy vi tính; thiết kế và triển khai trang web cho người khác; dịch vụ cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy chủ (hosting) trên trang web; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ 
trên máy chủ (hosting) đặt trang web và trang web cộng đồng mạng trực tuyến; cung cấp 
trang web có nội dung thông tin; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nói trên; tất cả các dịch vụ trên được cung cấp trực tuyến thông qua mạng 
internet hoặc bất kỳ nền tảng điện tử khác. 

 
 

(210) 4-2012-25856 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; A1.1.10; 26.3.4; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Lâm Khải Minh  

(VN) 
14/5B khu phố 1, đường Tân Thới Hiệp 
21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng (sản phẩm dùng cho 
nông nghiệp). 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, rầy, thuốc trừ bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2012-25857 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; A5.1.16; A5.1.6; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH hóa chất ý Mỹ  

(VN) 
368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng (sản phẩm dùng cho 
nông nghiệp). 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, rầy; thuốc trừ bệnh; thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-25858 (220) 15.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.2; A5.1.16; A5.1.6; A9.3.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng cam, ghi xám, 

trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH hóa chất ý Mỹ  

(VN) 
368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng (sản phẩm dùng cho 
nông nghiệp).  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, rầy; thuốc trừ bệnh; thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-25921 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(731) CRANE LIMITED   (GB) 

Crane House, Epsilon Terrace, West 
Road, Ipswich, Suffolk IP3 9FJ, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Van kim loại [không là bộ phận của máy]; ống nối bằng kim loại; ống thoát khí 
bằng kim loại; khớp nối [bộ phận của van, làm bằng kim loại]; van vận hành [không là bộ 
phận của máy] như là một van điều chỉnh và có đường dẫn nối với hệ thống phân phối 
nước trong quá trình vận hành (làm bằng kim loại); đầu nối của các loại van và ống kể 
trên (làm bằng kim loại). 
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 
 

(210) 4-2012-25960 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 26.1.2; 26.3.23 
(731) JOFULL ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
No.21, Alley. 13, Lane 497, Hsin Shu 
Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 
242, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; sơn phủ chống ăn mòn; dầu chống gỉ; chế phẩm bảo 

quản kim loại, chế phẩm chống gỉ (để bảo quản); sơn phủ ngoài chống cháy (sơn chịu 
lửa); màu nhuộm; sơn chịu được a xít; sơn phủ ngoài chịu nhiệt; sơn phủ ngoài chống gỉ; 
sơn phủ ngoài chống thấm nước.  

 
 

(210) 4-2012-25971 (220) 16.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HK GUANGLIANSHENG 
TECHNOLOGY LIMITED    (HK) 
Flat/Rm 2309, 23/F, Ho King Comm Ctr, 
2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kl, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại; điện thoại di động; máy quay video xách tay có 

kèm theo bộ phận ghi hình; pin ganvanic; thiết bị sạc pin. 
 
 

(210) 4-2012-25984 (220) 06.04.2011 
(641) 4-2011-06300 (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; 26.3.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh tế - Kỹ 
thuật   (VN) 
Số 102, Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành, quản lý kinh doanh; tư vấn trong tổ chức và điều hành 

kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đánh giá trong 
kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; 
tư vấn nghiệp vụ về thương mại. 
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(210) 4-2012-26025 (220) 19.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Tím, vàng 
(731) JI SHEN  (US) 

5470 Harvest Run Drive, San Diego, CA 
92130, USA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; màn hình (phần cứng máy tính); máy quét (thiết 
bị xử lý dữ liệu); điện thoại di động; máy ghi hình; máy quay vidio xách tay có kèm theo 
bộ phận ghi hình; công cụ giám sát; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh); thiết bị giảng dạy. 

 
 

(210) 4-2012-26080 (220) 16.05.2011 
(641) 4-2011-09246 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Đại Nam   (VN)

1765A, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
An, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 06: Khung nhà tiền chế (bằng kim loại). 
 

Nhóm 17: Tấm cách nhiệt bằng cao su; sứ cách điện; sứ cách âm.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng từ đất sét; tấm lợp các loại (phi kim loại); khung nhà tiền chế 
(bằng bê tông dư ứng lực); vật liệu bằng sứ dùng trong ngành xây dựng.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia đình; đồ gia dụng bằng sứ; hàng thủ công mỹ 
nghệ bằng gốm dùng trong gia đình.  

 

Nhóm 31: Cây lương thực dạng cây giống; cây cao su dạng cây giống; cây dược liệu dạng 
cây giống; gỗ chưa bị cưa xẻ; gia súc sống; gia cầm sống. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: săm lốp xe; nông sản; khung nhà tiền chế; vật liệu xây dựng; tấm 
cách nhiệt; tấm lợp các loại; sản phẩm từ cao su (bao gồm gối, đệm, nắp van, dây, vòng, 
gioăng, ủng, găng tay, phao); đồ chơi trẻ em; hàng hoá bách hoá tổng hợp (bao gồm dụng 
cụ học tập, bánh, kẹo, sữa các loại, xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, mỹ phẩm, túi 
xách); đồ dùng gia đình (bao gồm giường, tủ, bàn, ghế, tranh ảnh, đồng hồ, quạt, đồ chứa 
đựng như xong, nồi, chảo, máy hút bụi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đèn các loại); ôtô và 
xe có động cơ các loại; phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ôtô và xe có động cơ các 
loại; vàng bạc đá quý; sản xuất chương trình quảng cáo; dịch vụ quảng cáo thương mại; 
dịch vụ giới thiệu việc làm; đại lý ôtô và xe động cơ các loại. 

 
Nhóm 36: Mua bán địa ốc, nhà xưởng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công 
nghiệp, khu dân cư, khu đô thị; tư vấn đầu tư; lập dự án đầu tư. 
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Nhóm 37: Thi công nạo vét và khai thác cát trên sông (tận dụng cát từ việc thi công nạo 
vét); lắp đặt tầm cách nhiệt và hệ thống cấp thoát nước; xây dựng nhà các loại; thi công xây 
lắp điện; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ các loại; dịch vụ vệ sinh công cộng. 

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe buýt; dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ; dịch vụ 
kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan, kho đông lạnh; dịch vụ giao nhận; kinh 
doanh dịch vụ khu du lịch cụ thể là các dịch vụ du lịch phục vụ khách đi tham quan, vui 
chơi, giải trí.  

 

Nhóm 40: Gia công hàng may mặc; gia công hàng da, hàng giả da; gia công giày dép; gia 
công nông sản. 

 

Nhóm 41: Hoạt động chiếu phim điện ảnh và video; dạy nghề ngắn hạn (nữ công gia 
chánh); trò chơi giải trí; dịch vụ cho thuê sân tập thể thao (sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu 
lông, bóng đá, gôn, ten-nít, sàn chơi ki (bowling), bể bơi). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy tính truy cập Internet.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử (dịch vụ pháp lý). 
 
 

(210) 4-2012-26102 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; 1.15.11; 26.1.1; 8.1.1 
(731) HUANG ZHONG XUE   (CA) 

58 Fieldside Dr, Scarborough, Toronto, 
Ontario, MIV3C5, Canada 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quảng cáo; phân 
phát hàng mẫu; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ 
khuyến mại (cho người khác); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ 
cho người khác); dịch vụ tìm kiếm tài trợ quảng cáo. 

 

(210) 4-2012-26103 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 8.1.18 
(731) HUANG ZHONG XUE   (CA) 

58 Fieldside Dr, Scarborough, Toronto, 
Ontarto, MIV3C5, Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quảng cáo; phân 
phát hàng mẫu; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ 
khuyến mại (cho người khác); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ 
cho người khác); dịch vụ tìm kiếm tài trợ quảng cáo. 
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(210) 4-2012-26131 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ NC Ngàn Năm  (VN) 
Số 5, ngõ 210, Hoàng Quốc Việt, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực in (có chứa mực). 
 
 

(210) 4-2012-26135 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26136 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26137 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-26138 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26139 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26152 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 6.1.2; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ du lịch Quang Minh Tiến (VN)
64 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm Tiến, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm; bán lẻ ô tô con; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá du 
lịch.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua du lịch.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa. 
 
 

(210) 4-2012-26153 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.2 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất gạch ngói 
nung Ngọc Thành III  (VN) 
Số 1758, tổ 11, ấp Phú Qưới, xã Nhơn 
Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói.  
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(210) 4-2012-26158 (220) 20.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A24.17.13 
(591) Đen, đỏ nhung, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần âm nhạc 
B.A.C.H  (VN) 
551/122/9B Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo thực hành. 
 
 

(210) 4-2012-26217 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Cam, đỏ 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại TP.HỒ Chí Minh (SAIGON CO-
OP)   (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may mặc, rèm cửa bằng vải 
hoặc chất dẻo, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi 
bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), máy 
móc (máy cày, máy kéo, máy phát điện, máy gặt lúa), vật liệu xây dựng (sắt, thép, gạch, 
cát, xi măng), văn phòng phẩm (sách, băng video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, giấy, bút, 
vở, túi xách), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa 
tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy 
chụp hình), lương thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy 
hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, 
lọ hoa, chén, đĩa). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí: bowling, bida, trò chơi điện tử; dịch vụ hậu kỳ 
(bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ 
xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); dịch vụ tổ chức sự kiện 
về văn hóa, giáo dục, thời trang, ca nhạc; dịch vụ nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát, nhà hàng ăn uống; khách sạn; cung cấp 
thực phẩm và đồ uống(do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn. 
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(210) 4-2012-26219 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.5; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH De Heus  (VN) 

Lô G-2-CN, KCN Mỹ Phước 1, thị trấn 
Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì các tông đóng gói thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản. 
 
 

(210) 4-2012-26240 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) PRIME PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
5, Sukh Shanti, 65 Nutan Laxmi Society, 
N.S. Road No. 8, Vile Parle (W), 
Mumbai - 400 049, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-26241 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) PRIME PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
5, Sukh Shanti, 65 Nutan Laxmi Society, 
N.S. Road No. 8, Vile Parle (W), 
Mumbai - 400 049, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-26255 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ vận tải 
Hoa Lâm  (VN) 
Ngã Tư Ga, quốc lộ 1A, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; đại lý mua bán xe ô tô; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ 

trợ của xe ô tô; đại lý mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô; dịch vụ sửa chữa xe ô tô.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường 
sắt; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng 
đường sắt; dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng 
đường biển; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải tàu biển; dịch vụ cho thuê xe « 
tô; dịch vụ chuyển phát hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-26256 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Song Thành 
Phát  (VN) 
25A1, đường số 1, khu dân cư An Bình, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn hàng trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-26257 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Huyền  (VN) 
Số 250 A4 đường Lương Thế Vinh, xã 
Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ 
trang điểm, chăm sóc tóc, làm tóc, tạo kiểu tóc. 

 
 

(210) 4-2012-26258 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.15; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Huyền   (VN) 
Số 250 A4 đường Lương Thế Vinh, xã 
Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.   
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.   
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ 
trang điểm, chăm sóc tóc, làm tóc, tạo kiểu tóc. 

 
 

(210) 4-2012-26259 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm và thương mại Trọng 
Nghĩa  (VN) 
Xóm 5, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống tinh khiết, nước ép trái cây (đồ uống), đồ 

uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-26270 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn  (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-26271 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

dược phẩm Việt Pháp  (VN) 
152B Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26272 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26273 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26274 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-26275 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26276 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26277 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26278 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-26279 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26290 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và thương mại SHIDE 
Việt Nam   (VN) 
Km3, QL 23B, Tiên Dương, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-26292 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Đen, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH chè Hằng Nga  

(VN) 
Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chè (trà), cà phê, rượu, thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-26293 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Đen, xanh, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH chè Hằng Nga  

(VN) 
Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chè (trà), cà phê, rượu, thuốc lá. 
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(210) 4-2012-26295 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Hải Nam  
(VN) 
55 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Nước yến sào (một loại thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 29: Tổ yến (yến sào).  
 

Nhóm 32: Nước giải khát không cồn có thành phần là yến sào.  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào và các sản phẩm làm từ yến sào.  
 
 

(210) 4-2012-26296 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.15.20; 7.15.22; 7.11.1; 26.1.1 
(731) BLACK BRIDGE FOOD CO., LTD.  

(TW) 
No.103, Section 1, Chung Hua West 
Road, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Lạp xường; giăm bông; thịt chiên được cắt thành miếng nhỏ, thịt đã được ướp 

gia vị và sấy khô; thít bò được nướng khô; thịt đã được ướp muối và sấy khô; xúc xích; 
miếng thịt lợn nhỏ đã được sấy khô; cá chiên được cắt thành miếng nhỏ; cá được ướp gia 
vị và sấy khô. 

 
 

(210) 4-2012-26297 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1 
(731) KARMARTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED  (TH) 
81-81/1 Soi Petchakasem 54 Yak 3, 
Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 
10160, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm dùng cho mí mắt; sơn móng tay/chân; phấn hộp dùng cho 

mặt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm; nước hoa; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế); sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước xức tóc; dầu dưỡng tóc; 
tinh dầu; phấn nền trang điểm; dầu gội đầu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; xà phòng; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm 
chăm sóc da, quảng cáo; quảng cáo đặt hàng qua bưu điện; quản lý thương mại việc li-
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; giới thiệu/trưng bày sản 
phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ người mẫu 
phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên 
đài phát thanh; buôn bán mỹ phẩm và chế phẩm chăm sóc da; đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác]; quảng cáo thương mại trên truyền hình và tập hợp, trưng bầy các loại hàng 
hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng, để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá này một cách thuận tiện. 

 
 

(210) 4-2012-26298 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.3; 2.3.25; A2.5.23; 21.1.25 
(731) KARMARTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
81-81/1 Soi Petchakasem 54 Yak 3, 
Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 
10160, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm dùng cho mí mắt; sơn móng tay/chân; phấn hộp dùng cho 

mặt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm; nước hoa; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế); sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước xức tóc; dầu dưỡng tóc; 
tinh dầu; phấn nền trang điểm; dầu gội đầu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; xà phòng; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-26299 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.22; A25.1.10; 5.5.19 
(731) KARMARTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
81-81/1 Soi Petchakasem 54 Yak 3, 
Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 
10160, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm dùng cho mí mắt; sơn móng tay/chân; phấn hộp dùng cho 

mặt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm; nước hoa; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế); sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước xức tóc; dầu dưỡng tóc; 
tinh dầu; phấn nền trang điểm; dầu gội đầu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; xà phòng; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-26313 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hồng Lĩnh  (VN) 
Đường Hùng Vương, tổ 5, khu vực 9, 
phường Trần Quang Diệu, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 19: Cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đá để xây dựng; đá granit, đá đen, đá xỉ. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, mua bán; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; giới thiệu sản 
phẩm; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-26314 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Trắng, đỏ nhạt (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hồng Lĩnh   (VN) 
Đường Hùng Vương, tổ 5, khu vực 9, 
phường Trần Quang Diệu, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   

 
(511)   Nhóm 19: Cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đá để xây dựng; đá granit, đá đen, đá xỉ. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, mua bán; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; giới thiệu sản 
phẩm; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-26319 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AGILENT TECHNOLOGIES, INC.  
(US) 
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 
Clara, California 95051, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp cổng thông tin điện tử trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và phát 

triển phần mềm; cung cấp trang web cho phép người sử dụng máy tính có thể lập trình các 
phần mềm và phần phụ trợ để chia sẻ phần mềm và dữ liệu với những người sử dụng máy 
tính khác; thiết lập cộng đồng các nhà khoa học và những người sử dụng các dụng cụ 
khoa học trực tuyến nhằm tạo ra và chia sẻ các phần mềm được lập trình trong lĩnh vực 
kính hiển vi lực nguyên tử, quang phổ và điện hóa. 
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(210) 4-2012-26320 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AGILENT TECHNOLOGIES, INC.  
(US) 
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 
Clara, California 95051, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sắc ký lỏng, cụ thể là, dung môi đệm trong các cột sắc ký lỏng và các 
hạt đệm dùng cho phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.  

 

Nhóm 09: Cột sắc ký dùng để phân chia protein và peptít; các cột sắc ký sử dụng công 
nghệ pha đảo, loại trừ kích thước và trao đổi ion; cột sắc ký dùng để phân tích và phân 
tách sinh học.  

 
 

(210) 4-2012-26321 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đen, xanh dương 
(731) WATERLINE THERMAL 

ENGINEERING PTE. LTD.   (SG) 
60 Kaki Bukit Place, #04-05 Eunos 
Techpark, Singapore 415979  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống trao đổi nhiệt cho các nhà máy công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về công nghệ làm mát và công nghệ trao đổi nhiệt tại các khu 
thương mại và công nghiệp; cung cấp các giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong 
hệ thống làm mát tại các nhà máy. 

 
 

(210) 4-2012-26324 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Đỏ. 
(731) YEH, YUH-PEl   (CN) 

Unit 8-4, Building 3, No.232 Songshibei 
Road, Longshan Street, Yubei District, 
Chongqing, 401120, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước hoa quả (đồ uống); nước uống có ga; nước lúa mạch ướp 
hoa cam; bia.  

 

Nhóm 33: Chiết xuất alcolic; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
972 

(210) 4-2012-26325 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) YEH, YUH-PEI   (CN) 
Unit 8-4, Building 3, No.232 Songshibei 
Road, Longshan Street, Yubei District, 
Chongqing, 401120, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Nhân sâm (dùng cho mục đích y tế); nhân sâm dạng lỏng (dùng cho mục đích 
y tế); thuốc bổ (dược phẩm); rễ cây dùng cho mục đích y tế; viên thuốc ngậm (hình thoi); 
thuốc truyền thống của Trung Quốc; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở là trà; kẹo; mật ong.  
 
 

(210) 4-2012-26326 (220) 21.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu, đen 
(731) YEH, YUH-PEI   (CN) 

Unit 8-4, Building 3, No.232 Songshibei 
Road, Longshan Street, Yubei District, 
Chongqing, 401120, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhân sâm (dùng cho mục đích y tế); nhân sâm dạng lỏng (dùng cho mục đích y 
tế); thuốc bổ (dược phẩm), rễ cây đùng cho mục đích y tế; viên thuốc ngậm (hình thoi); 
thuốc truyền thống của Trung Quốc; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng dùng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở là trà; kẹo; mật ong.  
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước hoa quả (đồ uống); nước uống có gaz; nước lúa mạch 
ướp hoa cam; bia.  

 

Nhóm 33: Chiết xuất alcolic; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-26359 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu, vàng, đỏ 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần Đồi Việt  (VN) 

1025/8C Cách Mạng Tháng Tám, phường 
07, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn uống (cà phê, trà).  
 

Nhóm 32: Nước giải khát. 
 
 

(210) 4-2012-26363 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, vàng, cam, xanh dương, xanh 

dương sẫm 
(731) AGROSUPER S.A.   (CL) 

Camino La Estrella No 401, Of. 24, 
Sector Punta de CortÐs, Rancagua, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú rừng; chiết xuất của thịt; trái 
cây và rau đã bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; 
mứt quả (mứt ướt); trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn và chất béo ăn được. 

 

Nhóm 31: Cây; gỗ chưa xẻ; thảo mộc tươi; cây trồng; cây giống; cây sấy khô để trang trí; 
thóc chưa qua chế biến; hạt (ngũ cốc); động vật còn sống; trái cây tươi; rau tươi; hạt giống 
cây trồng; hoa tự nhiên; thực phẩm cho động vật; mạch nha dùng để chưng cất bia và 
rượu; sản phẩm làm ổ cho động vật. 

 
 

(210) 4-2012-26364 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AGROSUPER S.A.    (CL) 
Camino La Estrella No 401, Of. 24, 
Sector Punta de CortÐs, Rancagua, Chile 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú rừng; chiết xuất của thịt; trái 
cây và rau đã bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; 
mút quả (mứt ướt); trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn và chất béo ăn được. 

 

Nhóm 31: Cây; gỗ chưa xẻ; thảo mộc tươi; cây trồng; cây giống; cây sấy khô để trang trí; 
thóc chưa qua chế biến; hạt (ngũ cốc); động vật còn sống; trái cây tươi; rau tươi; hạt giống 
cây trồng; hoa tự nhiên; thực phẩm cho động vật; mạch nha dùng để chưng cất bia và 
rượu; sản phẩm làm ổ cho động vật.  

 
 

(210) 4-2012-26370 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Minh Tâm  (VN) 
Số: ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 02: Nước màu dừa (dùng để tạo màn trong nấu nướng).  
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(210) 4-2012-26381 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A17.1.2; A18.1.19 
(591) Đen, trắng, vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ 25 Giây  (VN) 
Số 74/13/3 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán hàng: mỹ phẩm, đồ trang sức, 
loa, bộ khuyến đại âm thanh (ampli), máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop), USB, 
linh kiện điện tử, máy fax, máy ghi âm, máy ảnh, thiết bị ghi hình, điện thoại di động, 
máy in, máy phô tô, quạt, máy làm nóng lạnh nước uống, bếp hồng ngoại, bếp điện từ, 
máy xay đa năng, máy xay đậu nành, nồi áp suất, chảo chống dính, nồi chống dính, máy 
làm sữa chua, hộp thuỷ tinh, bình thuỷ tinh, kem đánh răng, cây lau nhà, nước rửa tay, 
khăn tắm, áo mưa, thực phẩm, đồ uống các loại, đồ chơi trẻ em, máy mát-xa, quần áo, túi 
xách, balô, dụng cụ chăm sóc cơ thể; dịch vụ quảng cáo trực tuyến; quảng cáo thương mại. 

 

(210) 4-2012-26388 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HYPHENS PHARMA PTE. LTD.  (SG) 
138 Joo Seng Road, 3rd Floor, 368361 
Singapore  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm dùng để quản lý và điều trị các rối loạn xoang và mũi. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ cung cấp các dung dịch điều trị bệnh về hô hấp và rửa mũi (trang thiết 
bị y tế).  

 
 

(210) 4-2012-26401 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.4.6 
(591) Da cam, trắng 
(731) MR. SERI SOMBOONSAKDIKUL (TH)

496/21-22, Petchaburi Road, Rajtevi, 
Bangkok 10400, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; bọt nhuộm tóc; dầu gội dùng cho tóc nhuộm; kem duỗi 
thẳng tóc; keo (gel) nối tóc; kem nối tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm dưỡng tóc; dầu 
dưỡng tóc; nước xức tóc; huyết thanh dưỡng tóc (mỹ phẩm); keo (gel) tạo kiểu tóc; kem 
tạo kiểu tóc; nước thơm tạo kiểu tóc; dầu gội; dầu xả tóc; chế phẩm để tẩy tóc (mỹ phẩm); 
nước khoáng dưỡng tóc (mỹ phẩm); sữa rửa mặt dạng bọt; sữa dưỡng thể; chế phẩm tẩy da 
chết (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2012-26403 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Đại Đại 
Phát  (VN) 
31 đường số 4, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2012-26405 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MEDTRONIC XOMED, INC.  (US) 
6743 Southpoint Drive, Jacksonville, 
Florida 32216, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, bao gồm gạc phẫu thuật, nẹp mũi và bấc mũi (cố định xương mũi 
và ngăn chảy máu mũi) dùng trong phẫu thuật. 

 
 

(210) 4-2012-26420 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.7.25; 26.1.2; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Hồng, xanh tím, đỏ sẫm, trắng 
(731) Võ Văn Đấu  (VN) 

ấp Phú Thạnh, xã Long Phú, huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ giám 
sát công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-26421 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIMITED LIABILITY SOCIETY 
"ALPHA USIS"  (KG) 
66, Tabyshaliyev Street, 720010, 
Bishkek City, Kyrgyz Republic  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu đắng; rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh (đồ 
uống); rượu vốt-ca; rượu vang. 
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(210) 4-2012-26422 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIMITED LIABILITY SOCIETY 
"ALPHA USIS"   (KG) 
66, Tabyshaliyev Street, 720010, 
Bishkek City, Kyrgyz Republic  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu đắng; rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống được chưng cất; rượu mạnh (đồ 

uống); rượu vốt-ca; rượu vang. 
 
 

(210) 4-2012-26424 (220) 22.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HIKE MOBILE CO., LTD.  (CN) 
4004-16 Chamber, 3 on Baozhong Road, 
Hengqin New District, Zhuhai, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị liên lạc; điện thoại hình; điện thoại; bộ thiết bị điện 

thoại vô tuyến; ống nói; máy tính xách tay; pin điện; thiết bị sạc pin; bộ nối [thiết bị xử lý 
dữ liệu]. 

 
 

(210) 4-2012-26442 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lê Ngân  
(VN) 
93/1 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 21: Giẻ lau sàn (cây lau nhà), khăn lau đồ đạc (khăn, khăn lau bàn ghế, đồ đạc); 

chổi quét bụi, quét nhà. 
 
 

(210) 4-2012-26452 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Hồng, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Trung tâm Phụ Nữ và Phát 
Triển  (VN) 
20 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại;  chức 
năng văn phòng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ  tiền tệ; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và sắc đẹp.  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ pháp lý; các dịch vụ an ninh; các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bao gồm: 
tư vấn về giới, hôn nhân và gia đình (đặc biệt cho phụ nữ, trẻ em yếu thế, thiệt thòi).  

 
 

(210) 4-2012-26518 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 19.7.1; A25.1.10; 3.1.4; A3.6.11; 
25.7.25 

(591) Đen, trắng, vàng 
(731) TIGRE BLANC (LUXEMBOURG) 

SARL   (LU) 
75 Parc d'ActivitiÐs- L-8308 
Mamer/Capellen- Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vôt-ca. 

 
 

(210) 4-2012-26519 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ACER INC.  (TW) 
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan 
Dist., Taipei City TAIWAN 105  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; điện thoại thông minh; thiết bị viễn thông: 

điện thoại cầm tay, điện thoại bàn, máy fax; điện thoại; điện thoại Internet; điện thoại di 
động; điện thoại Internet không dây; điện thoại di động tiết kiếm năng lượng; thiết bị điện 
tử cầm tay không dây để nhận và / hoặc truyền tải dữ liệu cho phép người sử dụng theo 
dõi hoặc quản lý cá nhân thông tin và có khả năng truyền tải và nhận được liên lạc bằng 
giọng nói, hình ảnh và video; thiết bị điện tử cầm tay, cụ thể là máy tính xách tay, máy 
tính cá nhân cầm tay, điện thoại thông minh cầm tay. 
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(210) 4-2012-26549 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Tuyết Ân  (VN) 
635 Phạm Hùng, Long Bình, Long 
Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: xe ô tô, xe máy, phụ 

tùng xe ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-26562 (220) 23.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) JESPER LIMITED   (HK) 

Room 804, The Centre Mark, 287-299 
Queen's Road, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; kem nền; phấn đánh mắt; bút kẻ mắt nước; son môi; nước sơn 

móng tay; kem che khuyết điểm; phấn hồng trang điểm; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm 
bôi lông mi mắt (mát-ca-ra). 

 
 

(210) 4-2012-26576 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HB INVESTMENTS PTY LTD.   (AU) 
PO Box 833, Airlie Beach, QLD 4802, 
Australia  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, khăn đội đầu và giầy dép, bít tất.  

 
 

(210) 4-2012-26577 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.5.3; 20.7.1; 1.5.15 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng Kinh Tế Đối 
Ngoại  (VN) 
287 Phan Đình Phùng, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
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(210) 4-2012-26578 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Minh Phú  
(VN) 
90 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng kim khí điện máy: hàng điện lạnh, điện tử, điện gia dụng như: ti 
vi, đầu đĩa, amly, loa, đầu vi tính, máy giặt, tủ lạnh, máy nước nóng, máy điều hòa, tủ 
kem, máy vi tính, máy lạnh, nồi cơm điện, máy lọc nước, lò vi sóng, đèn chiếu sáng, bếp 
điện, lò nướng. 

 
 

(210) 4-2012-26579 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh, đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Việt Nam  (VN) 
21 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng, sửa chữa công trình dân dụng-công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp; thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

 
 

(210) 4-2012-26590 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Hiệp hội Thanh Long Bình 
Thuận  (VN) 
Số 17 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi.  
 
 

(210) 4-2012-26591 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.21; 19.13.13 
(591) Đen, boóc đô, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam  (VN) 
Số 26/2, ngõ 125, phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 
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(210) 4-2012-26592 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.21; A9.5.3; 9.5.1; 14.3.20 
(591) Nâu, ghi, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam   (VN) 
Số 26/2, ngõ 125, phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 
 
 

(210) 4-2012-26593 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Thiên Thái  (VN) 
Số 24, đường 5, phố Bạch Đằng, phường 
Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm. 
 
 

(210) 4-2012-26594 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.3.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM cơ khí 
chế tạo Galang  (VN) 
4B/59 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huỵên 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy tạo hình kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-26595 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) NAKHON SAWAN SIAMNOVA 

(1985) CO., LTD.   (TH) 
Ng.105/23 Dowadung Road, Paknampho 
Sub-District, Muang District Nakhon 
Sawan Province, Thailand 60000 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa và vành loa cho máy tăng âm.  
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(210) 4-2012-26596 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 
tế Việt Thái  (VN) 
Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: nhông, xích, đĩa, dây phanh, dây ga, dây le.  
 
 

(210) 4-2012-26597 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 
tế Việt Thái  (VN) 
Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 
 

(210) 4-2012-26599 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.7; 4.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 
(731) GARENA INTERACTIVE HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Marquee Place, Suite 300, 430 West Bay 
Road, P.O.Box 32052, Grand Cayman 
KYI-1208, Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao dưới hình thức trò chơi vidêô; dịch vụ 
cung cấp diễn đàn giải trí trực tuyến (dịch vụ giải trí); dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ dành cho 
người hâm mộ (dịch vụ giải trí); dịch vụ tổ chức các câu lạc bộ dành cho người hâm mộ. 

 
 

(210) 4-2012-26602 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kinh 
doanh Vàng Kim hoàn   (VN) 
Quầy sạp số 05 khu A, chợ Xóm Củi, 
phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 14: Nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
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(210) 4-2012-26603 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kinh 
doanh Vàng Kim hoàn   (VN) 
Quầy sạp số 05 khu A, chợ Xóm Củi, 
phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 
 

(210) 4-2012-26610 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media   (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức trình diễn. 

 
 

(210) 4-2012-26611 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Minh 
Media   (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim (không bao gồm phim quảng cáo), thông tin giáo dục, tổ chức 

các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ trợ giúp y tế, chăm sóc y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26613 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Châu Dung  (VN)
Số 555 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
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(210) 4-2012-26614 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vôtca, rượu uýt ki, rượu vang; rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-26615 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Cẩm Tú  (VN) 
ấp 1, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 
 

(210) 4-2012-26616 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.11; 5.1.1; 25.1.6; 6.1.2; 26.3.1; 
A1.1.10 

(591) Xanh dương, xanh lá, xanh da trời, xanh 
nước biển, hồng, đỏ, nâu, cam, vàng 
đậm, vàng chanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Quán 
Ăn 139   (VN) 
150 đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 
 
 

(210) 4-2012-26617 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.16 
(731) Công ty TNHH Vostochnyi-

Alyans Viet Nam  (VN) 
Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2012-26618 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 6.1.2; 3.4.7 
(731) Công ty TNHH Vostochnyi-

Alyans Viet Nam   (VN) 
Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-26619 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.2.7; 3.2.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-26621 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26622 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26623 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26624 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NAVI   (VN) 
Số 26 Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26625 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NAVI  (VN) 
Số 26 Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26626 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26627 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-26628 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-26629 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26630 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não nội soi và siêu âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-26631 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18- 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26632 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-26633 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26634 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda   (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26635 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26636 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-26637 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2012-26638 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2012-26639 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2012-26640 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-26641 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xám, xanh dương 
(731) Công ty TNHH đầu tư - xây 

dựng Nguyên Cát  (VN) 
529/19 Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bê tông, xi măng, thạch cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: sắt, thép, bê tông, xi măng, thạch cao, tre, nứa, gỗ 
cây, gỗ chế biến, gạch xây, ngói đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết 
bị vệ sinh: chậu rửa, bệ xí, lavabô. 

 
 

(210) 4-2012-26642 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư - xây 

dựng Nguyên Cát   (VN) 
529/19 Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bê tông, xi măng, thạch cao.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ 
lợi; san lấp mặt bằng; giám sát thi công các công trình xây dựng; khai thác khoáng sản; 
lắp đặt các thiết bị điện, cấp thoát nước, máy móc, thiết bị công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-26643 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A17.2.2 
(591) Xám, vàng, trắng, xanh đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ PM Việt Nam  (VN) 
Số 69 phố Nguyễn Trường Té, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc, gồm có: cắt tóc, gội đầu, uốn tóc, sấy tóc, nhuộm tóc, duỗi 
thẳng tóc, ép tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt, sửa, làm móng tay, móng chân; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (massage) và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự như: tắm 
nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng làm thon thả thân hình). 

 
 

(210) 4-2012-26644 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Bình Điền  (VN) 
C12/21 quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vécni; thuốc màu; nhựa tự nhiên dạng thô; mực in.  
 

Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; kem đánh răng; dầu gội đầu; nước hoa.  
 

Nhóm 04: Dầu, mỡ công nghiệp; nến; chất đốt chiếu sáng: dầu lửa, dầu xe máy, than cốc. 
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; dược phẩm. 
 

Nhóm 06: Sắt; thép; gang, các sản phẩm khác bằng kim loại như: thanh ren, bu lông, đai 
treo ống. 

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt lúa, máy xén cỏ, máy công 
nghiệp: máy ấp trứng, máy phát điện. 

 

Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 
như: bơm tay, kéo, lưỡi dao cạo râu. 

 

Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy vi tính; máy scan; máy 
photocopy; máy chụp hình; máy ổn áp điện; ổ cắm điện. 

 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ giải phẫu như: dao mổ, kéo, chân, tay, mắt, răng giả.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước; đồ điện gia dụng như: bóng đèn điện, máng đèn.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, xe máy; kính che gió dùng cho phương tiện giao thông; săm xe đạp 
(ruột), động cơ điện cho xe cộ trên mặt đất. 

 

Nhóm 13: Pháo hoa. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đá quý; vàng. 
 

Nhóm 15: Trống; đàn ghi ta; đàn piano; bàn phím của nhạc cụ; giá đỡ dùng cho nhạc cụ; 
thiết bị lật trang dùng cho tờ nhạc. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; sách; báo; tập (vở); tạp chí.  
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Nhóm 17: Cao su; sơn cách điện; vữa cách nhiệt, điện; sợi thủy tinh để ngăn cách điện, nhiệt. 
 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù). 

 
Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường; gỗ xây dựng; gạch; đá; cát. 

 
Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, khung ảnh, giá sách. 

 
Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như: chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đĩa 
nhựa, chậu. 

 

Nhóm 22: Dây; dây thừng; lưới; vải bạt (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để nhồi 
(trừ cao su và chất dẻo): gòn. 

 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt; chỉ khâu; tơ; chỉ tơ nhân tạo.  
 

Nhóm 24: Vải; ga vải trải giường; khăn lạnh cao cấp (khăn vải); màn chống muỗi; khăn 
tắm làm bằng vải sợi (không thuộc trang phục). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo). 

 

Nhóm 26: Hoa giả, khuy áo; khóa kéo; đồ trang trí tóc như: kẹp tóc, ruy băng. 
 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu, tấm phủ sàn; giấy dán tường.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 
miếng ghép hình.  

 

Nhóm 29: Nước chấm (nước mắm và các loại mắm); dầu và mỡ động vật; dầu và mỡ thực vật. 
 

Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như: cà phê, chè (trà), đường, gạo, mật ong, 
nước tương. 

 

Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây giống); hạt giống; thức ăn cho gia súc; gia cầm để chăn 
nuôi; mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia. 

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga; nước giải khát không có ga.  
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn. 
 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ mua bán nhà ở; dịch vụ nhận và chi trả 
ngoại tệ.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí nội 
thất; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng mạng máy tính; dịch vụ rửa xe. 

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ 
phát chương trình truyền hình. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ giữ xe 
các loại; dịch vụ chuyển phát nhanh và thường. 
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Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí: bowling, bida, trò chơi điện tử; dịch vụ hậu kỳ 
(bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ 
sảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng) [không phải phim quảng 
cáo]; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục, du lịch, thời trang, ca nhạc; dịch vụ 
nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ tư vấn khoa 
học trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm tra 
chất lượng; dịch vụ tư vấn về môi trường. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát, nhà hàng, khách sạn, cung cấp thực phẩm và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới như: áo cưới; dịch vụ vệ sỹ, bảo vệ; tư vấn an ninh; 
nghiên cứu pháp lý. 

 
 

(210) 4-2012-26647 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Hoàng Thị Thu Hương  (VN) 

Thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, Tứ Kỳ, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-26648 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A24.17.12 
(591) Xám, đen, xanh da trời 
(731) Phạm Văn Trường  (VN) 

101 Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
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(210) 4-2012-26650 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, hồng, tím, xanh 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-26651 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, cam, hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-26652 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 8.1.1; 5.7.3; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, đen, nâu 
(731) Nguyễn Viết Hồng   (VN) 

182A, khu phố 1B, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh kẹo các loại.  
 
 

(210) 4-2012-26653 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A8.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh, nâu xám 
(731) Nguyễn Viết Hồng  (VN) 

182A, khu phố 1B, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Giò, chả, thực phẩm làm từ cá, thịt lợn đã qua chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-26654 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.2.7; 26.1.2; 25.5.2; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh, xám 
(731) Trần Việt Cường   (VN) 

161/28/11, khu phố 8, đường Bình Trị 
Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, dầu gió, dầu nóng.  
 
 

(210) 4-2012-26655 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIN, JENG-HSI   (TW) 
5F., No.112, Tianmu E. Rd., Shilin Dist., 
Taipei City 11153, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí trong xe ô-tô; chế phẩm làm thơm không khí; chất 
tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-26656 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.15.21 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) DOUBLE SITE SDN BHD   (MY) 

Lot 825, Jalan Sungai Korok, Mukim Jitra,
06000 Jitra, Kedah Darul Aman, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, mũ bảo hiểm; thiết bị bảo hộ phòng chống 
tai nạn cho cá nhân; mũ bảo hiểm cho thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-26657 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
(731) JYNWEL CAPITAL LIMITED   (HK) 

1401 Hutchison House, 10 Harcourt 
Road, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống]; xuất bản phẩm dạng điện 
tử [có thể tải xuống] được cung cấp trực tuyến từ các cơ sở dữ liệu máy tính, mạng 
Internet hay các trang web; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống) được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu hay mạng máy tính toàn cầu; sách, tạp chí và bản tin tài chính trực 
tuyến (có thể tải xuống). 

 
Nhóm 16: ấn phẩm và xuất bản phẩm in sẵn; sách; nhật báo (tập san); tạp chí; xuất bản 
phẩm định kỳ; bán tin; sổ tay hướng dẫn và danh bạ điện thoại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kế toán ghi sổ; kiểm toán doanh nghiệp; đánh giá kinh 
doanh; điều tra thương mại; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; quản lý thương 
mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương 
mại hoặc công nghiệp; dịch vụ nghiên cứu thương mại, bao gồm tập hợp, lưu và xử lý 
thông tin kinh doanh và tài chính, phân tích nghiên cứu và cung cấp báo cáo thương mại; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong các tệp tin máy tính 
[cho người khác]; lập các báo cáo thống kê kế toán; sao chụp tài liệu; dự báo kinh tế; 
marketing; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; chuẩn bị bảng tiền lương, lập bản khai thuế; tư vấn quản lý nhân sự; 
tuyển dụng nhân sự; dịch vụ sao chụp; phân tích giá thành; quan hệ công chúng; dịch vụ 
thuế, cụ thể là: chuẩn bị các tài liệu về thuế, tư vấn và cố vấn về vấn đề thuế trong kế toán; 
dịch vụ kiểm toán và dịch vụ thư ký công ty; dịch vụ ghi chép lại; dịch vụ tốc ký; cung 
cấp thông tin thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; xử lý văn bản; 
dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Quản lý tài sản và danh mục vốn đầu tư; định giá tài sản; dịch vụ đầu tư tài 
chính cho tài sản; môi giới bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản; đầu tư 
vốn; quyên góp quỹ tư thiện; dịch vụ gây quỹ từ thiện bằng cách tổ chức và tiến hành các 
sự kiện đặc biệt; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; dịch vụ thu quỹ cho mục đích từ thiện; 
dịch vụ tài chính đánh giá tài sản; dịch vụ đánh giá tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, 
ngân hàng và bất động sản; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; lập 
kế hoạch tài chính; bảo đảm tài chính; dịch vụ tài chính; ước định giá trị tài chính; quỹ 
đầu tư; quản lý quỹ; dịch vụ đầu tư; quản lý đầu tư; dịch vụ ngân hàng cho vay thế chấp; 
quỹ tương hỗ; dịch vụ tự doanh (dịch vụ tài chính); cung cấp tài chính cho các dịch vụ 
giáo dục, dịch vụ phúc lợi xã hội, giảm đói nghèo, dịch vụ cho người nghèo khổ, học 
bổng, dịch vụ cộng đồng và các dịch vụ từ thiện khác; dịch vụ bất động sản, cụ thể là: cho 
thuê bất động sản, định giá bất động sản, quản lý bất động sản, đại lý bất động sản; dịch 
vụ quản lý rủi ro tài chính; môi giới chứng khoán; quản trị trong lĩnh vực chứng khoán; 
đầu tư tài chính cho chứng khoán; đầu tư chứng khoán; dịch vụ quản lý chứng khoán; 
phân tích, nghiên cứu và thực hiện điều tra thị trường chứng khoán; dịch vụ giao dịch 
chứng khoán; tài trợ tài chính cho các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí và giáo dục; dịch 
vụ tài chính có liên quan đến các vụ giao dịch buôn bán chứng khoán và hàng hóa; dịch 
vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu; dịch vụ cố vấn, tư 
vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các xuất bản phẩm trực tuyến, sách, nhật báo (tập san), tạp chí, xuất 
bản phẩm định kỳ, bản tin, sổ tay hướng dẫn và danh bạ điện thoại (không tải xuống 
được); dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo (giảng dạy); dịch vụ giải trí; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến các dịch vụ trên. 
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Nhóm 42: Cho phép sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để 
truy cập và gửi theo lương các bản trích dẫn (báo giá), tin tức, biểu đồ và nhận định về thị 
trường; cho thuê ngắn hạn và dài hạn phần mềm máy tính; cập nhật, cho thuê dài hạn và 
bảo trì phần mềm máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ khoa học công nghệ và dịch vụ 
nghiên cứu và thiết kế liên quan, cụ thể là: nghiên cứu và triển khai cho người khác; dịch 
vụ phân tích về nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ sao lưu dữ liệu dự phòng; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
 

(210) 4-2012-26658 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc  (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-26659 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc   (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-26664 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.11; 2.1.1 
(591) Đỏ, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Hữu Hiệp  (VN) 
199/77 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cơm cháy). 
 
 

(210) 4-2012-26670 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại và dịch vụ Yến Sào Việt (VN)
Lô 23, đường 11, khu quy hoạch Đông 
Võ Thị Sáu, phường Nhơn Bình, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến; vi (vây) cá mập; bào ngư (không còn sống); hải sâm (không còn sống). 
 
 

(210) 4-2012-26671 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Trường Giang  
(VN) 
Cụm CN Tân Tiến, thị trấn Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn vệ sinh cho trẻ em bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn ướp lạnh bằng 

vải, khăn vải dùng trong nhà, khăn ăn bằng vải, khăn lau bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-26672 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khang Mỹ  (VN) 
409/2 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; sữa tắm, kem tẩy tế bào chết; kem dưỡng 

da.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-26673 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14; 25.7.20; 
26.13.25 

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV vàng bạc 
đá quý ngân hàng Sài Gòn 
Thương Tín  (VN) 
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng vàng, trang sức vàng thành 

phẩm hình lá bồ đề, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng 
vàng, trang sức vàng thành phẩm hình bồ đề; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2012-26674 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26675 (220) 27.11.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.8; 18.1.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-26676 (220) 27.11.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 1.15.23; 8.1.19; 5.7.6 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-26677 (220) 27.11.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 2.1.8; 2.7.13; 18.1.5; 25.12.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-26679 (220) 27.11.2012 
 (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Lam 
Hồng  (VN) 
100/49 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cơm sấy. 
 
 

(210) 4-2012-26680 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Lam 
Hồng  (VN) 
100/49 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm sấy. 
 
 

(210) 4-2012-26681 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sannam  (VN) 
Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ và bánh ngọt. 
 
 

(210) 4-2012-26682 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.9; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sannam   (VN) 
Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hoa quả và rau quả được bảo quản, sấy khô, nấu chín, đóng hộp; thủy 
sản phơi khô, đóng hộp để tiêu dùng hoặc bảo quản.  

 
 

(210) 4-2012-26684 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Univer Việt 
Nam  (VN) 
48/26B, đường số 10, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 
tắm; dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn. 
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(210) 4-2012-26685 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Ngô Thế Hưng  (VN) 
Số 24, BT3, X2, khu biệt thự Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm trải sàn. 

 
 

(210) 4-2012-26686 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh thương mại Công Đức  
(VN) 
186 - 188 đường Phạm Công Trứ, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.  

 
 

(210) 4-2012-26687 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh thương mại Công Đức  
(VN) 
186 - 188 đường Phạm Công Trứ, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2012-26688 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; A1.5.3; A25.3.3 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng, trắng 

sữa 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Thế Giới  
(VN) 
Số 37, tổ 5, Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2012-26689 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hương 
Đức Hà An   (VN) 
06 Phan Bội Châu, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2012-26690 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.8; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
& dịch vụ Trần Đình Châu  
(VN) 
Tổ 5 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xe máy; phụ tùng xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-26691 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 18.1.5; 2.1.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-26692 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 18.1.5; 2.1.8 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-26693 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.8; 18.1.5 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-26694 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.8; 18.1.5 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-26696 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đen, da cam, ghi 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho nhà tắm.  

 
 

(210) 4-2012-26697 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Lam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Sóng Mới  (VN) 
140 Cộng Hòa, phường 04, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật sô mặt đất (đầu thu kỹ 
thuật số). bộ tích hợp truyền thông đa phương tiện, máy thu tín hiệu truyền hình, bộ thu 
giải mã tín hiệu truyền hình.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình mặt đất, truyền hình cáp truyền hình qua vệ tinh; truyền 
hình internet: liên lạc điện thoại trên nền internet: dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông. 

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình: dịch vụ xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí truyền hình: sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ 
giải trí trên truyền hình.  

 

(210) 4-2012-26698 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.5; A1.1.10; A25.7.6 
(591) Xanh lơ, xanh lá, hồng, cam, xanh tím 

than, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam  (VN) 
Số 26/2 ngõ 125, phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 

(210) 4-2012-26705 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giầy thời trang May May  
(VN) 
36 đường số 59B, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 
 

(210) 4-2012-26706 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Văn Thành  (VN) 
Thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo lạc.  
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(210) 4-2012-26707 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.9.16; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thuỷ 

sản và xuất nhập khẩu Trang 
Khanh  (VN) 
2/14 hẻm 1 đường tỉnh lộ 38 phường 5, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Gia công thủy hải sản; bảo quản thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2012-26708 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần xây dựng Số 

7  (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2 
khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm 
Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính an toàn dùng trong xây dựng; kính cửa sổ cho xây dựng; 
kính màu dùng cho cửa sổ; kính cách ly (xây dựng); cửa, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-26709 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 8.1.18; 8.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hảo Vị  (VN) 
19C Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, cà phê, bánh, kẹo, kem lạnh, chè (trà).  
 

Nhóm 32: Bia, nước quả cô đặc, nước ép trái cây, nước sữa lạc (đồ uống không cồn), nước 
hoa quả ướp lạnh (đố uống), xi rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất, rượu cốc-tai, đồ uống hoa quả có cồn, rượu mạnh, 
rượu vang, rượu rum.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp 
thức ăn do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2012-26711 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Cẩm Lệ   (VN) 
2 bis Bến Xóm Củi, phường 11, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 14: Nữ trang; đồ trang sức. 
 
 

(210) 4-2012-26712 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Golden Bee   (VN) 
62 Nguyễn Phạm Tuân, phường 09, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa xe; nước rửa chén bát; nước rửa kính; nước lau sàn nhà; nước hoa xịt 
phòng; nước rửa tay; xà phòng; nước xả vải. 

 
 

(210) 4-2012-26713 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Golden Bee   (VN) 
62 Nguyễn Phạm Tuân, phường 09, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa xe; nước rửa chén bát; nước rửa kính; nước lau sàn nhà; nước hoa xịt 
phòng; nước rửa tay; xà phòng; nước xả vải.  

 
 

(210) 4-2012-26714 (220) 27.11.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 5.5.4 (540) 

  

(731) Lý Thị Minh Nghĩa  (VN) 
19 Hàng Cân, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán phụ kiện dành cho thời trang. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ vẽ mẫu quần áo. 
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(210) 4-2012-26716 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) HYPHENS PHARMA PTE. LTD.  (SG) 

138 Joo Seng Road, 3rd Floor, 368361 
Singapore 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26717 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz  (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 khu công nghiệp Thịnh 
Phát, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2012-26718 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 3.4.1; A3.4.2; A3.4.4; 3.4.13; 
5.7.1 

(591) Nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phú 
Quý  (VN) 
Thôn Túy Sơn, xã Xuân Thọ, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-26719 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 3.4.1; A3.4.2; A3.4.4 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phú 
Quý  (VN) 
Thôn Túy Sơn, xã Xuân Thọ, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2012-26723 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Thiên Hoàng  (VN) 
92/17 đường liên khu 16 - 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rữa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 
nước lau sàn nhà.  

 
 

(210) 4-2012-26724 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Thiên Hoàng   (VN) 
92/17 đường liên khu 16 - 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rữa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 
nước lau sàn nhà.  

 
 

(210) 4-2012-26725 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
Huệ Minh Phước  (VN) 
72 Châu Văn Tiếp, khu phố Chợ, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa chén, nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, 
nước lau sàn nhà.  

 
 

(210) 4-2012-26726 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
Huệ Minh Phước  (VN) 
72 Châu Văn Tiếp, khu phố Chợ, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng, nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 
nước lau sàn nhà. 
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(210) 4-2012-26728 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.1; A2.1.23; A2.3.23; 
A2.5.23; 2.7.23; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, vàng, xanh da trời, 
trắng, tím 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Thế Giới Tuổi 
Thơ  (VN) 
110 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-26729 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 7.1.6; 26.1.1; 2.3.1 
(591) Cam, trắng, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nhất Tín  (VN) 
280/131 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-26730 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.15.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Một Một Năm Tám  (VN) 
131 C, Nguyễn Văn Đậu, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Tổng đài hỗ trợ (dịch vụ viễn thông); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông; dịch vụ điện thoại; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông). 
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Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê kho hàng; dịch vụ cho thuê 
bãi đỗ xe; đại lý bán vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy.  

 
Nhóm 44: Nhà dưỡng bệnh; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; bệnh viện; dịch vụ y tế tại 
bệnh viện; thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2012-26731 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
16 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26732 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, dung dịch vệ sinh 

cá nhân không chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-26733 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-26734 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26735 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A3.13.4; 5.7.3; 8.7.11; A8.1.16 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh dương, nâu, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Việt Đức   (VN) 
Thôn Nam Am, xã Tam Cường, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh trứng. 

 
 

(210) 4-2012-26736 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.20; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh tím, xanh lá cây, vàng, ghi tím, 

hồng 
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có tác dụng lên mao mạch, cụ thể là dầu gội đầu; chế phẩm tạo kiểu 

tóc và chăm sóc tóc dạng gel, bột, keo bọt, kem đặc, kem, nước xức, dầu, nước sữa và sáp; 
keo xịt tóc; chế phẩm tạo nếp và sóng quăn lâu dài cho tóc; chế phẩm duỗi thẳng tóc; tinh 
dầu dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2012-26737 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải dùng trong giặt là. 
 
 

(210) 4-2012-26740 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PAUL SMITH GROUP HOLDINGS 
LIMITED  (GB) 
The Riverside Building, Riverside Way, 
Nottingham, NG2 1DP, United Kingdom

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, nước hoa co-lô- nhơ, 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da và tóc, chất khử mùi dùng cho cá nhân. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ, khăn 
choàng, thắt lưng (trang phục), dây đeo quần, cà vạt. 

 
 

(210) 4-2012-26741 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật & « 
tô Trường Long  (VN) 
Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-26743 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26744 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 

Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26745 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 

Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26746 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26747 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-26748 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 

Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26749 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Lê Anh Vũ  (VN) 

Phòng 602, nhà 17T1, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng, sơn công nghiệp (trừ sơn cách điện và cách nhiệt); chất kết dính 

dùng cho sơn; chất màu (bột màu); sơn lót; chất làm khô dùng cho sơn; chất pha loãng 
dùng cho sơn. 

 
Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sơn, các vật liệu sơn, vật liệu chống thấm và phụ gia 
bê tông. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sơn bả nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-26750 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Anh Vũ    (VN) 
Phòng 602, nhà 17T1, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng (trừ sơn); chất kết dính cho bê tông; 

chất bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu); hóa chất để thoát khí bê tông. 
 

Nhóm 02: Sơn xây dựng, sơn công nghiệp (trừ sơn cách điện và cách nhiệt); chất kết dính 
dùng cho sơn; chất màu (bột màu); sơn lót; chất làm khô dùng cho sơn; chất pha loãng 
dùng cho sơn.  
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Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sơn, các vật liệu sơn, vật liệu chống thấm và phụ gia 
bê tông.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sơn bả nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-26751 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng nhận 
VIETCERT   (VN) 
19 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 42: Thẩm định (giám định) chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh, an toàn của sản phẩm 

hàng hóa; dịch vụ vật liệu, cấu kiện, dự án và công trình; xử lý đánh giá và kiến nghị 
chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; thử nghiệm, 
kiểm định, hiệu chuẩn và đánh giá các phương tiện đo và hệ thống đo, đánh giá các điều 
kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao công nghệ và an toàn công nghiệp; phân 
tích, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

 
 

(210) 4-2012-26754 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hoàng Đỗ Hải Anh  (VN) 
Phòng 501, G6 Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập bánh, kẹo các loại.  
 
 

(210) 4-2012-26755 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH băng dính Hoà 

Thành TS  (VN) 
Số 50, khu phố Thịnh Long, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 05: Bỉm, tã giấy trẻ em, băng vệ sinh.  
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(210) 4-2012-26756 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Babylon  (VN) 
Phòng 1204, N2C, khu đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ chuyển nhà, bưu phẩm, thư tín bằng 

đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy. 
 
 

(210) 4-2012-26757 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược -  vật tư 
y tế Thanh Hoá.  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-26758 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hoá.  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-26759 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Lê Đăng Kha  (VN) 

259/42 Tân Hòa Đông, khu phố 13, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy, tăng phô (ballat), biến thế, giảm xóc, vòng bi 

(bạc đạn), xích, má phanh và chóa đèn.  
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(210) 4-2012-26760 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26761 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26762 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Phú Tân  (VN) 
Số 133 đường số 32, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm, thiết 

bị bếp nhà hàng - khách sạn, bàn kệ inox cụ thể là: máy tròn, máy cắt, máy xay, máy 
nghiền, máy sấy bát đĩa, thiết bị để nấu nướng,  làm lạnh, sấy khô.  

 
 

(210) 4-2012-26763 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lan Nguyệt Anh  
(VN) 
242 - 244 Hồ Nghinh, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-26764 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại- 
dịch vụ và tin học Gia tín  
(VN) 
120 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm và thiết bị công nghệ thông tin: cụ thể: máy vi tính, 

thiết bị ngoại vi, linh kiện máy tính, máy điện thoại, thiết bị mạng; mua bán các phần 
mềm diệt virus; mua bán các thiết bị văn phòng: cụ thể: máy photocopy, máy fax, máy 
scanner, máy chiếu; mua bán các loại mực dùng cho các thiết bị văn phòng; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến, cụ thể: dịch vụ quảng cáo trên google, yahoo, facebook, ping, dịch 
vụ tiếp thị trực tuyến; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán các thiết bị: máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi, linh kiện máy tính, máy điện thoại, thiết bị mạng, máy photocopy, 
máy fax, máy scanner, máy chiếu, các phần mềm diệt virus. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng và bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn 
trong lĩnh vực phần cứng máy tính. 

 

(210) 4-2012-26765 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Nguyễn Tuấn Việt  (VN) 
Số 26/1 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; đồ đạc ngoại thất, cụ thể là: bàn, ghế, tủ, kệ. 

 
 

(210) 4-2012-26767 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh coban, vàng, trắng 
(731) Trần Hữu Hải Phương  (VN) 

286/19B Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2012-26768 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất phụ gia dùng cho thuốc trừ sâu; hoá chất nông nghiệp (trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất 
nền dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế phẩm để phết nhựa dùng cho nghề 
trồng cây. 

 
 

(210) 4-2012-26769 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất phụ gia dùng cho thuốc trừ sâu; hoá chất nông nghiệp (trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất 
nền dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế phẩm để phết nhựa dùng cho nghề 
trồng cây. 

 
 

(210) 4-2012-26770 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất phụ gia dùng cho thuốc trừ sâu; hoá chất nông nghiệp (trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất 
nền dùng để trồng trọt ngoài đất (nông nghiệp); chế phẩm để phết nhựa dùng cho nghề 
trồng cây. 
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(210) 4-2012-26771 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21 (540) 

  

(731) Hoàng Văn Thức  (VN) 
Số 35B, ngõ 236/49 phố Đại Từ, phường Đại
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần, áo. 
 
 

(210) 4-2012-26772 (220) 27.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoáng sản và 
TMDV Tấn Phát (Tan Phat Co., 
Ltd)  (VN) 
Số 217 đường 19/4, phường Xuân An, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán gồm: kim loại và quặng kim loại; vật liệu, máy móc thiết bị 
lắp đặt và phụ tùng máy khai thác khoáng sản. 

 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản. 
 
 

(210) 4-2012-26773 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 18.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
phát triển trí tuệ & sáng tạo 
NEXT NOBELS  (VN) 
Số nhà 15B, ngõ 155 Nguyễn Khang, tổ 
8, phường Yên Hòa. quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ dạy viết chữ đẹp, dịch vụ trường nội 
trú; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-26774 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
phát triển trí tuệ & sáng tạo 
Next Nobels  (VN) 
Số nhà 15B, ngõ 155 Nguyễn Khang, tổ 
8, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-26775 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Phan Thanh Hùng  (VN) 
369 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời. 

 
 

(210) 4-2012-26776 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, da cam 
(731) ALOHA AUTO INDUSTRY CO.   (TW) 

No. 116, Zhengnan 6th St., Yongkang 
Dist., Tainan City, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu. 
 
 

(210) 4-2012-26777 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nghe Nhìn Hay 
Và Đẹp  (VN) 
337B Điện Biên Phủ, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính; bán buôn thiết bị phần cứng máy tính; bán buôn thiết bị 
nghe nhìn; bán buôn thiết bị điện tử; bán buôn thiết bị viễn thông; quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-26778 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.7.23; 26.4.1; 26.1.1; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bánh Sầu Riêng  
(VN) 
190 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh sầu riêng. 
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(210) 4-2012-26779 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A6.3.14; 3.7.17; A1.1.2; 1.15.15; 
1.15.21; 5.3.11 

(591) Đỏ, vàng, đen, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Vinadco   (VN) 
229 Hải Phòng, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc. 
 
 

(210) 4-2012-26780 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.10; 25.7.20 
(591) Xanh dương, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư xuất nhập khẩu tổng 
hợp Sài Gòn  (VN) 
27 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; 
tư vấn tài chính; môi giới bất động sản; cho mua thuê tài chính.  

 
 

(210) 4-2012-26783 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất dịch vụ Vũ Quốc  (VN)
262/2A Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, túi xách. 
 
 

(210) 4-2012-26784 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.1.2; A17.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất dịch vụ Vũ Quốc  (VN)
262/2A Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, túi xách. 
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(210) 4-2012-26786 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; A2.5.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tân ý  
(VN) 
Số 37 Lô 2A KĐT Trung Yên, Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động); giày dép, mũ nón, dây 

lưng bằng vải, tất, cà vạt  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, mua bán mũ nón, mua bán túi xách, dây lưng, ví da, 
xuất nhập khẩu quần áo các loại, xuất nhập khẩu mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời; trang, thiết kế đồ họa.  

 
 

(210) 4-2012-26787 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tân ý  
(VN) 
Số 37 lô 2A KĐT Trung Yên, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động); giày dép, mũ nón, dây 

lưng bằng vải, tất cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, mua bán mũ nón, mua bán túi xách, dây lưng, ví da, 
xuất nhập khẩu quần áo các loại, xuất nhập khẩu mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa.  

 
 

(210) 4-2012-26788 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 3.7.7; A3.7.24; A2.5.23; 
A26.11.12 

(591) Xám, xanh ôliu, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Gia Anh Bảo  (VN) 
34 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2012-26790 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY   (US) 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 
Illinois 60642, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo, kẹo bạc hà, viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi.  
 
 

(210) 4-2012-26791 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Minh 
Phó  (VN) 
Số 395/17N Lê Quang Định, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Bảng thông báo điện tử.  
 
 

(210) 4-2012-26792 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) WELDKING (GUANGZHOU) 

ELECTRIC INC  (CN) 
Nan Xiang San Road, Science City, Hi-
Tech Industrial Development Zone- 
Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị cắt bằng hồ quang điện; thiết bị hàn bằng hồ quang điện; máy 
hân điện; thiết bị hàn điện; thiết bị hàn (nối) dùng điện; thiết bị hàn (nối) kim loại dùng 
điện; thiết bị hàn băng tia lửa hồ quang điện; thiết bị hàn (nối) dùng khí gas; mỏ hàn (hình 
súng, máy) hàn (nối) dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-26793 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.11; 26.13.25 
(591) Nâu 
(731) Công ty cổ phần phần Mềm 

Mây   (VN) 
Lầu 5, Soffice, 25Bis Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trang web.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy 
tính, thiết bị, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn, cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung 
cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; hãng thông tấn; hãng tin tức. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng. 

 
 

(210) 4-2012-26794 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Thuỷ 2  (VN) 
51 Triệu Quang Phục, phường Lạc Đạo, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp dịch vụ đồ uống (có cồn và không có cồn) cho người tiêu 
dùng (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-26795 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Viện ứng dụng Công Nghệ  (VN)
Số 25, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26796 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Minh Phương  (VN) 
303/4 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých; món ăn điểm tâm; bánh gạo. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-26797 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tô Nga Dũng  (VN) 
21 cư xá ụ Tàu, đường Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; lõi băng dính 
cách điện làm bằng giấy; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc, tất cả thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 
điện; sơn cách điện; lá kim loại bọc cách điện, tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho mục đích văn phòng 
và gia đình, băng dính dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói, chất dẻo dùng làm mô hình, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, 
băng dính cách điện, vật liệu cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn 
cách điện.  

 
 

(210) 4-2012-26798 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tô Nga Dũng   (VN)
21 cư xá ụ Tàu, đường Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 
đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; lõi băng dính 
cách điện làm bằng giấy; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc, tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 
điện; sơn cách điện; lá kim loại bọc các điện, tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho mục đích văn phòng 
và gia đình, băng dính dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói, chất dẻo dùng làm mô hình, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, 
băng dính cách điện, vật liệu cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn 
cách điện. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1027 

(210) 4-2012-26799 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.1; 26.13.25 
(731) AOKI GROUP INC  (US) 

1655 Makaloa St. Unit 1104, Honolulu. 
Hawaii, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng cung cấp bánh mì kẹp và súp chay; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn 
và đồ uống mang đi. 

 
 

(210) 4-2012-26801 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Võ Đình Duy   (VN) 
Số 76 đường Độc Lập, xóm 2, phường 3, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 29: Giò chả (làm từ thịt heo, thịt bò, thịt gà); nem chua (làm từ thịt, không phải 

nem cuộn); bò viên; thực phẩm làm từ cá; Pate gan; Patê (chế biến từ thịt, không phải 
bánh patê thịt). 

 
Nhóm 30: Nem cuốn (chả giò); bánh mì; bánh ngọt; bánh nướng thịt; chế phẩm ngũ cốc; 
thực phẩm giàu tinh bột. 

 
 

(210) 4-2012-26802 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh da trời, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sơn Phúc   (VN) 
A.32 khu phố 1, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chà ron (trám khe hở giữa hai viên 
gạch); gạch xây dựng; gạch ốp tường; gạch lát nền.  
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(210) 4-2012-26803 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
Kim Châu   (VN) 
06A Bến Xóm Củi, phường 11, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 14: Nữ trang; đồ trang sức.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đồ trang sức.  
 
 

(210) 4-2012-26804 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, xanh lá cây, 

xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa tươi; sữa bột; sữa chua; pho mai.  
 
 

(210) 4-2012-26805 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh da trời
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa tươi; sữa bột; sữa chua; pho mai.  
 
 

(210) 4-2012-26807 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 2.1.1; A2.1.23 
(591) Xanh da trời, xanh ngọc, xanh tím than, 

xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật hợp danh 
ECOLAW   (VN) 
843 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 
 

(210) 4-2012-26808 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.1; 26.1.2; 20.7.1 
(591) Xanh da trời, xanh ngọc, xanh tím than, 

xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật hợp danh 
ECOLAW   (VN) 
843 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2012-26809 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần lumi Việt 
Nam  (VN) 
Số 15, ngõ 40 đường Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, bảng điều khiển điện [điện], khoá điện, thiết bị điều khiển từ xa, 

cầu dao điện, thiết bị báo động. 

 
 

(210) 4-2012-26810 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lumi Việt 
Nam  (VN) 
Số 15 ngõ 40, đường Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, bảng điều khiển [điện], khóa điện, thiết bị điều khiển từ xa, bộ 

ngắt; điện, thiết bị báo động. 
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(210) 4-2012-26811 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.11.18; 24.11.25; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ khách sạn Vương Tài  (VN) 
20 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-26812 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, ghi xám, đen, trắng 
(731) Trần Triệu Huân   (VN) 

80 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng ngũ kim như: bù Ion, ốc vít, đinh, bản lề, ô khóa, chốt cửa, súng 
bắn keo, dụng cụ cầm tay. 

 
 

(210) 4-2012-26813 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất- thương 
mại - dịch vụ Kỳ Danh  (VN) 
43/11 Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, tinh bột, bột ngũ cốc; trà; cà phê; phụ gia thực phẩm (gia vị). 
 
 

(210) 4-2012-26814 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JECK CO., LTD   (JP) 
1-24-2 Ohara, Setagaya-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chiết xuất của hoa (tinh dầu); xà phòng; gel; dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; nước dưỡng dữ ẩm và se chỗ chân lông cho da. 
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(210) 4-2012-26815 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 26.2.1 
(731) MR. SOMCHAI LUECHAPUDIPORN  

(TH) 
502/366 Asoke-Dindaeng Road, 
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10320 
Thailand  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26816 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Đạo   (VN)
B19/405C ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán săm xe (ruột xe), lốp xe (vỏ xe), mua bán phụ tùng xe các loại. 
 
 

(210) 4-2012-26817 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A2.9.16 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Đạo   (VN)

B19/405C ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán săm xe (ruột xe), lốp xe (vỏ xe), mua bán phụ tùng xe các loại.  
 
 

(210) 4-2012-26818 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(591) Đỏ, trắng, nâu, ghi xám 
(731) Cơ sở AJA   (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
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(210) 4-2012-26819 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(591) Đỏ, trắng, nâu, ghi xám 
(731) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-26820 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại và dịch vụ Yến Sào Việt (VN)
Lô 23, đường 11, khu quy hoạch đông 
Võ Thị Sáu, phường Nhơn Bình, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (thực phẩm); vi (vây) cá mập; bào ngư (không còn sống); hải sâm 
(không còn sống). 

 
 

(210) 4-2012-26821 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23 
(591) Xám, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Wonav  (VN) 

Nhà 208 tòa nhà Lakeside, khu đô thị Chí 
Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa.  
 

(210) 4-2012-26822 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ Rô Bốt  (VN) 
24/1A, đường 102, Tăng Nhơn Phú A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn người máy (máy móc).  
 
 

(210) 4-2012-26823 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) GUANGZHOU HELENA CLOTHING 
INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Room 801-805, No.399 Yun Cheng Nan 
3RD Road, Baiyun District, Guangzhou 
City, Guangdong Province, People's 
Republic of China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; cặp học sinh; vali; túi xách tay; ba lô; túi du lịch; túi thể thao bằng 
da; vali (hành lý); vali du lịch; «. 

 

Nhóm 25: Quần áo (cho người); áo phông ngắn tay; áo sơ mi; áo nịt len; giày (trang 
phục); trang phục dệt kim; ca vát; thắt lưng (trang phục); mũ; găng tay (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-26824 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) GUANGZHOU HELENA CLOTHING 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 801-805, No.399 Yun Cheng Nan 
3RD Road, Baiyun District, Guangzhou 
City, Guangdong Province, People's 
Republic of China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; cặp học sinh; vali; túi xách tay; ba lô; túi du-lịch; túi thể thao bằng 
da; vali (hành lý); vali du lịch; «.   

 

Nhóm 25: Quần áo (cho người); áo phông ngắn tay; áo sơ mi; áo nịt len; giày (trang 
phục); trang phục dệt kim; ca vát; thắt lưng (trang phục); mũ; găng tay (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-26825 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) GUANGZHOU HELENA CLOTHING 
INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Room 801-805, No.399 Yun Cheng Nan 
3RD Road, Baiyun District, Guangzhou 
City, Guangdong Province, People's 
Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; cặp học sinh; vali; túi xách tay; ba lô; túi du lịch; túi thể thao bằng 
da; vali (hành lý); vali du lịch; «.   
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(210) 4-2012-26827 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn 
Thắng  (VN) 
Số 69/140 quốc lộ 1A, ấp Tân Phú A, thị 
trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Cá viên; bò viên; xúc xích; lạp xưởng.  

 
 

(210) 4-2012-26828 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Trắng, hồng (540) 

 

(731) Tạ Ngọc Bình  (VN) 
Số 108/22C Hậu Giang, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo trẻ em, người lớn; mua bán ví (bóp), thắt lưng (dây nịt), móc 

chìa khóa; mua bán phụ kiện thời trang.  
 
 

(210) 4-2012-26829 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.2 
(731) LIU RENCHAO  (CN) 

No. 9. 6F., Unit 4 of Tower 7, No. 20 
Wangjiang Road, Wujin Town, Xinjin 
County, Sichuan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Đất sét làm đồ gốm [nguyên liệu thô]; đất sét chịu lửa; khuôn đúc, không bằng 

kim loại; xi măng cho lò cao; đất sét nung [vật liệu chịu lửa]; lớp ốp tường, không bằng 
kim loại, dùng cho xây dựng; xi măng dùng cho lò cao; gạch. 

 
 

(210) 4-2012-26830 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ADAMED SP. Z O.O.   (PL) 
PiÐnkãw 149, 05- 152 Czosnãw 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-26831 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PABIANICKIE ZAKLADY 
FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPOLKA AKCYJNA   (PL) 
5 Marszalka J. Pilsudskiego Str., 95-200 
Pabianice, Poland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-26832 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26833 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26834 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan    (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26835 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26836 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Eurotek-Pharm   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26837 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Nam   (VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26838 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 12/3 929 689 25.06.2012 FR 

(731) THS BACHE-GABRIELSEN   (FR) 
32 rue de Boston, BP 62, 16100 Cognac, 
France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu tiêu cơm uống sau bữa ăn (rượu mùi và rượu 
cồn); rượu mạnh.  
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(210) 4-2012-26842 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng chàm cà phê 

(540) 

  

(731) Lê Minh Phương  (VN) 
303/4 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mì kẹp nhân; bánh xăng đuých; món ăn điểm tâm; bánh gạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-26844 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION   (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 
20817, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến (quảng cáo) cho khách sạn và nhà hàng ăn uống thông qua 

chương trình hội viên trung thành. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện), dịch vụ quầy rượu và quán rượu; dịch vụ nhà trọ tại khu nghỉ 
dưỡng (resort) và dịch vụ nhà trọ. 

 
 

(210) 4-2012-26845 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.2; 5.5.19; A5.5.21; A5.11.13 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt

(540) 

  

(731) Nguyễn Phong Lữ  (VN) 
Chợ Cũ, An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; trứng, sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật, mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.  
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(210) 4-2012-26846 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MONCIGALE   (FR) 
Quai de la Paix - 30300 Beaucaire, 
France 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
 
 

(210) 4-2012-26849 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.22; A26.11.12; 2.1.1; A2.1.23;
2.3.1; A2.3.23; A2.3.2; 2.5.1; A2.5.23 

(731) J & K INTERNATURAL CO., LTD.  
(TH) 
3/2 Pimpa, Bang Prakong, Chachoengsao 
24180, Thailand   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu và dầu xả tóc; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; mỹ 
phẩn chăm sóc da; kem bôi ngực (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-26850 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20 
(731) J & K INTERNATURAL CO., LTD.  

(TH) 
3/2 Pimpa, Bang Prakong, Chachoengsao 
24180, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu và dầu xả tóc; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; mỹ 
phẩn chăm sóc da; kem bôi ngực (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-26851 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.3.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) SOUL.,LTD  (KR) 

131 (Janghangdong), Jangdaegil 42, 
Ilsandong-Gu, Goyang-Si, Gyeonggi-do, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi dải rút; ba lô học sinh; vali du lịch; 
vali; túi hai quai xách tay; túi đeo vai; ba lô; hộp/ví đựng danh thiếp; bao để móc chìa 
khóa; ví tiền/túi cầm tay bằng da; hộp/ví đựng thẻ; ví bỏ túi. 

 
 

(210) 4-2012-26852 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) INDUS BIOTECH PRIVATE LIMITED  

(IN) 
1, Rahul Residency, Plot Nos.6 & 7, Off 
Salunke Vihar Road, Kondhwa, Pune- 
411048, Maharashtra, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú ý; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 
 

(210) 4-2012-26854 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang   (VN) 
185/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục truyền hình (dùng đề truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), 

dây cáp mạng máy vi tính, dây loa; máy biến áp.  
 
 

(210) 4-2012-26855 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang   (VN) 
185/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), 

dây cáp mạng máy vi tính, dây loa; máy biến áp.  
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(210) 4-2012-26856 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang  (VN) 
185/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), 

dây cáp mạng máy vi tính, dây loa, máy biến áp.  
 
 

(210) 4-2012-26857 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đen, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang  (VN) 
185/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), 

dây cáp mạng máy vi tính, dây loa, máy biến áp.  
 
 

(210) 4-2012-26858 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.15; A26.11.12; A8.1.17; 
26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng, vàng đậm, 
s«c«la 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thức phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-26859 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A8.1.17; A11.3.20; 
A11.3.25; 11.3.14; A11.3.4; 5.5.19 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thức phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; chè (trà xanh); cacao; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-26861 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-26862 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-26863 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-26864 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-26865 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-26866 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-26867 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-26868 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26869 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26870 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26871 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-26872 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26873 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26874 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26875 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-26876 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26877 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26878 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-26879 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-26880 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y.  

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc.  

 
Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà.  

 
 

(210) 4-2012-26884 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; Nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải 
là hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y, thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm 
diệt trừ động vật gây hại.  

 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm (trừ thiết bị giảng dạy).  

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân.  

 
Nhóm 30: Chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu).  

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc.  

 
Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà.  
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(210) 4-2012-26885 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  (VN)
333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim loại; 
vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê 
tông hoặc bằng đá hoa.  

 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; đồ 
dùng cho giường (trừ đồ vải); đô đạc; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà. 

 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề lâm vườn và lâm nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-26886 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  (VN)
333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim loại dạng lá dùng cho hoạ sỹ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc nhóm này không bao gồm sơn 
cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in.   

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y.   

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ.  
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Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.   
 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ.    

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc.  

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hoá học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ;  vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; ống mềm 
không bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim loại; 
vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê 
tông hoặc bằng đá hoa.  

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh.   

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo; 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ).  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể.   

 
Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giặt là.  

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ môi 
giới hôn nhân.  
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(210) 4-2012-26888 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  (VN)
333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 

hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; 
dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông.   

 
Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ 
cung cấp các tiện nghi giải trí; dịch vụ dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc.   

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch.   

 
 

(210) 4-2012-26890 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  (VN)
333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành.y; chế phẩm hóa họe dùng cho thù y; thực 

phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm 
diệt trừ động vật gây hại.  
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Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân.  

 
Nhóm 30: Chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu).  

 
 

(210) 4-2012-26891 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ người 

làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách 
điện, cách nhiệt); chất mâu; mực in.  

 
Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; Thuốc đánh răng; Chất để tẩy rửa 
không ?lùng trong hoạt động sản xuất và không dung cho mục đích y tế; Chế phẩm để 
giặt; Xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 04: nhiên liệu; nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; đầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da.  

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; Công trình xây dựng không bằng kim 
loại; Lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); Cửa, không bâng kim 
loại; Vật liệu gia cố; không bằng kim loại dùng cho xây dựng; Đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2012-26892 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-26893 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-26894 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-26895 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26896 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23 
(591) Xanh lam đậm, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông tin & truyền thông 
Minh Đức   (VN) 
Số 47, ngõ 122, đường Láng, phường Thịnh
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, bao gồm: quảng cáo trên internet; bán lẻ hàng hóa 
hữu hình, bao gồm: thiết bị máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; thiết bị và linh 
kiện điện tử cụ thể là điện thoại di động và phụ tùng của điện thoại di động, viễn thông, 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy tự động hóa; máy móc, thiết bị giáo dục; đồ dùng cho 
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gia đình cụ thể là: tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, quạt máy, máy xay sinh tố; vật 
liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; nguyên liệu nông, lâm sản (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống; thực phẩm; giao gửi số hóa các dữ liệu, được hiểu là biên tập, hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-26897 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh ngọc, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông tin & truyền thông 
Minh Đức  (VN) 
Số 47, ngõ 122, đường Láng, phường Thịnh
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, bao gồm: quảng cáo trên internet; bán lẻ hàng hóa 
hữu hình, bao gồm: thiết bị máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; thiết bị và linh 
kiện điện tử cụ thể là điện thoại di động và phụ tùng của điện thoại di động, viễn thông, 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy tự động hóa; máy móc, thiết bị giáo dục; đồ dùng cho 
gia đình cụ thể là: tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, quạt máy, máy xay sinh tố; vật 
liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; nguyên liệu nông, lâm sản (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống; thực phẩm; giao gửi số hóa các dữ liệu, được hiểu là biên tập, hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 38: Thư điện tử; trao đổi dữ liệu điện tử (trao đổi các dữ liệu dưới dạng có cấu trúc 
từ máy tính điện tử này sang máy tính điện tử khác). 

 
 

(210) 4-2012-26898 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona
85029, United States of Armerica  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Túi đựng gậy đánh gôn; gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn.  
 
 

(210) 4-2012-26899 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 
85029, United States of Armerica  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Túi đựng gậy đánh gôn; gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1053 

(210) 4-2012-26900 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  (SE) 
SE- 105 45 Stockholm, Sweden   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; máy ướp lạnh; lò nướng; máy hút mùi dùng cho bếp ăn; ngăn lò nướng 
dùng để hâm nóng thức ăn.  

 
 

(210) 4-2012-26901 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  (SE) 
SE- 105 45 Stockholm, Sweden   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy ly tâm; máy vắt khô quần áo (không sấy).  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy ướp lạnh; lò nướng; máy hút mùi dùng cho bếp ăn; ngăn lò nướng 
dùng để hâm nóng thức ăn; máy sấy khô quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-26903 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  (SE) 
SE- 105 45 Stockholm, Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; máy ướp lạnh; lò nướng; máy hút mùi dùng cho bếp ăn; ngăn lò nướng 
dùng để hâm nóng thức ăn.  

 
 

(210) 4-2012-26904 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, xám. 
(731) HANGZHOU SHUNWANG 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Building 3, No. 75 West Wenyi Rd., 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 
Province, P. R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 

tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; 
chương trình trò chơi máy tính; hộp đựng băng trò chơi viđêô; thiết bị liên lạc; mạch tích 
hợp; tín hiệu bằng đèn neon; phim hoạt hình. 
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Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyền 
trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn 
quản lý nhân sự; biên tập thông tin và cơ sở dữ liệu máy tính; thông tin thương mại và tư 
vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; thư điện tử; gửi tin nhắn; 
cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ điện báo; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; truyền qua vệ tinh; phát 
chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; 
thông tin giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo; xuất bản sách; sản xuất chương 
trình biểu diễn; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 
tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; dịch 
vụ sao chép các chương trình máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; tư vấn 
kiến trúc; dịch vụ thiết kế bao bì; nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-26905 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đen, cam 
(731) KUOK REGISTRATIONS LIMITED  

(WS) 
Level 1 Central Bank of Samoa Building, 
Beach Road, APIA, Samoa  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Nghề kế toán; lập các báo cáo kế toán; quảng cáo; quảng cáo thông qua thư tín; 

truyền bá tài liệu quảng cán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh chuyên sâu; 
thông tin kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; tập 
hợp thông tin vào dữ liệu máy tính; phân tích giá thành; tập hợp bằng máy tính các yêu 
cầu đặt hàng; phân phối hàng mẫu; dịch vụ chuyên gia tư vấn về hiệu quả công việc (làm 
tăng hiệu quả công việc); đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu tiếp thị; quan hệ công chúng; 
hỗ trợ quản lý công nghiệp và thương mại; quản lý hàng tồn kho; xử lý các yêu cầu đặt 
hàng; dịch vụ đặt hàng qua thư từ; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ khách hàng ; xúc 
tiến mua bán hàng hoá cho người khác (dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá 
và dịch vụ cho người khác]); tất cả thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa hoặc thư tín; lập kế hoạch phân phát bằng 
- máy tính có liên quan đến vận chuyển; phân phát hàng hóa; phân phát hàng hóa thông 
qua thư đặt hàng; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển; vận chuyền bằng đường 
hàng không; vận chuyển bằng tàu, thuyền; vận chuyển bằng đường bộ; cung cấp thông tin 
về vận- chuyển và kho hàng thông qua mạng máy tính toàn cầu; sắp xếp lộ trình, vận 
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chuyển và các thông tin liên quan, tất cả được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu 
trên máy tính hoặc qua mạng internet; vận chuyển; đóng gói và lưu kho hàng hóa; sắp xếp 
hành trình; đặt chỗ vận chuyển; cho thuê công-ten-nơ chứa hàng; thông tin vê kho hàng; 
thông tin vận chuyển; cho thuê xe tải; dịch vụ kho chứa hàng; đóng gói hàng hóa; vận 
chuyển trong nội bộ kho hàng; sắp xếp hàng hóa lên giá trong kho; dịch vụ tư vân, cung 
cấp thông tin và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-26906 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Aceites GarcÝa De La Cruz, S.L.  

(ES) 
Reyes Catãlicos, 23, Apartado 18, 45710 
- Madridejos Toledo, Spain  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ôliu. 
 
 

(210) 4-2012-26907 (220) 28.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho 

thức ăn động vật chủ yếu bao gồm các sản phẩm phụ của quá trình lên men a xít amin; 
chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm chủ yếu 
bao gồm các sản phẩm phụ của quá trình lên men a xít amin; protein bổ sung cho thức ăn 
động vật; protein bổ sung cho thực phẩm; protein cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26908 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; A3.7.24; A26.11.12; 25.7.20; 
26.13.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

yến sào á Châu  (VN) 
753/9 Lò Gốm, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn); 
yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến.  

 
 

(210) 4-2012-26909 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) WOWPRIME CORP.   (TW) 

29F., No. 160, Sec. 1, Taichung Port Rd., 
West Dist., Taichung City 40354, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trọ 

(dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời).  
 
 

(210) 4-2012-26910 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 11.3.18; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

đen 
(731) WOWPRIME CORP.   (TW) 

29F., No. 160, Sec. 1, Taichung Port Rd., 
West Dist., Taichung City 40354, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trọ.  

 
 

(210) 4-2012-26911 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A1.1.4; 26.1.2; 26.13.25; 2.7.23; 
4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá mạ, vàng chanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế và phát triển giáo 
dục Havina  (VN) 
Số 7, ngõ 25 đường Võ Văn Dũng, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục học viện, trường đại học; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, đào 

tạo thực hành. 
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(210) 4-2012-26912 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, xã Đông Thạnh, phường 
Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh quảng cáo: dược phẩm, thuốc đông nam dược, 
thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám, chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-26913 (220) 26.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, xã Đông Thạnh, phường 
Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh quảng cáo: dược phẩm, thuốc đông nam dược, 
thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám, chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-26915 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Chí Kiên   (VN) 

Thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2012-26917 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.1; A26.3.6; 
A26.3.7 

(591) Nâu, vàng, trắng, xanh 
(731) JC COMSA CORPORATION   (JP) 

1-15-1, Ebisu-minami, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh pizza; chế phẩm từ ngũ cốc; bánh pizza; bánh mỳ; bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-26918 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 
(731) Phạm S  (VN) 

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống trà (chè).  

 
 

(210) 4-2012-26919 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; 3.7.21; 
A3.7.24 

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, dịch 
vụ, thương mại Duy Khánh Di 
Linh   (VN) 
21 Nguyễn Huệ, khu phố 5, thị trấn Di 
Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 

 
 

(210) 4-2012-26920 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.15.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhất 
Đại Long  (VN) 
96 Lê Văn Hiến, tổ 22, P. Khuê Mỹ, 
quận Ngũ Hàng Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà. 
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(210) 4-2012-26921 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) BETTER VISION GROUP CO., LTD.  

(TH) 
30/113, Village No.8, Ratanathibate Road, 
Bangkraso Sub-district, Muang Nonthaburi
District, Nonthaburi Province, Thailand 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt.  

 
 

(210) 4-2012-26922 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.5.1; A26.11.13; 26.3.23 
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón và khăn trùm đầu; quần áo lót.  
 
 

(210) 4-2012-26923 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) THE H. D. LEE COMPANY, INC.  (US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, USA 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-26924 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản xuất 
và thương mại Hà Nguyệt  (VN)
Xóm 1, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-26925 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản xuất 
và thương mại Hà Nguyệt  (VN)
Xóm 1, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-26926 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TREND POT, INC   (US) 
411 Lafayette Street, 3rd Floor, New 
York, NY 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; sách.  
 
 

(210) 4-2012-26927 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Cam, vàng 
(731) MOLLY's COFFEE INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2012-26929 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 26.13.25 
(591) Ghi xám, xanh da trời, xanh tím than 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Texo tư vấn 
và đầu tư   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Lạc Hồng, số 85 Lê Văn 
Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại 
thất, máy móc xây dựng, tư vấn quản lý dư án; tư vấn lập hồ sơ mời thầu.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất dộng sản; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ giám sát thi công công trình xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, 
công nghiệp; lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị công nghệ, thiết bị điều khiển, hệ thống 
điện công nghiệp, hệ thống điện dân dụng, lắp đặt và sửa chữa hệ thống thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá, hàng khách; dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội, ngoại thất, thiết kế công trình xây dưng dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế hệ thống điện; lập dự án đầu tư xây dựng, 
thẩm tra dự án đầu tư. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-26930 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa thuốc; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; nước súc miệng chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-26931 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Hùng  (VN) 
Hộ khẩu số 2761, ấp Trí Đồ, xã Bình 
Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 

 
 

(210) 4-2012-26932 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hữu Nghị  (VN) 
Phường Phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (thao tác bằng tay) 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1062 

(210) 4-2012-26933 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 1.3.1; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàn Thiện   (VN) 
Số 8 ngách 44/26 Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; máy hút mùi; lò nướng. 
 
 

(210) 4-2012-26934 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.3; A1.1.2; 25.7.20; 26.3.1; 
A26.11.12; 5.13.4; 5.7.1; 3.7.17 

(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt Pháp  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-26935 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 1.15.9 
(591) Xanh lam, tím, tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo và giải trí Mỹ 
Thanh   (VN) 
P302, nhà A4, 29 Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 41: Tổ chức trình diễn ca nhạc, nghệ thuật; dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật 
dàn dựng bằng hình; dàn dựng băng video; ghi băng video; thu băng viđeo; ghi bằng hình.  

 
 

(210) 4-2012-26936 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Cơ sở Kim Minh   (VN) 

1138A, Nguyễn Văn Quá, tổ 6A, khu 
phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
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(210) 4-2012-26937 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.7.20 
(731) Cơ sở Kim Minh  (VN) 

1138A, Nguyễn Văn Quá, tổ 6A, khu 
phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2012-26938 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.11.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
nội thất Platinum  (VN) 
161 Võ Văn Tần, phường 06, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kiến trúc; kiến trúc; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-26939 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy làm khuôn; máy ép trái cây; máy khoan; máy tiện.  
 

Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; máy tính xách tay; máy fax; máy in dùng với máy vi tính ; dây 
dẫn điện; dây cáp điện.  

 

Nhóm 10: Hộp phân liều thuốc uống; chén xét nghiệm; chai lọ xét nghiệm; cốc đong; ống 
nghiệm; que lấy mẫu thử nghiệm (tất cả là dụng cụ dùng trong y tế). 

 

Nhóm 11: ấm điện; ca điện; bình thủy điện; tủ lạnh; nắp bồn cầu bằng nhựa; chân quạt 
máy bằng nhựa; bồn tắm bằng nhựa; máy lạnh; máy sấy tóc; máy pha cà phê. 

 

Nhóm 16: Bìa hồ sơ bằng nhựa; kẹp hồ sơ bằng nhựa; hộp bút; bút bi; thước kẻ học sinh; 
thước vẽ kỹ thuật.  

 

Nhóm 17: Phôi PET (nhựa bán thành phẩm).  
 

Nhóm 19: Nhà ở lắp ráp bằng nhựa; nhà chống lũ bằng nhựa. 
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Nhóm 20: Ghế, kệ; bàn; tủ; tấm nâng hàng (pallet), không bằng kim loại; két nhựa.  
 

Nhóm 21: Giỏ đi chợ; lồng bàn; chậu hoa; khay nhựa; bình nhựa; hũ nhựa; thùng đựng; 
thau; xô; rổ.  

 

Nhóm 28: Phao bơi; áo phao; cần câu cá; mồi bằng nhựa mềm (mồi câu giả).  
 
 

(210) 4-2012-26945 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 7.1.6; 7.1.3; A26.11.12; 5.1.9; 
A5.1.16; 7.1.24 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, nâu 
vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH HATIDA Ninh 
Thuận   (VN) 
Số 21 Nguyễn Văn Cừ, phường Đài Sơn, 
thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa; dịch vụ tắc-xi (taxi).  
 
 

(210) 4-2012-26946 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.7.20; 5.3.11; A5.3.15
(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Long Đỉnh   (VN) 
Thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (trà ô long). 
 
 

(210) 4-2012-26947 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.3.1; A20.1.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ quảng 
cáo Bút Chì Vàng   (VN) 
121 A/56 Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2012-26948 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SUN DO   (VN) 
Số nhà 10/7 đường Trần Nhật Duật, 
phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt nêm (gia vị); gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-26950 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) BEIERSDORF AG   (DE) 
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26952 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 
FACTORY, INC.   (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto Tokushima 772-8601, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng ở dạng rắn, bột hoặc lỏng có chứa prô-tê-in, peptit, axit 
amin v.v. làm nguồn prô-tê-in; chất bổ sung thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ 
sung ăn kiêng và dinh dưỡng; chế phẩm và các chất được.  

 
 

(210) 4-2012-26953 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 25.1.25; A25.1.10 
(731) Nguyễn Thị Lý  (VN) 

Số nhà 26, ngõ 383 Phúc Tân, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-26955 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(731) DAEKYO CO., LTD.   (KR) 

446-3. Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay; sách tranh; bìa cặp để kẹp tài liệu; áp phích quảng cáo; sổ phác họa (sổ 
phác thảo); ảnh chụp; bút chì; bút màu; hộp đựng bút chì; catalô trong lĩnh vực giáo dục 
trẻ em; sách mỏng trong lĩnh vực giáo dục trẻ em; biểu đồ dùng cho hỗ trợ giáo dục trẻ 
em; ấn phẩm dùng cho hỗ trợ giáo dục trẻ em; dụng cụ giảng dạy bao gồm ảnh chụp và 
tác phẩm viết giúp cải thiện khả năng nhớ từ; xuất bản phẩm như là sách, cuốn sách nhỏ, 
ấn phẩm (quảng cáo) phát tay, sách bài tập trong lĩnh vực giáo dục trẻ em.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách, sách giáo khoa, báo, catalô, sách mỏng, tạp chí xuất bản đinh 
kỳ, tài liệu phục vụ cho giáo dục; xuất bản trực tuyến sách, sách giáo khoa, báo, catalô, 
sách mỏng, tài liệu phục vụ cho giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến phục vụ cho 
học tập trong lĩnh vực giáo dục trẻ em; cung cấp thông tin về giáo dục; các dịch vụ giáo 
dục bao gồm điều khiển các lớp học trực tuyến về toán, ngoại ngữ, khoa học; giảng dạy 
ngoại ngữ.  

 
 

(210) 4-2012-26957 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 
Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 
0nn, England 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thuốc, chế phẩm thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-26958 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 840142854 29.05.2012 BR 

904850277 29.05.2012 BR 
840142862 29.05.2012 BR 
904850340 29.05.2012 BR 
940850382 29.05.2012 BR 

(531) 9.9.10; 26.1.2; A9.9.25 
(731) ALPARGATAS S.A.   (BR) 

Rua Funchal, 160, Vila OlÝmpia, S·o 
Paulo, Brazil  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (bằng kim loại quý). 
 

Nhóm 18: Túi xách, khung (túi xách tay), túi xách (để đi săn, phụ kiện), túi xách bằng da 
dùng để đựng, túi da để đựng công cụ, xắc tay bằng lưới có quai bằng xích, túi xách tay, 
túi du lịch, túi cho người leo núi, túi cho người đi cắm trại, ví đựng tiền, ví đựng đồ trang 
điểm (rỗng), ô (dù), ô che nắng, vali, balô, cặp đựng giấy tờ, cặp học sinh, ví đựng danh 
thiếp, túi mua hàng, túi ngựa thồ, túi xách, bao để đựng vợt, ví đựng tiền xu, hộp đựng mỹ 
phẩm (rỗng), túi xếp dành cho người du lịch, ví đựng tiền.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng hóa bằng vải, cụ thể là vải lanh dùng trong nhà, khăn tay, khăn ăn, 
khăn mặt, khăn đi biển, tất cả trong nhóm này.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh 
doanh về đồ đội đầu; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại 
và kinh doanh về vật dụng cho quần áo; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, 
hỗ trợ thương mại và kinh doanh về hàng hóa và các sản phẩm sản xuất bằng da và giả da; 
dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về vật 
dụng cho tập thể dục; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại 
và kinh doanh về vật dụng cho tập thể thao; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương 
mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về cao su; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn 
thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về chỉ và dây cáp; dịch vụ thông tin thương 
mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về da thuộc; dịch vụ thông tin 
thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về chỉ và sợi cho mục 
đích dệt; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh 
doanh về túi du lịch và vali; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ 
thương mại và kinh doanh về máy móc; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, 
hỗ trợ thương mại và kinh doanh về nguyên liệu nhựa để đóng gói; dịch vụ thông tin 
thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về nguyên liệu sợi dệt 
thô; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về 
sản phẩm dệt; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh 
doanh về nhựa nhân tạo chưa qua chế biến; dịch vụ thông tin thương mại, tư vấn thương 
mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về nhựa thô tự nhiên; dịch vụ thông tin thương mại, 
tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về quần áo; dịch vụ thông tin thương 
mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về giày; dịch vụ thông tin 
thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về vải; dịch vụ thông tin 
thương mại, tư vấn thương mại, hỗ trợ thương mại và kinh doanh về vải bạt. 

 
 

(210) 4-2012-26959 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 17.2.1; A17.2.2; 26.5.1; 26.13.25
(591) Trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phi  (VN) 
177 Hùng Vương, phường 2, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý.  
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(210) 4-2012-26960 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 15.7.1; 25.7.20; 14.1.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cơ khí Đức Thành   (VN) 
253 tỉnh lộ 848, khu Tân An, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc phục vụ công nông nghiệp (máy xay lúa, máy sấy lúa, phụ kiện cơ 
khí (bộ phận của máy móc) phục vụ ngành công nông nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-26961 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ O.P.E.P  (VN) 
Số 10, ngõ Tân Lạc, đường Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Bình đựng dùng cho nhiên liệu lỏng, không bằng kim loại; bể chứa không bằng 
kim loại cũng không bằng xây; tủ nhiều ngăn.  

 
 

(210) 4-2012-26962 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.5.1; 26.1.1; 2.9.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tôi Yêu Bóng Đá  
(VN) 
28 đường số 11, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); huấn luyện (đào tạo); dịch vụ giải trí; 
tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cho thuê sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-26964 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân  (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26965 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26966 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26967 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-26968 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26969 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26970 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân  (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26971 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26972 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1071 

(210) 4-2012-26973 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-26974 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-26975 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-26976 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-26977 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng đùng 
trong y tế thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế; đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-26978 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Nguyễn Vĩnh Hoàng   (VN) 
147/36/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2012-26979 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở lắp ráp 
điện tử Minh Quang  (VN) 
20 đường số 42, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Lắp ráp đầu đĩa DVD, đầu đĩa karaoke. 
 
 

(210) 4-2012-26980 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu Lâm   (VN) 
24/3A Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cày; giàn cày, lưỡi cày; cái bừa; máy xới; máy khoan.  
 
 

(210) 4-2012-26981 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 15.7.1; 1.5.1; 3.4.7; 3.4.11 
(591) xanh dương, trắng, tím, nâu, xanh da 

trời, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu Lâm   (VN) 
24/3A Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cày, đĩa cày máy nông nghiệp (bộ phận của máy móc). 
 
 

(210) 4-2012-26984 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 26.3.23; A26.11.12; 24.15.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ xuất nhập khẩu Lâm   (VN) 
24/3A Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; pít tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); bạc đạn 
đĩa (bộ phận máy móc); bánh răng truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; hộp ổ trục 
(bộ phận máy móc); vòng găng pít tông.  
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(210) 4-2012-26985 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.15.1; 24.15.21; 26.5.1; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Lâm  
(VN) 
24/3A Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; pít tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); bạc đạn 

đĩa (bộ phận máy móc); bánh răng truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; hộp ổ trục 
(bộ phận máy móc); vòng găng pít tông. 

 
 

(210) 4-2012-26986 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 1.5.1; 15.7.1 
(591) Xanh tím than, trắng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Lâm  
(VN) 
24/3A Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cày, đĩa cày máy nông nghiệp (bộ phận của máy móc). 

 
 

(210) 4-2012-26988 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, xanh 
(731) NELSON'S FRANCHlSE (M) SDN. 

BHD   (MY) 
7, Jalan Penyelenggara, Ul/77, Taman 
Perindustrian Batu Tiga, 40150 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống cacao có sữa; bánh 

kẹo; bỏng ngô; kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2012-26989 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước hoa.  
 
 

(210) 4-2012-26990 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Phúc 
Đạt  (VN) 
35 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn 
phòng và khu thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ, quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-26991 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đen 
(731) Công ty cổ phần truyền thông

và xuất bản Việt Nam   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-26992 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SD CORPORATION   (JP) 
1-1-6 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp có hình, ấn phẩm; sách; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; ảnh 
chụp (được in).  

 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm nghệ thuật, cung cấp tiện nghi giải trí; cho thuê tranh vẽ và 
tác phẩm thư pháp; cung cấp các tiện nghi bảo tàng [dùng cho việc giới thiệu, trưng bày]  
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(210) 4-2012-26993 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.2; A26.11.12; 25.7.20; 21.1.1; 
A21.1.3; A21.1.4; 26.13.25 

(731) SHFL ENTERTAINMENT, INC.   (US) 
1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, 
Nevada 89119, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, tổ chức trực tiếp các trò chơi mang tính chất may rủi 
tại sòng bạc, các địa điểm vui chơi, và các địa điểm giải trí khác; trò chơi thực hiện trực 
tiếp do hai bên cá cược, cá cược hên xui đoán một sự kiện, một đối tượng có xảy ra hay 
không nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của trò chơi, tăng dần tiền 
thưởng liên quan đến trò chơi may rủi tổ chức tại sòng bạc, các địa điểm vui chơi, và các 
địa điểm giải trí khác; dịch vụ trò chơi đặt cược qua mạng trực tuyến và trò chơi chơi cho 
vui; dịch vụ chơi bài lá; trò chơi may rủi tương tác trực tiếp bằng thiết bị hiển thị hình ảnh 
(video) hoặc thiết bị điện tử khác; dịch vụ cung cấp, cho thuê và trao quyền tổ chức trò 
chơi trực tuyến và trực tiếp, cung cấp các trò chơi bằng phương tiện dựa trên một hệ thống 
máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện trên Internet; dịch 
vụ tổ chức trò chơi vì mục đích giải trí; các trò chơi vé số/xổ số; dịch vụ trò chơi trên bàn 
điện tử, chơi trực tiếp trên bàn bao gồm hoặc được kết hợp trên giao diện điện tử, trò chơi 
sòng bạc điện tử cho phép nhiều người chơi độc lập.  

 
 

(210) 4-2012-26994 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ADD OIL (M) SDN BHD   (MY) 
No. 23, Jalan SU 27, Taman Selayang 
Utama Industrial Park, 68100 Selayang, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu máy; dầu bánh răng; dầu 
động cơ; dầu để bôi trơn (loại dần thủy lực); dầu máy nén khí tổng hợp (dầu động cơ); 
dầu để cắt.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ phân phối hàng hóa (không kể dịch vụ vận chuyển); đại lý, 
bán buôn, dịch vụ đại diện, bằng bất cứ hình thức nào bao gồm dầu nhờn, dầu công 
nghiệp, dầu máy, dầu bánh răng, dầu động cơ (loại dầu thủy lực), dầu để cắt, mỡ công 
nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về quảng cáo, quản 
lý và điều hành kinh doanh, chức năng văn phòng; dịch vụ xúc tiến và kinh doanh tên và 
quyền cung cấp sản phẩm (cho người khác); dịch vụ giảm giá (bán lẻ, bán buôn hoặc các 
dịch vụ xúc tiến mua bán); bán lẻ hàng hóa (bằng bất kỳ hình thức nào), bao gồm bao 
gồm dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu máy, dầu bánh răng, dầu động cơ (loại dầu thủy 
lực), dầu để cắt, mỡ công nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; tập hợp các 
loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem 
và mua các hàng hóa này; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1077 

(210) 4-2012-26995 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1; 5.3.11; 5.3.16 
(591) Trắng, xanh rêu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng  (VN) 
1231/21C tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học dân tộc, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-26996 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DFS GROUP LIMITED  (HK) 
77 Mody Road, 8th Floor Tsimshatsui 
East Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ cụ thể là mua bán nước hoa, mỹ phẩm, đồng hồ, nữ 

trang, túi xách, giày dép, bánh qui và bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-26997 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-26998 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-26999 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27000 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27001 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27002 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-27003 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27004 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27005 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27006 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-27007 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27008 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) JIM BEAM BRANDS CO.   (US) 

510 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois 
60015, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn bao gồm rượu vốt-ca và rượu gin.  

 
 

(210) 4-2012-27010 (220) 29.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) VINA CARTA VIEJA S.A.   (CL) 
Francisco Antonio Encina No 231, Villa 
Alegre de Loncomilla, 7th Region, Chile  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-27011 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - vận tải Quân bảo  
(VN) 
51 đuờng số 15, phường Long Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Nhựa tự nhiên dạng thô. 
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(210) 4-2012-27012 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hình ảnh Thiên Thạch  (VN) 
153 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-27013 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV hình ảnh 
Thiên Thạch  (VN) 
153 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-27014 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV hình ảnh 
Thiên Thạch   (VN) 
153 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-27015 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV hình ảnh 
Thiên Thạch   (VN) 
153 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 
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(210) 4-2012-27016 (220) 30.11.2012 
 (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, nâu, trắng (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Đan Huy  (VN) 
61 đường 1C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 
 

(210) 4-2012-27017 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Vũ  (VN) 
443 đường Lê Văn Thọ, phường 09, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da hoặc vải giả da như: vali; cặp xách; túi xách; ví (bóp), 
ba lô. 

 

Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (dây nịt) trang phục, mũ (nón); quần; áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán vali, cặp xách, túi xách, ví (bóp), ba lô, giày, dép, thắt lưng (dây nịt), 
mũ (nón), quần, áo. 

 
 

(210) 4-2012-27018 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KDDI KABUSHIKI KAISHA (A/T/A 
KDDI CORPORATION)   (JP) 
3-2, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê không gian văn phòng dùng cho phần cứng máy tính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính và các dịch vụ tư 
vấn liên quan tới chúng.  

 
 

(210) 4-2012-27019 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) QUENCH, LLC   (US) 
1515 Abbot Kinney Boulevard, Venice, 
CA 90291 United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu têquila.  
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(210) 4-2012-27020 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) STANLEY BLACK & DECKER, INC.  
(US) 
1000 Stanley Drive, New Britain, 
Connecticut 06053, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dùng để sơn bề mặt, bao gồm, chổi sơn, con lăn sơn, miếng đêm dùng 
để sơn và vật dụng để quét sơn.  

 
 

(210) 4-2012-27021 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS)   (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học [không dùng 
trong y tế hoặc thú y]; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa 
chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; cồn; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; hợp chất chống kích nổ 
cho động cơ đốt trong; dung dịch chợ ắc qui; dịch hãm dùng cho phanh; hợp chất tiết 
kiệm nhiên liệu; chất chống keo tụ dùng cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán dầu, hóa 
chất tách dầu; chất chống đông; chất lỏng thủy lực; chất lỏng dẫn động; hợp chất kết 
đông; chất dính hóa học dùng cho nhiên liệu, dầu nhờn, dầu lửa, dầu khoan; bùn khoan; 
chất làm mát động cơ; chất lỏng dùng trong gia công kim loại; chất lỏng truyền nhiệt; 
chất lỏng chống va chạm; chất làm mát hóa học; ete metylic; metyl benzene, toluen; chất 
tách dầu; chất tinh. chế dầu; hỗn hợp nhão kết dính để sửa chữa xăm lốp; mát tít dùng chơ 
xăm lốp; chất phụ gia để làm sạch nhiên liệu; chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu đẩy; 
nước pha axít để làm đầy và sạc ắc qui và pin; nước cất; chất để bắt cháy; nhựa nhân tạo 
dạng thô; chất dẻo dạng thô, phân bón; hợp chất dập lửa; chất để hàn và để tôi (ram); chất 
hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-27022 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS)    (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (bao gồm cả nhiên 
liệu cho động cơ); dầu thô; sản phẩm dầu mỏ, cụ thể là dầu và mỡ, chất bôi trơn, chất đốt; 
ete dầu mỏ; dầu cho máy gắn ngoài; dầu lửa; khí đốt; dầu nhiên liệu; cồn nhiên liệu; 
nhiên liệu trên cơ sở cồn; hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; nhiên liệu điezel, khí đốt điezel, dầu 
xăng điezel, than chì để bôi trơn; dầu đốt; nhiên liệu điezel tốc độ cao; dầu hỏa; nhiên 
liệu; nhiên liệu không chì; phụ gia cho nhiên liệu, không phải hóa chất; ligroin, dầu 
mazut; nhiên liệu khoáng; khí dầu mỏ; parafin; dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); ete dầu 
mỏ; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu than đá; dầu nhựa than; nhiên liệu đẩy; phụ gia cho 
nhiên liệu đẩy; mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn; khí hóa rắn (nhiên liệu); dầu lửa  hóa lỏng; 
hợp chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; mỡ, sáp thắp sáng; nến, bấc nến. 

 
 

(210) 4-2012-27023 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS)    (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học [không dùng 
trong y tế hoặc thú y]; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa 
chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; cồn; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; hợp chất chống kích nổ 
cho động cơ đốt trong; dung dịch chợ ắc qui; dịch hãm dùng cho phanh; hợp chất tiết 
kiệm nhiên liệu; chất chống keo tụ dùng cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán dầu, hóa 
chất tách dầu; chất chống đông; chất lỏng thủy lực; chất lỏng dẫn động; hợp chất kết 
đông; chất dính hóa học dùng cho nhiên liệu, dầu nhờn, dầu lửa, dầu khoan; bùn khoan; 
chất làm mát động cơ; chất lỏng dùng trong gia công kim loại; chất lỏng truyền nhiệt; 
chất lỏng chống va chạm; chất làm mát hóa học; ete metylic; metyl benzene, toluen; chất 
tách dầu; chất tinh chế dầu; hỗn hợp nhão kết dính để sửa chữa xăm lốp; mát tít dùng cho 
xăm lốp; chất phụ gia để làm sạch nhiên liệu; chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu đẩy; 
nước pha axít để làm đầy và sạc ắc qui và pin; nước cất; chất để bắt cháy; nhựa nhân tạo 
dạng thô; chất dẻo dạng thô, phân bón; hợp chất dập lửa; chất để hàn và để tôi (ram); chất 
hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-27024 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS)    (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (bao gồm cả nhiên 
liệu cho động cơ); dầu thô; sản phẩm dầu mỏ, cụ thể là dầu và mỡ, chất bôi trơn, chất đốt; 
ete dầu mỡ; dầu cho máy gắn ngoài; dầu lửa; khí đốt; dầu nhiên liệu; cồn nhiên liệu; 
nhiên liệu trên cơ sở cồn; hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; nhiên liệu điezel, khí đốt điezel, dầu 
xăng điezel, than chì để bôi trơn; dầu đốt; nhiên liệu điezel tốc độ cao; dầu hoả; nhiên 
liệu; nhiên liệu không chì; phụ gia cho nhiên liệu, không phải hoá chất; ligroin, dầu 
mazut; nhiên liệu khoáng; khí dầu mỏ; parafin; dầu mỏ (dạng thô họăc tinh chế); ete dầu 
mỏ; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu than đá; dầu nhựa than; nhiên liệu đẩy; phụ gia cho 
nhiên liệu đẩy; mỡ làm từ dầu hoả để bôi trơn; khí hoá rắn (nhiên liệu); dầu lửa hoá lỏng; 
hợp chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; chất phát quang; nến, bấc nến. 

 
 

(210) 4-2012-27025 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Văn phòng công chứng Bảo 
Việt  (VN) 
Đường 32 Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng. 

 
 

(210) 4-2012-27026 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Phan Quang Tuấn   (VN) 
115 đường Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ, nón, đồ đội đầu, quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-27028 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Trương Huy Hiệp  (VN) 
Thôn Bắc Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; dây đai bằng da thuộc; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp da 

thuộc; túi xách tay; bao để móc chìa khóa; dây da thuộc; dây đeo vai bằng da thuộc; ví 
đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; mũi giày dép; găng tay [trang phục]; dép; giày; giầy thể 
thao; miếng lót bên trong giầy. 
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(210) 4-2012-27029 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.2; 5.13.4; 5.7.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nông Thuận Phát  
(VN) 
379A, ấp 1 Trung An, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27030 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược 
DANAPHA  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27031 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, ghi, xanh da trời, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hợp Nhất 
Toàn Cầu Savina   (VN) 
Số 45 Yên Bái I, phường phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán giấy (văn phòng phẩm), bôt giấy, phong bì, bưu thiếp, dịch vụ 

quảng cáo; thông tin về thương mại; giới thiệu sản phẩm; tuyển dụng lao động. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản, thông tin bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản; tư vấn bất động sản; cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, giải trí, tổ chức sự kiện, hội thảo (không bao gồm hội 
chợ thương mại, quảng cáo). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2012-27032 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK vật tư 
ngành In   (VN) 
64 ngõ 100, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy (văn phòng phẩm), bột giấy, vật tư, thiết bị ngành in.  
 
 

(210) 4-2012-27033 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.7.24; 26.13.25 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Xuân  (VN) 
810 K4, Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn trang sức).  
 

Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ sáp thạch cao, chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật, bàn 
trang điểm. 

 

Nhóm 24: Vải, lụa, nhung, đồ bằng vải dùng cho giường, chăn. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); khăn (trang phục); mũ.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống,  khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2012-27034 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 5.7.8; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Trần Bảo Long   (VN) 

32  phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; sữa; trứng; trái cây được bảo quản; rau đã qua chế biến.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; 
bánh kẹo; bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; bia; nước hoa quả ép lạnh (đồ uống); xi rô dùng cho đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; căng tin; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2012-27035 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Long Hoàng Gia  (VN) 
922/8 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt (hạt giống). 

 
 

(210) 4-2012-27036 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Tân Thành 
Phát   (VN) 
428 Chiến Lược, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe đạp; vành xe máy; nan hoa (căm) xe đạp; tấm bảo vệ xích (sên), 

nhông đĩa (các te); moay ¬ (đùm xe); xích (sên) xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-27037 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Tân Thành 
Phát   (VN) 
428 Chiến Lược, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Vành xe đạp; vành xe máy; nan hoa (căm) xe đạp; tấm bảo vệ xích (sên), 

nhông đĩa (các te); moay ¬ (đùm xe); xích (sên) xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-27039 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 1.15.15; 1.15.23; 
25.7.25; 26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Phương Thái  (VN) 
195/1 Bùi Phương Trực, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-27040 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Cao Văn Bền   (VN) 

Xóm Hậu, xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; chảo để rán; chảo rán không dùng điện; dụng cụ nấu ăn 

không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện.  
 
 

(210) 4-2012-27043 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.3; 26.4.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Phạm Quang Huy  (VN) 
106A chung cư Trần Quốc Thảo, phường 
09, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán rượu (quán bar); dịch vụ quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-27045 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27046 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Ngô Thị Thu Hường  (VN) 
Tổ 12, phố Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc 
Cạn, tỉnh Bắc Cạn 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2012-27047 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27048 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27049 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa thịt cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia rượu. 
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(210) 4-2012-27050 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27051 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn    (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27052 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27053 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Trung Việt  (VN) 
42/27A Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 
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(210) 4-2012-27054 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Trung Việt   (VN) 
42/27A Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-27055 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại cà phê Đại Gia Phát  (VN) 
57/7D tổ 65, khu phố 6, đường Tân Thới 
Nhất 1, phường Tân Thới Nhất, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2012-27057 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 7.1.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Trung Việt  (VN) 
42/27A Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-27058 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tầm Nhìn Việt  
(VN) 
56/2 Phạm Thái Bường, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn, bột trét tường. 
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(210) 4-2012-27059 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; 26.4.1; 5.3.11; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ sản xuất Lam Anh  (VN) 
5/86H, Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cây cảnh. 
 

(210) 4-2012-27060 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.5.19; 5.3.20; A3.9.6
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, vàng, 

xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dương Bắc  (VN) 
115/9 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Cá cảnh giống; thức ăn cho cá. 
 

Nhóm 35: Bán buôn hoa; bán các loại giống cây cảnh; bán buôn cá cảnh; bán buôn thức 
ăn cho cá; bán buôn thức ăn cho cá.  

 
 

(210) 4-2012-27061 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng địa ốc F.D.C  (VN) 
31 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-27062 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Younet  (VN) 
Cao ốc Hoàng Anh Safomec, số 7/1 
Thành Thái, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy vi tính (ghi sẵn).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1094 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-27064 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.15.25 
(591) Xanh ngọc, xanh lá non, xanh đen, vàng 

nhạt, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH MTV Hưng Hằng  

(VN) 
Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nông sản (hạt tiêu, hạt điều, ngô, đậu, vừng, mỳ lát, cà phê, ca cao).  
 
 

(210) 4-2012-27065 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Varuna  (VN) 
Lầu 7, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo ngủ, khăn quàng bằng lông 

[khăn quàng cổ bằng lông thú]; đồ đi ở chân; mũ. 
 
 

(210) 4-2012-27066 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Varuna  (VN) 
Lầu 7, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo ngủ; khăn quàng bằng lông 

[khăn quàng cổ bằng lông thú]; đồ đi ở chân; mũ. 
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(210) 4-2012-27067 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 2.1.2; A2.1.23 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng, rằn ri bộ đội 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
phát triển thương mại Tâm 
Bách Đạt  (VN) 
138 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị thể thao. 
 
 

(210) 4-2012-27068 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) JECK CO.,LTD  (JP) 

1-24-2 Ohara, Setagaya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chiết xuất của hoa (tinh dầu); xà phòng; gel dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; nước dưỡng giữ ẩm và se chỗ chân lông cho da. 
 
 

(210) 4-2012-27069 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.1.16; 5.1.3; A5.1.5 
(591) Vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Matera  (VN) 

Số 2, đường D4, khu biệt thự Thảo 
Nguyên Sài Gòn, phường Long Thạnh 
Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; đệm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Mua bán giường, tủ, bàn, ghế, đèn và bộ đèn điện, thảm, đệm, chăn, rèm, vật 
liệu phủ giường, vải, hàng may sẵn, giày dép, hoa, cây cảnh và hàng  trang trí nội thất, 
mua bán trò chơi điện tử, đồ chơi, mua bán mỹ phẩm, lương thực thực phẩm, tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại với mục đích tiên thụ hàng hóa, quảng cáo thương mại. 
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(210) 4-2012-27070 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Xanh xám, đen xám, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đoàn Phát  (VN) 
136 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép không rỉ, nhôm, đồng, gang.  
 
 

(210) 4-2012-27071 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 14.5.21; 14.5.23 
(731) DAEKYO CO., LTD.  (KR) 

446-3, Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay; sách tranh; bìa cặp để kẹp tài liệu; áp phích quảng cáo; sổ phác họa (sổ 
phác thảo); ảnh chụp; bút chì; bút màu; hộp đựng bút chì; catalô trong lĩnh vực giáo dục 
trẻ em; sách mỏng trong lĩnh vực giáo dục trẻ em; biểu đồ dùng cho hỗ trợ giáo dục trẻ 
em, ấn phẩm dùng cho hỗ trợ giáo dục trẻ em; dụng cụ giảng dạy bao gồm ảnh chụp và 
tác phẩm viết giúp cải thiện khả năng nhớ từ; xuất bản phẩm như là sách, cuốn sách nhỏ, 
ấn phẩm (quảng cáo) phát tay, sách bài tập trong lĩnh vực giáo dục trẻ em.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách, sách giáo khoa, báo, catalô, sách mỏng, tạp chí xuất bản định 
kỳ, tài liệu phục vụ cho giáo dục; xuất bản trực tuyến sách, sách giáo khoa, báo, catalô, 
sách mỏng, tài liệu phục vụ cho giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến phục vụ cho 
học tập trong lĩnh vực giáo dục trẻ em; cung cấp thông tin về giáo dục; các dịch vụ giáo 
dục bao gồm điều khiển các lớp học trực tuyến về toán, ngoại ngữ, khoa học; giảng dạy 
ngoại ngữ. 

 
 

(210) 4-2012-27072 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.9; 16.3.13; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Cam, tím, xanh lá cây, nâu nhạt, xanh da 

trời, hồng đậm, trắng 
(731) Tạ Phương Anh  (VN) 

Số 15/94, ngõ Tự Do, phố Đại La, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, giải trí; dịch vụ chụp 
ảnh. 
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(210) 4-2012-27074 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 85790910 29.11.2012 US 

(731) LINCOLN GLOBAL, INC.   (US) 
17721 Railroad Street, City of Industry, 
California 91748, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Nguồn điện hàn (thiết bị cung cấp dòng điện để hàn).  
 
 

(210) 4-2012-27075 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 85790917 29.11.2012 US 

(731) LINCOLN GLOBAL, INC.    (US) 
17721 Railroad Street, City of Industry, 
California 91748, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Nguồn điện hàn (thiết bị cung cấp dòng điện để hàn).  
 
 

(210) 4-2012-27076 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH xe gắn máy 

Thái  (VN) 
Phòng 5.01A lầu 5 - số 800 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe); ruột xe (săm xe). 
 
 

(210) 4-2012-27077 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.7.20; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.14 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, trắng, xanh 

đậm, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư thương mại 
và dịch vụ Trường Trường 
Sinh  (VN) 
Xóm Hậu, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết đóng chai (đồ uống); đồ uống không 
cồn. 

 
 

(210) 4-2012-27078 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH La Vie  (VN) 
Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống); nước uống đóng chai.  
 
 

(210) 4-2012-27079 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 23.3.1; A23.3.7; 26.13.25 
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)

111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2012-27081 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 6.1.2; A6.3.14; 6.19.1
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh 

da trời, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trường Giang  (VN) 
37/25/8 đường Tân Chánh Hiệp, khu phố 
4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 
 

(210) 4-2012-27082 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.11.1 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty luật hợp danh 
Ecolaw  (VN) 
843 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2012-27084 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh, trắng, đen (540) 

 
(731) Loan Văn Sơn  (VN) 

1/2/2 đường số 1, phường 07, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; đào tạo kỹ năng mềm, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn; tổ 
chức và điều khiển hội thảo chuyên đề.  

 
 

(210) 4-2012-27085 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 2.1.1; 26.13.25 (540) 

 

(731) Loan Văn Sơn  (VN) 
1/2/2 đường số 1, phường 07, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, đào tạo kỹ năng mềm, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, tổ 
chức và điều khiển hội thảo chuyên đề.  

 
 

(210) 4-2012-27086 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 5.13.4; 5.7.3; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 

Thành  (VN) 
122 Phạm Hồng Thái, khóm 1, phường 
4, thành phố Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh quy; bánh gato; bánh kếp, bánh mì cuộn.  
 
 

(210) 4-2012-27087 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh dương, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hùng 

Cường  (VN) 
ấp Vàm Xáng, xã Phong Điền, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn; nước (đồ uống); nước uống có 
gaz; nước khoáng có muối lithi (đồ uống); nước khoáng xenxe. 
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(210) 4-2012-27088 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12; 2.9.19 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH Mẫn Đạt  (VN) 

14 đường số 9 cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; mũ; đồ đi ở chân; thắt lưng. 

 
 

(210) 4-2012-27089 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27090 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27091 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) RPCO FAR EAST LIMITED    (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-27092 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27093 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27094 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27095 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 
(731) GUANGDONG WELSUN GROUP CO., 

LTD.  (CN) 
Huan an Road 13#, Ronggui, Shunde, 
Foshan City, Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; dụng cụ nấu nướng bằng điện; tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí; 

thiết bị đun nước bằng điện; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; 
thiết bị cung cấp nước uống nóng-lạnh; bộ tản nhiệt dùng điện. 
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(210) 4-2012-27096 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  (SE) 
SE- 105 45 Stockholm, Sweden 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; máy ướp lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-27097 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) XEROX CORPORATION  (US) 
45 Glover Avenue, P.O. Box 4505, 
Norwalk, Connecticut 06856, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in dạng bột sử dụng cho máy sao chụp tài liệu, máy in, máy quét và máy 

fax; mực in khô; mực in dạng rắn; mực dùng cho máy in; mực in được để sẵn trong hộp 
mực; hộp mực in dạng rắn; mực in màu; hộp mực đã có chứa mực in. 

 
Nhóm 09: Thiết bị chiếu hình ảnh; máy sao chụp tài liệu; máy quét; máy in sử dụng với 
máy tính; máy fax, máy in phun sử dụng với máy tính; máy in laze sử dụng với máy tính; 
thiết bị kiểm tra và đối chiếu các bản in; trống tang cảm quang sử dụng cho máy móc văn 
phòng; thiết bị sao chụp sử dụng nhiệt để sao chép các hình ảnh lên trên giấy; thiết bị đa 
chức năng thực hiện kết hợp các chức năng của máy sao chụp, máy fax, máy quét và máy 
in; máy vi tính; thiết bị lưu giữ và khôi phục dữ liệu quang học; màn hình dùng với máy vi 
tính và thiết bị in ấn; phần mềm nhận dạng các ký tự quang học; phần mềm quét tài liệu 
và hình ảnh; phần mềm xử lý hình ảnh; phần mềm quản lý văn bản; phần mềm truyền dẫn 
và quản lý mạng; phần mềm máy tính dùng để tạo và tái tạo văn bản; phần mềm lập báo 
cáo; phần mềm quản lý công việc; phần mềm máy tính dùng cho máy chủ; phần mềm 
quản lý và vận hành máy in và mạng máy in; phần mềm kết hợp dữ liệu; phần mềm chẩn 
đoán và xử lý sự cố; thiết bị điều khiển máy in; phần mềm quản lý in dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2012-27098 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, ghi xám, đen 
(731) Trần Quang Thanh  (VN) 

Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2012-27099 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  (SE) 
SE- 105 45 Stockholm, Sweden 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; máy ướp lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-27100 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 25.5.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Phương Đông  (VN)

169 tổ 8 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn; tổ chức sự kiện về văn hoá, giáo dục, giải trí, nghệ 
thuật, thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-27101 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Gia Tân  (VN) 
D3/38 ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón). 
 
 

(210) 4-2012-27102 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1104 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-27104 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

EFFECT   (VN) 
Phòng 502, tòa nhà Viễn Đông, số 36, 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thề tải xuống 
được); đĩa mềm; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.   

 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; điều tra thương mại; 
tư vấn nghiệp vụ thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy 
vi tính cho người khác; quản lý tư liệu bằng máy tính.   

 

Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để người sử 
dụng lập trình, lưu trữ, chơi và truyền âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương 
tiện khác, bao gồm cả âm nhạc, chương trình hòa nhạc, hình ảnh động, chương trình phát 
thanh, chương trình truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các 
chương trình giải trí; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; thiết 
kế hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế website. 

 
 

(210) 4-2012-27105 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; 14.5.1 
(591) Vàng, trắng, ghi, đen, vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

EFFECT  (VN) 
Phòng 502, tòa nhà Viễn Đông, số 36 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thề tải xuống 
được); đĩa mềm; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; điều tra thương mại; 
tư vấn nghiệp vụ thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy 
vi tính cho người khác; quản lý tư liệu bằng máy tính. 
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Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để người sử 
dụng lập trình, lưu trữ, chơi và truyền âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương 
tiện khác, bao gồm cả âm nhạc, chương trình hòa nhạc, hình ảnh động, chương trình phát 
thanh, chương trình truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các 
chương trình giải trí; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; 
thiết kế hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế 
website. 

 
 

(210) 4-2012-27106 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm thiết bị y tế HB  (VN)
29 ngõ 61/2 Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27108 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp chạy bằng điện, dùng trong gia đình; thiết bị xoa bóp thẩm 

mỹ; thiết bị rung xoa bóp; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp 
dùng cho mục đích y tế; máy xoa bóp đặt trên giường; găng tay dùng để xoa bóp. 

 
Nhóm 21: Hộp đựng phấn trang điểm; bàn chải móng tay, chân; bàn chải thoa son lên 
môi; hộp đựng đồ trang điểm; bàn chải vệ sinh; nùi bông để thoa phấn; hộp đựng phấn bỏ 
túi; hộp đựng đồ mỹ phẩm (trang điểm); lược; hộp đựng xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-27109 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27110 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27116 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.3.11; 5.3.16; 
26.13.25 

(591) Xanh rêu, da cam đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng  (VN) 
1231/21C tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học dân tộc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27117 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ấn Phẩm   (VN) 
Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; 
dịch vụ triển lãm thương mại.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ truy cập, xử lý, trao đổi dữ liệu và đưa/cung cấp thông tin trên mạng 
trong lĩnh vực viễn thông; cung ứng dịch vụ truy cập internet.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật; dịch vụ sáng tác 
nhạc, văn học, nghệ thuật; dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa, giáo dục, nghệ thuật; tổ chức 
các buổi trình diễn ca nhạc, nghệ thuật.  
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(210) 4-2012-27118 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại quốc tế Rồng Việt  
(VN) 
6C5 - Nam Long Hà Huy Giáp, phường 
Thạnh Lộc,  quận 12,  thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực pbẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-27119 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành  (VN) 
Phòng 104, nhà A3 , tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-27120 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2012-27121 (220) 30.11.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Cúc Thư  (VN) 
121D Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; thịt đã được bảo quản, sữa chua, pho mát; thịt lợn ướp.  
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, bột xay, đồ gia vị, đường; sữa chua đông lạnh.  
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Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước tinh khiết; nước ép trái cây  
 

Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh, rượu vodka.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, kem đánh răng, quần áo, giày dép, mũ nón, 
sữa, thịt đã được bảo quản, sữa chua, pho mát, thịt lợn ướp, bánh, kẹo, bột xay, đồ gia vị, 
đường, sữa chua đông lạnh, bia, đồ uống không có cồn, nước tinh khiết, nước ép trái cây, 
rượu vang, rượu mạnh, rượu vodka.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng phục vụ ăn uống, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-27122 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A1.5.3; A7.1.12; A1.1.3 (540) 

  

(731) Trường đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn thành phố 
Hồ Chí Minh  (VN) 
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-27123 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.5 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuần chất 
VINA  (VN) 
290/2/T5 Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng : máy quét tia la de (cross line laser 

level); máy cắt bê tông ( concrete cutter): máy khoan rút lõi bê lông (Diamond core 
drilling); máy uốn ống thủy lực (Hydraulic pipe bending); máy hàn que điện tử; máy ren 
răng ống (theading machine).  

 
 

(210) 4-2012-27124 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 25.7.20; 3.1.16 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

nâu, trắng, đen 
(731) Phan Vũ Bảo  (VN) 

10/1 tổ 2, khu phố 2, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-27125 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.5.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển dịch vụ tổng hợp 
Văn Hiến   (VN) 
Số 2 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-27126 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 15.7.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá mạ, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Thuận Điền 
Việt Nam  (VN) 
B2/18 quốc lộ 50, ấp 2, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân ủ; chế phẩm phân bón; phân 
bón có chứa nitơ. 

 
 

(210) 4-2012-27127 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 25.7.20; A11.3.2; A11.3.3; 
A11.3.6; 5.7.12; 5.7.8; 5.7.11; 4.5.2; 4.5.3;
5.7.10; 5.7.17; 5.7.18; 5.7.24; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, tím, vàng 
da cam, hồng, vàng, trắng, đen, nâu, đỏ, 
xanh dương, xanh nước biển 

(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.   (IT) 
Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 
kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; keo bạc hà; đường; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm.  
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(210) 4-2012-27128 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) CALIFORNIA PRODUCTS 

CORPORATION   (US) 
150 Dascomb Rd, Andover MA 01810, 
U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ màu acrylic trên mặt nhựa đường và bê tông.  

 
 

(210) 4-2012-27129 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Cơ sở Vĩnh Phước  (VN) 

K91/17 Nguyễn Thị Minh Khai, Hải 
Châu I, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang thơm) các loại. 

 
 

(210) 4-2012-27130 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, quần áo lót, bít tất và khăn quàng. 

 
 

(210) 4-2012-27131 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị và ngăn chặn các bệnh về xương.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1111 

(210) 4-2012-27132 (220) 05.08.2011 
(641) 4-2011-16072 (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.25 
(591) Xanh lam đậm, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Delta Việt Nam  
(VN) 
Số 178A ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: ¤; bao «; « che nắng; cán ô; vòng dùng cho ô; gọng ô hoặc dù che nắng; tay 
cầm của «.  

 
 

(210) 4-2012-27133 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tòa nhà Trung Tâm   (VN) 
Phòng 204, số 31 Hai Bà Trưng, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng; dịch vụ quản lý tòa nhà.  
 
 

(210) 4-2012-27134 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Việt 
Nông  (VN) 
33/17H đường số 33, khu phố 7, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí MInh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
 

Nhóm 35: Bán buôn phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27135 (220) 03.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.5.16; A5.5.20 (540) 

  

(731) Đinh Thế Sơn  (VN) 
Số 27 tổ dân phố 15, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
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(210) 4-2012-27136 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25; 7.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng & sản xuất thương mại 
Kiến Gia  (VN) 
Số 105 A4, tuyến tránh quốc lộ 60, khu 
phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa sổ bằng nhựa, khung cửa bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2012-27137 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-27138 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Cường Saigon   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-27139 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Cường Saigon  (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1113 

(210) 4-2012-27141 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 1.5.1; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mỹ Trang  (VN) 
53 Lương Sử A, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 
 

(210) 4-2012-27142 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ cam, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lê On  (VN) 
Lô 3N4 đường Trần Huy Liệu, K. Đông 
Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân voi (phân bón). 
 
 

(210) 4-2012-27143 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, vàng tươi, vàng đậm, xanh da trời, 

xanh lá cây, đỏ, tím, tím nhạt, ghi, hồng 
tươi, hồng nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Kim Hải 
An  (VN) 
312/16 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh để ăn. 
 
 

(210) 4-2012-27145 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xám nhạt 

(540) 

 

(731) Phan Thị Hoàng Lan  (VN) 
602/51A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2012-27146 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A3.7.24; A26.11.12; 5.3.11; 
A5.3.15; 26.2.1; 26.13.25 

(591) Xanh lục, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim  (VN) 
Xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2012-27147 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Võ Tường Công   (VN) 
Số 280/110/14 Bùi Hữu Nghĩa, phường 
02, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-27148 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tam Mao  (VN) 
136 đường số 19, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27149 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Cảnh 
Phong  (VN) 
544/20 hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ 

đạc. 
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(210) 4-2012-27150 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KONDOTEC INC.   (JP) 
2-2-90, Sakaigawa, Nishi-ku, Osaka-shi, 
Osaka 550-0024 JAPAN  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)  Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn các sản phẩm sau đây: dụng cụ cầm tay có đầu 

nhọn hoặc cạnh sắc, dụng cụ cầm tay và đồ ngũ kim, vật liệu xây dựng, máy và thiết bị 
xây dựng, máy thi công và thiết bị bốc dỡ hàng, vật liệu kim loại để sử dụng trong lắp ráp 
khung bê tông, lưới an toàn dùng  cho cây dựng hoặc dùng cho cao ốc, tấm vật liệu sử 
dụng cho cao ốc hoặc xây dựng, dụng cụ thắt dây, ròng rọc xích, xe đẩy, công ten nơ để 
vận  chuyển; hộp đựng hàng đóng kín để lưu trữ hoặc vận chuyển, hộp đựng hàng co dãn 
để lưu trữ hoặc vận chuyển, hộp đựng hàng làm bằng vải dệt sử dụng để vận chuyển; hộp 
chứa hàng làm bằng chất dẻo dạng túi; bu lông; đai ốc; đinh tán. 

 
 

(210) 4-2012-27151 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 25.7.20; 26.13.25 
(731) KONDOTEC INC.   (JP) 

2-2-90, Sakaigawa, Nishi-ku, Osaka-shi, 
Osaka 550-0024 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn các sản phẩm sau đây: dụng cụ cầm tay có đầu 

nhọn hoặc cạnh sắc, dụng cụ cầm tay và đồ ngũ kim, vật liệu xây dựng, máy và thiết bị 
xây dựng, máy thi công và thiết bị bốc dỡ hàng, vật liệu kim loại để sử dụng trong lắp ráp 
khung bê tông, lưới an toàn dùng trong cho xây dựng hoặc dùng cho cao ốc, tấm vật liệu 
sử dụng cho cao ốc hoặc xây dựng, dụng cụ thắt dây, ròng rọc xích, xe đẩy, công ten nơ 
để vận chuyển, hộp đựng hàng đóng kín để lưu trữ hoặc vận chuyển, hộp đựng hàng co 
dãn để lưu trữ hoặc vận chuyển, hộp đựng hàng ìàm bằng vải dệt sử dụng để vận chuyển, 
hộp chứa hàng làm bằng chất dẻo dạng túi, bu lông, đai ốc, đinh tán.  

 
 

(210) 4-2012-27152 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Cẩm Lệ   (VN) 
2 bis Bến Xóm Củi, phường 11, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Nữ trang; đồ trang sức.  
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(210) 4-2012-27155 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 3.1.14; A3.1.24; 
5.7.13 

(591) Da cam, xanh sẫm, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Me Di 
P.R.O.D.U.C.T.S   (VN) 
Xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27156 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27157 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân  (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27158 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27159 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27160 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân  (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-27161 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-27162 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-27163 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27164 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27165 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, ghi, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dược phẩm 
Thiên Nam   (VN) 
Số 103 C2, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27166 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A3.4.2; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, tím, vàng, 

xanh tím, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27167 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển Sóng Vàng  
(VN) 
Số 27A, ngõ 229 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy thơm, khăn giấy ăn, giấy lau tay, khăn lau mặt bằng 

giấy. 
 
 

(210) 4-2012-27168 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.22; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

yến sào Thiên Hương   (VN) 
Số 2/23 Nguyễn Lương Bằng, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (tất cả được dùng 

làm món ăn).  
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(210) 4-2012-27169 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh (540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Tâm  (VN) 
Thôn Tân Lạc, xã Đinh Lạc, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-27170 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh (540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Tâm  (VN) 
Thôn Tân Lạc, xã Đinh Lạc, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-27171 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Time Holding  (VN)
Số nhà 29, ngách 612/1, ngõ 612, đường 
Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại; đồ uống chiết xuất từ chè (trà); cà phê các loại; đồ uống 
chiết xuất từ cà phê.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ mua bán 
chè (trà) các loại, đồ uống chiết xuất từ chè (trà), cà phê các loại, đồ uống chiết xuất từ cà 
phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  

 
 

(210) 4-2012-27172 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Giày Tuấn Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Phú Thạnh, xã Phú 
Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2012-27173 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xám, xanh lá non, xanh duơng 
(731) Công ty TNHH Giày Tuấn Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Phú Thạnh, xã Phú 
Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-27174 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.3; 11.1.1; A11.1.2; A26.11.12; 
A11.3.20 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, xanh nõn chuối, 
nâu, vàng chanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Minh Hàn 
Quốc  (VN) 
S19- 2, số SC5-1 Nguyễn Lương Bằng, 
khu phố Mỹ Khang, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Nước xốt cà chua nấm [xốt]; nước xốt thịt; mì sợi; mì ống; gạo; nước xốt cho 
món trộn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2012-27175 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.7.24; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giao nhận 
vận tải Hải Hà  (VN) 
Số 65 phố Đỗ Quang, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Giữ chỗ (đặt chỗ) cho các chuyến đi; môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới 

vận tải; cho thuê xe; vân tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; cho thuê xe 
chở khách; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; vận chuyển hàng hoá; 
cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín.  
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(210) 4-2012-27176 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NEPTUNE  (FR) 
42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay - 
FRANCE 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; các chế phẩm được chế biến trên cơ sở cá; thịt, cá bảo quản và bán bảo 
quản; cá, động vật thân mềm và loài giáp xác bảo quản và bán bảo quản; chất thay thế 
trứng cá muối (trứng cá vây tròn, trứng cá hồi, trứng cá hồi không di cư [cá hồi trout]); cá 
thu, gan cá tuyết, cá trích, con trai (không còn sống); gia cầm và thú săn; chiết xuất từ 
thịt; trứng; dầu ăn và mỡ ăn.  

 

Nhóm 35: Bán và phân phối các sản phẩm thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-27177 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Đỗ Mạnh Phong  (VN) 
Phương Điếm, thị trấn Gia Lộc, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
 
 

(210) 4-2012-27178 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) WANG ZENGWU  (CN) 

A8, No 37-39, Xingyun Road, Xingfa 
Plaza, Baiyun District, GuangDong, China

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 08: Kẹp uốn tóc, dụng cụ làm xoăn tóc bằng tay; tông đơ tóc cá nhân (bằng điện 
hoặc dùng điện tay); máy cạo râu bằng điện hoặc không bằng điện; kéo; kẹp mỏ vịt.   

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc.  
 
 

(210) 4-2012-27179 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.23; A26.11.12; A26.11.25 
(731) WANG ZENGWU  (CN) 

A8, No 37-39, Xingyun Road, Xingfa 
Plaza, Baiyun District, GuangDong, China

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1123 

(511)   Nhóm 08: Kẹp uốn tóc, dụng cụ làm xoăn tóc bằng tay; tông đơ tóc cá nhân (bằng điện 
hoặc dùng điện tay); máy cạo râu bằng điện hoặc không bằng điện; kéo; kẹp mỏ vịt.   

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc.  

 
 

(210) 4-2012-27180 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Vostochnyi-

Alyans Viet Nam  (VN) 
Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-27181 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 3.9.1 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thiên Niên  

(VN) 
75 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ. 
 
 

(210) 4-2012-27182 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HERSHEY CHOCOLATE AND 
CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm sô cô la; kẹo; kẹo dạng thanh, bánh kẹo; ca cao; sản phẩm 

ca cao; bánh quy khô, bánh bích quy, sô cô la cô đặc không đường, bánh dạng miếng, lát 
hoặc khoanh; hỗn hợp sô cô la ăn liền (đồ uống lạnh và nóng); bánh kẹo dùng để phủ lên 
kem và các món tráng miệng; bánh, bánh ngọt, kem lạnh, bánh kẹo đông lạnh.  
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(210) 4-2012-27183 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ    (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27184 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ    (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27185 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ    (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27186 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ    (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27187 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 (540) 

  

(731) Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên   (VN) 
227 Nguyễn Văn Cừ, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; huấn luyện (đào tạo); khoá đào tạo từ xa; giảng dạy; 
khảo thí giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục". 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác); nghiên cứu dự án kỹ thuật; 
lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 

 
 

(210) 4-2012-27188 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH C.E.E.T.E.K  (VN) 
Nhà II, phòng 7, công viên phần mềm 
Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống lọc khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị khử mùi không khí; bộ khử 

trùng không khí; thiết bị khử trùng không khí. 
 
 

(210) 4-2012-27189 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 3.9.1; 7.1.16; A6.3.2; 
A6.3.10; 6.1.2 

(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, xanh dương, 
xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tô Thái 
Nguyên  (VN) 
Khóm 1, ấp Rạch Gốc A, xã Tân An, 
huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá phân (không còn sống). 

 
 

(210) 4-2012-27190 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đăng Bảo Phát  
(VN) 
Số nhà H14, ngõ H, tập thể X361, thôn 
Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 06: Đồ chứa, đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; tủ đựng dụng cụ 
bằng kim loại [tủ rỗng]; đai ốc bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; bu lông bằng kim 
loại; thang bằng kim loại.  

 
Nhóm 09: Thang cáp điện; máng cáp điện; hệ thống thanh dẫn điện; bộ đổi điện; máy 
biến thế [điện]; bộ chuyển mạch điện.  

 
Nhóm 40: Xử lý kim loại; gia công cơ khí; mạ crôm; mạ điện; mạ kim loại; mạ kẽm.  

 
 

(210) 4-2012-27191 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.3.1; 25.7.20; 
26.13.25 

(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng 
(731) MONDE NISSIN (THAILAND) CO., 

LTD.   (TH) 
87 All Seasons Place, M Thai Tower, 
22nd Floor, Unit 2202, Wireless Road, 
Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, 
Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy giòn (crackers); bánh xốp (wafers); bánh quy dẹt 

(cookies); sôcôla; bánh snack trên cơ sở bột mì; bánh snack bọc trong sôcôla; bánh kẹo; 
bánh ngọt (cake); đồ ăn trên cơ sở bột mì. 

 
 

(210) 4-2012-27192 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) MONDE NISSIN (THAILAND) CO., 

LTD.   (TH) 
87 All Seasons Place, M Thai Tower, 
22nd Floor, Unit 2202, Wireless Road, 
Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; chế phẩm làm bằng bột mỳ được đun nấu trước khi ăn 

(pasta); mì ống (macaroni); mì sợi nhỏ (spaghetti); đồ ăn trên cơ sở bột mì; mì sợi to 
(vermicelli); bún và món ăn hình sợi làm từ gạo; đồ ăn trên cơ sở gạo; ngũ cốc đã được 
chế biến; đồ ăn trên cơ sở ngũ cốc; yến mạch đã được chế biến; đồ ăn trên cơ sở yến 
mạch; gia vị không bao gồm tinh dầu; mì chính (gia vị); nước xốt (gia vị).  
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(210) 4-2012-27193 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.25; 2.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng nhạt, hồng đậm, 

vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 
xanh nước biển nhạt, xanh biển đậm 

(731) Cơ sở Vĩnh Phước   (VN) 
K91/17 Nguyễn Thị Minh Khai, Hải 
Châu I, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang)  

 
 

(210) 4-2012-27194 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.15; 26.4.2; A25.1.10; 25.1.25; 
5.5.19; 2.3.1; 26.1.1; 5.5.16; 26.13.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, hồng nhạt, vàng, 
da cam, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đậm, xanh nước biển nhạt 

(731) Cơ sở Vĩnh Phước   (VN) 
K91/17 Nguyễn Thị Minh Khai, Hải 
Châu I, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang)  

 
 

(210) 4-2012-27195 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Cơ sở Hiệp Thành I   (VN) 

Số 03 đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, 
phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc 
trai, đồ trang sức.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1128 

(210) 4-2012-27196 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái cây); thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; khoai tây rán giòn; đồ 
ăn nhanh làm từ khoai tây (snack khoai tây); đồ ăn nhanh làm từ hải sản (snack hải sản); 
sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc, bánh kẹo; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh (snack) 
trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở gạo.  

 
 

(210) 4-2012-27197 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái cây); thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; khoai tây rán giòn; đồ 
ăn nhanh làm từ khoai tây (snack khoai tây); đồ ăn nhanh làm từ hải sản (snack hải sản); 
sản phẩm sữa.    

 

Nhóm 30: Ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc, bánh kẹo; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh (snack) 
trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở gạo.  

 
 

(210) 4-2012-27198 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.4.4; A26.4.6 
(591) Đen, đỏ, tím 
(731) Công ty TNHH Nam Bình  (VN) 

20C ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt; quần áo.  
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(210) 4-2012-27199 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A9.9.15; A9.9.17; 26.13.25 
(591) Da cam, đen 
(731) Công ty TNHH Nam Bình  (VN) 

20C ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2012-27200 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  (VN)
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; máy lọc nước (loại dùng cho gia đình). 

 
 

(210) 4-2012-27201 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Trọng  (VN) 
Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm như: quần áo may sẵn, quần áo thời trang, mũ 

(nón), giày, dép, túi xách, ba lô, thắt lưng (dây nịt), ví da (bóp da).  
 
 

(210) 4-2012-27202 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A11.3.7; A11.3.9 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương 
(731) Quán ăn ¸ - Đông  (VN) 

Số 490 Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-27203 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 143, đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu dùng để kiểm soát và làm sạch vùng tiết bã nhờn trên 

đầu (không chứa thuốc); dầu gội đầu trị gàu (không chứa dược chất).  
 
 

(210) 4-2012-27204 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-27205 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-27206 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SUDIMA INTERNATIONAL PTE. LTD  
(SG) 
151 Chin Swee Road, # 09-08 Manhattan 
House Singapore 169876  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-27207 (220) 03.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23; 
26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Anko Việt 

Nam  (VN) 
Km5 quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; ca cao; mì sợi; trà các loại; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-27209 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hợp Khiển Phát  (VN)
Số nhà 3/39, ngõ 468, đường Ngô Thị 
Nhậm, tổ 33, phường Trần Lãm, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không chứa 
cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-27210 (220) 04.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.5; 5.7.1; 25.7.25; A25.3.7; 26.13.25
(591) Cà phê, trắng, vàng, nâu, ca cao 

(540) 

  

(731) Đoàn Quang Xuân  (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-27211 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 7.1.24; 26.15.25; 25.7.25; 
26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Bưu Điện (PTIC)  (VN) 
Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản;  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng 
công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-27212 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
thiết bị phòng tắm và nhà bếp 
AC   (VN) 
Số 94 phố Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bồn tắm, bồn xông hơi, bồn tắm có khung vách kính đứng, chậu rửa 
mặt (thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, thiết bị phòng tắm, thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-27213 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính được ghi sẵn; máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị lưu trữ dữ liệu; 
điện thoại di động; máy nghe nhạc MP3; loa xách tay có thể mang theo; pin có thể nạp lại 
được; điện thoại thông minh; máy tính bảng; tai nghe không dây; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; đầu máy quay đĩa video 
kỹ thuật số; bảng trắng điện tử dùng để hiển thị thông tin của máy tính; màn hình lớn điện 
tử cung các phụ kiện kèm theo (hệ thống rạp hát tại nhà); màn hình hiển thị dùng đèn đi 
ốt phát quang; máy đọc đĩa quang học; màn hình máy vi tính (phần cứng máy vi tính); bộ 
thu tín hiệu truyền hình; kính đeo mắt ba chiều (3D) dùng xem phim hoặc xem ti vi; máy 
vi tính; thiết bị nạp điện cho pin điện; ô đĩa cứng; máy tính xách tay có thể mang theo; 
máy in dùng với máy vi tính; ổ nhớ cực nhanh dùng cho thiết bị lưu trữ dữ liệu di động 
trắng ( cho USB chưa ghi); màn hình tinh thể lỏng (LCD); chất bán dẫn (mạch điện tử siêu 
nhỏ); đèn đi ốt phát quang [LED].  

 
 

(210) 4-2012-27215 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dương Bắc  (VN) 
115/9 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Cá cảnh giống; thức ăn cho cá. 
 

Nhóm 35: Bán buôn hoa; bán các loại giống cây cảnh; bán buôn cá cảnh; bán buôn thức 
ăn cho cá. 

 
 

(210) 4-2012-27216 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1; A2.3.2; 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mạnh 
Quân  (VN) 
409/40/66/45/5 đường TCH13, khu phố 
8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: dầu gội đầu, kem tắm trắng, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị 

nám (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-27217 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mạnh 
Quân   (VN) 
409/40/66/45/5 đường TCH13, khu phố 
8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: dầu gội đầu, kem tắm trắng, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị 

nám (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-27218 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mạnh 
Quân   (VN) 
409/40/66/45/5 đường TCH13, khu phố 
8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: dầu gội đầu, kem tắm trắng, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị 

nám (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2012-27219 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 11.3.18; A11.1.5; 
8.7.17 

(591) Đỏ, xanh rêu, cam vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Long  (VN) 
322/33 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời, cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-27220 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ du lịch Đức Mạnh  
(VN) 
Thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải bằng taxi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe. 
 
 

(210) 4-2012-27221 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 3.13.1; A3.13.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Kim Yến  (VN) 
79 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng sự 
(THAO & PARTNERS LAW OFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán sữa. 
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(210) 4-2012-27222 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.16; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, hồng, 

vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty CP thương mại dịch 
vụ Lộc Thành An  (VN) 
Số 192/1 Phạm Văn Chiêu, tổ 36, khu 
phố 5, phường 9, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, giày dép; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán thiết 
bị, phụ tùng máy dệt, máy may; mua bán thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán 
đồ điện gia dụng: đèn, bộ đèn điện; mua bán hàng nội thất: giường, tủ, bàn ghế. 

 
 

(210) 4-2012-27223 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Việt Xanh  (VN) 
Số 24, đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-27224 (220) 04.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Việt Xanh  (VN) 
Số 24, đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-27225 (220) 04.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Việt Xanh  (VN) 
Số 24, đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-27226 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Klipwalk  (VN) 
Số 101 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

(210) 4-2012-27227 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương đậm, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tyran  (VN) 
135A Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27228 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.17.15; 24.17.21 
(591) tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tyran  (VN) 
135A Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27230 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.1; 24.15.1; 7.1.6; 26.1.1; 7.1.24 
(591) Xanh lá, vàng sẫm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà Quang Bình  
(VN) 
23/6 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè. 
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(210) 4-2012-27231 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.3.11; A5.3.15; 
26.2.7 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Văn Ngọc Châu  
(VN) 
Thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 01: Vôi Dolomite (nguyên liệu xử lý đất).  

 
 

(210) 4-2012-27232 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 17.1.1; A17.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Bảo Trang  (VN) 
187A quốc lộ 20, xã Lộc Châu, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ gỗ (dụng cụ đo thời gian). 

 
 

(210) 4-2012-27233 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM An Việt 
Phước  (VN) 
56/26/3 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-27234 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì màu, bút lông, bút sáp, sáp nặn (văn phòng phẩm), màu vẽ (văn phòng 

phẩm), giấy vẽ. 
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(210) 4-2012-27235 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì màu, bút lông, bút sáp, sáp nặn (văn phòng phẩm), màu vẽ (văn phòng 

phẩm), giấy vẽ. 
 
 

(210) 4-2012-27236 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì màu, bút lông, bút sáp, sáp nặn (văn phòng phẩm), màu vẽ (văn phòng 

phẩm), giấy vẽ. 
 
 

(210) 4-2012-27237 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27238 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-27239 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27240 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27241 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27242 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-27243 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27244 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27245 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27246 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27247 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27248 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
Nhà 39, ngõ 259/9, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo về giới tính và sức khỏe; bồi dưỡng về giới tính và sức khỏe.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn kỹ năng ứng xử, tâm lý-tình cảm trong cuộc sống, tình yêu, hôn 
nhân và gia đình; dịch vụ cung cấp thông tin về tình yêu, hôn nhân gia đình, giới tính. 

 
 

(210) 4-2012-27249 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(591) Đỏ, trắng, nâu, đen 
(731) Cơ sở AJA   (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép. 
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(210) 4-2012-27250 (220) 04.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 5.5.4; A5.5.22; 25.7.25; 5.3.20; 
5.7.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, nâu, trắng, đen
(731) QIAQIA FOOD CO., LTD   (CN) 

Lianhua Rd., Economic & Technological 
Devolopment Zone, Hefei, Anhui, China 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương. 
 
 

(210) 4-2012-27251 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.3.1 
(731) Mai Hùng Huy  (VN) 

80/9C6 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng ngũ kim như: bù lon, ốc vít, đinh, bản lề, ổ khóa- chốt cửa, xi-
lanh (súng) dùng để bắn keo silicon; dụng cụ cầm tay. phụ tùng xe các loại. 

 
 

(210) 4-2012-27252 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và đầu tư thương mại 
Thăng Long  (VN) 
Số 19H1, ngõ 130 Xuân Thủy, Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm và các thiết bị máy nông nghiệp như: máy cày, máy kéo, 
máy cưa, máy khoan. máy trông cây, máy hái chè, máy đầm, máy bơm, máy thu hoạch 
lúa, máy gặt đập liên hợp, máy cắt tỉa cây, máy phun tưới cây, máy thu hoạch ngô, máy 
bóc hạt ngô, máy phát điện, máy cắt cỏ, máy bào gỗ, máy cấy, máy phun thuốc sâu, máy 
sới đất, máy gom hạt mài, máy say xát, máy bóc vỏ lạc, máy làm đất, máy đo diện tích 
ruộng, máy đếm hạt, máy tách hạt, máy thái rau, máy chế biến nông sản.  

 
 

(210) 4-2012-27253 (220) 04.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 3.13.1; A3.13.4; A3.13.24; 26.1.2; 5.3.16
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Visunco  (VN)
Số 1, ngõ 9, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ thủ công mỹ nghệ gia dụng như: đũa gỗ, lọ đựng tăm bằng gỗ, gạt 
tàn, hộp đựng giấy, thớt gỗ, muỗng ăn bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-27255 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuân Thành 
Group  (VN) 
Số 8, đường 1 phố 9, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu than đá; năng lượng điện; xăng; nhiên liệu; chất đốt chiếu 
sáng; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ. 

 

Nhóm 06: Hệ thống điều hòa không khí (ống kim loại dùng cho thông gió); hợp kim của 
kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 
và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy phát điện; máy sản xuất điện; động cơ và máy thủy lực; tua bin thủy lực; 
máy đào xúc; máy phá mìn; máy xới cơ giới hóa; máy công cụ; máy dùng cho việc làm 
đường; máy nghiền dùng trong công nghiệp; máy hút dùng trong công nghiệp; máy rung 
dùng trong công nghiệp; thiết bị chuyển hàng hóa; thiết bị nâng. 

 

Nhóm 12: Ôtô; tầu xuồng; ôtô buýt; xe chở khách; tầu thủy; xe tải chở hành lý hoặc người.  
 

Nhóm 19: Đá nhân tạo; xi măng Amiant; gạch, đất làm gạch; vật liệu xây dựng không 
bằng kim loại, đá vôi; xi măng; đất sét; bê tông; vôi; đá; gỗ xây dựng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập 
khẩu; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng 
cáo; quan hệ công chúng.  

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
chứng khoán và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị. 

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; thông tin về xây dựng; phá các công trình xây dựng; khai thác mỏ; dịch vụ khai 
thác đá; nghề đóng tầu. 

 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải; vận chuyển hành khách; 
dịch vụ lưu kho; vận tai bằng taxi; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho.  

 
 

(210) 4-2012-27256 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 25.7.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác Đầu 
Tư và Phát Triển  (VN) 
Số 15, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán ô tô và phụ tùng ô tô; buôn bán xe máy và phụ tùng xe máy; đại lý 
mua bán ô tô và xe máy. 

 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; môi giới 
bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ nạp 
nhiên liệu và bảo dưỡng xe ở các trạm phục vụ xe cộ; rửa xe ô tô; đánh bóng xe cộ; chống 
rỉ cho xe cộ. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan 
[du lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe. 

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ dưỡng cho người cao 
tuổi (không dùng cho mục đích chữa bệnh); nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời]. 

 
 

(210) 4-2012-27257 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.16; 3.7.10 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Tô Thị Hằng  (VN) 

280/9 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến tươi, yến thô, yến sơ chế, yến tinh chế.  

 
 

(210) 4-2012-27260 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 

bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ướt bằng giấy.  
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(210) 4-2012-27261 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Xanh cốm, trắng 

(540) 

 
(731) Tạ Thị Hoa  (VN) 

Số 30, Nguyễn Công Hoan, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo nam, nữ, trẻ em; đồ lót nam nữ; mỹ phẩm các loại; giày dép 
các loại; túi xách các loại; phụ kiện thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-27262 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.1; A2.1.24; 2.1.8; A2.1.23; A11.3.2; 
A2.1.16 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu 29 Hà Nội  (VN) 
82/310 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước ngọt; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; 
nước uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, tiệm cà phê, quán rượu, quán 
giải khát. 

 
 

(210) 4-2012-27263 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 3.1.14; A3.1.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu 29 Hà Nội  (VN) 
82/310 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Đồ thay thể bữa ăn, thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống được làm phù hợp với 
việc sử dụng trong y tế hoặc thú y. 

 

Nhóm 32: Bia; nước ngọt; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống. 

 
 

(210) 4-2012-27264 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu 29 Hà Nội   (VN) 
82/310 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Bia, nước ngọt; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống. 

 
 

(210) 4-2012-27265 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Tina  (VN) 

Số 80A đường 1 Tháng 5, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề như: tạo mẫu tóc. cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, nhuộm tóc, trang 

điểm cô dâu, chăm sóc móng chân và móng tay, chăm sóc da.  
 
 

(210) 4-2012-27266 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 4.1.3; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, hồng, xanh dương, 

xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chồi Giang  
(VN) 
187/12A Điện Biên Phủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên; vòng hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thú nhồi bông, đồ chơi, gối bông, tượng trang trí, bánh kẹo, trang trí 
bằng mây tre lá, tranh treo tường, đồng hồ, đồ trang sức, đồ gốm trang trí.  

 
 

(210) 4-2012-27267 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) đen, xám 
(731) CHEMICAL WORKS OF GEDEON 

RICHTER PLC (GEDEON RICHTER 
PLC)   (HU) 
Gyomroi út 19-21, H-1103 Budapest, 
Hungary  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
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(210) 4-2012-27268 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1 
(731) CHEMICAL WORKS OF GEDEON 

RICHTER PLC (GEDEON RICHTER 
PLC)   (HU) 
Gyomroi út 19-21, H-1103 Budapest, 
Hungary  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-27270 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xám 
(731) CHEMICAL WORKS OF GEDEON 

RICHTER PLC (GEDEON RICHTER 
PLC)   (HU) 
Gyomroi út 19-21, H-1103 Budapest, 
Hungary  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-27271 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xám. 
(731) CHEMICAL WORKS OF GEDEON 

RICHTER PLC (GEDEON RICHTER 
PLC)  (HU) 
Gyomroi út 19-21, H-1103 Budapest, 
Hungary  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-27272 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thép Vina Kyoei  

(VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Tân Thành, 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1148 

(511)   Nhóm 06: Thép dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-27273 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 25.1.25; 26.13.25; 3.7.20; 
25.7.20; A25.1.10; 3.7.21; 3.7.16 

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Lan Hảo   (VN) 
241 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến; 
yến sào đã chưng cất đóng hộp.    

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến, yến sào đã chưng cất đóng hộp.   

 
 

 
(210) 4-2012-27274 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 25.7.20; 3.7.10; 
3.7.21; 3.7.16 

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Lan Hảo    (VN) 
241 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến; 
yến sào đã chưng cất đóng hộp.    

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến, yến sào đã chưng cất đóng hộp.   
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(210) 4-2012-27275 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 25.7.20; 24.1.3; 
3.7.20; 3.7.21; 3.7.16 

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Lan Hảo   (VN) 
241 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến; 
yến sào đã chưng cất đóng hộp.   

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến, yến sào đã chưng cất đóng hộp.   

 
 

(210) 4-2012-27276 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TTY BIOPHARM COMPANY 
LIMITED   (TW) 
3F., No.3-1, Yuanqu St., Nangang Dist., 
Taipei City 11503, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược; dịch truyền 

dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm; dược phẩm dùng để điều 
trị bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến miễn dịch. 

 
 

(210) 4-2012-27277 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh chăn ga gối đệm 
Halysan  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
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(210) 4-2012-27278 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 6.1.2; A6.1.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Sơn La  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-27279 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sun 
Pha  (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27280 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27282 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.15.1 
(591) Nâu, trắng, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần Đại Hoàng 

Thủy   (VN) 
499/160/13 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; chè (trà).  
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(210) 4-2012-27283 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng sậm, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuơng mại dịch vụ Duyên 
Hải   (VN) 
496 quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-27284 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; 1.5.1; A5.3.15; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng sậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Duyên Hải  
(VN) 
496 quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-27285 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Duyên Hải  
(VN) 
496 quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2012-27286 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.2.7; A3.9.12 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xám, cam, vàng.
(731) Công ty TNHH Mamta   (VN) 

Số 04-06 Võ Văn Tần, phường Đài Sơn, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-27288 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trần Nam Khánh  (VN) 
P606, khu B, Indochina Park Tower, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ xe); săm (ruột xe); la răng (mâm xe); mặt la răng (mật mâm); vành la 

răng (vành mâm); tanh (niền xe) ô tô và các phương tiện giao thông khác.   
 
 

(210) 4-2012-27289 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ 

bất động sản, dịch vụ tài chính cho vay có thế chấp băng bất động sản, dịch vụ ngân hàng 
(bao gồm ngân hàng tại nhà), dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính được. cung 
cấp thông qua internet, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị liên quan đến tiền thưởng và 
các chương trình khách hàng thân thiết, dịch vụ cung cấp thông tin tài chính. 
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(210) 4-2012-27290 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.2.1; A5.5.20 
(591) Xanh nước biển nhạt, xanh nước biển 

đậm, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH nhà hàng New 

Blue Mountain   (VN) 
37 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ đồ uống, nước giải khát, nước tinh khiết, thực phẩm chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ 
ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán ăn nhanh. 

 
 

(210) 4-2012-27291 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Quang Minh  
(VN) 
Số 9, ngõ 12, phố Hàm Nghi, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; váy; tất ngắn cổ, tất cao cổ. 
 
 

(210) 4-2012-27292 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh tím, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Phúc Tiến  (VN) 
Lô 03 - 9A cụm tiểu thủ công nghiệp Hai 
Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa; tấm nhựa lấy sáng dạng sóng; tấm nhựa đặc ruột; 

tấm nhựa lấy sáng rỗng ruột.  
 

Nhóm 35: Mua bán; kinh doanh; xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng bằng nhựa; tấm nhựa 
lấy sáng dạng sóng; tấm nhựa đặc ruột; tấm nhựa lấy sáng rỗng ruột.  
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(210) 4-2012-27293 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh tím, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Phúc Tiến  (VN) 
Lô 03 - 09 cụm tiểu thủ công nghiệp Hai 
Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm phức hợp nhôm - nhựa (vật liệu xây dựng, thành phần chính là nhôm).  
 

Nhóm 35: Mua bán; kinh doanh; xuất nhập khẩu: nhôm, nhựa; tấm phức hợp nhôm nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-27294 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 
INC.   (US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; xà phòng; nước xức tóc; thuốc đánh răng.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức rẻ tiền; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; giả da; hòm bằng da thuộc; hộp bằng da 
thuộc; dây đai bằng da thuộc; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; hộp đựng mũ bằng da thuộc; 
dây buộc bằng da; dây dắt động vật bằng da; dây đeo vai bằng da thuộc; dây da thuộc; 
bao nhỏ bằng da thuộc để gói hàng hóa; bộ đồ du lịch [đô da]; va li; hòm đựng đồ đi du 
lịch; túi du lịch; túi thể thao đa năng; cặp da; túi đựng đồ đi đường loại to; ba lô; túi vải có 
dây đeo qua vai và trễ đến hông (messenger bags); túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch có thể gấp lại được (stowaway bags); túi đựng quần áo; túi xách 
tay; túi vải hình trụ có dây buộc thít ở đầu (duffel bags); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví cho 
nam giới; ví xách tay cho phụ nữ; hộp đựng chìa khóa (bằng da thuộc); cặp đựng tài liệu 
chia thành nhiều ngăn; ví bỏ túi kèm sẵn lịch; ví bỏ túi kèm sẵn sổ nghi công việc; ví bỏ 
túi kèm sẵn nhật ký; ví và tủi đựng hộ chiếu; túi bằng da thuộc dùng để bao gói hàng hoá, 
hộp bằng da không nắp và hộp bằng da không nắp có thành thấp; ví nhỏ đựng tiền; hộp 
đựng tiền bằng da; cặp bằng da để đựng tài liệu; hòm da; «.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (như bàn, ghế, giường tủ, giá, kệ, vv...) (furniture); gương soi; khung 
ảnh; phụ kiện cho phòng tắm, phòng bếp và trong nhà bao gồm gối dùng trong phòng 
tắm, gối ngủ, đệm ghế ngồi, thanh treo rèm, móc rèm, đệm để tựa, ngồi và quỳ, gối trang 
trí, đệm cho vật nuôi trong nhà, gối.  

 

Nhóm 24: Vải; khăn phủ giường và khăn phủ bàn [không bằng giấy]; áo gối; vỏ bọc gối; 
khăn phủ mặt gối; chăn; khăn phủ lên mặt chăn (khăn phủ giường); mÒn chăn; khăn phủ 
đồ đạc; chăn bông; chăn lông vịt; vỏ chăn lông vịt; ga trải giường, bộ ga trải giường; ga 
phủ giường; khăn trải giường; ga và chăn giường cũi cho trẻ em; tấm khăn trải giường (đặt 
dưới đệm) phủ lấp thành giường và chân giường; tấm phủ giường; khăn tắm bằng vải; 
khăn lau mặt bằng vải; khăn tắm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa gấp nếp; 
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rèm tắm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm tắm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo rủ 
xuống mặt trong bồn tắm; khăn trải giường bằng vải lanh; bộ khăn tắm [trừ quần áo] ; 
khăn trải bàn bằng vải; dải khăn trang trí chạy giữa bàn bằng vải; khăn tắm cỡ lớn; diềm 
vải bao quanh giường; vỏ đệm; vỏ đệm giường loại dày tăng độ êm và bảo vệ đệm; miếng 
đệm lót [không làm bằng giấy]; khăn trải bàn [không bằng giấy]; chăn mỏng.  

 

Nhóm 25: Quần áo nam giới; quần áo phụ nữ; quần áo trẻ em; giày; đồ đi chân và đồ đội 
đầu. 

 
 

(210) 4-2012-27295 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PEPSICO, INC.   (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây (không cồn); xi rô và chế phẩm để làm đồ 
uống.  

 
 

(210) 4-2012-27296 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B, đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: máy phun bắn bằng hơi nước và các loại phun bắn tương 
tự; thiết bị cơ khí (được điều khiển băng tay hoặc không), để phun bắn các chất lỏng hoặc 
chất bột; thiết bị lắp đặt không xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử; máy tập thể 
dục, thiết bị tập thể dục, máy hút chân không.  

 
 

(210) 4-2012-27297 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B, đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: máy phun bắn bằng hơi nước và các loại phun bắn tương 
tự; thiết bị cơ khí (được điều khiển băng tay hoặc không),để phun bắn các chất lỏng hoặc 
chất bột; thiết bị lắp đặc trong xây dựng; mua bán thiết bị linh kiện điện tử; viễn thông 
như: máy tập thể dục, thiết bị tập thể dục, máy hút chân không.  
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(210) 4-2012-27298 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đông 
nam dược Bàng Thái  (VN) 
416/14/3 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27299 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 
22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại, 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới- xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27301 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 
22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-27302 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-27303 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 3.7.1 
(591) Cam, ghi xám, đen, trắng, hồng, đỏ 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-27304 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-27305 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa.  
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(210) 4-2012-27306 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 3.2.1; A3.2.24 
(591) Trắng, xanh lam 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-27307 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Vũ Thị Thanh Thủy   (VN) 
22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27308 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Đỏ, nâu, xanh lam, trắng, xanh đen 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy   (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-27309 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, nâu đỏ 
(731) Vũ Thị Thanh Thủy  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27310 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Vũ Thị Thanh Thủy   (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27311 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Trần Thanh Hiếu  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27312 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Trần Thanh Hiếu   (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27313 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng 
(731) Trần Thanh Hiếu  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27314 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Cam, đen 
(731) Trần Thanh Hiếu  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới. xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27315 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Trần Thanh Hiếu  (VN) 
22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27316 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Trần Thanh Hiếu   (VN) 
22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27317 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.1; A26.3.6; 26.13.25
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 
(731) Trần Thanh Hiếu  (VN) 

22A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới. xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27318 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Đoàn Quốc Khánh  (VN) 

526 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27319 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Đoàn Quốc Khánh  (VN) 

526 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 

mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 
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(210) 4-2012-27320 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh tím, đỏ, nâu, xanh dương 
(731) Đoàn Quốc Khánh   (VN) 

526 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27321 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Đoàn Quốc Khánh   (VN) 

526 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới. xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27322 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Nâu, trắng 
(731) Đoàn Quốc Khánh  (VN) 

526 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại; 
mua bán xe ô tô, xe cơ giới. xe máy, xe đạp và xe các Ioại; môi giới thương mại với mục 
đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27323 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-27324 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27325 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-27326 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-27327 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-27328 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27329 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27330 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD  (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-27331 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2012-27332 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27333 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, lndia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27334 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Phạm Thanh Tùng   (VN) 

Xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 

(210) 4-2012-27335 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Nati  (VN) 
60 đường số 4, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: hạt điều, hạt sen, hạt dẻ, mít sấy, dứa (thơm) 

sấy, chuối sấy.  
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(210) 4-2012-27336 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh cửu long 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Mỹ Phú  (VN) 
Số 67, quốc lộ 61, ấp 1, xã Thạnh Hòa, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-27337 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.11.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, đen, ghi xám 
(731) Phan Văn Nhựt  (VN) 

63/F17 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng của xe đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, phụ tùng xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-27338 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-27339 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RPCO FAR EAST LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1167 

(210) 4-2012-27340 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) RPCO FAR EAST LIMITED    (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
- 400067, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27341 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 

66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27342 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazar, Charkop, Kandivli West, Mumbai 
400067, India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27343 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  
(DE) 
Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 
Muenchen, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
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(210) 4-2012-27344 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  (DE)
Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 
Muenchen, Germany   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27345 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  (DE)
Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 
Muenchen, Germany   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-27346 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Hồng, xanh lá cây 
(731) KAYLA FOODS INT'L (BARBADOS) 

INC.   (BB) 
27 Pine Road, Belleville, St. Michael, 
BB11113, Barbados, W.I.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo đông lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng bánh kẹo đông lạnh).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn 
mang về.  

 
 

(210) 4-2012-27348 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.8; 21.3.1; 25.7.20; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, hồng, da 

cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương 
đậm, xanh lá đậm 

(731) ABRO INDUSTRlES, INC.   (US) 
3580 Blackthorn Court, South Bend, 
Indiana 46628, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn dạng phun. 
 
 

(210) 4-2012-27351 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.21; 25.1.6; 5.9.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thăm  (VN) 
Số 71/21, khóm 4, phường 1, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-27352 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh  

(VN) 
ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-27353 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.3; 3.7.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) KELLOGG COMPANY   (US) 

One Kellogg Square, Battle Creek, 
Michigan, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng; chế phẩm làm từ ngũ cốc; thanh ngũ cốc và thực phẩm có 

nguồn gốc từ ngũ cốc dùng như đồ ăn sáng, thức ăn nhanh hoặc thành phần làm thức ăn. 
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(210) 4-2012-27354 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) KELLOGG COMPANY    (US) 

One Kellogg Square, Battle Creek, 
Michigan, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng; chế phẩm làm từ ngũ cốc; thanh ngũ cốc và thực phẩm có 
nguồn gốc từ ngũ cốc dùng như đồ ăn sáng, thức ăn nhanh hoặc thành phần làm thức ăn. 

 
 

(210) 4-2012-27355 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Mon   (VN) 
95 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa dưỡng da và tẩy tế bào chết; sữa chống 
nắng; kem dưỡng da; gel dưỡng da ngừa mụn (không dùng cho mục đích y tế); mặt nạ ủ 
tóc; dầu bóng tóc; nước rửa tay (tất cả đều là mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-27356 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.15.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xám, trắng 
(731) Hồ Thị Kim Vui   (VN) 

84 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo đục đào tạo; trung tâm dạy ngoại ngữ.  
 
 

(210) 4-2012-27357 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.13.1; 26.1.2; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Ba By Quốc Tế  

(VN) 
Số 68 đường Tôn Thất Tùng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); tất (vớ); giày dép; váy đầm; yếm.  
 
 

(210) 4-2012-27358 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hoá  (VN) 
Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-27359 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Prime Group  
(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch men (không bằng 

kim loại); ngói (không bằng kim loại); đá lát sàn (không bằng kim loại); vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-27360 (220) 04.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Prime Group  
(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch men (không bằng 

kim loại); ngói (không bằng kim loại); đá lát sàn (không bằng kim loại); vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-27361 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Mỹ (VN)
Số 469, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát các loại (đồ uống không cồn), nước trái cây ép các loại, 
nước uống đóng chai, nước khoáng (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2012-27362 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) XEPA-SOUL PATTINSON 
(MALAYSIA) SDN. BHD.   (MY) 
1-5, Cheng Industrial Estate, 75250 
Melaka, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng để trị chứng ho và cảm lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-27365 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nhã Thành 
Phát  (VN) 
B1-6.7 - khu biệt thự Đảo Xanh, phường 
Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-27366 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ban Mê City  (VN) 
151/67/52/5 đường Liên khu 4-5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, ca cao, trà.  

 
 

(210) 4-2012-27368 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Yến  (VN) 
57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thống 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1173 

(210) 4-2012-27369 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.4.2; 3.4.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, xám, xanh 

dương, nâu, vàng nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Yến  (VN) 
57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thống 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò ướp gia vị sấy khô (khô bò). 
 
 

(210) 4-2012-27371 (220) 05.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Khương Uyển Thanh  (VN) 
10/27 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà sữa, thiết bị đóng gói trà sữa, bao bì trà sữa.  
 
 

(210) 4-2012-27373 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện quốc 
tế chấn thương chỉnh hình 
Sài Gòn  (VN) 
305 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người.  
 
 

(210) 4-2012-27374 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Trắng, xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật môi 
trường Sao Thủy  (VN) 
16/96 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
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(210) 4-2012-27375 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Trang  (VN) 
980/2C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  

 
 

(210) 4-2012-27376 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Nhóm Việt  (VN) 
Số 17 đường số 6, khu phố 4, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy, khăn giấy lụa, khăn giấy bỏ 

túi, khăn giấy đa năng, khăn giấy ướt. 
 
 

(210) 4-2012-27377 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Asean  (VN) 
Số 11, ngõ 105, phố Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Tất. 
 

Nhóm 35: Mua bán tất. 
 
 

(210) 4-2012-27378 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Asean  (VN) 
Số 11, ngõ 105, phố Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Tất. 
 

Nhóm 35: Mua bán tất. 
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(210) 4-2012-27379 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.3.11; 7.3.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Trần Gia Phát  (VN) 
14/1, đường số 7, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ tích điện dùng để biến đổi điện từ điện áp 24V - DC sang 220V - AC. 

 
 

(210) 4-2012-27380 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Vĩnh Phong  (VN) 
1024/1A đường tỉnh lộ 10, khu phố 7, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-27381 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) POLAR CORP.  (US) 
1001 Southbridge Street, Worcester, 
Massachusetts 01610 (USA) 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước ngọt có ga (đồ uống không cồn); nước khoáng xenxe hỗn hợp 

và đồ uống trên cơ sở trái cây (không chứa cồn). 
 
 

(210) 4-2012-27386 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ ấn Tượng 
Việt  (VN) 
435/48 đường Hương lộ 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2012-27387 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Kiều Bình Quang  (VN) 
Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, xoa bóp, vật lý trị liệu. 
 
 

(210) 4-2012-27388 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hỷ  (VN) 
31A đường 2 tháng 4, phường Vạn Thắng,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo thể thao; đồ đội đầu; khăn choàng; áo váy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, quần áo lót, quần áo thể thao, đồ đội đầu, khăn choàng, đồ 
đi chân, ví, túi xách, kính mắt, áo váy, phụ kiện thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-27389 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.1; 25.1.25; 25.7.25; 26.13.25 
(591) Đen, nâu nhạt, hồng đậm 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hỷ  (VN) 

31A đường 2 Tháng 4, phường Vạn Thắng,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo thể thao; đồ đội đầu; khăn choàng; áo váy.  
 
 

(210) 4-2012-27390 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

dân dụng công nghiệp số 1- 
Đồng Nai   (VN) 
Số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở (bất động sản): mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, 
quản lý bất động sản, định giá bất động sản, đầu tư bất động sản; cho thuê nhà xưởng.  

 
 

(210) 4-2012-27391 (220) 05.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 20.7.1; 15.7.1; 7.1.6; A7.1.12 (540) 

  

(731) Trường trung cấp Bến Thành  
(VN) 
14 Phú Châu, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-27392 (220) 05.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.2; 1.15.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
viễn thông Kim Long  (VN) 
340D Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, thiết bị điện thoại, máy ghi âm, máy tính xách 
tay, máy tính bảng. 

 
 

(210) 4-2012-27393 (220) 05.12.2012 
 (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
viên thông Kim Long  (VN) 
340D Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, thiết bị điện thoại, máy ghi âm, máy tính xách 
tay, máy tính bảng.  

 
 

(210) 4-2012-27394 (220) 05.12.2012 
 (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
viễn thông Kim Long  (VN) 
340D Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di dộng, thiết bị điện thoại, máy ghi âm, máy tính xách 
tay, máy tính bảng. 
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(210) 4-2012-27395 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.8; 26.13.25; 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần môi giới bảo 

hiểm Nam á  (VN) 
P701, tháp A, toà nhà Hà Thành Plaza, 
102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bảo hiểm gốc. 
 
 

(210) 4-2012-27396 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại và dịch vụ Đồng 
Tâm  (VN) 
Đội 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 19: Khuôn cửa, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; khung cửa sổ, 
không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại. 

 

(210) 4-2012-27397 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27398 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Vạn  (VN) 
Lô số 02 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; dịch vụ quầy bar; dịch vụ nhà hàng.  
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(210) 4-2012-27399 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.13.4; 1.15.15 
(591) Xanh, nâu, vàng 
(731) Nguyễn Việt Hải  (VN) 

204-D16, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Đóng gói bao bì sản phẩm; vận chuyển hàng hoá; lưu trữ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-27400 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải Phú  
(VN) 
Số 2, đường Tống Duy Tân, khu 5, 
phường Ngọc Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ trộn âm thanh; thiết bị tăng âm (ampli); bộ khuếch đại âm thanh; máy phát 

thanh; thiết bị phát thanh truyền hình; thiết bị điều khiển tự động hóa. 
 
 

(210) 4-2012-27401 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.7; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thanh  (VN) 
229/30/5 Bùi thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-27402 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Tâm   (VN) 
847 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27403 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Tâm  (VN) 
847 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27405 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Tín   (VN) 
26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27406 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh   (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27407 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh   (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27408 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại Top
Queen Collagen Việt Nam  (VN)
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27409 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27410 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27411 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27412 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27413 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27414 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27415 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27416 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27417 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27418 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.4.24 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; 

chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn 
sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm tạo kiểu 
dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ phẩm]; nước 
bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để 
trang điểm tóc [mỹ phẩm]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm khỏe tóc [không chứa 
dược chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa 
sen [không chứa dược chất]; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân]; chế phẩm 
chống chảy mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 
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(210) 4-2012-27419 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.5.25; 3.7.16; 26.1.2; 3.7.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Yến Sào Tôn Thủy  
(VN) 
452 Bạch Đằng, phường Thị Nại, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ chim yến. 
 
 

(210) 4-2012-27422 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thanh  (VN) 
66 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị trung tâm thương mại, cụ thể: mua bán các mặt hàng thời trang như 
quần, áo, giày dép, mũ nón, mua bán mỹ phẩm, đồ trang điểm, công cụ làm đẹp, bán vải 
các loại; mua bán các mặt hàng may mặc, cụ thể: quần, áo, giày dép, mũ nón; buôn bán 
mỹ phẩm; xuất nhập khẩu, cụ thể là các mặc hàng may mặc: quần, áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-27424 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.15.13; 26.15.3 
(591) Xanh lam, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Thịnh  (VN)
123 Lê Thị Hồng Gấm, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán xăng dầu; buôn bán dầu nhớt; buôn bán mỡ xe; buôn bán khí dầu mỏ 
hoá lỏng.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; vận tải hành khách; môi giới vận tải; cho thuê xe; chuyển 
phát nhanh; cho thuê bãi đỗ xe. 

 
 

(210) 4-2012-27425 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh lá, trắng (540) 

  

(731) Châu Thị Thúy Hằng  (VN) 
Tân Trà 1, phường Tân Bình, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2012-27426 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đen, vàng nhạt, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Minh Sài 
Gòn  (VN) 
Số 73 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nấu từ gạo, rượu nếp, rượu chưng cất, các loại rượu. 

 
 

(210) 4-2012-27427 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - xây 
dựng thương mại Kiến Thành  
(VN) 
 8, lô A, Bà Lài, phường 7, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng 

 
 

(210) 4-2012-27428 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.7; A26.11.8; 26.1.2; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 
Yummy  (VN) 
14B lô A, KCN Hiệp Phước, đường 
Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-27429 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; pin khô, pin trữ niken-cadimi; hộp pin; pin nhiên liệu; hộp ắc quy; pin 

mặt trời; pin điện thoại di động; điện cực lưới cho pin; pin quang điện.  
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(210) 4-2012-27430 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 18.5.1; A18.5.3 
(731) TATUNG COMPANY  (TW) 

No.22, Sec. 3 Chung Shan N. Road, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy sản xuất 
điện; máy giặt; máy vắt quần áo; máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi 
chân không; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu máy; máy bơm [máy 
móc]; máy nén [máy móc].  

 

Nhóm 09: Thiết bị thu hình; vành loa cho máy tăng âm; máy vi tính; màn hình [phần cứng 
máy tính]; máy quay đĩa DVD; điện kế; dụng cụ đo khí; dây điện; dây cáp điện; sợi cáp 
quang; máy biến thế [điện]; dụng cụ chuyển mạch và bảng điều khiển [điện], bình ắc quy; 
pin điện; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); tai nghe thiết bị điều khiển từ 
xa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ chuyển đổi 
tần số; thiết bị sạc pin; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khí, máy sấy 
không khí; lò sưởi, dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện, bình đun nước nóng, vòi 
phun nước uống; thiết bị phân phối nước, hệ thống và thiết bị làm mát, khoang làm lạnh; 
thiết bị chống ẩm; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị lọc nước uống, thiết bị tiệt trùng nước; 
máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điên. máy sấy ủ tóc; máy và thiết bị 
làm sạch không khí; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày [tủ bảy hàng]; hệ thống và thiết bị 
làm lạnh; thiết bị và máy móc làm sạch nước.  

 
 

(210) 4-2012-27431 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.2 
(731) TATUNG COMPANY  (TW) 

No. 22, Sec. 3 Chung Shan N. Road, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy sản xuất 
điện; máy giặt; máy vắt quần áo; máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi 
chân không; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu máy; máy bơm [máy 
móc]; máy nén [máy móc]. 

 

Nhóm 09: Thiết bị thu hình; vành loa cho máy tăng âm; máy vi tính; màn hình [phần cứng 
máy tính]; máy quay đĩa DVD; điện kế; dụng cụ đo khí; dây điện; dây cáp điện; sợi cáp 
quang; máy biến thế [điện]; dụng cụ chuyển mạch và bảng điều khiển [điện] bình ắc quy; 
pin điện; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); tai nghe; thiết bị điều khiển 
từ xa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ chuyển 
đổi tần số; thiết bị sạc pin; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình. 
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Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khi, máy sấy 
không khí; lò sưởi, dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điên; bình đun nước nóng; vòi 
phun nước uống; thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị làm mát; khoang làm lạnh; 
thiết bị chống ẩm; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước; 
máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy sấy tóc; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày [tủ bày hàng]; hệ thống và thiết bị làm 
lạnh; thiết bị và máy móc làm sạch nước.  

 
 

(210) 4-2012-27432 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.2 
(731) TATUNG COMPANY   (TW) 

No. 22, Sec. 3 Chung Shan N. Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy sản xuất 

điện; máy giặt; máy vắt quần áo; máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi 
chân không; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu máy; máy bơm [máy 
móc]; máy nén [máy móc].  

 
Nhóm 09: Thiết bị thu hình; vành loa cho máy tăng âm; máy vi tính; màn hình [phần cứng 
máy tính]; máy quay đĩa DVD; điện kế; dụng cụ đo khí; dây điện; dây cáp điện; sợi cáp 
quang; máy biến thế [điện]; dụng cụ chuyển mạch và bảng điều khiển [điện] bình ắc quy; 
pin điện; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); tai nghe; thiết bị điều khiển 
từ xa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ chuyển 
đổi tần số; thiết bị sạc pin; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khi, máy sấy 
không khí; lò sưởi, dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điên; bình đun nước nóng; vòi 
phun nước uống; thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị làm mát; khoang làm lạnh; 
thiết bị chống ẩm; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước; 
máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy sấy tóc; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày [tủ bày hàng]; hệ thống và thiết bị làm 
lạnh; thiết bị và máy móc làm sạch nước.  

 
 

(210) 4-2012-27433 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.2; A2.5.23 
(731) TATUNG COMPANY   (TW) 

No. 22, Sec. 3 Chung Shan N. Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy sản xuất 
điện; máy giặt; máy vắt quần áo; máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi 
chân không; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu máy; máy bơm [máy 
móc]; máy nén [máy móc].  

 
Nhóm 09: Thiết bị thu hình; vành loa cho máy tăng âm; máy vi tính; màn hình [phần cứng 
máy tính]; máy quay đĩa DVD; điện kế; dụng cụ đo khí; dây điện; dây cáp điện; sợi cáp 
quang; máy biến thế [điện]; dụng cụ chuyển mạch và bảng điều khiển [điện] bình ắc quy; 
pin điện; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); tai nghe; thiết bị điều khiển 
từ xa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ chuyển 
đổi tần số; thiết bị sạc pin; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khi, máy sấy 
không khí; lò sưởi, dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điên; bình đun nước nóng; vòi 
phun nước uống; thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị làm mát; khoang làm lạnh; 
thiết bị chống ẩm; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước; 
máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy sấy tóc; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày [tủ bày hàng]; hệ thống và thiết bị làm 
lạnh; thiết bị và máy móc làm sạch nước.  

 
 

(210) 4-2012-27434 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục.  

 
 

(210) 4-2012-27435 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục.  
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(210) 4-2012-27436 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.     (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang phục); quần 
áo bơi; áo mưa; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang phục); khăn 
quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-27437 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1 
(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 

8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-27438 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-27439 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-27440 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) đen, trắng 
(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 

8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, 
Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 

phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-27441 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A11.1.4; 26.1.2; A26.11.9 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Quỳnh Như   (VN)

ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nông sản, vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-27443 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TOTAL PETROCHEMICALS & 
REFINING SA/NV  (BE) 
Rue de l'Industrie 52, B-1040 Bruxelles, 
Belgium 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa qua chế biến dưới dạng bất kỳ; nhựa nhân tạo chưa qua xử lý; 

hợp chất cao phân tử (polymer) chưa qua xử lý; nhựa polyetylen (nhựa PE) chưa xử lý; 
nhựa polypropilen (nhựa PP) chưa xử lý; nhựa polyxetiren (nhựa PS) chưa xử lý; 
polyêtylen; polypropilen (nguyên liệu thô); polyxetiren (chưa xử lý). 
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Nhóm 17: Nhựa nhân tạo bán thành phẩm và nhựa tổng hợp bán thành phẩm; hợp chất cao 
phân tử (polymer) bán thành phẩm; cao su tổng hợp ở dạng thô hoặc bán thành phẩm bất 
kỳ; vật liệu chất dẻo bán thành phẩm; vật liệu cách điện, cách nhiệt. 

 
 

(210) 4-2012-27445 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe máy; dịch vụ thay dầu và chất bôi trơn xe 
máy và dịch vụ làm sạch và rửa xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-27446 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Mai   (VN) 
P204 C3, số 34A Trần Phú, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; trà; tinh bột cho thực phẩm; gia vị. 
 
 

(210) 4-2012-27447 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Mai   (VN) 
P204 C3, số 34A Trần Phú, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; cà phê; trà; tinh bột cho thực phẩm; gia vị. 
 
 

(210) 4-2012-27448 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Mai   (VN) 
P204 C3, số 34A Trần Phú, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; cà phê; trà; tinh bột cho thực phẩm; gia vị. 
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(210) 4-2012-27449 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
truyền thông Tam Nguyên  
(VN) 
Phòng 1001 nhà OTC3D, khu đô thị Cổ 
Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; marketing.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo 
lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ bảo vệ 
máy tính không bị nhiễm vi rút; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
 

(210) 4-2012-27450 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; 3.5.1; A3.5.24 
(731) INJECTED REPUBLIC (THAILAND) 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1048 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit 
Road, Kwang Bangchak, Khet 
Prakanong, Bangkok 10260 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc và da giả; túi xách bao gồm túi làm bằng vật liệu tổng hợp, túi đeo 
vai, túi xách tay, túi du lịch, túi đi chợ, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, túi/vali đựng hành 
lý, hộp đựng đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong), vali, cặp đựng tài liệu, ô, dù/lọng 
và gậy chống.  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục) cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; áo choàng ngoài; áo mưa, 
thắt lưng (trang phục); áo gi-lê; áo choàng/áo cánh và áo chui đầu; áo vét; quần dài; váy; 
áo váy, bộ quần áo, áo sơ mi và áo lót phụ nữ; áo thun ngắn tay; áo len dài tay; quần áo 
lót; tất ngắn cổ và tất dài, găng tay (trang phục); cà vạt; khăn quàng cổ; mũ và mũ lưỡi 
trai, giầy cao cổ; dép; giầy và dép đi trong nhà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đề da, 
tủi, nước hoa và đồng hồ; quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; quan lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ, phân phát hàng mẫu; giới thiệu sản phẩm; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ 
cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát 
thanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác và quảng cáo thương mại trên truyền 
hình. 
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(210) 4-2012-27451 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 

TNHH Một Thành Viên  (VN) 
23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-27452 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  
(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2012-27453 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  
(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27454 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  
(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27455 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  

(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27456 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  

(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27457 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  
(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27458 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  
(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27459 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) UNIVERSAL MEDICARE PVT. LTD  

(IN) 
Sion - Trombay Road, Deonar, Mumbai - 
400 088, India  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27463 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tổng hợp Minh Mai   (VN) 
Thôn Đông Quách, xã Nam Hà, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm sứ vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-27464 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Kim 
Đồng   (VN) 
99 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-27465 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Kim 
Đồng  (VN) 
99 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1196 

(210) 4-2012-27466 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SINO-ARP TIRES EQUIPMENT 
TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD  
(CN) 
18, Pingsheng Rd., Suzhon Industrial 
Park 215128, Suzhou City, Jiangsu 
Province, P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị lưu hóa; máy cán cao su; máy lắp ráp lốp xe; máy làm giấy; máy cán là 
vải; máy làm sạch bột giấy.  

 

Nhóm 12: ¤ tô; lốp đặc dùng cho bánh xe cộ; săm dùng cho lốp xe bơm hơi; vỏ bọc dùng 
cho bánh xe bơm hơi (lốp); mặt gai của lợp dùng để đắp lại lốp xe; lốp bánh xe.  

 
 

(210) 4-2012-27467 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  
(SE) 
SE- 105 45 Stockholm, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò nướng; máy hút mùi dùng cho bếp ăn; ngăn lò nướng dùng để hâm nóng 
thức ăn.  

 
 

(210) 4-2012-27468 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu U.S.A.T.E.C.H   (VN) 
Số 19-B2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị 
khử trùng nước, không khí; thiết bị lọc nước dùng cho hệ thống xử lý nước, cấp thoát nước 
dùng trong gia đình và cho công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-27469 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu U.S.A.T.E.C.H  (VN) 
Số 19- B2, khu tập thể Nguyễn Công 
Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị 
khử trùng nước, không khí; thiết bị lọc nước dùng cho hệ thống xử lý nước, cấp thoát nước 
dùng trong gia đình và cho công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-27470 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh lam, xanh ngọc, xanh dương, xanh 

xám 
(731) Công ty TNHH Becamex Tokyu  

(VN) 
Khu đô thị mới, Khu liên hiệp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; đại lý mua bán bất động sản; môi giới bất 

động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bất động sản cho các dự án về nhà ở, khu công nghiệp, trung 
tâm thương mại; dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phân khu hành chính; dịch vụ giám sát 
xây dựng các tòa nhà; dịch vụ xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; đào tạo, giáo dục, dạy nghề. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc các công trình nhà ở, biệt thự, tòa nhà, công trình 
công nghiệp và dân dụng; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-27471 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.7.2; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Becamex Tokyu  

(VN) 
Khu đô thị mới, Khu liên hiệp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất 

động sản. 
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(210) 4-2012-27472 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A19.3.24; 18.5.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH Cà Phê Đăk Tín  

(VN) 
Số 67 Đức Lễ, xã Đức Mạnh, huyện Đăk 
Mil, tỉnh Đăk Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27473 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ACCOLADE WINES AUSTRALIA 
LIMITED   (AU) 
Reynell Road, Reynella, South Australia 
5161, Australia  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-27474 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.1 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Trang   (VN) 
Số 102/1B đường Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán bún đậu. 
 
 

(210) 4-2012-27475 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.15.23; 24.15.3 
(731) Công ty TNHH Plantation 

Grown Timbers  (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-27476 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timbers   (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-27477 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.15.23; 24.15.3 
(731) Công ty TNHH Plantation 

Grown Timbers   (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-27478 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timbers   (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.   
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Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-27479 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.5.5 
(591) Tím, xanh, cam, đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Quỳnh Uyên  (VN) 
128 ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-27480 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timbers (Việt Nam) (VN)
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-27482 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CYBER POWER SYSTEMS INC.  (TW) 
6F., No.32, Sec.1, Chenggong Rd., 
Nangang District, Taipei 115, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cung cấp năng lượng điện liên tục; pin điện; hộp ắc quy; thiết bị sạc 
pin; thiết bị chuyển đổi nguồn cung cấp điện; bộ đảo điện; chương trình máy vi tính ghi 
sẵn; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; bộ điều biến (mô- đem); sản phẩm kết nối 
mạng, cụ thể là thẻ tích hợp kết nối mạng máy tính nội bộ (mạng LAN); thẻ chứa giao 
thức quản lý mạng đơn giản (thẻ SNMP); thẻ điện tử; bộ chia mạng máy tính; thiết bị 
chuyển mạch và thiết bị định tuyến; bộ chia thông tin liên lạc; dây cáp nối của bình ắc 
quy; dây cáp dùng cho hệ thống truyền tải tín hiệu điện và tín hiệu quang học; dây cáp 
máy vi tính; dây điện và dây cáp diện; phần mềm máy vi tính ghi sẵn dùng để điều khiển 
và quản lý việc truy cập vào ứng dụng máy chủ; phần cứng thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); 
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phần mềm máy vi tính ghi sẵn dùng cho ứng dụng phân phối điện; phần mềm máy tính 
ghi sẵn dùng để quản lý thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); bộ phân phối điện (PDU); bộ đảo 
quang điện.  

 
 

(210) 4-2012-27483 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD   (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27484 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD   (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27485 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD   (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27486 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CCL PHARMACEUTICALS (PVT) 
LTD   (PK) 
65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, 
Lahore-54770 - Pakistan    

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27487 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-27488 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-27489 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-27490 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-27491 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27492 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27493 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27494 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-27495 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27496 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27497 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27498 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-27499 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 
Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27500 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova   (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27501 (220) 05.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-27502 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng 
(731) KANESHIRO CO., LTD   (KR) 

1ho, Geojehansin sanggadong, 581-3, 
Geoje-dong, Yeonje-gu, Busan, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá, được bảo quản; thực phẩm làm từ cá; bột cá dùng làm thức ăn cho người.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1206 

(210) 4-2012-27503 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
điện tử Nhật Hoàng   (VN) 
82, dãy 2, khu giãn dân Vĩnh Thành, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh. 

 
 

(210) 4-2012-27505 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, xanh lá cây, tím, da cam đậm, da 

cam nhạt, hồng 
(731) CHUNHO FOOD CO., LTD.  (KR) 

#389-2, Duckpo2-dong, Sasang-Gu, 
Busan, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết xuất từ quả dương đào được bảo quản dùng làm thực phẩm không 

tẩm thuốc; chất chiết xuất từ quả ngũ gia bì và quả nho khô phương đông dùng làm thực 
phẩm cho người, không dùng cho mục đích y tế; tỏi đen đã chế biến và chất chiết xuất từ 
tỏi được dùng như rau và không dùng làm gia vị; chất chiết xuất từ quả việt quất được bảo 
quản dùng làm thực phẩm không tẩm thuốc; chất chiết xuất từ cá giàu axít béo omega 3 
đã được chế biến dùng làm thực phẩm không tẩm thuốc; quả lê đã chế biến và được bảo 
quản; nhân sâm đỏ đã được chế biến và được bảo quản dùng như rau; chất chiết xuất từ củ 
hành được bảo quản để dùng làm thực phẩm không tẩm thuốc; chất chiết xuất từ quả lựu 
được chế biến để dùng làm thực phẩm không tẩm thuốc; nhân sâm sáu năm tuổi đã được 
chế biến dùng như rau; nấm đông trùng hạ thảo được chế biến và bảo quản dùng như rau. 

 
 

(210) 4-2012-27506 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông di động Việt Thông 
Minh  (VN) 
Phòng 6.1, tầng 6, E.Town2, 364 Cộng 
Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn thông. 
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(210) 4-2012-27507 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A20.1.5; 20.5.21; 26.13.1; 
26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền thông
di động Việt Thông Minh  (VN) 
Phòng 6.1, tầng 6, E.Town2, 364 Cộng 
Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông. 
 

(210) 4-2012-27508 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Nâu, đen, trắng, vàng, xanh dương, xanh 

dương sẫm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 
79/9/7 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống). 
 
 

(210) 4-2012-27509 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A19.7.16; 25.1.6; 25.1.15; 5.13.4; 5.7.3; 
26.4.2 

(591) Xanh tím, trắng, nhũ bạc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-27510 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(731) Lê Đức Phương  (VN) 

521/ 91/ 75A Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da, sữa làm sạch (cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm), chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27512 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Hiệp Phú Huy  

(VN) 
E7 đường số 9, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Cánh quạt, thân quạt.  

 
 

(210) 4-2012-27513 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Khu kinh tế xã hội Đại Đồng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 

(210) 4-2012-27515 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.12; 3.5.15 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần D.O.R.I.S  (VN) 
Số 108/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng và thông tin thương mại; giới thiệu hàng 
hóa trên phương tiện thông tin đại chúng phục vụ cho bán lẻ; cửa hàng bán lẻ tiện ích; 
dịch vụ bán lẻ dược phẩm; cửa hàng bán lẻ; cửa hàng bán buôn. 
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(210) 4-2012-27516 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; 5.7.3; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Nga  (VN) 
Tổ 8, khối 9, phường Ea Tam, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-27517 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Thân Trọng Tuyên  (VN) 
365/11 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi. 

 
 

(210) 4-2012-27518 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; 26.11.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Minh   (VN) 
17 Nguyễn Thị Định, phường Thành 
Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nông sản: cà phê; tiêu; bắp; mì; điều; đậu (đỗ) các loại. 

 
 

(210) 4-2012-27519 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ thương mại Ngôi Sao Châu 
¸  (VN) 
214 đường Hoa Lan, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị máy vi tính: bàn phím, chuột, tai nghe,thiết bị quay phim truyền hình 

ảnh qua máy tính (webcam). 
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(210) 4-2012-27520 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Long Sơn  (VN) 
17A Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; nón (mũ); giày. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ (bảo vệ người và tài sản). 
 
 

(210) 4-2012-27521 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.5; 3.7.1; 5.3.20; 24.15.1; 24.15.3; 
A1.1.4; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Long Sơn  (VN) 
5A Cô Bắc, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề (nghiệp vụ bảo vệ người và tài sản); dịch vụ đào tạo võ thuật.  
 
 

(210) 4-2012-27522 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A20.1.5; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Hiếu Ly  (VN) 
07 Nguyễn Công Hoan, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường dạy vẽ. 
 
 

(210) 4-2012-27524 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm sạch 3F  (VN) 
Xóm Chùa, thôn Văn Trì, xã Minh Khai, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống).  
 
 

(210) 4-2012-27528 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Tôn Thất Cứ  (VN) 
316/18 đường Tây Thạnh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp; túi xách; vali; túi du lịch; ví. 
 
 

(210) 4-2012-27529 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Tôn Thất Cứ   (VN) 
316/18 đường Tây Thạnh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp; túi xách; vali; túi du lịch; ví. 
 
 

(210) 4-2012-27530 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 2.9.21; A9.3.14 
(591) Vàng, đen 
(731) THANALONGKORN HOLDING CO., 

LTD.   (TH) 
666 Borromratchonnanee Road, 
Bangbumru, Bang-Plad, Bangkok 10700 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo phông; áo choàng; quần áo thể thao; quần áo lót mặc bên trong; 

quần đùi; áo choàng mặc sau khi tắm; khăn quàng cổ; quần áo ngủ; quần lót (dùng cho 
phụ nữ); giầy (trừ giầy để chơi quần vợt); quần áo bơi; áo tắm hai mảnh.  

 
 

(210) 4-2012-27531 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.4.2; 26.1.2; 
A19.13.21; 25.5.25; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đỏ, xanh, xanh 
nhạt, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27532 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A5.5.20; 1.15.15; A19.13.21; 
26.7.25; 25.5.25; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, hồng, tím, tím 
nhạt, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27533 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.15; A5.5.20; 25.5.25; 26.2.7
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đỏ đậm, đỏ, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27534 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27535 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.1.2; 26.1.6; 25.5.25
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, xanh, nâu, tím, 

vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-27536 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.15; A5.5.20; 25.5.25; 
26.2.7; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng, vàng nhạt, 
trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27537 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A5.5.20; 26.4.1; 
1.15.21; 26.2.7; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, xanh, xanh nhạt, 
trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27538 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27539 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27540 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27542 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27544 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plazza New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu dùng cho phẫu thuật; vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu y tế; chỉ 

khâu dùng cho phẫu thuật với một đầu được thắt nút trước; đầu nối thắt nút trước, bộ phận 
cấu thành của chỉ khâu dùng cho phẫu thuật và vật liệu để khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2012-27545 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-27546 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 

bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ướt bằng giấy, băng vệ sinh, khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc bông thấm dùng cho vệ 
sinh phụ nữ. 
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(210) 4-2012-27550 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1; 26.1.2; 
1.15.15; 5.3.11; A5.3.15; 25.1.6; 5.3.20; 
26.13.25 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  
(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 

bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ướt bằng giấy, băng vệ sinh, khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc bông thấm dùng cho vệ 
sinh phụ nữ. 

 
 

 
(210) 4-2012-27551 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.3; 3.9.1 
(591) Xanh, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thủy hải sản Hiệp Thanh   (VN) 
Quốc lộ 91, khu vực Thới An 3, phường 
Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã qua chế biến; cá ướp muối; cá hộp; khúc (fi -lê) cá.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm bao gồm thức ăn gia súc, thức ăn thuỷ sản, nguyên 
vật liệu chế biến thuốc thú y, cà phê, đường, bánh kẹo; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới 
bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thủy sản; dịch vụ bảo quản thủy sản; dịch vụ động lạnh thực 
phẩm; dịch vụ gia công, chế biến gạo. 
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(210) 4-2012-27552 (220) 06.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 6.1.2; 26.4.3; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng, hồng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nhật Hoa  (VN)

Tổ 8, Vĩnh Xuân, Mạo Khê, Đông Triều, 
Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cát xây dựng 
 
 

(210) 4-2012-27553 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Đỉnh Vàng  (VN) 

1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp (dùng trong công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2012-27554 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 15.7.1; 15.1.19; A14.3.11 
(591) Xanh, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Hồng 

Nam  (VN) 
Ngõ 294, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nâng hạ; máy bốc xếp; cầu trục, thang máy, vận thăng (thiết bị nâng). 
 
 

(210) 4-2012-27555 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Tân Vân   (VN) 

Khu Thống Nhất 3, phường Tân An, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 22: Lưới đánh bắt thủy hải sản.  
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(210) 4-2012-27556 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Tân Vân  (VN) 

Khu Thống Nhất 3, phường Tân An, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 22: Lưới đánh bắt thủy hải sản. 
 
 

(210) 4-2012-27558 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-27559 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JAVA HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 
8-2, Minatojima-Nakamachi 6-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0046, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho trẻ em; quần áo đan; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh (trang 
phục); quần áo bơi; áo mưa; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; tất dài (tất cao cổ); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-27560 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.3 
(591) Vàng, hồng, đen, trắng 
(731) 1. PT PURINUSA EKAPERSADA   (ID) 

Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia 
2. PT INDAH KIAT PULP & PAPER 
TBK.   (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất kết 
dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của họa sĩ; 
máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài liệu giảng 
dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói; chữ nổi dùng để in, bản kẽm để in.  

 
 

(210) 4-2012-27561 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, xanh dương sẫm, xanh da trời, đen
(731) 1. PT PURINUSA EKAPERSADA   (ID) 

Plaza BII Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia  
2. PT PINDO DELI PULP AND PAPER 
MILLS   (ID) 
Plaza BII Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất kết 

dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của họa sĩ; 
máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài liệu giảng 
dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói; chữ nổi dùng để in, bản kẽm để in. 

 
 

(210) 4-2012-27563 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Khánh Trí  (VN) 
44 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp, tủ áo và các tủ nội thất gồm: bản lề 

bằng kim loại, ray bi trượt bằng kim loại, ray trượt bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho cửa. 

 
 

(210) 4-2012-27564 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng đồng, nâu đất (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Uniform  
(VN) 
81 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
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Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; dịch vụ đào tạo 
nghề. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-27565 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Vàng đồng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Uniform  
(VN) 
81 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-27566 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phương Mai  (VN) 
Số 14, ngõ 110, Phùng Khoang, xã 
Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, quần áo lót, quần lót của đàn ông, quần bó 

co giãn mặc bên trong (quần legging), tất đi chân, khăn choàng; mua bán khăn bằng vải, 
khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế), khăn tắm bằng vải, khăn rửa mặt bằng 
vải, ga bọc giường, ga phủ trải giường; trưng bày giới thiệu sản phẩm với mục đích quảng 
cáo và thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-27567 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc 
thương mại Tú Trang  (VN) 
225/17 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, váy, sườn xám (trang phục), áo dài.  
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(210) 4-2012-27569 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Thịnh   (VN) 
Số 36, phố Thủy Lợi 1, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27570 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27571 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại ô tô Tân á  (VN) 
182A Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ôtô, xe máy, xe đạp và phụ tùng xe các loại. 

 

(210) 4-2012-27572 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.2.7; 26.4.1; 26.7.25; 26.3.23 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng giao thông 307 Lai Châu  
(VN) 
Hương Phong 2, phường Tân Phong, thị 
xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2012-27573 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, đen, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và dịch vụ thương 
mại Tuấn Nghĩa   (VN) 
Số 300, đường Xương Giang, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không 
bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-27576 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Đồng Văn Hội  (VN) 

Thôn Ngọc Trì, ái Quốc, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-27577 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Kỹ Thuật Cao   (VN) 
Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là xi măng; các phụ gia xi măng; sản 

phẩm vữa xây dựng.  
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(210) 4-2012-27578 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần chè Tân 
Cương Hoàng Bình   (VN) 
Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2012-27579 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Kỹ Thuật Cao   (VN) 
Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là xi măng; các phụ gia xi măng; sản 
phẩm vữa xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-27580 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Kỹ thuật cao   (VN) 
Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là xi măng; các phụ gia xi măng; sản 
phẩm vữa xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-27581 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; A26.4.24 
(731) ANDY LO  (CN) 

59, Xu-Wang Rd., Qing Pu District, 
Shanghai 201702, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Bơm chân không (máy móc); súng phun sơn; máy sơn; máy nhào; bộ khởi 
động cho động cơ và mô tơ; máy nén (máy móc).  

 
Nhóm 11: Quạt gió (điều hoà không khí); thiết bị sấy khô; thiết bị và máy làm lạnh; hệ 
thống lọc khí; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); thiết bị sưởi ấm, chạy 
điện.  

 
 

(210) 4-2012-27583 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Hộ kinh doanh khô cá lóc Hai 

Lúa  (VN) 
ấp Thị I, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá: khô cá lóc, cá chạch, cá kìm. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chế biến từ cá: khô cá lóc, cá chạch, cá kìm.  
 
 

(210) 4-2012-27584 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đen, tím 
(731) MICHANG (ARANGJU)  (KR) 

#466-18 Kunja-dong, Kwangjin-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường; tấm phủ giường; vải 

lanh dùng trong nhà; vỏ nệm; khăn phủ gối; áo gối; chăn lông vịt; vải gai. 
 
 

(210) 4-2012-27585 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kem Việt  
(VN) 
Số 4, đường DC7, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
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(210) 4-2012-27586 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kem Việt  
(VN) 
Số 4, đường DC7, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả (bánh kẹo); 

bánh flăng (bánh flan).  
 
 

(210) 4-2012-27587 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Trắng, vàng, nâu (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kem Việt  
(VN) 
Số 4, đường DC7, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả (bánh kẹo); 

bánh flăng (bánh flan). 
 
 

(210) 4-2012-27588 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MAKE-UP ART COSMETICS INC. (US)
767 Fifth Avenue, New York, New 
York, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-27590 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A19.3.4; 26.1.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vận tải 

Hữu Hùng  (VN) 
Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi, bao bì bằng giấy hoặc bằng chất dẻo để bao gói.  
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(210) 4-2012-27591 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh lá cây, xanh lam 
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 

Vạn Lộc  (VN) 
Số 44, đường Tú Xương, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 10: Ghế mát xa; thiết bị xoa bóp (chạy điện hoặc không chạy điện); thiết bị rung 
xoa bóp; máy mát xa chân; máy mát xa cơ thể; giường được thiết kế chuyên dùng cho 
mục đích y tế.  

 

Nhóm 28: Máy dùng để tập thể dục, máy dùng để luyện tập thể hình. 
 
 

(210) 4-2012-27592 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ym Tribe  (VN)

P.402, tầng 4, tòa nhà CMC phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, son môi, phấn trang điểm, 
nước xức tóc; keo xịt tóc, mỹ phẩm dùng cho lông mày, bút chì kẻ lông mày, bút chì dùng 
cho mỹ phẩm, thuốc bôi mi mắt (mát-ca-ra); lông mi giả; móng (tay, chân) giả; nước sơn 
móng tay; dầu gội đầu; nước hoa; khăn tay dược tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; nước 
thơm dùng cho mỹ phẩm; tinh dầu; dầu ete; kem dùng cho đồ da thuộc; thuốc đánh răng; 
nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để đánh bóng; chế 
phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ bột giặt quần áo; xà phòng bánh; chất tẩy nhờn không dùng 
trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy vết bẩn; chất để làm sạch không dùng cho các hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở 
(không dùng cho ngành y); chế phẩm để đánh sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; kem đánh giày; chế 
phẩm làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để giặt; chế phẩm chống tĩnh điện cho đồ 
gia dụng; hương (nhang).   

 

Nhóm 16: Túi dùng cho mục đích nấu bằng lò vi sóng; túi rác bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo; khăn giấy; giá đựng ảnh chụp; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); khăn trải bàn ăn 
bằng giấy, miếng lót cốc bằng giấy; giấy nhà vệ sinh; khăn tắm bằng giấy; khăn giấy để 
tẩy trang.  

 

Nhóm 21: Gậy không dùng điện; đôi đũa; hộp đựng (đồ dùng) dùng cho mỹ phẩm; dụng 
cụ phân chia xà phòng; bàn chải lông mày; bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; găng tay 
dùng cho gia đình; lông làm bàn chải; giá để giấy vệ.sinh; thùng (xô) đựng nước đá; thiết 
bị tẩy đồ hoá trang [không dùng điện]; bàn chải móng tay; cối xay hạt tiêu (loại dùng 
tay); lọ đựng muối; lọ đựng đường; thiết bị để giữ giấy vệ sinh; tăm.  
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Nhóm 29: Mỡ có thể ăn được; quả đông lạnh; hạt đậu nành đã bảo quản, làm thức ăn; sữa 
đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ; rau đã nấu chín.  

 
Nhóm 30: Hạt tiêu Giamaica; lúa mạch nghiền nhỏ; bánh mỳ; chế phẩm của ngũ cốc; đồ 
uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ gia vị; thức ăn trên cơ sở hạt yến mạch; lúa gạo; chè.  

 
Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng]; điều hành kinh doanh cho khách sạn; nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2012-27593 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 6.1.2; A6.1.4; 5.3.11; 5.3.20; 
A26.11.12; 1.3.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Đào Đình Quang  (VN) 

12 Bùi Thị Xuân, phường An Lộc, thị xã 
Bình Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2012-27594 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.1; 24.9.1 
(731) MDD BEVERAGE SDN. BHD.   (MY) 

Lot 144 & 145, Semambu Industrial 
Estate, 25350 Kuantan, Pahang Darul 
Makmur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

không có cồn; nước trái cây; nước ép trái cây; xi rô; các chế phẩm để làm đồ uống. 
 
 

(210) 4-2012-27595 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) MDD BEVERAGE SDN. BHD.  (MY) 

Lot 144 & 145, Semambu Industrial 
Estate, 25350 Kuantan, Pahang Darul 
Makmur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống sữa đậu nành; sữa đậu nành; sữa; sản phẩm sữa. 
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Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
không chứa cồn; nước trái cây; nước ép trái cây; xi rô; các chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-27596 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.7.24; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần Hành Thiện  

(VN) 
382/19 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang may sẵn; giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-27597 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) TICKET MONSTER, lNC.   (KR) 

7, 8, 9, 10, 24 F LUTHER BUILDING, 
SHINCHEON-DONG 7-20 SONGPA-
GU, KOREA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong lĩnh vực điêu hành kinh doanh và tiếp thị (marketing); thông tin 

hoặc điều tra về kinh doanh và tiếp thị (marketing); dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng 
cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ phân phát tờ quảng cáo và thông tin quảng cáo 
thương mại; lập kế hoạch quảng cáo; các công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo; xuất bản 
tài liệu quảng cáo; thiết lập và cập nhật tư liệu quáng cáo; chuẩn bị và trình bày tư liệu 
quảng cáo; xuất bản vâ cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ sắp xếp quảng cáo (cho người 
khác); cho thuê vật liệu quảng cáo; cung cấp thông tin quảng cáo; phân phát tờ rơi quảng 
cáo phát tay (cho những người đi đường); dịch vụ tư vấn quảng cáo; dịch vụ tư vấn tiếp thị 
kinh doanh; xúc tiến quảng cáo và quảng cáo cho công ty, tư vấn tiếp thị; dịch vụ tiếp thị 
(marketing); dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu về chiến lược tiếp thị; quảng cáo qua 
mạng thông tin không dây; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; quan hệ công chúng; dịch vụ tiếp thị thể thao; dịch vụ 
cho thuê không gian quảng cáo trên các trang mạng; dịch vụ khuyến mại (cho người 
khác); tư vấn liên quan đến quan hệ công chúng; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ cung cấp 
thông tin thống kê liên quan đến kinh tế hoặc kinh doanh; tư vấn tiêu dùng; nghiên cứu 
tiêu dùng; dịch vụ khôi phục lại thông tin trên mạng internet cho người khác (công việc 
văn phòng); biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tính; quản lý và biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ 
liệu trong máy vi tính cho người khác; quản lý quá trình đặt hâng; Bán đấu giá; quản lý 
kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; bán đấu giá trên mạng trực tuyến.  
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(210) 4-2012-27598 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bích 
Châu   (VN) 
792 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-27599 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đen, tím, xanh, da cam, trắng 
(731) GAVRIEL CAPITAL INC.   (US) 

PO Box 2111 Westminster, CA 92684, 
USA. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ xác minh thông tin cá nhân, cụ thể là cung cấp chứng thực thông tin 

nhận dạng cá nhân; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-27601 (220) 06.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế - 
bệnh viện Mẹ Âu Cơ  (VN) 
14/72 Trương Định, phường Tân Mai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thụ tinh nhân tạo, bệnh viện, dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm, dịch 

vụ đỡ đẻ, dịch vụ hộ lý, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tư vấn sức khỏe bà 
bầu, phòng khám tiền hậu sản, bệnh viện phụ sản. 

 
 

(210) 4-2012-27602 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.11.13; 26.13.25 
(591) Đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Hàn  (VN) 
131/3 KT3, KP.Tân Lập, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 12: Xe buýt; ô tô con; phụ tùng xe tải; rơ mooc (xe cộ); ô tô tải. 
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(210) 4-2012-27603 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược trung 
ương Mediplantex   (VN) 
358 đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27604 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A25.1.13; 26.1.2; 2.3.1 
(591) Vàng, da cam, nâu, xanh da trời, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 
Số 20 ngõ 23 phố Phan Phù Tiên, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán bar). 
 
 

(210) 4-2012-27605 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.11.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Lâm Phát  
(VN) 
ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27606 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 25.7.20; 1.13.1 
(591) Xám, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Thị Thân  (VN) 
Thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
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(210) 4-2012-27607 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.1.6; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
L91 Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm (dịch vụ do nhà hàng thực hiện): phở, nước giải 

khát.  
 
 

(210) 4-2012-27610 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm và sản phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, chăm sóc da toàn thân, cải 

thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, cụ thể như kem làm trắng 
da; chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] 
dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép 
nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; mỹ phẩm; 
kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; chế 
phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm và sản phẩm 
chăm sóc cơ thể [không chứa thuốc];  sản phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng 
để chăm sóc và làm sạch da toàn thân, tay, chân; các sản phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên 
và chế phẩm không chứa thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm 
sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các 
dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27611 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm và sản phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, chăm sóc da toàn thân, cải 

thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, cụ thể như kem làm trắng 
da; chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] 
dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép 
nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; mỹ phẩm; 
kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; chế 
phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm và sản phẩm 
chăm sóc cơ thể [không chứa thuốc];  sản phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng 
để chăm sóc và làm sạch da toàn thân, tay, chân; các sản phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên 
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và chế phẩm không chứa thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm 
sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các 
dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27612 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03:  Các chế phẩm và sản phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, chăm sóc da toàn thân, cải 
thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, cụ thể như kem làm trắng 
da; chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] 
dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép 
nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; mỹ phẩm; 
kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; chế 
phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm và sản phẩm 
chăm sóc cơ thể [không chứa thuốc];  sản phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng 
để chăm sóc và làm sạch da toàn thân, tay, chân; các sản phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên 
và chế phẩm không chứa thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm 
sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các 
dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27613 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho da dầu và tóc cụ thể như, chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gột đầu; dầu xả; kem hấp 
tóc); chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27614 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho da dầu và tóc cụ thể như, chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gột đầu; dầu xả; kem hấp 
tóc); chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27615 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da dầu và tóc cụ thể như, chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gột đầu; dầu xả; kem hấp 
tóc); chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27616 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như, chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp 
tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27617 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như, chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
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chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp 
tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27618 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như, chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp 
tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27619 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như, chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp 
tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-27620 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ga Lúp  (VN) 
73 đường 20, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm keo và băng keo công nghiệp: keo silicon, keo hai 

thành phần, keo nước, băng keo đóng thùng, băng keo điện, băng keo sợi thủy tinh. 
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(210) 4-2012-27622 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nệm Thiên Thành  
(VN) 
58 Lê Minh Nhật, ấp Chánh, Tân Thông 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm. 
 
 

(210) 4-2012-27624 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Lý Khanh  
(VN) 
129 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc dùng trong nghành dệt may: máy may, máy đánh nhãn số, 
máy cắt, máy ép nhiệt bằng cơ, máy ép keo, máy dò kim. 

 
 

(210) 4-2012-27625 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư VTCO  
(VN) 
194/25 Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-27626 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAS 92  (VN) 
246/9 Bình Qưới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2012-27627 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
DDA  (VN) 
757A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình.  
 
 

(210) 4-2012-27628 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; A13.3.21 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh An 
Phát  (VN) 
148/11 Nguyễn Súy, phường Tân Qúy, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa thiết bị điều hòa; lắp đặt và sữa chữa thiêt bị điện; lắp đặt 
và sữa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-27629 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.15.7; 
26.15.25; 25.7.20; 26.13.25 

(591) Đỏ, cam, vàng, lục, tím, lam, chàm 

(540) 

  

(731) Trung tâm Nghiên cứu và Tư 
vấn Năng lượng Địa Sinh học 
Kiến trúc  (VN) 
108 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; nghiên cứu địa chất; kiến trúc. 
 
 

(210) 4-2012-27631 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng cam, xanh lá, xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Không Gian  (VN) 
234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
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(210) 4-2012-27632 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1; 24.17.10; A24.17.12; 5.7.3; 
A26.11.12; 26.13.25 

(591) Vàng cam, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Không Gian  (VN) 
234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  
 
 

(210) 4-2012-27633 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Lê Võ Tuấn Minh  (VN) 
Số 282 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt dùng chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây 
đeo kính. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, «.  
 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo bơi, thắt lưng (trang phục), tất đi chân, giày, dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, kính mắt 
dùng chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, đồ trang sức, 
đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, túi xách tay, tứl xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, 
vali, ví đựng tiền, ô, quần, áo, quần áo bơi, thắt lưng (trang phục), tất đi chân, giày, dép, 
các loại khóa kéo, khuy bấm, chốt thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy.  

 
 

(210) 4-2012-27634 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.21 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Thiên Cát  (VN) 
159/19/2 Bạch Đằng, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn); 
yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn) tất cả thuộc nhóm nay. 

 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (thực phẩm), yến thô (nguyên tổ), yến tinh chế (đã làm 
sạch), nước yến, thực phẩm làm từ tổ yến (không do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-27636 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại  - 
xuất nhập khẩu Thành Lộc  
(VN) 
346 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy. 
 
 

(210) 4-2012-27637 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xuất nhập khẩu Thành Lộc  
(VN) 
346 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy. 
 
 

(210) 4-2012-27638 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xây dựng Hoàn 
Cầu  (VN) 
1001 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc, thiết bị nghành sản xuất chế biến lương thực, thực 
phẩm; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-27639 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 24.15.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đại lý hải 
quan Trường Nam  (VN) 
DT743 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới khách hàng/ môi giới tùy chỉnh. 
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Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; Môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; chuyên chở 
hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; vận tải hàng hóa (bằng đường thủ); cho thuê kho chứa 
hàng. 

 
 

(210) 4-2012-27643 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.3.23; A26.11.13; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
may mặc Minh Hạnh  (VN) 
173/137 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-27644 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.1; 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Anh Thắng  (VN) 
Số 318, tổ 1, phường Trưng Vương, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-27645 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

vàng tươi, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Trung 
Ngươn  (VN) 
Tổ 15, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bột gạo lọc; các sản phẩn từ tinh bột. 
 
 

(210) 4-2012-27646 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Quang Vinh  (VN)
51 khu phố Trung Lương, phường 10, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ. 
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(210) 4-2012-27648 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.2; 3.7.3 
(591) Vàng xậm, vàng nhạt, xanh dương, xanh 

đen, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kép Báp Sài 
Gòn  (VN) 
09 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh mì, giò chả, nem chả nướng, thịt gà rán (chiên), thịt quay 

(không do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-27649 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.3.11; 5.3.20; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, kem 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xúc tiến thương mại dịch vụ 
Hai Bốn Bảy   (VN) 
2009/58A/2H Phạm Thế Hiển, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê chế biến. 

 
 

(210) 4-2012-27650 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9
(591) Đỏ, hồng, xanh nhạt, xanh dương, xanh 

thẫm 
(731) SAMIL SPINNING CO.,LTD.   (KR) 

2-1 Kaya-ri, Jinryang-up, Kyoungsan-si, 
Kyounghuk, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ nhân tạo dùng trong ngành dệt; bông kéo thành sợi dùng trong ngành 

dệt; sợi và chỉ bông dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ bán tổng hợp (sợi xơ tự nhiên đã xử 
lý hóa học); chỉ và sợi len dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ đã xe dùng trong ngành dệt; 
chỉ màu dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ tái tạo dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ dùng 
trong ngành dệt; sợi và chỉ tổng hợp dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ hóa học dùng trong 
ngành dệt; sợi và chỉ có thành phần chủ yếu là tơ tằm dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ 
làm từ cây gai dầu dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ có thành phần chủ yếu là bông dùng 
trong ngành dệt; sợi và chỉ có thành phần chủ yếu là len dùng trong ngành dệt; sợi chỉ hỗn 
hợp đã xe dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ làm từ sợi hóa học dùng trong ngành dệt; chỉ 
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tơ tằm và sợi tơ tằm dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ chịu nhiệt dùng trong ngành dệt; chỉ 
và sợi gai dùng trong ngành dệt; sợi len xe dùng trong ngành dệt.  

 
 

(210) 4-2012-27651 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.11.1; 26.4.2; 1.15.15; 7.1.24; 
7.3.11; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Sơn Tinh   (VN) 
384/21A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
08, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Thi công chống thấm cho công trình nhà ở, khu dân cư, cao ốc văn phòng, các 
công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa, bảo trì các công trình dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-27652 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-27653 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-27654 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu. 
 
 

(210) 4-2012-27655 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Trần Thị Thu Hà  (VN) 
Lô 13, tập thể Nhà Hát Kịch Việt Nam, 
phường Trung Hoà, Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc sắc đẹp và thiết bị, dụng 
cụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề, đào tạo cơ bản và nâng cao về trang diểm và chăm sóc sắc 
đẹp cho cá nhân và cho các nhân viên thẩm mỹ viện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi.  
 
 

(210) 4-2012-27656 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Liên đoàn Vật lý Địa chất  (VN)
Liên đoàn vật lý địa chất, km9 đường 
Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường. 
 
 

(210) 4-2012-27657 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Liên đoàn Vật lý Địa chất  (VN)
Liên đoàn vật lý địa chất, km9 đường 
Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường. 
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(210) 4-2012-27658 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Liên đoàn Vật lý Địa chất   (VN)
Liên đoàn vật lý địa chất, km9 đường 
Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường.  

 
 

(210) 4-2012-27659 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) RUBICON INTERNATIONAL GROUP 
CO.,LTD   (VG) 
Beaufort House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 08: Tua vit; búa (dụng cụ cầm tay); cờ lê (dụng cụ cầm tay); cưa (dụng cụ cẩm 

tay); dụng cụ để nạo (dụng cụ cầm tay); dụng cụ vít (dụng cụ cầm tay); dao cắt ren (dụng 
cụ cầm tay); cái kìm; kéo cắt; kéo lớn để cắt tỉa, mũi khoan (dụng cụ cầm tay).  

 
 

(210) 4-2012-27660 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bình Hậu   (VN) 
42 đường số 46, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem tắm trắng da 

(mỹ phẩm); kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm 
(mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-27661 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 24.9.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) Nguyễn Hoàng Minh Anh   (VN)

P1802 tòa nhà Hòa Bình Green, ngõ 376, 
đường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-27664 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 

Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, sữa.  
 
 

(210) 4-2012-27666 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.2; 26.13.25 
(591) nâu đỏ, cam, xanh dương, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Truyền thông và Quảng cáo 
Việt Nam Sự kiện  (VN) 
290A/98F, Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-27667 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  (VN)
685 Tân Mai, Đa Mai, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang   

 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2012-27668 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.25; 5.9.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  (VN)
685 Tân Mai, Đa Mai, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
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(210) 4-2012-27669 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PHARMIX CORPORATlON   (KR) 
1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27670 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bông 
Hồng Xanh  (VN) 
35 khu dân cư Bình Phú, đường số 20, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27671 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại sản
xuất mỹ phẩm Thiên Hân  (VN) 
18/58, khu phố 3, phường Tam Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo; xuất nhập khẩu mỹ phẩm, sữa tắm, dầu 
gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-27672 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại sản
xuất mỹ phẩm Thiên Hân  (VN) 
18/58, khu phố 3, phường Tam Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo; xuất nhập khẩu mỹ phẩm, sữa tắm, dầu 
gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-27673 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Minh Phát   (VN) 
Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-27674 (220) 07.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 15.7.1; 26.3.1; 7.1.4 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Minh Phát  (VN) 
Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-27675 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 21.3.1; 21.3.14; 26.3.1; A26.3.5; 
A26.3.6 

(591) Xanh, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Lê An  (VN) 
136-138 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức giải đấu gôn, cung cấp thiết bị phục vụ thể thao, sân vận động, cho 
thuê dụng cụ thể thao, tổ chức biểu diễn, báo điện tử trực tuyến không tải xuống được, tổ 
chức hội thảo, hội nghị, đào tạo thể thao, huấn luyện thể dục, câu lạc bộ thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-27676 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  (VN)
Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27677 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  (VN)
Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27678 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  (VN)
Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27679 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Tâm   (VN) 
847 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27680 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Tâm    (VN) 
847 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27681 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Nguyễn Xuân Phong   (VN) 
Số nhà 15, dãy C/18, đường Ngô Quyền, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27682 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27683 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27684 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27685 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27686 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27687 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ   (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-27688 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1250 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại. 

 
 

(210) 4-2012-27689 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ   (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 

(210) 4-2012-27690 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-27691 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-27692 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-27693 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-27694 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-27695 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
Nhật Hà   (VN) 
543 tổ 80, phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27696 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công Ty Cổ 
Phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất, amoniac, khí công nghiệp, các sản phẩm phục vụ 
ngành nông nghiệp, hàng nông lâm sản, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 

(210) 4-2012-27700 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần may Sông 

Hồng  (VN) 
105 Nguyễn Đức Thuận, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 
 

(210) 4-2012-27703 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Webiz  (VN) 
Lầu 19, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4, Nguyễn Đình Chiểu, phường
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang web. 
 
 

(210) 4-2012-27705 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.15.1; 5.13.4 
(591) Vàng đồng, nâu, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Nguyệt   (VN) 
Số 23, đường 6/1, phường Long Thủy, thị 
xã Phước Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, điện thoại, nông sản (mỳ lát, hạt tiêu, hạt điều, cà phê, 

đậu, vừng). 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ.  
 
 

(210) 4-2012-27706 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A8.1.17; 5.5.1; 5.5.19 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

ngọc, hồng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh bánh kem Kim 

Cúc   (VN) 
332A khu phố Thạnh Hòa A, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem. 

 
 

(210) 4-2012-27712 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 85/657,527 21.06.2012 US 

(731) SONY MOBILE COMMUNICATIONS 
AB   (SE) 
Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, 
Sweden 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, điện thoại thông minh; máy tính điện tử hoặc máy tính kỹ 
thuật số để ghi truyền, xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị kỹ thuật 
số hỗ trợ cá nhân (PDAs); thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay hoặc bỏ túi để ghi, truyền, 
xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; phụ kiện cho các thiết bị nêu trên ngoại 
trừ điện thoại di động; phần mềm ứng dụng máy tính cho các thiết bị nêu trên ngoại trừ 
điện thoại di động; phụ kiện cho diện thoại di động; phần mềm ứng dụng máy tính dùng 
cho điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2012-27714 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tuyền Hưng Phú  
(VN) 
21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Lá kim loại dùng để bao gói và đóng gói.  

 
 

(210) 4-2012-27715 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.25; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-27716 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần bánh Lubico  
(VN) 
50G Bến Phú Định, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-27717 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, xanh dương, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

trong công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2012-27718 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại Lê 

Phan  (VN) 
TT18 Tam Đảo, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo trẻ em, sản phẩm dành cho trẻ em: tã giấy, khăn giấy, bình 

sữa, bộ dụng cụ ăn uống; bình hút sữa dành cho bà mẹ, ghế ăn dành cho em bé, xe đẩy 
dành cho em bé, đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-27720 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.5.15 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.,A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD- ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một 
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bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng cho trò 
chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện 
thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và 
máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật 
số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính 
mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng băng trò chơi viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính. 

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm, vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển  niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); 
vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ 
dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên 
thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng 
phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; 
sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ 
trang trí làm bằng giấy, sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong 
bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; 
quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập 
viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; 
cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng 
giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái 
chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng 
giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa (để bao gói các 
món quà); cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì, hộp và túi đựng bút và bút chì; 
bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; 
nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các dụng cụ viết; cái mở thư; thước kẻ có chia 
khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày; 
áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); 
áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực; mũ 
lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ ha-
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lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); hàng dệt kim 
(cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giầy dép, mũ 
nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt dùng cho diễn viên 
múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; áo ngủ dùng cho 
nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo pijama, quần dài; 
quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; dép xăng-đan; khăn 
quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; dép đi trong nhà; 
trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập luyện, áo dùng 
trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo lót; áo gi lê; dải 
buộc cổ tay (trang phục). 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 
hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa năng 
dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; quả 
bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; các 
khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi thổi 
bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ chơi 
của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo 
và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng cho 
xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của búp bê dưới 
dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động chạy bằng 
điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; bóng dùng cho 
chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi điện tử cầm 
tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp hình; dây để chơi 
trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao tác bằng 
tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò chơi trong phòng 
không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ chơi nhỏ; trò chơi 
trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; con rối; patanh; quả 
bóng cao su; ván trượt; ván trượt tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi bóp vào 
phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi 
bông; bóng ten-nít; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ chơi; đồ 
chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ 
công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ 
chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái yô yô 
(đồ chơi trẻ em); mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ cung cấp 
giải trí trực tuyến; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê phim điện ảnh; sản xuất, 
trình chiếu, phát hành, và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản 
xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các băng ghi âm và ghi hình; thông tin giải trí; 
sản xuất các chương trình giải trí và các chương trình tương tác để phát hành thông qua 
các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, truyền thanh và ghi hình, đầu máy quay đĩa, đĩa 
la-ze, đĩa vi tính và các phương tiện điện tử; sản xuất và cung cấp chương trình giải trí, tin 
tức, và thông tin thông qua mạng truyền thông và máy tính; các dịch vụ giải trí theo chủ 
đề và công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục cung cấp cho và liên quan đến công 
viên giải trí theo chủ đề; các buổi trình diễn sân khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu 
diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; dịch vụ mua vui. 
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(210) 4-2012-27721 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.5; A3.7.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.,A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD- ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một 
bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng cho trò 
chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện 
thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và 
máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật 
số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính 
mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng băng trò chơi viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.   

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm, vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển  niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); 
vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ 
dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên 
thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng 
phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; 
sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ 
trang trí làm bằng giấy, sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong 
bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; 
quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập 
viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; 
cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng 
giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái 
chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng 
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giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa (để bao gói các 
món quà); cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì, hộp và túi đựng bút và bút chì; 
bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; 
nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các dụng cụ viết; cái mở thư; thước kẻ có chia 
khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày; 
áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); 
áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực; mũ 
lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ ha-
lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); hàng dệt kim 
(cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giầy dép, mũ 
nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt dùng cho diễn viên 
múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; áo ngủ dùng cho 
nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo pijama, quần dài; 
quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; dép xăng-đan; khăn 
quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; dép đi trong nhà; 
trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập luyện, áo dùng 
trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo lót; áo gi lê; dải 
buộc cổ tay (trang phục).   

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 
hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa năng 
dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; quả 
bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; các 
khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi thổi 
bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ chơi 
của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo 
và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng cho 
xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của búp bê dưới 
dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động chạy bằng 
điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; bóng dùng cho 
chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi điện tử cầm 
tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp hình; dây để chơi 
trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao tác bằng 
tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò chơi trong phòng 
không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ chơi nhỏ; trò chơi 
trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; con rối; patanh; quả 
bóng cao su; ván trượt; ván trượt tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi bóp vào 
phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi 
bông; bóng ten-nít; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ chơi; đồ 
chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ 
công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ 
chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái yô yô 
(đồ chơi trẻ em); mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy.   
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ cung cấp 
giải trí trực tuyến; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê phim điện ảnh; sản xuất, 
trình chiếu, phát hành, và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản 
xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các băng ghi âm và ghi hình; thông tin giải trí; 
sản xuất các chương trình giải trí và các chương trình tương tác để phát hành thông qua 
các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, truyền thanh và ghi hình, đầu máy quay đĩa, đĩa 
la-ze, đĩa vi tính và các phương tiện điện tử; sản xuất và cung cấp chương trình giải trí, tin 
tức, và thông tin thông qua mạng truyền thông và máy tính; các dịch vụ giải trí theo chủ 
đề và công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục cung cấp cho và liên quan đến công 
viên giải trí theo chủ đề; các buổi trình diễn sân khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu 
diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; dịch vụ mua vui. 

 
 

(210) 4-2012-27722 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.5.1; A3.5.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.,A 

Delaware Corporation   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD- ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một 
bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng cho trò 
chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện 
thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và 
máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật 
số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính 
mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng băng trò chơi viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm, vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển  niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
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có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); 
vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ 
dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên 
thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng 
phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; 
sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ 
trang trí làm bằng giấy, sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong 
bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; 
quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập 
viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; 
cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng 
giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái 
chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng 
giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa (để bao gói các 
món quà); cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì, hộp và túi đựng bút và bút chì; 
bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; 
nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các dụng cụ viết; cái mở thư; thước kẻ có chia 
khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày; 
áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); 
áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực; mũ 
lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ ha-
lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); hàng dệt kim 
(cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giầy dép, mũ 
nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt dùng cho diễn viên 
múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; áo ngủ dùng cho 
nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo pijama, quần dài; 
quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; dép săng-đan; khăn 
quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; dép đi trong nhà; 
trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập luyện, áo dùng 
trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo lót; áo gi lê; dải 
buộc cổ tay (trang phục).  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 
hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa năng 
dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; quả 
bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; các 
khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi thổi 
bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ chơi 
của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo 
và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng cho 
xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của búp bê dưới 
dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động chạy bằng 
điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; bóng dùng cho 
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chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi điện tử cầm 
tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp hình; dây để chơi 
trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao tác bằng 
tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò chơi trong phòng 
không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ chơi nhỏ; trò chơi 
trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; con rối; patanh; quả 
bóng cao su; ván trượt; ván trượt tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi bóp vào 
phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi 
bông; bóng ten-nít; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ chơi; đồ 
chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ 
công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ 
chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái yô yô 
(đồ chơi trẻ em); mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ cung cấp 
giải trí trực tuyến; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê phim điện ảnh; sản xuất, 
trình chiếu, phát hành, và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản 
xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các băng ghi âm và ghi hình; thông tin giải trí; 
sản xuất các chương trình giải trí và các chương trình tương tác để phát hành thông qua 
các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, truyền thanh và ghi hình, đầu máy quay đĩa, đĩa 
la-ze, đĩa vi tính và các phương tiện điện tử; sản xuất và cung cấp chương trình giải trí, tin 
tức, và thông tin thông qua mạng truyền thông và máy tính; các dịch vụ giải trí theo chủ 
đề và công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục cung cấp cho và liên quan đến công 
viên giải trí theo chủ đề; các buổi trình diễn sân khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu 
diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; dịch vụ mua vui. 

 
 

(210) 4-2012-27723 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.5.15; A3.5.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.,A 

Delaware Corporation   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD- ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một 
bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng cho trò 
chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện 
thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và 
máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật 
số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính 
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mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng băng trò chơi viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.  

 

Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm, vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển  niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); 
vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ 
dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên 
thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng 
phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; 
sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ 
trang trí làm bằng giấy, sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong 
bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; 
quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập 
viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; 
cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng 
giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái 
chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng 
giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa (để bao gói các 
món quà); cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì, hộp và túi đựng bút và bút chì; 
bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; 
nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các dụng cụ viết; cái mở thư; thước kẻ có chia 
khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày; 
áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); 
áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực; mũ 
lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ ha-
lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); hàng dệt kim 
(cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giầy dép, mũ 
nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt dùng cho diễn viên 
múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; áo ngủ dùng cho 
nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo pijama, quần dài; 
quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; dép xăng-đan; khăn 
quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; dép đi trong nhà; 
trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập luyện, áo dùng 
trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo lót; áo gi lê; dải 
buộc cổ tay (trang phục).  
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Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 
hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa năng 
dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; quả 
bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; các 
khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi thổi 
bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ chơi 
của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo 
và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng cho 
xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của búp bê dưới 
dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động chạy bằng 
điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; bóng dùng cho 
chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi điện tử cầm 
tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp hình; dây để chơi 
trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao tác bằng 
tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò chơi trong phòng 
không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ chơi nhỏ; trò chơi 
trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; con rối; patanh; quả 
bóng cao su; ván trượt; ván trượt tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi bóp vào 
phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi 
bông; bóng ten-nít; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ chơi; đồ 
chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ 
công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ 
chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái yô yô 
(đồ chơi trẻ em); mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ cung cấp 
giải trí trực tuyến; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê phim điện ảnh; sản xuất, 
trình chiếu, phát hành, và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản 
xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các băng ghi âm và ghi hình; thông tin giải trí; 
sản xuất các chương trình giải trí và các chương trình tương tác để phát hành thông qua 
các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, truyền thanh và ghi hình, đầu máy quay đĩa, đĩa 
la-ze, đĩa vi tính và các phương tiện điện tử; sản xuất và cung cấp chương trình giải trí, tin 
tức, và thông tin thông qua mạng truyền thông và máy tính; các dịch vụ giải trí theo chủ 
đề và công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục cung cấp cho và liên quan đến công 
viên giải trí theo chủ đề; các buổi trình diễn sân khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu 
diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; dịch vụ mua vui. 

 
 

(210) 4-2012-27724 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 2.1.1; 26.4.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo cho thực phẩm.  
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(210) 4-2012-27726 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; 25.1.25; 
24.9.1; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất đầu tư xuất nhập khẩu 
Quốc tế  (VN) 
53/1B đường số 20, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 
 

(210) 4-2012-27727 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 6.1.2; A6.1.4; 5.3.11; 
A5.3.15; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty Sông Gianh  (VN) 
Xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân bón hữu cơ sinh học; phân bón tổng hợp; phân 
bón dùng cho đất; phân bón có chứa ni tơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: phân bón lá, phân bón hữu cơ sinh học, phân bón 
tổng hợp, phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa ni tơ, vật tư máy móc nông nghiệp - 
lâm nghiệp, thiết bị dụng cụ máy móc dùng trong nông nghiệp, thức ăn gia súc; dịch vụ 
thông tin quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-27728 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 6.1.2; A6.1.4; 5.3.11; 
A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty Sông Gianh  (VN) 
Xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa PE; bao bì nhựa PP (dùng để bao gói); bao bì bằng giấy; thùng các 
tông (carton); thùng giấy. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1266 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn thủy sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà ở; xây dựng công trình đường bộ, công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình xử lý nước thải; khai thác khoáng sản cụ thể 
là khai thác than. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ đưa đón khách du lịch.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-27729 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Thạch Văn Cảnh  (VN) 
Thôn Thượng, Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; điện thoại; thiết bị âm thanh; thiết bị điều khiển từ xa; máy thu 
thanh thu hình; máy tính xách tay.  

 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời và điện; thiết bị lọc nước; 
bơm nhiệt; hệ thống thiết bị vệ sinh; hệ thống thiết bị chiếu sáng; hệ thống thiết bị nấu 
nướng.  

 
 

(210) 4-2012-27730 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.15; A26.11.25; 
26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Newland Việt Nam  (VN) 
336 Nghi Tàm, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thuỷ hải sản, bao gồm bào ngư.  
 
 

(210) 4-2012-27731 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Lam Sơn  (VN) 
Số 61, phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, máy tính, phần mềm máy tính, thiết 
bị và dụng cụ đo lường, hóa chất. 
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(210) 4-2012-27732 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh tím, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Trường Thành  

(VN) 
ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần 
Đề, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Bong bóng cá sơ chế. 
 
 

(210) 4-2012-27733 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.15.25 
(591) Hồng, trắng, vàng 
(731) Trần Thị Cẩm Tú  (VN) 

ấp Hoà Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột (thực phẩm); bột gạo; bột nếp. 
 
 

(210) 4-2012-27735 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27736 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27737 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27738 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27739 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27740 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27741 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27742 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27743 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27744 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27745 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27746 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27747 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27748 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27749 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27750 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27751 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27752 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27753 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 7.1.24; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại dịch vụ 
Thăng Phát  (VN) 
Tổ 09, khu vực 3, quốc lộ 91B, phường 
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa cuốn; cửa kéo; cửa sắt; phụ kiện dùng cho cửa bằng 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-27754 (220) 07.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Đăng Thiện  (VN) 
26/289 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; ảnh viện 
(studio); dịch vụ tổ chức sự kiện (cho mục đích văn hóa, giáo dục, giải trí). 

 

(210) 4-2012-27757 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; A1.1.5; 1.17.11; 26.1.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Như ý  
(VN) 
15-16 đường số 3, khóm Châu Long 1, 
phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang (đồng phục sinh viên). 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học về giáo dục. 
 
 

(210) 4-2012-27758 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.3.1; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vi Lê NTM  
(VN) 
Số 52, ngõ 67, phố Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; công 
trình xây dựng bằng kim loại; sàn bằng kim loại; lá và tấm bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo: tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

Nhóm 37: Trát thạch cao, xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch 
vụ xây, lát; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa, không khí. 

 
 

(210) 4-2012-27759 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng TSC Hà Nội  (VN) 
Đội 3, Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường trong và ngoài dùng cho xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-27761 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.4.6; A25.3.11; 
A25.3.13; A25.3.25 

(591) Vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Hùng   (VN) 
Số nhà 063 phố Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27762 (220) 10.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 25.7.25 
(591) Vàng, đen, da cam 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Hùng  (VN) 
Số nhà 063 phố Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27763 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; 25.5.25; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Hồng, xanh da trời, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
thuật ứng dụng Đồng Hưng (VN)
468 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 40: In mẫu vẽ; dịch vụ in. 
 

Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 
 
 

(210) 4-2012-27764 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Tùng HD  (VN) 
Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-27765 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Tùng HD   (VN) 
Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-27766 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 2012-081076 05.10.2012 JP 

(531) 26.15.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, đỏ đậm, ghi, ghi nhạt, trắng, đen 
(731) SOMPO JAPAN INSURANCE INC.  

(JP) 
26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản. 
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(210) 4-2012-27767 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 
dùng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại. 

 
 

(210) 4-2012-27768 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, xanh đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh thiết bị điện Tây 
Nam  (VN) 
122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2012-27769 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Việt Chân   (VN) 
Số 43/7, khu phố Tây A, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng liền; vali [hành lý]; ba lô; túi du lịch; ví lưới có dây xích 
đeo.  

 

Nhóm 25: Trang phục quần áo, dép, áo khoác ngoài, váy, giày, đồng phục. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm: túi xách tay, ví đựng tiền, vali [hành lý], ba lô, ví 
lưới có dây xích đeo, trang phục quần áo, dép, áo khoác ngoài, váy, giày, đồng phục. 

 
 

(210) 4-2012-27770 (220) 10.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A18.1.9; 18.1.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái   (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-27771 (220) 10.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A18.1.9; 18.1.23; A1.1.5; 
26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-27772 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa S & H  
(VN) 
Số 4 phố Thanh Nhàn, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-27773 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.5 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa S & H  
(VN) 
Số 4 phố Thanh Nhàn, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-27774 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh rêu, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ - xây 
dựng trang trí nội thất Sông 
Hồng  (VN) 
52/1B đường Nam Lân 4, tổ 2, ấp Nam 
Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-27775 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 3.3.1; 26.13.25; A3.3.17 
(591) Đỏ trắng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tư vấn đầu tư Thái Trần  
(VN) 
1190 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn quần áo, giày thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-27776 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ yến sào TX Gò Công  (VN) 
Số 16 đường Trương Định, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn); 

yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn).  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (thực phẩm), yến sào thô (nguyên tố), yến tinh chế (đã làm 
sạch), nước yến, các loại sản phẩm làm từ yến sào, súp yến.  

 
 

(210) 4-2012-27777 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ yến sào TX Gò Công  (VN) 
Số 16 đường Trương Định, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn); 

yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn). 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (thực.phẩm), yến sào thô (nguyên tố), yến tinh chế (đã làm 
sạch), nước yến, các loại sản phẩm làm từ yến sào, súp yến. 
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(210) 4-2012-27778 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 3.7.21; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ yến sào TX Gò Công  (VN) 
Số 16, đường Trương Định, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn); 
yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn). 

 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (thực phẩm), yến sào thô (nguyên tổ), yến tinh chế (đã làm 
sạch), nước yến, các loại sản phẩm làm từ yến sào, súp yến. 

 
 

(210) 4-2012-27779 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
Hoàng Long Vina  (VN) 
Lô B3-B4, khu công nghiệp Hòa Hiệp, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27780 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.22; 5.3.20; 5.3.11; A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
Hoàng Long Vina   (VN) 
Lô B3-B4 khu công nghiệp Hòa Hiệp, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2012-27781 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.25 
(591) Vàng nâu, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Thần Sắc 
Đẹp  (VN) 
196-198 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; kem dưỡng ẩm; mỹ phẩm dùng cho mắt; mỹ phẩm dùng cho 
mặt; mỹ phẩm dùng cho cơ thể; kem chống nắng dùng cho mặt và cơ thể.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, nước thơm dùng cho dược phẩm; thảo mộc y tế; khăn tẩm nước 
thơm dược phẩm; dược phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm vitamin; thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-27783 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da trời, tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thế  (VN) 
108/17/33 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-27784 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, tím (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khoảnh  (VN) 
Đội 3, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định   

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải.  
 
 

(210) 4-2012-27785 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH nệm Ưu Việt (VN)
C5/6D quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo; nệm mút xốp; gối; bàn ghế sa lông.  
 
 

(210) 4-2012-27787 (220) 10.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Vàng cam, vàng, ghi xám, đỏ, đen, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại màng đóng gói Vi Na  (VN) 
98 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện nguồn; dây điện thoại; dây ăngten; ổ cắm điện; công 
tắc điện. 
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(210) 4-2012-27788 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.1 (540) 

  

(731) Bùi Thống Nhất  (VN) 
176/11 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh thiết bị, phụ tùng: ô tô, mô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-27789 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Đặng Hoàng Phương  (VN) 
Số 127 đường số 07, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ hát với nhau, dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ.  
 
 

(210) 4-2012-27790 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.1.6; 7.1.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Lê Hồng Thanh  (VN) 
66/31 Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh thiết bị, phụ tùng: ô tô, mô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-27791 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.3; 25.7.20; 7.1.24; 26.13.25
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 
21  (VN) 
15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 05: Bùn để tắm (dùng để tắm trị liệu). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ bùn dùng cho trị liệu, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 
như: bùn khoáng, bùn thiên nhiên (cụ thể là bùn tươi và bùn khô). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, vật Iý trị liệu, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chữa bệnh bằng xoa 
bóp dầu thơm. 
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(210) 4-2012-27792 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại & dịch vụ Cát Tường  (VN) 
Số 46, tổ 2, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; váy; giày; mạng che mặt. 
 
 

(210) 4-2012-27793 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.7.12; A5.7.22; 4.5.4; 
A26.11.12; 5.3.11; 25.7.25; 26.13.25 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
VICO   (VN) 
Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 
 

(210) 4-2012-27794 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Da cam, hồng, xanh 
(731) S&B FOOD AGRICULTURAL CO., 

LTD.  (KR) 
406, Maejukheon-ro, Eunjin-myeon, 
Nonsan-si, Chungcheongnam-do, 320-
823 Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà lôi, thịt gà, thịt lợn, thịt ngựa, thịt bò, thịt cừu, thịt vịt, thịt gà tây, thịt 
thỏ rừng, sườn lợn cốt lết; thịt lợn muối; dồi lợn; thịt bò bít tết; xúc xích; gelatine dùng 
trong nấu ăn; thịt bò khô; thịt đóng hộp; thịt giăm bông; thịt băm viên; xúc xích chiên bột. 

 
 

(210) 4-2012-27795 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu cơ khí Duy 
Phong  (VN) 
345/1A quốc lộ 1A, tổ 14, khu phố 4, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 06: Chi tiết khuôn kim loại; vỏ khuôn kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy phay; máy mài; máy tiện; mũi dao dùng cho máy có động cơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; mua bán kim loại và 
quặng kim loại.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; đúc kim loại màu bao gồm đúc sắt, thép; xử lý và tráng phủ 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-27796 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

xuất nhập khẩu cơ khí Duy 
Phong    (VN) 
345/1A quốc lộ 1A, tổ 14, khu phố 4, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Chi tiết khuôn kim loại; vỏ khuôn kim loại.   
 

Nhóm 07: Máy phay; máy mài; máy tiện; mũi dao dùng cho máy có động cơ.   
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; mua bán kim loại và 
quặng kim loại.   

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; đúc kim loại màu bao gồm đúc sắt, thép; xử lý và tráng phủ 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-27797 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) KHIND-MISTRAL INDUSTRIES SDN 

BHD   (MY) 
No. 2, Jalan Astaka U8/82, Seksyen U8, 
Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm và thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy và thiết bị thông gió; thiết bị 

điều hòa không khí; quạt điện; đèn điện, tất cả thuộc nhóm 11. 
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(210) 4-2012-27798 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI-

ALYANS VlET NAM   (VN) 
Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-27799 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Lâm 
Đồng Ladophar   (VN) 
6A Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27801 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 3.1.14; A3.1.24 
(591) Da cam, xanh dương sẫm, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Me Di 
P.R.O.D.U.C.T.S.  (VN) 
Xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân: liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27802 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-27803 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu     (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-27804 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu     (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27805 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-27806 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-27807 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27808 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-27809 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-27810 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27811 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-27812 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-27813 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27814 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu    (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-27815 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.5.6; A11.3.20; 
A8.1.17; 5.7.24; 3.11.12; 26.1.1; 26.13.25

(591) Xanh, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, cam, 
nâu, hồng, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược và 
công nghệ hóa sinh Hà Nội  
(VN) 
Số 59, phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27816 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 1.15.5; 6.1.2; A6.1.4; 
26.13.25 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Hải Linh  (VN) 

Tổ 10, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Gas; xăng; dầu nhiên liệu 
 

Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu, xăng, dầu.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp gas, xăng dầu.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ lọc dầu. 
 
 

(210) 4-2012-27817 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 20.7.1; 1.5.1; 3.7.19; A26.11.12; 26.13.25
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Trường trung học phổ thông 

Phan Bội Châu   (VN) 
21 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-27818 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.1; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14; 
26.13.25 

(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Bún đậu Trung Hương   (VN) 

Số 49 ngõ Phất Lộc, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-27819 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CITIGROUP INC.  (US) 
399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ.  
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(210) 4-2012-27822 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hồ Quang Lâm  (VN) 
546 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc 
đẹp; dịch vụ xoa bóp (mát - xa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2012-27823 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1; 24.9.3; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến thực phẩm Hoàng Hậu (VN)
338/16/7 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích, bì giòn, pate. 
 

Nhóm 35: Mua bán: pate, xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ thịt), chả giò, hoành 
thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt), bánh bao, nui (mỳ ống) xào, đậu phụ (tàu 
hũ) chiên, bánh mì. 

 

Nhóm 43: Cung cấp cơm chiên (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-27825 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1 
(731) PROBASE MANUFACTURING SDN 

BHD   (MY) 
72, Jalan Pinang 23, Taman Daya, 81100 
Johor Bahru, Johor, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; chất (tác nhân) liên kết cho việc làm than bánh; bitum (nhựa rải 
đường); hàng rào phân ranh giới, không bằng kim loại dùng cho đường xá; vật liệu phủ 
mặt đường; phiến và tấm bảng vật liệu tổng hợp để đánh dấu đường đi. 

 
 

(210) 4-2012-27826 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Đỗ Văn Thức  (VN) 
Xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu.  
 
 

(210) 4-2012-27827 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Long Chương  

(VN) 
Số 10, lô 18§, khu đô thị mới ngã 5, sân 
bay Cát Bi, phường Đằng Lâm, quận Hải 
An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-27828 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thái Sơn Việt Nam  (VN) 
Thôn Cẩm Lý, xã An Lâm, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-27830 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27831 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-27832 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-27833 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-27834 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật. 

 
Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2012-27835 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 
 

(210) 4-2012-27836 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam    (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 

nguồn gốc từ động vật. 
 
 

(210) 4-2012-27837 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam    (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền, thịt hộp, dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm, nước chấm có 

nguồn gốc từ động vật. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27838 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6; 
A26.4.6 

(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thủ công mỹ 

nghệ và thương mại Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 14, ngách 58, ngõ 41, phố Thái 
Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sản phẩm từ giấy và bìa các tông, cụ thể là thiếp, nhãn dán, bao bì  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng 
gốm. sứ, thủy tinh, dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2012-27839 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; A11.3.7; 5.7.1; A11.3.20 
(591) Đen, vàng, nâu, nâu vàng, đỏ sậm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Yên 

Chín   (VN) 
ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến. 

 
 

(210) 4-2012-27841 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 5.5.19; A5.5.20; 
A5.5.21; 26.13.25 

(591) Cam, xanh dương, xanh lá mạ, xanh lá 
cây, đỏ, xanh da trời, vàng 

(731) Tổng công ty cổ phần Đền bù 
Giải tỏa   (VN) 
271/7B An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản, định giá 
bất động sản, quản lý bất dộng sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, biệt thự và nhà ở 
liền kề; bảo dưỡng tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, biệt thự và nhà ở 
liền kề. 

 
 

(210) 4-2012-27842 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.1.3; A5.1.5; A5.1.16; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Rừng Mặn  (VN) 
Số 40 đường Tô Châu, phường Đông Hồ, 
thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan du lịch. 
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch.  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
 
 

(210) 4-2012-27844 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh lá mạ, đen 
(731) Công ty TNHH Vinafeed  (VN) 

Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm.  
 
 

(210) 4-2012-27845 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh lá mạ, đen 
(731) Công ty TNHH Vinafeed  (VN) 

Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27847 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 22.1.1; 26.1.1; 15.7.1; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng đồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch Trống Đồng  
(VN) 
82 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ vận 
tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-27848 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.14; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Trần Hoà Bình  (VN) 

B1, ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 21: Chậu hoa. 
 
 

(210) 4-2012-27849 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Trần Minh Trí  (VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, chậu 
rửa gắn cố định (thiết bị vệ sinh), vòi nước.  

 
 

(210) 4-2012-27850 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch và dịch vụ Bắc & Trung  
(VN) 
50 Bà Triệu, Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-27851 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) DERMATEC (THAILAND) 

COMPANY LIMITED  (TH) 
87 M Thai Building all season place 10th 
floor, Unit No.1006, Wireless Road, 
Lumpini  Sub district, Pathumwan 
District, Bangkok, Thailand.  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; 

dịch vụ tắm hơi.  
 
 

(210) 4-2012-27852 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(731) SAUNA ITALIA (THAILAND) 

COMPANY LIMITED   (TH) 
87 M Thai Building all season place 10th 
floor, Unit No.1001, 1004-1005, 
Wireless Road, Lumpini Sub district, 
Pathumwan District, Bangkok, Thailand. 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; 

dịch vụ tắm hơi.  
 
 

(210) 4-2012-27854 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Phúc  (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho ngành y). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-27855 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Phúc   (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-27856 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.3; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Phúc   (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-27857 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 24.15.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, ghi xám, đen, đen nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dầu nhờn 

Vĩnh Hằng   (VN) 
981 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông dùng cho xe cộ; phụ gia (hóa 

chất) dùng cho dầu nhớt; phụ gia (hóa chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, 
diesel).  

 
Nhóm 04: Phụ gia (không hóa chất) cho dầu nhờn; mỡ bôi trơn; mỡ bôi trơn công nghiệp; 
dầu nhờn (dầu nhớt); dầu nhờn công nghiệp; dầu cắt công nghiệp. 
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(210) 4-2012-27858 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Hồng, tím, ghi nhạt, trắng 
(731) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (ngoài trừ khóa điện). 
 
 

(210) 4-2012-27859 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
No. 539/2 (16th and 17th Floors, 
Gypsum Metropolitan Tower), 
Sriayudhya Road, Kwaeng Thanon 
Phayathai, Khet Rajthevee, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu điện, tắc te, đầu dây cáp, tụ điện, ổ cắm (vật nối điện), phích cắm (vật 

nối điện), máy biến thế (điện). 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và các phụ kiện.  
 

Nhóm 35: Bán thiết bị chiếu sáng và các phụ kiện.  
 
 

(210) 4-2012-27860 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) MR. PONGSAK 

RUANGCHAISIVAVET   (TH) 
70/9 Moo 1 Tambon Thanonyai, Amphur 
Muang, Lopburi Province 15000, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà phòng thảo mộc; phấn trang điểm thảo mộc; kem dưỡng da.  
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(210) 4-2012-27861 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Cúc Vinh  (VN) 
201B - 201D Lê Lợi, phường 5, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, xe máy và phụ tùng ô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-27863 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 

Số 17, ấp kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2012-27864 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Nguyễn Minh Nhật   (VN) 

Số 17, ấp kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-27865 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trí Nguyên Hóa Nông   (VN) 
Tổ 51 ấp Bình An 2, xã An Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-27866 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 3.5.19; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, da cam, xanh lá 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Đại Thịnh Phát   (VN) 
Số 36 đường số 49, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27868 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) GLOBERIDE, INC.   (JP) 
3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: áo vét (quần áo); quần dài; áo mưa; áo gilê và áo lót; áo len dài tay; áo phông 
ngắn tay có cổ; áo phông ngắn tay; tất ngắn cổ và tất cao cổ, găng tay (trang phục); đồ đội 
đầu; khăn choàng cổ; thắt lưng (trang phục); quần áo mặc ở nhà; giày cho người đi câu cá; 
giày cao cổ; găng tay câu cá.  

 
 

(210) 4-2012-27876 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.2; A1.1.25; A2.1.23; 
A2.3.23; A2.5.23; 26.13.25 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư, sản xuất, 
và thương mại Sao Đỏ  (VN) 
Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 
chén, nước lau sàn nhà.  

 
 

(210) 4-2012-27877 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Plantation 

Grown Timbers  (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí, nội ngoại thất.  
 

(210) 4-2012-27878 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.3.9; 23.1.1; 25.1.25; 24.1.5; 25.7.25; 
26.13.25; 24.11.18; 24.11.25 

(591) Trắng, vàng, xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH Plantation 

Grown Timbers   (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí, nội ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2012-27879 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timbers  (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí, nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-27880 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timbers  (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-27881 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.3.9; 23.1.1; 25.1.25; 24.1.5; 25.7.25; 
25.7.20; 26.13.25; 24.11.18; 24.11.25 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timbers   (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-27882 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.1.1; A5.1.16; 26.13.1; 
26.13.25 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timbers  (VN) 
Số 9, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất. 
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(210) 4-2012-27883 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH công nghệ điện 

tử phần mềm và viễn thông 
Lifetek  (VN) 
Số 25b, ngõ 12, phố Ngọc Thụy, tổ 34, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính: phần mềm quản lý công việc cá nhân, lịch họp, công văn; 

phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương; phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng, bán 
hàng, xuất nhập khẩu, hợp đồng; phần mềm quản lý hoạch định nguồn lực sản xuất, kinh 
doanh, tính giá thành sản phẩm; phần mềm quản lý đầu tư dự án, kho tàng tài sản, công 
trình; phần mềm quản lý trương học, xếp thời khóa biểu, sổ liên lạc điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-27884 (220) 10.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) CHINA TOBACCO GUANGXI 

INDUSTRIAL CO.,LTD   (CN) 
No.28 Beihu South Road, Nanning, 
Guangxi, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng xì gà; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; 

diêm; bật lửa dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu ngậm điếu thuốc 
lá điếu; tẩu thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2012-27885 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.7.1; 26.1.2 
(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ An Phương Nguyễn  
(VN) 
154/30/64 Phạm Văn Hai, phường 3, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao. 
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(210) 4-2012-27886 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 5.7.1; A26.11.12 
(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ An Phương Nguyễn  
(VN) 
154/30/64 Phạm Văn Hai, phường 3, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao. 

 
 

(210) 4-2012-27887 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-27888 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co.,Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 

 
 

(210) 4-2012-27889 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co.,Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi (trái cây). 
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(210) 4-2012-27890 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27891 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.13.1; A26.11.12; 26.11.1; 5.7.3; 
A5.7.23; 25.7.20 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

đào tạo Hoà Thuận Phát   (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thuốc thành phẩm, thực phẩm chức năng; bán buôn máy móc, 

trang thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27892 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 24.15.1; 24.15.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng xuất nhập khẩu Phúc An 
Toàn Phát  (VN) 
208 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-27893 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1307 

(210) 4-2012-27894 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  
 
 

(210) 4-2012-27895 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  
 
 

(210) 4-2012-27896 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
 
 

(210) 4-2012-27900 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Hanico  (VN) 
Số 20, ngõ 176/10, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu mạnh (đồ uống); rượu gạo; rượu khai vị; 
rượu sữa mạch nha.  

 
 

(210) 4-2012-27901 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh nước biển, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Hanico  (VN) 
Số 20, ngõ 176/10, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nước nóng lạnh tức thời bằng điện; 

bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; quạt điện; nồi cơm điện; máy tạo khí ozon 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1308 

và tia cực tím chạy bằng điện đùng để khử trùng nước rửa thực phẩm; bình nóng lạnh 
chạy điện hoặc ga (dùng trong nhà tắm).  

 
 

(210) 4-2012-27903 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Trần Văn Hanh  (VN) 
Tổ 2, ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện 
Bình Long, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 
 

(210) 4-2012-27904 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 
kim loại; tay nắm bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-27905 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 
kim loại; tay nắm bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-27907 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung  (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 
kim loại; tay nắm bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-27908 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Tổng công ty thương mại Hà 
Nội  (VN) 
38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt đóng hộp; thịt đã được bảo quản; xúc xích; lạp xưởng; giăm 

bông; pho mát; trứng.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; cây và hoa tươi; động vật sống. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán lương thực, thực phẩm, hàng nông sản, thủy sản.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ động vật; giết mổ gia cầm; bảo quản thực phẩm và đồ uống; 
làm đông lạnh thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-27909 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu Bảo 
An  (VN) 
Số 5, ngõ 264, đường Bạch Đằng, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ van tiết kiệm khí.  
 
 

(210) 4-2012-27910 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) HB GLOBAL WELLNESS LLC   (US) 

350 CottonPatch Road, Lawrenceville, 
GA 30046 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-27911 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HB GLOBAL WELLNESS LLC   (US) 
350 CottonPatch Road, Lawrenceville, 
GA 30046 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-27912 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HB GLOBAL WELLNESS LLC    (US) 
350 CottonPatch Road, Lawrenceville, 
GA 30046 USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).   
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-27913 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 1.5.1; 25.7.20 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Hoàng Long Lào Cai  
(VN) 
Số 320 đường Khánh Yên, phường Phố 
Mới, thành phố Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt gia cầm; thịt lợn muối xông khói; thịt lợn ướp; cá hồi, cá tầm 
(không còn sống); trứng gia cầm; thực phẩm làm từ cá; thăn cá đã bỏ xương; cá muối; 
trứng cá đã chế biến; thú săn (không còn sống); mứt; thịt giăm bông; tôm (không còn 
sống); thịt đóng hộp; gia cầm (không còn sống); chất chiết xuất từ thịt; hải sản (không 
còn sống); giò; chả; lạp xưởng. 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; chế phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh quy; bánh trứng nhện; 
bánh nướng; bánh dẻo; bánh cốm; kẹo lạc; kẹo chanh; bánh trứng. 

 
Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; động vật sống; tôm (sống); trứng cá; cá còn sống; tôm 
(còn sống); rau tươi; củ tươi; quả tươi.  
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Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa (không kể vận chuyển); mua bán các 
mặt hàng thủy hải sản đông lạnh và tươi sống, bánh kẹo, nước giải khát. 

 
 

(210) 4-2012-27914 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A7.1.9; 7.1.24; 25.7.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Đức  (VN) 
Thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch các loại không bằng kim loại (dùng cho xây dựng); đất làm gạch.  

 
 

(210) 4-2012-27915 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá, tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Anh Hoàng Hoa  (VN) 
94/4 Lê Văn Khương, khu phố 2, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe mô tô hai bánh. 

 
 

(210) 4-2012-27916 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.3; 26.4.2; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàn Yến  (VN) 
38/17, đường số 2, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt gà, thịt vịt, thịt bò.  

 
 

(210) 4-2012-27917 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-27918 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27919 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27920 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế  
 
 

(210) 4-2012-27921 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.15.25 
(591) Vàng đồng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhan Sắc Việt  
(VN) 
283/33 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế 
phẩm dùng để làm sạch và trang điểm.  

 
 

(210) 4-2012-27922 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhan Sắc Việt  
(VN) 
283/33 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế 
phẩm dùng để làm sạch và trang điểm.  
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(210) 4-2012-27923 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh nước biển nhạt, xanh nước 

biển đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư khu 

công nghiệp Hòa Cầm   (VN) 
176 đường 3 tháng 2, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản và quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 
hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê.  

 
 

(210) 4-2012-27925 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cân điện tử An 
Thịnh  (VN) 
Tổ 4, phường Văn Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Cân các loại: cân sức khỏe, cân điện tử, cân tiểu ly, quả cân, máy cân. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu cân các loại: cân sức khoẻ, cân điện tử, cân tiểu ly, 
quả cân, máy cân. 

 
 

(210) 4-2012-27927 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23; A3.7.24; 25.7.20 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế 
Thương Hiệu Trẻ  (VN) 
14 Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn; sơn lót.  
 
 

(210) 4-2012-27928 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.1 
(591) Hồng, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Conception  (VN)
436A/71 đường 3 Tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2012-27929 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và phát triển 
Đoàn Bổng  (VN) 
Số nhà 248, đường Trường Chinh, tổ 1, 
phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; nước xả 

vải; nước tẩy sàn; nước rửa kính; nước rửa tay; nước tẩy javen.  
 
 

(210) 4-2012-27930 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Duy Đặng  (VN) 
Số 37/1, tổ 6, khu phố 3, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27931 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thanh Quyên  (VN) 
167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-27933 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KosÐ Corporation   (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng (mỹ phẩm); bông dùng cho mỹ phẩm và thuốc 
nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; nước xịt tóc; chất dưỡng tóc; dung dịch để nhuộm tóc; chất 
điều trị tóc (không chứa dược phẩm); kem bôi tóc; sáp bôi tóc; gel bôi tóc; nước xức tạo 
dáng cho tóc.  

 
 

(210) 4-2012-27934 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.1; A2.1.23; A2.3.23; 
A2.5.23; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây đậm, 
nhạt 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa tươi; sữa bột; sữa chua; pho mai.  

 
 

(210) 4-2012-27935 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 1.15.15; 1.15.14; 1.15.21; 
A26.11.12; 5.5.19; A5.5.22 

(591) Xanh da trời, trắng, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thủy Sơn  (VN) 
Số 56 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 
Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

(210) 4-2012-27936 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.4; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15; 
26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Boutique Cellar  (VN)
11 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uồng có cồn rượu.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1316 

(210) 4-2012-27937 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; 26.1.1; 
5.3.11; 5.3.16; 5.5.19; A5.5.22; 2.9.25; 
26.13.25 

(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, xanh da 
trời, xanh, hồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27938 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; 
A26.11.12; 26.5.2; 26.1.1; 2.9.19 

(591) Đỏ, ghi, vàng, xanh, hồng, nâu, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27939 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.5.1; 26.1.1; 2.9.22; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-27940 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Flavon Việt Nam   (VN) 
Xóm 8, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27941 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Flavon Việt Nam   (VN) 
Xóm 8, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27942 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Eupharma  (VN) 
Số nhà 26, đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27943 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 2.3.1; A26.11.12; 5.5.1 
(591) Vàng, trắng, xanh tím, hồng, đỏ, xanh, đen
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1318 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27944 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dỉnh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27945 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-27946 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh ngọc, xanh dương đậm, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-27947 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh ngọc, xanh dương đậm, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-27948 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ quảng 
cáo Đức Mạnh   (VN) 
Số 5, đường 30/4, phường 6, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán thiết bị, dụng cụ hệ thống điện gia dụng như: ti vi, 
tủ lạnh, đèn điện, dây điện, bảng điện, máy ảnh, máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-27949 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ   (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-27950 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-27951 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-27952 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-27953 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Đại Nam  
(VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón có chứa nitơ, phân bón hữu 
cơ vi sinh, phân bón dùng cho đất.  

 
 

(210) 4-2012-27954 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại; các loại của bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu).  
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa (nhựa là chủ yếu), cửa các loại bằng nhôm và kính 
(kính là chủ yếu).  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là 
chủ yếu); các loại cửa bằng nhựa (nhựa là chủ yếu), các loại cửa bằng nhôm và kính (kính 
là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo đưỡng các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa 
bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu); các loại cửa bằng nhựa(nhựa là chủ yếu), các loại 
cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm.  

 
 

(210) 4-2012-27955 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại; các loại của bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu).  
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa (nhựa là chủ yếu), cửa các loại bằng nhôm và kính 
(kính là chủ yếu).  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là 
chủ yếu); các loại cửa bằng nhựa (nhựa là chủ yếu), các loại cửa bằng nhôm và kính (kính 
là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm.  
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các loại cửa bằng kím loại, các loại cửa 
bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu); các loại cửa bằng nhựa(nhựa là chủ yếu), các loại 
cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm.  

 
 

(210) 4-2012-27956 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12; 
26.4.2; 26.1.2; 2.1.1; 3.4.11; 5.1.3; 
A5.1.16; A5.1.7 

(591) Đen, trắng, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hạnh 

Phúc   (VN) 
214/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27957 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.4.2; 26.5.1; A3.13.4; 
5.1.9; A5.1.8 

(591) Đen, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hạnh 

Phúc   (VN) 
214/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 
 

(210) 4-2012-27958 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; A3.13.4; 
5.5.14; 5.5.19; A5.5.21; 25.5.2 

(591) Xanh thẫm, vàng, đỏ, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hạnh 

phúc   (VN) 
214/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27959 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 2.3.1; A25.1.10; 26.13.25
(591) Trắng, nâu, vàng, ghi, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hạnh 

Phúc   (VN) 
214/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2012-27963 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường  6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa dạng hoá mỹ phẩm; chế phẩm để 
làm sạch. 

 
 

(210) 4-2012-27964 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence  (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch. 

 
 

(210) 4-2012-27965 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch. 

 
 

(210) 4-2012-27966 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch. 
 
 

(210) 4-2012-27967 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 8, 161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch. 
 
 

(210) 4-2012-27968 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh đậm 
(731) Công ty cổ phần SUMMIT  (VN) 

Số nhà 31, ngõ 16, phố Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị 

văn phòng (bàn, ghế, tủ văn phòng, máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy tài 
liệu máy fax); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung ứng nguồn lao động trong nước; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ tổ chú'c hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh.   

 
Nhóm 36: Hoạt động đầu tư vốn; tư vấn đầu tư.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo tin học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo 
quản lý kinh tế; dịch vụ dịch thuật.   
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(210) 4-2012-27969 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 

Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27970 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Db29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-27971 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Trắng, nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang    (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-27973 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Xánh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Mai Ngọc  
(VN) 
421A Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-27974 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thu Loan  
(VN) 
Số 54 tổ 1, khóm 8, thị trấn Cái Vồn, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-27975 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 17.2.1; A17.2.2; 26.13.25; 26.11.3; 
26.5.1; 26.5.4 

(591) Xanh lá cây, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thời trang Vĩnh 

Thịnh   (VN) 
33 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 
 

(210) 4-2012-27976 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Triều Dương   (VN) 
532/20/2 Kinh Dương Vương, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phô Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
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(210) 4-2012-27977 (220) 12.07.2011 
(641) 4-2011-14098 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.1; 24.17.4 
(731) EUT FASHION SINGAPORE PTE. 

LTD.   (SG) 
130 Joo Seng Road #06-03 Singapore 
368357  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ; quần áo bơi; quần/áo ngủ; quần áo lót; áo lót ngực phụ nữ; 

quần lót phụ nữ (ngoại trừ các sản phẩm vệ sinh); áo nịt người (một dạng áo lót phụ nữ); 
bộ quần áo lót nịt người có mục đích tôn dáng phụ nữ; bộ quần áo nịt cơ thể có tác dụng 
làm cho cơ thể trông nhỏ gọn hơn; váy lót dành cho phụ nữ; tất liền quần; bộ đồ lót gợi 
cảm (loại ít vải); quần đùi dành cho đàn ông; bộ đồ lót; quần áo trẻ em; quần áo dành cho 
đàn ông; áo choàng dùng để mặc trong nhà hoặc sau khi tắm; quần áo dành cho phụ nữ; 
dép mềm đi trong phòng ngủ; bộ quần áo mặc trong nhà (pi-ja-ma).  

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 
ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hóa này trong các cửa hàng hoặc 
khu mua sắm quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-27978 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pate, bánh nướng, bánh hấp.  

 
 

(210) 4-2012-27979 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pate, bánh nướng, bánh hấp. 
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(210) 4-2012-27981 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 25.7.20; A3.4.5; A3.4.24; 6.1.2; 
26.1.4 

(591) Vàng, đen, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kim Chính (VN)

Đường Hồng Quang kéo dài, khu 10, 
phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-27982 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.11.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH ô tô xe máy 

Tiến Phát   (VN) 
Thôn Rực Liễn, xã Thủy Sơn, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-27984 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ khí 
Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-27985 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ khí 
Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-27986 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-27987 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-27988 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ khí 
Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-27989 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-27990 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 
Số 225B Trần Phú, phường Ba Đình, 
thành phố Thanh Hóa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bột mỳ; bánh pa tê thịt; bánh nướng thịt; bánh mì kẹp nhân.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mì, bánh ngọt, bột mỳ, bánh pa tê thịt, bánh nướng thịt, bánh mì 
kẹp nhân.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn, uống.  
 
 

(210) 4-2012-27991 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 24.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược liệu Sơn Tùng  (VN) 
Số 17 Đào Sư Tích, đô thị Hòa Vượng, 
phường Lộc Vượng, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế; dược phẩm; thuốc đông y.  

 

Nhóm 35: Mua bán: dược liệu, chế phẩm chiết xuất từ dược liệu, thuốc đông y, trang thiết 
bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bao bì dược phẩm, nông lâm sản (rau, củ, quả), 
thủy hải sản.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y tế.  
 

(210) 4-2012-27992 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH US Pharm USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-27993 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH US Pharm USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-27994 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Hồ Thanh Yên  
(VN) 
ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa nem).  
 
 

(210) 4-2012-27995 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Mai Thị Hoàng 

Loan  (VN) 
ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tét. 
 
 

(210) 4-2012-27996 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Lai Hạ Phát (VN)
ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà.  
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(210) 4-2012-27997 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A3.1.24; A3.2.24; A3.3.24; 
A3.4.24; A3.5.24; 26.13.1; 6.1.2; 
A6.1.4; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, vàng đồng, ghi 
(731) Nguyễn Văn Mạnh   (VN) 

Số 44 nhà A1, ngõ 128C Đại La, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu vôtca; mua bán: bia, sữa làm tử hạnh nhân (đồ uống), sữa lạc (đồ 
uống không có cồn), xi rô dùng cho đồ uống, nước lúa mạch ướp hoa cam.  

 
 

(210) 4-2012-27998 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sơn Kova  (VN) 

Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật có hại; vòng cổ chống ký sinh trùng cho động vật; thuốc trừ 

sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ  
 

Nhóm 06: Cầu thang bằng kim loại, cơ động dùng cho hành khách; bu lông bằng kim 
loại; két an toàn, xích an toàn; móc leo núi bằng kim loại (thiết bị leo núi); ụ nổi bằng kim 
loại để neo tầu thuyền.  

 
Nhóm 07: Máy lăn sơn; máy sản xuất bia; xe ủi đất; cưa xích; bugi đánh lửa cho động cơ 
đốt trong; máy bán hàng tự động. 

 
Nhóm 08: Lưỡi dao, kiếm [vũ khí]; lưỡi bào; hộp dao cạo; dụng cụ xuyên lỗ tai; dụng cụ 
làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); súng phun [dụng cụ cầm tay].  

 
Nhóm 09: Bàn tính; kính hiển vi; kính chống lóa mắt; cân; mũ bảo hiểm; máy đếm tiền. 

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị và dụng cụ thú ý; dụng cụ chỉnh hình.  

 
Nhóm 11: Vòi cho đường ống; bật lửa ga (dùng đá lửa); bình đun nước nóng; thiết bị 
chưng cất; két phun nước, thiết bị lọc nước. 

 
Nhóm 12: Tầu thuyền; xe cứu thương; xe trộn bê tông; hệ thống và thiết bị vận chuyển 
bằng cáp; xe thể thao; dù để nhảy dù.  
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Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; lựu đạn; thuốc nổ; pháo hoa.  
 

Nhóm 14: Kim cương; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; bạc thô hoặc bạc dát mỏng; đồ 
trang sức (đồ châu báu, đồ kim hoàn).  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử tổng hợp.  

 
Nhóm 16: Bảng cộng số học; đĩa đựng màu nước của hoạ sỹ; yếm dãi của trẻ em bằng 
giấy; mẫu thêu; tem thư; giá vẽ của hoạ sỹ.  

 
Nhóm 17: Amiăng; chất điện môi [cách điện]; sợi thủy tinh để cách ly; nhựa tổng hợp 
(bán thành phẩm); sơn cách ly; thạch cao cách điện, cách nhiệt.  

 
Nhóm 18: Các vật dụng bằng da và giả da: va li ,túi du lịch.  

 
Nhóm 20: Tre; rổ không bằng kim loại; khung thêu; chuôi dao không bằng kim loại; vòng 
tay nhận dạng không bằng kim loại cho bệnh viện; roi mây.  

 
Nhóm 21: Tấm ván để là; lược điện; lược cho động vật; da thuộc để làm sạch; ống hút để 
uống; bút vẽ lông mày.  

 
Nhóm 22: Dây thừng (không bằng kim loại); túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để 
bao gói; lều trại, vải bạt; sợi dệt dạng thô; vật liệu nhồi đọn không bằng cao su hoặc chất 
dẻo.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để đệt, cụ thể là : sợi và chỉ thêu, sợi và chỉ đàn hồi, sợi thủy 
tinh dùng trong ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Vải dính có thể dán bằng nhiệt; biểu ngữ, khăn tắm, vải thêu kim tuyến, rèm 
cừa ra vào, nhãn mác bằng vải.  

 
Nhóm 26: Hoa giả, hoa nhân tạo, trái cây nhân tạo, vòng hoa nhân tạo, dải băng, để buộc 
tóc, trâm cài tóc, tóc giả.  

 
Nhóm 28: Đồ trang hoàng cây noel; dụng cụ thể thao; trò chơi (không phải trò chơi trực 
tuyến).   

 
Nhóm 29: Thịt; rau được bảo quản; mứt ướt(làm từ quả); trứng nguyên quả; sữa; dầu thực 
vật có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Gia vị thập cẩm; bột nở; lúa mạch nghiền; kem lạnh; dấm bia, keo ong.  

 
Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); động vật sống; rau tươi; hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật, 
mạch nha (dùng cho ngành bia và rượu).  

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (không chứa cồn); Sirô để làm đồ 
uống.  

 
Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; dụng cụ cắt đầu xì gà; bình đựng gas dùng 
cho bật lửa hút thuốc; đá lửa; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm.  
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Nhóm 35: Kế toán; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; bán đấu giá; kiểm toán; 
thông tin về thương mại; quản lý tư liệu bằng máy tính.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; bảo hiểm y tế; môi giới bảo 
hiểm; bảo hiểm sinh mạng; bảo hiểm hàng hải.  

 
Nhóm 37: Sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ xây, lát; làm sạch bên trong toà nhà; giặt 
khô; diệt trừ động vật có hại, không dùng trong lĩnh vực nông nghiệp; sửa chữa máy móc.  

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; hãng thông tấn; dịch vụ cung cấp kế nối viễn thông đền mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ điện thoại; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ mài mòn; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); dịch vụ 
xử lý kim loại; chế biến dầu mỏ; dịch vụ in.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi 
thể thao, khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết lập bản vẽ công nghiệp; 
thiết kế quần áo; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ lập quy hoạch đô 
thị.  

 
Nhóm 43: Nhà dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách 
sạn.  

 
Nhóm 44: Nhà tế bần; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện.  

 
Nhóm 45: Tư vấn về an ninh; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa 
án; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); tổ chức các buổi lễ tôn giáo.  

 
 

(210) 4-2012-27999 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Lộc Thịnh 
Phát   (VN) 
71/121 tổ 16, khu phố 1, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời, máy xông hơi 

gia đình. 
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(210) 4-2012-28001 (220) 11.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Víệt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28003 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, vàng nhạt, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phùng Đại Nam  (VN) 
199 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm gỗ dùng trong xây dựng, cụ thể: gỗ dùng cho xây dựng, gỗ công 
nghiệp, gỗ cưa thô (gỗ xẻ thô), sàn gỗ, ván sàn gỗ, gỗ dán.  

 
 

(210) 4-2012-28005 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
En Ya  (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28007 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hữu hạn xây 
dựng - thương mại - dịch vụ Lê 
Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bâng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-28008 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Mai Thy  
(VN) 
Số 23, đường Nguyễn Huệ, khu phố 1, 
phường 2, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-28010 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.4; A26.4.6; 26.15.9; 
26.13.25 

(591) Đen, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Nhật Quang Tân    (VN) 
43, đường số 2, khu phố Hưng Gia I, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây thoát hiểm nhà cao tầng; đệm hơi cứu hộ.  
 
 

(210) 4-2012-28011 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cửa Nguyên 
Tâm  (VN) 
642/39 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Lá cửa cuốn bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-28012 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Công ty TNHH thế giới Hoàn 
Hảo  (VN) 
13/14 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, máy 
nghe nhạc, tai nghe, điện thoại.  
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(210) 4-2012-28014 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
marketing và phát triển thị 
trường PPM  (VN) 
122 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-28015 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương đậm (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Hồng Phát   (VN) 
Số 23, đường 3, khu tập thể F361, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm quần áo (chất nhuộm quần áo); chất (thuốc) cắn mầu.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy trắng, chất tẩy rửa, chất đánh bóng (chất làm bóng), chất để giặt, xà phòng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thuốc nhuộm quần áo, chất cắn mầu, chất tẩy trắng. chất tẩy 
rửa, chất đánh bóng, chất để giặt, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-28016 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Hồng Phát  (VN) 
Số 23, đường 3, khu tập thể F361, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 

Nhóm 02: Thuốc nhuộm quần áo (chất nhuộm quần áo); chất (thuốc) cắn mầu. 
 

Nhóm 03: Chất tẩy trắng, chất tẩy rửa, chất đánh bóng (chất làm bóng), chất để giặt, xà phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), các loại thuốc 
nhuộm quần áo, chất cắn mầu, chất tẩy trắng, chất tẩy rửa, chất đánh bóng, chất để giặt, 
xà phòng. 
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(210) 4-2012-28017 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại cơ khí Lý Gia  (VN) 
Thôn Dùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng có dùng điện trong nhà tắm; ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ 

sinh; dụng cụ và thiết bị vệ sinh; thiết bị dùng cho bồn tắm. 
 
 

(210) 4-2012-28018 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, đen, xanh 

rêu, xám 

(540) 

  

(731) Đào Thái Hưng  (VN) 
57 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, 

thông tin thương mại, tư vấn tổ chức điều hành và kinh doanh, quan hệ công chúng. 
 
 

(210) 4-2012-28019 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Cửu Tân  (VN) 
432 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-28022 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH công nghiệp và 
thương mại Nam Việt  (VN) 
439/B47 Phan Văn Trị, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phun rửa cao áp, bình phun bọt tuyết (máy móc), máy hút 

bụi, thiết bị nâng, máy cân chỉnh lốp ô-tô.  
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(210) 4-2012-28023 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH công nghiệp và 
thương mại Nam Việt   (VN) 
439/B47 Phan Văn Trị, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phun rửa cao áp, bình phun bọt tuyết (máy móc), máy hút 
bụi, thiết bị nâng, máy cân chỉnh lốp ô-tô.  

 
 

(210) 4-2012-28024 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Hồng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hà Phương  (VN) 
Tổ 9, khu 5, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-28026 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A18.5.7; 26.13.25 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Pacific Phát 
triển Công nghệ   (VN) 
Số 8B, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; đồ uống không cồn; nước ép trái 
cây; chế phẩm dùng làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-28027 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) BROADWATER HOLDINGS LIMITED  
(IS) 
Suite 2 North, Town Mills, Rue du Pre, 
St Peter Port, Guernsey, GY1, 1 LT, 
Channel Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng 
(COMMUNITY LAW CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống và tất cả các dịch vụ khác trong nhóm 
này liên quan đến việc cung cấp th−c ăn và đồ uống cho người cho người tiêu dùng cụ thể 
như: cửa hàng ăn nhanh; quán cà phê; dịch vụ bán thức ăn và nước giải khát từ các điểm 
bán hàng lưu động (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ bán thức ăn và đồ uống mang 
đi (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; căng tin; quán ăn 
tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-28030 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Hộ kinh doanh Lệ Sương   (VN) 

Sạp 831 chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ (nón); vớ (tất).  

 
 

(210) 4-2012-28032 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH   (DE) 
ALFRED-NOBEL-STRABE 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (không bao 

gồm chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ); chế phẩm dùng để xử 
lý hạt giống (bao gồm trong nhóm này); phân bón.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-28033 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
La Vie   (VN) 
Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống); nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2012-28034 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
La Vie  (VN) 
Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống); nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-28035 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) HERSHEY CHOCOLATE & 

CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm sô cô la; kẹo, kẹo dạng thanh; bánh kẹo; ca cao; sản phẩm 

ca cao; bánh quy khô, bánh bích quy; sô cô la cô đặc không đường, bánh dạng miếng, lát 
hoặc khoanh; hỗn hợp sô cô la ăn liền (đồ uống lạnh và nóng); lớp bọc bằng sô cô la; sô 
cô la dạng lỏng không cồn; hạt quả bọc sô cô la; si rô có hương vị dùng cho bánh kẹo, cụ 
thể là si rô vị sô cô la dùng cho bánh kẹo, si rô vị dâu dùng cho bánh kẹo, si rô vị ca ra 
men dùng cho bánh kẹo, si rô vị bơ đun với đường dùng cho bánh kẹo, si rô vị đậu phộng 
bơ dùng cho bánh kẹo; bánh dùng để phủ lên kem và các món tráng miệng; bánh, bánh 
ngọt, kem; bánh kẹo ướp lạnh; bánh kẹo đông lạnh; đồ uống làm bằng sô cô la không 
chứa cồn, không bơ sữa; thanh lương khô làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2012-28036 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại HNT  (VN)
D20A/38/5 Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy vắt sữa bò. 
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(210) 4-2012-28037 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28038 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28039 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lưu Đình Thắng    (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28040 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-28041 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28042 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28043 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28044 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28045 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Berlin - Đức   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35-37, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28046 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Tràng Tiền   (VN) 
Số 18, tổ 20, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem lạnh; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); 
kem trái cây (đá lạnh); bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-28047 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(731) LINE UP CO.,LTD.   (KR) 

17-1, Gobul-ro 211 beon-gil, Gwangju-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày da (trang phục); thắt lưng làm bằng da (trang phục); giày (trang phục); 
giày cao cổ (trang phục); dép; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2012-28048 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) HURISE CO.,LTD.   (TW) 

No. 16, Jingke 6th rd., Nantun dist., 
Taichung city, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; cánh tay rô bốt dùng cho mục đích công nghiệp; máy 
xay [dùng cho gia công kim loại]; máy đánh bóng [dùng cho gia công kim loại]; đĩa mài 
[bộ phận của máy] ; mâm cặp 3 chấu [bộ phận của máy]; bánh mài [bộ phận của máy]; 
trục quay [bộ phận của máy].  

 
 

(210) 4-2012-28049 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A2.1.23; A2.3.23; 
A2.5.23; 26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH địa ốc Huy 
Hưng  (VN) 
Số 599F, khu phố 2, đường Nguyễn Thị 
Định, phường Phú Khương, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 
 

(210) 4-2012-28050 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Kiều Dũng Nhân  (VN) 
92/17 đường liên khu 16 - 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 

nước sau sàn nhà. 
 
 

(210) 4-2012-28051 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thắm   (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28052 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thắm  (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-28053 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Lưu Tô Sáng  (VN) 
253/20 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2012-28054 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Huỳnh Lê Hiệp  (VN) 
83 Đỗ Thị Tâm, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28055 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(731) SAFI - SALONS FRANCAIS ET 

INTERNATIONAUX  (FR) 
4 passage Roux, 75017 Paris, FRANCE 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức và thực hiện các cuộc triển lãm, trình diễn và hội chợ chuyên nghiệp 

hoặc công khai cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức và quản lý các gian 
hàng hoặc không gian bán hàng có thu tiền cho thuê nhằm mục đích tiếp thị và quảng cáo 
trong khuôn khổ các buổi triển lãm, trình diễn và hội chợ mang tính chuyên nghiệp hoặc 
công khai cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý tài liệu bằng máy tính. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và thực hiện các buổi hội thảo chuyên đề, hội thảo, hội nghị, hội nghị 
chuyên đề, đại hội và các khóa đào tạo cho mục đích văn hoá và giáo dục; tổ chức các 
cuộc triển lãm và trình diễn chuyên nghiệp hoặc công khai cho mục đích văn hoá và giáo 
dục. 

 
 

(210) 4-2012-28056 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) FUJIFILM CORPORATION  (JP) 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-28057 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Đồng Minh Đoàn  (VN) 
Thôn 8, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-28058 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Đỏ, xanh lâ cây, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm S  (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 42: Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-28059 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Lưu Thái Chí Kha   (VN) 
46 Tăng Bạt Hổ, phường 1, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, ví (bóp), dây thắt lưng, móc khóa (bằng da).  
 
 

(210) 4-2012-28060 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 26.5.3; A26.11.12; A3.13.4 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Ong 

Vàng  (VN) 
Khu 1, quốc lộ 56, xã Nhân Nghĩa, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong, mật ong nghệ (không dùng cho mục đích y tế), sữa ong chúa (không 

dùng cho mục đích dược phẩm).  
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(210) 4-2012-28061 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Hồng, vàng, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Đức Phú  (VN) 
F-A046 tầng 1, tòa nhà E-mall, KCX 
Tân Thuận, Lô J1.20b-21 đường số 5, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng cho trang điểm 

(không chứa dược chất); mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy 
trang.  

 
 

(210) 4-2012-28062 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng, xám (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Linh Trung Tín   (VN) 
Số 100 đường Bưởi, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe đạp điện, xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-28063 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn MD Việt 
Nam  (VN) 
Khối Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn. 
 
 

(210) 4-2012-28064 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế Gạo 
Sáng Tạo   (VN) 
Số 58 (tầng 4), đường Phan Bội Châu, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web; thiết kế đồ họa; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về 
công nghệ thông tin và máy tính; thực hiện bản vẽ thiết kế sản phẩm in trên máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-28065 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế Gạo 
Sáng Tạo  (VN) 
Số 58 (tầng 4), đường Phan Bội Châu, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web; thiết kế đồ họa; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về 
công nghệ thông tin và máy tính; thực hiện bản vẽ thiết kế sản phẩm in trên máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-28066 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Gạo 
Sáng Tạo    (VN) 
Số 58 (tầng 4), đường Phan Bội Châu, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web; thiết kế đồ họa; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về 
công nghệ thông tin và máy tính; thực hiện bản vẽ thiết kế sản phẩm in trên máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-28067 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Phan Thị Tuyến  (VN) 
ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện. 
 
 

(210) 4-2012-28068 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(731) Phan Thị Tuyến   (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện.  
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(210) 4-2012-28069 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(731) Phan Thị Tuyến   (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện. 

 
 

(210) 4-2012-28070 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 5.5.19; A26.11.12; 19.9.1 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 

sạn Thiên Bảo Bình   (VN) 
9A-9B Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xông hơi nóng lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-28071 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.4.4 
(731) ZHEJIANG AOKANG CO.,LTD.   (CN) 

Aokang Industrial Park, Dong'ou 
Industrial District, OubeiTown, 
YongjiaCounty, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi xách tay; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; bộ đồ du lịch 

[đồ da]; da thuộc; dây da thuộc; gậy chống; ô; tấm phủ bằng da [bộ da lông thú]; dây đai 
bằng da thuộc [yên cương ngựa].  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; giày cao cổ; dép; giầy ống buộc dây; trang phục dệt 
kim; ca vát, găng tay [trang phục]; mũ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
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(210) 4-2012-28072 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) WANG YU CHICH   (TW) 
7F., No.282-4, Zhongzheng Rd., Xindian 
Dist., New Taipei City 23148, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2012-28073 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 Chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-28074 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-28075 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-28076 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-28077 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-28078 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-28079 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-28084 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.4.2; A26.11.12; 2.9.25 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng, tím, ghi, 

đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Cuộc Sống Xanh  (VN) 
67 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28090 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, chăm sóc da toàn thân, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, cụ thể như kem làm trắng da; chất 
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lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; 
chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm duỗi tóc dùng để ép nóng, ép nguội tóc], chế phẩm uốn 
tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi 
duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ 
ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm 
chăm sóc cơ thể [không chứa thuốc]; chế phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng 
để chăm sóc và làm sạch da toàn thân, tay, chân; các chế phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên 
và chế phẩm không chứa thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm 
sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các 
dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-28091 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, chăm sóc da toàn thân, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, cụ thể như kem làm trắng da; chất 
lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; 
chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn 
tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi 
duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ 
ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm 
chăm sóc cơ thể [không chứa thuốc]; chế phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng 
đề chăm sóc và làm sạch da toàn thân, tay, chân; các chế phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên 
và chế phẩm không chứa thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm 
sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các 
dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-28092 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, chăm sóc da toàn thân, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, cụ thể như kem làm trắng da; chất 
lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; 
chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc], chế phẩm uốn 
tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi 
duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ 
ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm 
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chăm sóc cơ thể [không chứa thuốc]; chế phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng 
để chăm sóc và làm sạch da toàn thân, tay, chân; các chế phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên 
và chế phẩm không chứa thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm 
sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các 
dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-28093 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, chăm sóc da toàn thân, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, cụ thể như kem làm trắng da; chất 
lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; 
chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc], chế phẩm uốn 
tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi 
duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ 
ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm 
chăm sóc cơ thể [không chứa thuốc]; chế phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng 
để chăm sóc và làm sạch da toàn thân, tay, chân; các chế phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên 
và chế phẩm không chứa thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm 
sạch, làm tươi mát, cân bằng độ ẩm và chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các 
dạng làm nâu da [làm da rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-28094 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm 
duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu 
tóc; đầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc [hair salon, tiệm cắt tóc]; xoa bóp [dịch vụ 
mat-xa];  dịch vụ trang điểm; dịch vụ trị liệu. 
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(210) 4-2012-28097 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 
1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, quần áo bơi, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang 
phục), dải băng buộc đầu (trang phục), khăn quàng cổ, cà vạt, bít tất ngắn và bít tất dài 
(tất cả đều là các sản phẩm nằm trong nhóm này). 

 
 

(210) 4-2012-28098 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A26.11.12; 25.1.25 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vina 

Sky Pearl   (VN) 
Phòng 2806 tòa nhà Topaz 1, 92 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước yến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, vi cá, bào ngư, đường, sữa, trà, cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-28099 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH xây dựng Bình 
Minh   (VN) 
12Bis Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: phễu thu sàn.  
 
 

(210) 4-2012-28103 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-28104 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.1.2; A1.1.25; A2.1.23; A2.3.23; 
4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen, vàng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý tài 
sản Tiêu Điểm Thông Tin  (VN) 
Phòng 238B khách sạn Bình Minh, số 27 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục (tư vấn giáo dục, tư vấn du học); đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt 

động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2012-28105 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24 (540) 

  

(731) Trần Thị Linh  (VN) 
8/6 Tân Hóa, phường 1, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: cần phanh (đạp thắng); giò đạp (cần để nối bàn đạp) 

dây phanh (dây thắng); dây côn; cần số; bộ phân để chân (gác máy) 
 

Nhóm 35: Mua bán: dây ga, dây kéo le (dây kéo air), dây công tơ mét, chân chống xe 
máy, cần phanh (đạp thắng), giò đạp (cần để nối bàn đạp), dây phanh (dây thắng), dây 
côn, cần số, bộ phận để chân (gác máy), mua bán các loại phụ tùng ô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-28106 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 18.5.1; A18.5.3 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết Long   (VN)
348 - 350, đường Trần Phú, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ kiện xe đạp (đèn xe, yên xe, miếng bọc yên xe); phụ tùng xe đạp 

(phanh xe [thắng xe], phuộc xe, lốp xe). 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón; bao tay; tất (vớ) 
 

Nhóm 28: Dụng cụ dùng trong thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác (máy để 
luyện tập thể dục). 
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(210) 4-2012-28107 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 18.5.1; A18.5.3 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết Long  (VN) 
348 - 350, đường Trần Phú, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (xe đạp, phụ kiện xe đạp, phụ tùng xe đạp, giày, dép, mũ nón, bao tay, 

tất (vớ), máy để luyện tập thể dục); xuất nhập khẩu (xe đạp, phụ kiện xe đạp, phụ tùng xe 
đạp, giày, dép, mũ nón, bao tay, tất (vớ), máy để luyện tập thể dục). 

 
 

(210) 4-2012-28108 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết Long  (VN) 
348 - 350, đường Trần Phú, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ kiện xe đạp (đèn xe, yên xe, miếng bọc yên xe); phụ tùng xe đạp 

(phanh xe [thắng xe], phuộc xe, lốp xe).  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón; bao tay; tất (vớ) 
 

Nhóm 28: Dụng cụ dùng trong thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác (máy để 
luyện tập thể dục).  

 
 

(210) 4-2012-28109 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết Long   (VN)
348 - 350, đường Trần Phú, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (xe đạp, phụ kiện xe đạp, phụ tùng xe đạp, giày, dép, mũ nón, bao tay, 

tất (vớ), máy để luyện tập thể dục); xuất nhập khẩu (xe đạp, phụ kiện xe đạp, phụ tùng xe 
đạp, giày, dép, mũ nón, bao tay, tất (vớ), máy để luyện tập thể dục).  

 
 

(210) 4-2012-28110 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.5; 25.5.5; 5.13.4; 26.13.25; 20.7.1; 
25.1.6 

(591) Nâu, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý tài 
sản tiêu điểm Thông Tin  (VN) 
Phòng 238B khách sạn Bình Minh, số 27 
Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục (tư vấn giáo dục, tư vấn du học); đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-28112 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.5; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
Số 5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, dịch vụ tiếp thị, nghiên cứu thị trường; mua bán trang 

thiết bị y tế, mỹ phẩm; dịch vụ môi giới thương mại; đại lý ký gửi và mua bán dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28113 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 26.13.1; 
25.7.25 

(591) ánh bạc, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Bình   (VN) 
Số 88B/Bis khu phố 1A, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ, nón, quần áo, giầy, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-28114 (220) 12.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A2.3.23; 2.3.1 
(591) Đen, đỏ, hồng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Tươi  (VN) 
Số 280/29/20/27 Bùi Hữu Nghĩa, phường 
2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tóc nối, tóc phím, tóc đôi nam nữ, tóc mái hói nam nữ, tóc mái ngố, 

tóc lai. 
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(210) 4-2012-28115 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.1.15; 2.1.25; A2.1.23; 2.3.15; 2.3.25; 
A2.3.23 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Khánh Việt  (VN) 
Thôn Đông Quang 2, xã Quảng Đông, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; dây đai bằng da thuộc; túi xách tay; ví tiền; túi du lịeh; va li.  
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày, dép; áo choàng ngoài; áo phông ngắn tay; áo sơ mi.  
 
 

(210) 4-2012-28116 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.15; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh, vàng da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunnyside 
Saigon   (VN) 
95 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-28117 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunnyside 
Saigon  (VN) 
95 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-28118 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Food & 
Beverage Việt Nam  (VN) 
Phòng 408, tầng 4, tòa nhà Hải Âu, 39B 
Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn (nước giải khát); đồ uồng hoa 
quả và nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống.  
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(210) 4-2012-28119 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, xanh, trắng (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân ảnh 
màu Công Huy  (VN) 
450 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Chụp hình. 
 
 

(210) 4-2012-28120 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.13.25 
(731) ZUN-NA TECHNOLOGIES 

CORPORATION  (TW) 
No. 130, Yongyi Rd., Taiping Dist., 
Taichung City 411, Taiwan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy lọc ép; hệ thống sàng; máy phân loại; máy phân loại dùng trong công 
nghiệp; máy lọc; máy bóc vỏ. 

 
 

(210) 4-2012-28121 (220) 13.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Ngọc 
Việt úc  (VN) 
Số 4A phố Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm dùng cho trê sở sinh.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến, bảo quản (không còn sống), gia cầm đã qua chế biến, 
bảo quản (không còn sống); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả  
nấu đông.  

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2012-28122 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghệ Hoa Kỳ   (VN) 
3A/273 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 11: Bóng đèn các loại. 
 
 

(210) 4-2012-28125 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ROMANSON CO.,LTD.  (KR) 
77-1 Garak-dong, Songpa-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; nước hoa; tinh dầu ête; dầu ête; chất chiết xuất từ hoa 
[nước hoa]; hương trầm; Ionone [nước hoa]; dầu hoa nhài; tinh dầu chanh; túi nhỏ để làm 
thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); son môi; nước thơm dạng mỹ phẩm tẩm 
vào khăn tay; nước thơm dạng mỹ phẩm; son phấn để hóa trang; phấn trang điểm; chế 
phẩm hóa trang; chế phẩm tẩy trang; tinh dầu bạc hà; đầu bạc hà dùng cho nước hoa; dầu 
để làm sạch; dầu dùng trong mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước thơm 
(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28126 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.9.1; 24.9.3; 9.7.1; A9.7.25 
(731) ROMANSON CO.,LTD.  (KR) 

77-1 Garak-dong, Songpa-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh đầu]; nước hoa; tinh dầu ête; dầu ête; chất chiết xuất từ hoa 
[nước hoa]; hương trầm; Ionone [nước hoa]; dầu hoa nhài; tinh dầu chanh; túi nhỏ để làm 
thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); son môi; nước thơm dạng mỹ phẩm tẩm 
vào khăn tay; nước thơm dạng mỹ phẩm; son phấn để hóa trang; phấn trang điểm; chế 
phẩm hóa trang; chế phẩm tẩy trang; tinh dầu bạc hà; dầu bạc hà dùng cho nước hoa; dầu 
để làm sạch; dầu dùng trong mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước thơm 
(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-28127 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) tím, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí Chang Se  

(VN) 
121/9 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước (dụng cụ đo, đồng hồ đo).  
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Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị ngành 
nước như: đồng hồ đo nước, van, tê, cút các loại. 

 
 

(210) 4-2012-28128 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.1.1; A26.11.12; 26.5.1 
(591) Xanh dương, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH sửa chữa tàu và

cứu hộ hàng hải Biển Đẹp  (VN) 
114B Lý Phục Man, khu phố 3, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa tàu biển, sửa chữa trang thiết bí ngành hàng hải; dịch vụ vệ sinh làm 
sạch tàu biển.  

 
 

(210) 4-2012-28129 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương, xanh ghi nhạt 
(731) Công ty TNHH B H I P  (VN) 

Số 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc thoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng, tư vấn về sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-28130 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 15.1.13; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Sống Thông 

Minh Việt Nam  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà Vinaconex, 47 Điện Biên 
Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: film dán điện thoại di động, 
film dán laptop, film dán máy tính bảng, máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành lọc nước, 
môi trương như: máy chiếu, thiết bị lọc nước, vật liệu xử lý nước, lõi lọc nước, decal dán 
điện thoại, laptop, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông 
như: film dán màn hình điện thoại, film dán màn hình laptop, nắp lưng điện thoại, vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng như: vật liệu lọc, vòi sen, bình lọc nước; quảng 
cáo thương mại.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị liên lạc.  

 
 

(210) 4-2012-28131 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần trực tuyến 
Đăng Quang  (VN) 
Tổ 13, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn như: vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn; vàng, bạc; 

đá quý; kim cương.  
 

Nhóm 18: Cặp tài liệu; vali; ví; túi du lịch; túi xách; ba lô.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ các loại: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường (chỉ thời gian) 
đồ trang sức, đồ kim hoàn như: vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kím 
cương, cặp tài liệu, vali, ví túi du lịch, túi xách, ba lô (băng da hoặc giả da); đồ dùng gia 
đình (máy giặt, quạt điện, thùng rác thông minh), trò chơi, đồ chơi trong câc cửa hàng 
chuyên doanh (ô tô điện, xe máy điện, đồ chơi hộp xếp hình lắp ghép) (trừ các loại đồ 
chơi có hại cho việc giáo dục phát triển nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng 
tới an ninh trật tụ xã hội), mô tô, xe máy, phụ tùng của ô tô (gương chiếu hậu, lốp (săm), 
« tô máy định vị vệ tinh GPS, thiết bị văn phòng (máy photocopy, máy in, máy fax), thiết 
bị vệ sinh (vòi sen, bồn cầu, bồn rửa mặt), thiết bị và linh kiện điện tử (máy nghe nhạc, 
camera, loa, âm ly (amply), viễn thông (điện thoại) (trừ thiết thị thu phát sóng), máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, vải, hàng may sẵn, giày dép; bán lẻ (theo yêu cầu đặt 
hàng qua bưu điện hoặc internet) máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông (điện thoạỉ) trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ thiết bị thu phát sóng), vải, len, 
sợi, chỉ khâu, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng 
chuyên doanh, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, đồ điện gia dụng (chăn điện, 
máy khử độc bằng ô zôn (ozone), giường, tử, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự (bàn sắt, 
bàn hồ sơ, ghế da cao cấp, ghế lưng trung), đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên 
doanh, bánh, kẹo trong các cửa hàng chuyên doanh tổng hợp, ô tô con (loại 12 chỗ ngồi 
trở xuống); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo thương mại (không bao 
gồm quảng cáo thuốc lá); đại lý ô tô.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông. 
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(210) 4-2012-28132 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần trực tuyến 
Đăng Quang  (VN) 
Tổ 13, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ các loại: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường (chỉ thời gian), đồ trang 
sức, đồ kim hoàn như: vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương.  

 

Nhóm 18: Túi xách; ba lô, cặp tài liệu; vali; ví; túi du lịch.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ các loại: đồng hồ deo tay, đồng hồ treo tường (chỉ thời 
gian), đồ trang sức, đồ kim hoàn như: vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá 
quý, kim cương, cặp tài liệu, vali, ví, túi du lịch, túi xách, ba lô (bằng da hoặc giả da); đồ 
dùng gia đình (máy giặt, quạt điện, thùng rác thông minh), trò chơi, đồ ehơi trong các cửa 
hàng chuyên doanh (ô tô điện, xe máy đíện, đồ chơi hộp xếp hình lắp ghép) (trừ các loại 
đồ chơi có hại cho việc giáo dục phát triển nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặe ảnh 
hưởng tới an ninh trật tự xã hội), mô tô, xe máy, phụ tùng của ô tô (gương chiếu hậu, lốp 
(săm)), ô  tô, máy định vị vệ tinh GPS, thiết bị văn phòng (máy photocopy, máy in, máy 
fax), thiết bị vệ sinh (vòi sen bồn cầu, bồn rửa mặt), thiết bị và linh kiện điện tử (máy 
nghe nhạc, camera, loa, âm ly (amply)), viễn thông (điện thoại) (trừ thiết thị thu phát 
sóng), máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, vải, hàng may sẵn, giày dép; bán lẻ 
(theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet) máy vi tính, thiết bị ngoai vi, phần 
mềm và thiết bị viễn thông (điện thoại) trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ thiết bị thu 
phát sóng), vải, len, sợi chỉ khâu, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh, hàng may mặc giày dép, hàng da và giả da, đồ điện gia 
dụng (chăn điện, máy khử độc bằng ô zôn (ozone)), giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự (bàn sắt, bàn hồ sơ, ghế da cao cấp, ghế lưng trưng), đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh, bánh, kẹo trong các cửa hàng chuyên doanh tổng hợp, ô tô 
con (loại 12 chỗ ngồỉ trở xuống); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo 
thương mai (không bao gồm quảng cáo thuốc lá); đại lý ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-28133 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.20; A5.5.22; 5.5.18; 
5.3.11; A6.3.20 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Vi Sinh Môi 

Trường  (VN) 
138/31 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1366 

(210) 4-2012-28134 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tritipha  (VN) 
702/1G Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phầm dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thuốc đông 

dược.  
 
 

(210) 4-2012-28135 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.7.25; 26.1.1; A26.11.12; 3.9.14; 
A3.9.24; 1.15.21 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Thế 
Minh   (VN) 
215/42 Nguyễn Xí, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột phụ gia làm bánh mì. 

 
 

(210) 4-2012-28136 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro  (VN) 
Tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28137 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro   (VN) 
Tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 
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(210) 4-2012-28138 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro   (VN) 
Tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28139 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro  (VN) 
Tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28140 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại New Pro    (VN) 
Tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận  
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28142 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.6; 26.13.25 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO.,LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm gel dạng tấm hoặc tấm lót cho mục đích làm mát; 

dược phẩm và chế phẩm gel dạng tấm hoặc tấm lót để hấp thụ và phân tán nhiệt; dược 
phẩm và chế phẩm để hạ sốt, giảm đau đầu, giảm đau và làm tỉnh táo đầu óc; gạc y tế; gạc 
y tế làm mát; dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dính; cao dán dùng để 
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băng bó; cao dán bám dính; băng keo dùng cho mục đích y tế; gel dùng cho mục đích y 
tế; cao dán dùng cho mục đích y tế; băng dính dùng trong y tế; gel kết dính hoặc tấm lót 
kết dính dùng cho mục đích y tế; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha 
khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 

 
Nhóm 10: Miếng đệm hoặc miếng băng chứa gel làm mát để hấp thụ và tỏa nhiệt trong cơ 
thể người; tấm, miếng đệm, túi và gối chứa gel làm mát dùng cho mục đích y tế; tấm, 
miếng đệm và gói kết dính chứa gel làm mát dùng cho mục đích y tế; tấm, miếng đệm, 
gói, túi và gối chứa gel làm mát để hạ sốt, giảm đau đầu, giảm đau và làm tỉnh táo đầu óc 
dùng cho mục đích y tế; tấm, miếng đệm và gói kết dính chứa gel làm mát để hạ sốt, giảm 
đau đầu, giảm đau và làm tỉnh táo đầu óc dùng cho mục đích y tế; túi chườm đá và gối 
chườm đá dùng cho mục đích y tế; vật dụng cấp nhiệt dùng cho mục đích cấp cứu; gói 
làm mát dùng cho mục đích cấp cứu; túi gel dùng cho mục đích y tế; gối gel hoặc miếng 
đệm gel để làm mát dùng trong y tế; túi gel để hấp thụ và phân tán nhiệt dùng trong y tế; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả, mắt và răng giả; vật 
dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương. 

 
Nhóm 20: Gối; gối làm mát không dùng cho mục đích y tế; gối chứa gel làm mát không 
dùng cho mục đích y tế; gối chườm đá không dùng cho mục đích y tế; đệm; đệm lò xo; bộ 
đồ giường; đồ đạc trong nhà; gương soi; khung ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-28143 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Thuỳ Linh  (VN) 
Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn tắm, vòi tắm, bồn vệ sinh, chậu rửa; thiết bị nhà bếp nằm 

trong nhóm này: bếp, bồn rửa chén.  
 
 

(210) 4-2012-28144 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Thùy Linh  (VN) 
Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo và các sản phẩm làm từ đá nhân tạo thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-28145 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Thùy Linh  (VN) 
Thanh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo và các sản phẩm làm từ đá nhân tạo thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2012-28147 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy ấp trứng Sự 
Sống  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà PVFCCo Tower, 43 Mạc 
Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy ấp trứng và linh kiện chế tạo máy ấp trứng: đồng hồ điều khiển 
nhiệt và ẩm, khay trứng, quạt, đèn nhiệt.  

 
 

(210) 4-2012-28149 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng giao 
thông Bình An  (VN) 
11B Quách Vũ, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông nhựa nóng; các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.  
 
 

(210) 4-2012-28150 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất nhôm Phú Thành   (VN) 
F12-F13, đường số 9, KCN Hải Sơn, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại đinh rivê; nhôm thanh định hình các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại đinh rivê; mua bán nhôm thanh định hình.  
 
 

(210) 4-2012-28151 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 3.5.1; A3.5.24 
(591) Đỏ xẫm, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hưng Thịnh  (VN) 
128 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, vách ngăn bằng nhựa. 
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(210) 4-2012-28152 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Sao Tháng Tám   (VN) 
Số 20 ngách 6/6 phố Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Silicon; keo silicon; thủy tinh lỏng; keo dùng trong công nghiệp, chất dính 

dùng trong công nghiệp; sơn chất dẻo. 
 

Nhóm 02: Sơn; lớp bảo vệ cho khung gầm xe cộ; thuốc nhuộm; chất màu; mỡ chống gỉ. 
 

Nhóm 06: Khóa (trừ khóa điện) bằng kim loại; dây kim loại thường; cấu kiện xây dựng 
bằng kim loại; đồ sắt; ống nhánh bằng kim loại; bộ nối cáp bằng kim loại (không phải cáp 
điện). 

 
Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các loại tiếp xúc khác (nối điện); bộ nắn dòng điện; bộ 
biến đổi điện; bộ chuyển mạch điện bằng tế bào quang điện; ống nghe điện thoại; đên 
chiếu báo hiệu (signal lantem).  

 
Nhóm 11: Đèn; thiết bị đun nước nóng; quạt thông gió; thiết bị vâ hệ thống chiếu sáng; 
quạt, máy điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng bằng điện. 

 
Nhóm 19: ống nhựa cứng; ống nhánh không bằng kim loại; kính xây dựng; tấm lợp không 
bằng kim loại; giấy xây dựng; ván lát sàn không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-28153 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Đằng Giang  (VN) 
99/5 A Phan Chu Trinh, ấp Tân Tiến, xã 
Xuân Thái Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh cao cấp bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-28154 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Kiên Phượng   (VN) 
85 - E2, tổ 41, thị trấn Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
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(210) 4-2012-28155 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Kiên Phượng  (VN) 
85 - E2, tổ 41, thị trấn Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-28156 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
A.B.C Thanh Loan  (VN) 
182 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh thiết bị, phụ tùng: ô tô, mô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-28157 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; A26.4.6 
(731) Công ty cổ phần cảm nhận 

cảm biến Việt Nam  (VN) 
Số 36, ngõ 191, đường Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được, phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị mã hoá từ tính; thẻ mạch tích 
hợp [thẻ thông minh]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]. 

 
Nhóm 35: Mua bán: chương trình máy tính, phần mềm máy tính, thẻ từ được mã hóa, 
thiết bị mã hơá từ tính, thẻ nhận dạng từ tính, thẻ mạch tích hơp [thẻ thông minh], máy 
dập thẻ cho văn phòng? băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính, dụng cụ 
đóng dấu thẻ tín dụng, thẻ khoá bằng nhựa; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên 
internet) các loại hàng hóa: chương trình máy tinh, phần mềm máy tính, thẻ từ được mã 
hóa, thiết bị mã hoá từ tính, thẻ nhận đạng từ tính, thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh], 
máy dập thẻ cho văn phòng, băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính, 
dụng cụ đóng dấu thẻ tín dụng, thẻ khoá bằng nhựa; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác];  quản lý quá trình đặt 
hàng; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại. 
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(210) 4-2012-28158 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Trần Phát  (VN) 
346A Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD.,LLC.) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ để lau chùi; xơ rối để làm sạch; giẻ lau để làm sạch; chổi; bàn chải; 
chổi điện [trừ các bộ phận của máy móc]. 

 
 

(210) 4-2012-28159 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nhân 
Hòa  (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; bao cao su. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang, khăn ăn bằng giấy. 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; bơ; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
 

Nhóm 30: Sôcôla; ca cao; cà phê; bánh kẹo; gia vị; trà (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm; mua bán đồ 
uống; mua bán trang thiết bị y tế; quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; quỹ đầu tư; môi giới bất động sản; đại lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông; xây dựng các tòa nhà; tư vấn xây dựng; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.  

 

Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển bằng xe cấp cứu; kho hàng hóa; vận chuyển hành khách 
cho thuê xe; tham quan (du lịch). 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in. 
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; trường đào tạo (giáo dục). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ dược sỹ kê đơn 
thuốc, trồng cây dược liệu. 

 
 

(210) 4-2012-28160 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Thành Công   (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ (dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2012-28162 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
sản xuất nhôm Việt Pháp SHAL  
(VN) 
Lô 26 khu công nghiệp Quang Minh, thị 
trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-28163 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.15.25; 24.5.1; 26.13.25 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị Big C Hải Phòng   (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ triển khai chương trình khách hàng thân thiết, cụ thể khách hàng được 

hưởng chiết khấu trên tổng giá trị mua hàng. 
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(210) 4-2012-28164 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.5.1; 24.5.7; 25.7.25; A19.3.5; 26.13.25
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị Big C Hải Phòng   (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ triển khai chương trình khách hàng thân thiết, cụ thể khách hàng được 
hưởng chiết khấu trên tổng giá trị mua hàng. 

 
 

(210) 4-2012-28165 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị Big C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ triển khai chương trình khách hàng thân thiết, cụ thể khách hàng được 
hưởng chiết khấu trên tổng giá trị mua hàng. 

 
 

(210) 4-2012-28166 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD  
(AU) 
15 Cansdale Place, Castle Hill, NSW 
2154, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da, dầu gội, bánh xà phòng.  
 
 

(210) 4-2012-28168 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD  
(AU) 
15 Cansdale Place, Castle Hill, NSW 
2154, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng.  
 
 

(210) 4-2012-28170 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A8.1.17; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tàu Hũ Hat  (VN)
53 Thống Nhất, khu phố 3, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng bán đồ ăn 

nhanh. 
 
 

(210) 4-2012-28171 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô, thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; bộ tản nhiệt động cơ xe « 
tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô), tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thống bảo vệ (dạng các 
ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dong cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng 
cho xe ộ tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ộ tô; 
tâm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả 
khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe 
cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho 
xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ, vành bánh xe; vỏ chụp 
ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên 
nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô 
lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ, nút bấm còi, cơ cấu truyền động dùng 
cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền động (cần 
số), miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn 
an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang tri phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô; 
đương gờ trang trí phía bên cạnh của xe ôtô; đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; thanh 
chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bê đỡ chân máy dùng 
cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô, vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly 
hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người 
ngồi ghê dùng trên xe cộ, xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe 
gắn rnáy, gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt 
đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe ô tô (nắp 
ca bô), vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc 
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ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho 
xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phia sau dùng cho xe gắn máy; 
giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phia sau xe gắn máy; 
chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền 
động dủng cho xe gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; 
đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe 
lăn; thuyền. 

 
 

(210) 4-2012-28172 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD    (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-28173 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD  (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-28178 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Đỗ 
Lâm Gia  (VN) 
73/606 Phạm Văn Chiêu, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay; nước lau sàn; nước rửa kính; nước rửa xe; nước rửa chén bát; 

nước rửa đa năng. 
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(210) 4-2012-28180 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TEASAM  (KR) 
259-100 Soheul-ro, Soheul-eup, Pocheon-
si, Gyeonggi-do 487-825 South Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê bột; 
cà phê hạt; cà phê sữa; cà phê không cocaine; chất thay thế cà phê (cà phê thế phẩm); trà 
đá; trà xanh, hồng trà; trà hồng sâm; trà trái cây; trà nho; trà lúa mạch; trà chanh; trà nhân 
sâm; trà thảo mộc; chất thay thế trà (trà thế phẩm); ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-28182 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Vương Phước Minh  (VN) 
94 Thái Phiên, phường 2, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; nước xức tóc; nước 
thơm để xức sau khi tắm.  

 

(210) 4-2012-28183 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Lê Văn Phong  (VN) 

Thị trấn Vân Đình, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt.  
 
 

(210) 4-2012-28186 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty liên doanh dược phẩm

Ðloge France Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28187 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông nam dược Trường Sơn  
(VN) 
159A-B Lê Đại Hành, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, dầu gió, dầu nóng, dầu cù là, cao xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2012-28188 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông nam dược Trường Sơn  (VN)
159A-B Lê Đại Hành, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, ban cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-28189 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông nam dược Trường Sơn  (VN)
159A-B Lê Đại Hành, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, ban cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng, 
băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện 
não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
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cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-28190 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông nam dược Trường Sơn  (VN)
159A-B Lê Đại Hành, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, dầu gió, dầu nóng, dầu cù là, cao xoa bóp.   
 
 

(210) 4-2012-28191 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28192 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-28193 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh  (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-28194 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  (VN)
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28195 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  (VN)
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28196 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-28197 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-28198 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28199 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Korea 
United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28200 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Thanh Nam  (VN) 
Tầng 4, nhà 12A/154, phố Phương Liệt, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; thuốc hiện màu dùng cho mực in laze; hộp mực dùng cho máy in (có 

mực); mực pha mầu dùng cho máy in, máy sao chụp, máy fax. 
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(210) 4-2012-28201 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

bảo vệ thực vật Hoàng Anh  
(VN) 
P103, V4, tập thể Đại học Giao thông 
vận tải, ngõ 12, ngách 629 phố Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-28202 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Thái Vinh   (VN) 
Số 247 Lý Thường Kiệt, phường Thắng 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k  

 
(511)   Nhóm 06: Thép góc; thép cán thô; cốt thép (vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây 

dựng); lưới thép; vật liệu làm cốt thép dùng cho bê tông; hợp kim thép, công trình thép, 
ống thép, cột bằng thép, tấm thép, thép thô hoặc bán gia công, dây thép, đai thép. 

 
 

(210) 4-2012-28203 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Thái Vinh  (VN) 
Số 247 Lý Thường Kiệt, phường Thắng 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k 

 
(511)   Nhóm 06: Thép góc; thép cán thô; cốt thép (vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây 

dựng); lưới thép; vật liệu làm cốt thép dùng cho bê tông; hợp kim thép, công trình thép, 
ống thép, cột bằng thép, tấm thép, thép thô hoặc bán gia công, dây thép, đai thép. 
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(210) 4-2012-28205 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại New Pro  (VN) 
Tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28206 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại New Pro  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28207 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại New Pro  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28208 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-28209 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam    (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28210 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam    (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28211 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam     (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28212 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28213 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28214 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam    (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28215 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13; 
A5.3.14 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần GK Việt Nam  

(VN) 
Khu dân cư số 3, phường Trung Hưng, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thực phẩm tươi như: rau củ quả, gia cầm; mua bán các sản phẩm 

nông sản như; chè, cà phê, bánh kẹo, hạt điều, rượu, bún, mỳ tôm, bánh phở.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu; quán cà phê. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; làm vườn. 
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(210) 4-2012-28216 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 
 
 

(210) 4-2012-28218 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 26.13.25 
(591) Xanh rêu nhạt, vàng trắng, vàng kem 
(731) Công ty cổ phần đào tạo và 

phát triển Spa Việt Nam   (VN) 
29/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo và dạy nghề; dịch vụ đào tạo và dạy xoa bóp 
(massage). 

 
 

(210) 4-2012-28219 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A5.11.5; 26.13.25 
(591) Cam đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Tây Cát   (VN) 

22G1 Phạm Cư Lương, khóm Đông 
Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: nấm, rau, quả, thịt, hải sản, tổ yến.  
 
 

(210) 4-2012-28220 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PONAFLEX CORPORATION  (KR) 
10 Bloc 1Lot, Namdong Kongdan, 
Namchon-dong, Namdong-ku, Inchon-
city, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: ống mềm phi kim loại dùng trong nông nghiệp; ống/vòi cứu hộ; ống mềm bằng 
chất dẻo dùng để dẫn nước; ống nước làm bằng sợi dệt; ống/vòi tưới nước. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1387 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: ống mềm phi kim loại dùng trong nông nghiệp, 
ống/vòi cứu hộ, ống mềm bằng chất dẻo dùng để dẫn nước, ống nước làm bằng sợi dệt, 
ống/vòi tưới nước. 

 
 

(210) 4-2012-28221 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
llog, Pasig City, Philippines 1600 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 

mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh làm từ bột nhão và kẹo; kem ăn (kem 
lạnh); mật ong; mật đường (chất lỏng sẫm màu, đặc và dính, có được khi tinh chế đường); 
men; bột nở; muối; mù tạc (tương hạt cải); giấm; nước xốt (gia vị); các loại gia vị; đá lạnh 
(ăn được). 

 
 

(210) 4-2012-28222 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.3.1; 2.3.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thu Hoạch  (VN) 
767 Luỹ Bán Bích, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn (dầu thực vật). 

 
 

(210) 4-2012-28223 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-28228 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 2012-078814 28.09.2012 JP 

  
(731) OJI HOLDINGS CORPORATION   (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy, dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; màng bọc 

thực phẩm, dùng cho mục đích gia dụng; túi rác bằng giấy; túi rác bằng chất dẻo; giấy; 
văn phòng phẩm; ấn phẩm. 

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện; sợi hóa học, không dùng trong ngành dệt; tấm lót bằng chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; giấy cho tụ điện; sợi đã lưu hóa; chất dẻo bán thành 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-28229 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá 
(731) ESIONAL SDN BHD   (MY) 

No. 21-2, Jalan Apollo CG U5/CG, 
Bandar Pinggiran Subang, Sekysen U5, 
40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu nhiên liệu; dầu để bôi trơn; mỡ công nghiệp; xăng; khí nhiên 

liệu  
 
 

(210) 4-2012-28230 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(731) SICOMA ZHUHAI CO.,LTD   (CN) 

No. 7, Ping Gong Rd. (West), Nan Ping, 
Xiang Zhou District, Zhu Hai, P.R.China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy nhào; máy rải nhựa; máy thi công đường sắt; máy sản 

xuất thuỷ tinh; máy luyện thép; máy phá mìn; máy khai thác mỏ; thiết bị khoan [nổi hoặc 
không nổi]; máy lọc dầu.  
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(210) 4-2012-28231 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Tổ hợp tác sản xuất - kinh 
doanh lúa giống, rau màu 
Phong Phó  (VN) 
ấp Phú Phong 3, xã Bình Phú, huyện 
Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
 

(210) 4-2012-28232 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 
giống Thanh Bình  (VN) 
ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
 

(210) 4-2012-28233 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 
giống Hoà Hảo  (VN) 
ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
 

(210) 4-2012-28234 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 
giống Phú Nhiêu  (VN) 
ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
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(210) 4-2012-28235 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Phan Thị 
Thanh Nguyệt  (VN) 
Số 153 Lê Lợi, khóm 3, phường 2, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Củ kiệu ngâm; nem nướng.  
 
 

(210) 4-2012-28236 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.3.23; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất Phú Quới  
(VN) 
Số 37 Phan Đình Phùng, khóm 2, phường 
7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh (không dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-28237 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.17.11; 3.7.17 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh dương, trắng, tím
(731) Công ty TNHH Du Lịch Việt 

Nam  (VN) 
Số 133 Nguyễn Đáng, phường 7, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ cho khách du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-28238 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH phát triển công 
nghệ sạch Phương Nam   (VN) 
26/6 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga; đèn bioga; thiết bị chiếu sáng; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị lọc khí 
bioga; nồi nấu nướng dùng điện. 

 
 

(210) 4-2012-28241 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.3.23; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Motilen Cần Thơ   (VN) 
1/2B, đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp phi kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-28242 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần Tứ Minh   (VN)

5M, đường 30/4 phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán gạo; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn 
điều hành kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2012-28243 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời, 

vàng nhạt 
(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến thực phẩm Phát Thành  
(VN) 
524 Phan Văn Trị và số 157-159 Bùi 
Hữu Nghĩa, phường 7, quận 5, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh ngọt; bánh mì; bánh bao; cacao; sôcôla, mứt kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
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(210) 4-2012-28244 (220) 13.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 
A11.3.7; A26.11.12 

(591) Trắng, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Phùng Trọng Thái  (VN) 
493/47 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-28246 (220) 13.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Vàng, nâu 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, cụ thể là chuẩn bị và cung cấp các sản phẩm kem lạnh và các sản phẩm làm 
từ sữa, bánh ngọt có kem lạnh, bánh ngọt (bánh nướng, bánh làm từ bột nhão), cà phê, chè 
(trà) và đồ uống eó ga để dùng tại nhà hàng hoặc để mang về; dịch vụ cửa hàng bán kem 
lạnh (do nhà hàng ăn uống thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-28248 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DONGAH TIRE & RUBBER CO.,LTD  
(KR) 
11,11-Gil, Yusangongdan, Yangsan-si, 
Gyeongsangnam-do, KOREA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; ắc quy điện cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2012-28249 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KIM, YEON - GUK  (KR) 
203ho, Hongic Pureumi Apt, Yeonsan 5-
dong, Yeonje-gu, Busan, KOREA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì.  
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(210) 4-2012-28250 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) KIM, YEON-GUK   (KR) 

203ho, Hongic Pureumi Apt, Yeonsan 5-
dong, Yeonje-gu, Busan, KOREA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì.  

 
 

(210) 4-2012-28251 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PARK, SEONG-SOO   (KR) 
107-704, Jayu 2-cha Apt, Uam 1-dong, 
Nam-gu, Busan, KOREA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 28: Găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; 

gậy đánh gôn.  
 
 

(210) 4-2012-28252 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PARK, SEONG-SOO   (KR) 
107-704, Jayu 2-cha Apt, Uam 1-dong, 
Nam-gu, Busan, KOREA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các dụng cụ chơi gôn.  

 
 

(210) 4-2012-28253 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 3.1.1; 3.1.6; A3.1.24 
(591) Xanh, trắng 
(731) KIM, HYUNG-SIK   (KR) 

1003ho, Yeonsan Officetel, 707-2, 
Yeonsan-dong, Yeonje-gu, Busan, 
KOREA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường.  
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(210) 4-2012-28254 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ du lịch Vietjettour  (VN) 
166 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị; hội thảo; vui chơi giải trí. 
 
 

(210) 4-2012-28255 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp Đại 
Phát  (VN) 
B4/27N Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-28256 (220) 14.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nga Hải  (VN) 
Xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim 
Sơn, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống chưng cất; rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống có cồn [trừ bia].  
 
 

(210) 4-2012-28260 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Phan Thị Trang  (VN) 
Thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ 
trộn âm (mixel); ống nói (micro). 
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(210) 4-2012-28261 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Nam Hòa  (VN) 
277B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện gia dụng, hàng điện lạnh, hàng 

điện tử và linh phụ kiện thay thế như: đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, máy vi tính, máy thu 
hình (tivi), máy tăng âm (ampli), ống nói (micro), loa, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy 
điều hòa nhiệt độ, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy quay phim, máy chụp hình, thẻ 
nhớ usb, đầu đọc thẻ nhớ, bàn ủi, lò nướng, lò vi sóng, bếp ga, bếp điện, ấm đun nước 
bằng điện, bóng đèn dây điện, quạt điện, kính râm thời trang, đồng hồ các loại. 

 
 

(210) 4-2012-28262 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH phân bón Sao 

Mai   (VN) 
BT6-01 đường số 12, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-28263 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.3; A26.11.12; A6.19.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh dương, 

hồng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phân bón Sao 

Mai  (VN) 
BT6-01 đường số 12, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-28264 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Dương Chí Phước   (VN) 

130-132 đường số 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); 
bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro). 

 
 

(210) 4-2012-28265 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Creo  (VN) 
93/14 Đào Duy Từ, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Ly tách.   
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.   
 
 

(210) 4-2012-28270 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.3; 26.13.25 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại giày dép Hồng Hải  
(VN) 
860/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da và giả da như: túi xách, ví, balô. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: sản phẩm làm bằng da và giả da, quần 
áo, giày dép, mũ nón  

 
 

(210) 4-2012-28271 (220) 14.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.4.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Phạm Thị Thanh Xuân  (VN) 
116B Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Hàng điện tử: âm ly; loa; đầu đĩa; micro. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử: âm ly, loa, đầu đĩa, micro và biến thế các loại.  
 
 

(210) 4-2012-28272 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, tím, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Hiệp Phát  
(VN) 
9/2 đường 1C, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh cao cấp bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-28273 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 16.3.1; 2.9.1; 3.7.17; 4.5.2; 4.5.3; 
2.1.1; A2.1.23; 2.3.1; A2.3.23; 2.5.1; 
A2.5.23; A26.11.12; 18.1.5 

(591) Xanh, hồng, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV du lịch 
Mật Sống  (VN) 
103 Phan Chu Trinh, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-28274 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Văn Vinh  (VN) 
Thôn Quan Đình, xã Văn Môn, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-28276 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Gia Khánh  
(VN) 
Số 3/9 Bis Âu Cơ, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ giải khát, ăn uống.  
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(210) 4-2012-28277 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Tím, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thủy Tiên  (VN) 
194/25 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2012-28278 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.1.24; 26.3.1; 26.5.1; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xây dựng Kim Loan   (VN) 
253 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28279 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 25.7.20 
(591) Đỏ, xanh lam, da cam, vàng, xanh 

dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xây dựng Kim Loan  (VN) 
253 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-28280 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Nguyễn  
(VN) 
258A Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Khí chuẩn. 
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(210) 4-2012-28282 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh lá, đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 
thực phẩm Quê Hương  (VN) 
C6/10 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh chưng. 
 
 

(210) 4-2012-28284 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.4.2; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại chế biến thực 
phẩm Phúc Đại Lợi   (VN) 
81-83 đường Lâm Hoành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; bánh trung thu; bánh xốp phủ sô-cô-la; bánh mặn; bánh quy. 
 
 

(210) 4-2012-28287 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu  (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp (ga); bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi cơm điện; nồi áp suất điện; bình siêu tốc.  
 

Nhóm 21: Nồi, chảo (không dùng điện).  
 
 

(210) 4-2012-28288 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển nhà Việt Nam   (VN) 
Số 12 ngõ 1, hẻm 34/7, phố Phan Đình 
Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng), đèn neong, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm, đèn 
uốn, đèn chiếu sáng.  
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(210) 4-2012-28290 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) GUANGZHOU DIKENI INVESTMENT 
AND DEVELOPMENT CO.,LTD.  (CN) 
Unit 01, 07, Floor 12, No.5 Linjiang 
Road, Tianhe District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, People's Republic 
of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sữa làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh; nước xức tóc; nước hoa; tinh dầu.  

 
Nhóm 14: Đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức; đá quý; kẹp cài 
ca vát; đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ).  

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; vali nhỏ; ví tiền; ba lô; bộ da lông thú.  

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (quần áo); giày; mũ; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ.  

 
 

(210) 4-2012-28291 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; 5.1.3 
(731) JINTAN JINWANG PACKING SCI-

TECH CO.,LTD   (CN) 
No.39, Danfeng Western Road, Jincheng 
Town, Jintan City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói thực phẩm; máy bao gói; máy gắn kín dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy rót; máy đóng nút chai; máy dán nhãn.  

 
 

(210) 4-2012-28292 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23; A26.11.13; 
26.13.25 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ sẫm, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị nước 
Việt Nam  (VN) 
Số 170, đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm ngành nước: vật tư, máy móc, thiết bị, 

phụ tùng, dây chuyền công nghệ; mua bán vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2012-28293 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; A26.11.13; 
26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ sẫm, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị nước 
Việt Nam  (VN) 
Số 170, đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm ngành nước: vật tư, máy móc, thiết bị, 
phụ tùng, dây chuyền công nghệ; mua bán vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-28294 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Vũ Văn Tú  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo.  
 
 

(210) 4-2012-28295 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.11.2; 3.9.14; A3.6.11; 26.4.2; 5.5.19; 
A5.5.22; A5.3.13; 26.13.25; 25.1.25; 
19.7.1; A19.7.16 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thanh  (VN)
ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-28296 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) MARS, INCORPORATED   (US) 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bánh kẹo, đồ chơi, quần áo, đồ gia dụng, 
đồ trang sức, quà tặng có kiểu cách độc đáo, đồ dùng văn phòng và văn phòng phẩm 
thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2012-28297 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28298 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28299 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28300 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28301 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28302 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28303 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28304 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28305 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28306 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinacare   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28307 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Tổng công ty cổ phần bia- rượu 
- nước giải khát Hà Nội (VN) 
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh lọc (đồ uống), nước khoáng (đồ uống).  
 

(210) 4-2012-28308 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - rượu
- nước giải khát Hà Nội   (VN) 
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh lọc (đồ uống), nước khoáng (đồ uống).  
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(210) 4-2012-28309 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, xám, đen 

(540) 

 

(731) Vũ Hoài Sơn  (VN) 
Phòng 505 nhà C1, KĐT Mỹ Đình 1, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen (di chuyển được), bồn tắm, 
bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh), phụ kiện bồn tắm. 

 
 

(210) 4-2012-28310 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xanh  (VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2012-28311 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xanh   (VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn. 
 
 

(210) 4-2012-28312 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xanh   (VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn. 
 
 

(210) 4-2012-28313 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 85675722 12.07.2012 US 

(531) 26.3.1; 24.15.1; 26.13.25 
(731) ONYX PHARMACEUTICALS, INC. (US)

249 E. Grand Avenue, South San 
Francisco, California 94080, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển dược (thuốc); nghiên cứu về y học và khoa học, cụ thể 
là, tiến hành thử nghiệm lâm sàng; nghiên cứu về y học và khoa học trong lĩnh vực điều 
trị bệnh ung thư và ung thư học, và trong lĩnh vực điều trị bệnh (chứng) viêm (sưng) và 
bệnh tự miễn (tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng lại các thành phần của 
chính cơ thể đó và tạo ra các kháng thể tấn công các thành phần này). 

 
 

(210) 4-2012-28315 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) AJINOMOTO CO.,INC.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1 - Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay 

thế cà phê; cà phê hòa tan; đường (thực phẩm), chất làm ngọt tự nhiên; mật ong; nước mật 
đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc (dùng làm thực 
phẩm cho người); bột mỳ làm thức ăn; chế phẩm làm từ bột mì (dùng làm thực phẩm cho 
người); nấm men (cho thực phẩm); bột nở; mì sợi; mì ăn liền; thực phẩm đã được chế 
biến, đã được nấu chín và ướp lạnh có chứa chủ yếu là: gạo, mì dẹt, bánh bao và mì ống; 
chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; nước xốt thịt (làm gia vị); muối nấu ăn; 
mù tạc; hạt tiêu; giấm; xốt (gia vị); tương; gia vị; gia vị theo mùa; gia vị hỗn hợp theo 
mùa; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; gia vị làm tăng thêm hương vị của thức ăn (trừ 
tinh dầu); nước xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; bánh mỳ sử dụng để ăn với thịt, với thịt gia 
cầm, với hải sản và với rau; bột nhão làm bánh được trộn với thịt, với thịt gia cầm, với hải 
sản vâ với rau; bột nhão cho thực phẩm dùng làm lớp phủ ngoài được trộn với thịt, với thịt 
gia cầm, với hải sản và với rau làm gia vị; bánh mỳ kẹp nhân sẵn được sử dụng với thực 
phẩm rán nhiều mỡ; muối ăn làm gia vị; gia vị có thành phần chủ yếu là mỳ chính (bột 
ngọt). 

 
 

(210) 4-2012-28316 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A11.3.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ Thị 

út  (VN) 
Số 51/33 Cao Thắng, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: cháo thực phẩm, cháo dinh dưỡng, cháo ăn liền, cháo ngô, 

cháo làm từ bột yến mạch thô.  
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(210) 4-2012-28317 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 
89 Short Street, # B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-28318 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28319 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28320 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-28321 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mi mắt; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu qúy (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-28322 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28323 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28324 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-28325 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28326 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28327 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28328 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-28329 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28330 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28331 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-28332 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quý (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-28334 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị nha 
khoa Anh và Em   (VN) 
Số 28A, ngách 445/68, đường Nguyễn 
Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
 

(210) 4-2012-28335 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH quốc tế Cao 
Nguyên Xanh  (VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống vitamin (không dùng cho mục 
đích y tế); nước có ga (đồ uống); đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô (dùng cho đồ 
uống). 

 
 

(210) 4-2012-28336 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CÐcile Co., Ltd.   (JP) 
547-1, Kanko-cho, Takamatsu-shi, 
Kagawa, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón; quần áo may sẵn; áo khoác ngoài; quần áo lót; áo 
nịt ngoài; yếm; quần đùi (quần áo lót); bộ quần áo bó [đồ lót]; áo choàng ngoài; áo vét 
[trang phục]; áo nịt len [trang phục]; quần áo đan; quần dài, quần lót; váy; quần gin; áo 
dài thắt ngang lưng; bộ quần áo; bộ quần áo liền; áo váy; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ; áo 
cánh (phụ nữ, trẻ em); áo sơ mi; quần áo được gia công theo đơn đặt hàng; áo len dài tay; 
áo pacca; quần áo nam giới; quần áo ngủ; pijama; áo mặc ở nhà của phụ nữ; quần áo trẻ 
em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo bằng lông thú; quần áo bằng da hoặc giả da; mũ 
lưỡi trai, mũ đội đầu; giầy; ủng; giầy thể thao; dép; giầy không có khóa cài, dây buộc; dép 
lê đi trong nhà; dép không đế, giầy đi trong nhà; tất dài; trang phục dệt kim; quần ống bó; 
bít tất ngắn; quần áo bó; quần chật ống; nịt bít tất; thắt lưng [trang phục]; găng tay [trang 
phục]; mũ che tai [trang phục]; khăn choàng cổ; khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bộ 
quần áo tắm, áo mưa; áo ki mô nô mùa hè của Nhật Bản; áo choàng mặc sau khi tắm; 
đồng phục; tạp dề [trang phục].  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh đoanh; tập hơp và trưng bầy các 
loại hàng hoá: quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm 
tay của phụ nữ và ô (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và 
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mua các hàng hoá này; cửa hàng bách hóa bán quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; siêu thị bán quần áo, quần áo lót, 
bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; dịch vụ bán lẻ 
qua thư đặt hàng các sản phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; mua hàng qua truyền hình liên quan đến các sản 
phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của 
phụ nữ và ô; mua hàng qua rađiô liên quan đến các sản phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, 
quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; mua hàng qua điện 
thoại liên quan đến các sản phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; dịch vụ bán lẻ quần áo, quần áo lót, bít tất, quần 
áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô bằng các phương tiện truyền 
thông điện tử, bao gồm những không giới hạn ở Internet; dịch vụ bán lẻ quần áo, quần áo 
lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quản lý quá trình đặt hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác.   

 
 

(210) 4-2012-28337 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 5.5.1; 5.5.19; A5.5.20; 
A5.5.21; 26.13.25 

(731) CÐcile Co.,Ltd.  (JP) 
547-1, Kanko-cho, Takamatsu-shi, 
Kagawa, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón; quần áo may sẵn; áo khoác ngoài; quần áo lót; áo 
nịt ngoài; yếm; quần đùi (quần áo lót); bộ quần áo bó [đồ lót]; áo choàng ngoài; áo vét 
[trang phục]; áo nịt len [trang phục]; quần áo đan; quần dài, quần lót; váy; quần gin; áo 
dài thắt ngang lưng; bộ quần áo; bộ quần áo liền; áo váy; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ; áo 
cánh (phụ nữ, trẻ em); áo sơ mi; quần áo được gia công theo đơn đặt hàng; áo len dài tay; 
áo pacca; quần áo nam giới; quần áo ngủ; pijama; áo mặc ở nhà của phụ nữ; quần áo trẻ 
em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo bằng lông thú; quần áo bằng da hoặc giả da; mũ 
lưỡi trai, mũ đội đầu; giầy; ủng; giầy thể thao; dép; giầy không có khóa cài, dây buộc; dép 
lê đi trong nhà; dép không đế, giầy đi trong nhà; tất dài; trang phục dệt kim; quần ống bó; 
bít tất ngắn; quần áo bó; quần chật ống; nịt bít tất; thắt lưng [trang phục]; găng tay [trang 
phục]; mũ che tai [trang phục]; khăn choàng cổ; khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bộ 
quần áo tắm, áo mưa; áo ki mô nô mùa hè của Nhật Bản; áo choàng mặc sau khi tắm; 
đồng phục; tạp dề [trang phục].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tập hợp và trưng bầy các 
loại hàng hoá: quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm 
tay của phụ nữ và ô (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và 
mua các hàng hoá này; cửa hàng bách hóa bán quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; siêu thị bán quần áo, quần áo lót, 
bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; dịch vụ bán lẻ 
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qua thư. đặt hàng các sản phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; mua hàng qua truyền hình liên quan đến các sản 
phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của 
phụ nữ và ô; mua hàng qua radiô liên quan đến các sản phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, 
quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; mua hàng qua điện 
thoại liên quan đến các sản phẩm quần áo, quần áo lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ 
đội đâu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; dịch vụ bán lẻ quần áo, quần áo lót, bít tất, quần 
áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô bằng các phương tiện truyền 
thông điện tử, bao gồm những không giới hạn ở Internet; dịch vụ bán lẻ quần áo, quần áo 
lót, bít tất, quần áo bó, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, ví cầm tay của phụ nữ và ô; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quản lý quá trình đặt hàng; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác.  

 
 

(210) 4-2012-28339 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) NISHIMATSU CONSTRUCTION 

CO.,LTD.   (JP) 
20-10, Toranomon 1-Chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-8401, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật; cho thuê thiết bị xây dựng.   
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; đo đạc đất đai; trắc địa địa chất; nghiên cứu về xây dựng 
công trình hoặc quy hoạch đô thị; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về xây dựng công trình 
dân dụng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất. 

 
 

(210) 4-2012-28340 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISHIMATSU CONSTRUCTION CO., 
LTD.   (JP) 
20-10, Toranomon 1-Chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-8401, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật; cho thuê thiết bị xây dựng.   
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; đo đạc đất đai; trắc địa địa chất; nghiên cứu về xây dựng 
công trình hoặc quy hoạch đô thị; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về xây dựng công trình 
dân dụng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất.  
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(210) 4-2012-28341 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 3.2.1; A3.2.24; 5.1.3; 
A5.1.16; A3.7.24; 3.7.21 

(591) Xanh lá cây nhạt. xanh lá cây, trắng 
(731) Khu bảo tồn thiên nhiên - văn 

hóa Đồng Nai   (VN) 
ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; thông tin về du lịch; hướng dẫn khách du lịch; điều hành 
chuyến (tour) du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong nước và hợp tác nước 
ngoài; tham quan du lịch sinh thái. 

 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị với đối tác nước ngoài về chuyên đề du lịch Việt 
Nam; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi văn hóa giải trí; tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-28343 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.1; 5.3.20; 5.5.19 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

White Glove  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng; găng tay làm vườn; găng tay để đánh 
bóng.  

 
 

(210) 4-2012-28344 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.5.1; 17.2.1 
(591) Đỏ, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Thanh Mao  (VN)

Số 317/2, KP 8A, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý.  
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(210) 4-2012-28345 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 13.1.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát  

(VN) 
42D3, KP. Bình Dương, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Vỏ bình ga bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ga, thiết bị phụ kiện của bếp ga, bồn chứa ga.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết nạp ga, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng.  
 
 

(210) 4-2012-28347 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Đông Nhân  (VN)
188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; đá ốp tường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-28348 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28349 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-28350 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28351 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28352 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28353 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-28354 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28355 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

 (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28356 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HETERO LABS LIMITED    (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28358 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 2.5.25; 
A2.5.23; 8.7.3; A11.3.20; A11.1.6; 
12.1.1; A12.1.25; A8.5.10; 5.9.24; 
26.13.25 

(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây 
đậm, xanh lá cây, tím 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2012-28359 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 2.5.25; 
A2.5.23; 8.7.3; A11.3.20; A11.1.6; 
12.1.1; A12.1.25; A8.5.10; 5.9.24; 
26.13.25; 3.9.21 

(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 
cam, tím 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-28361 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.4; A26.4.6; 
24.5.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Phương Đông    (VN) 
45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản; dịch vụ 
tài chính ngân hàng; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2012-28362 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.4; A26.4.6; 
24.5.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Phương Đông   (VN) 
45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản; dịch vụ 
tài chính ngân hàng; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  
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(210) 4-2012-28363 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.12; A5.7.22; 26.4.2; A26.11.12; 
1.15.21; 26.13.25; 26.13.1; 25.7.25 

(591) Đen, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kỹ nghệ 

Thực phẩm Phú Yên  (VN) 
235 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước chanh muối; nước khoáng. 

 
 

(210) 4-2012-28364 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.1; A2.1.23 
(591) Đen, đỏ 
(731) Quách Bùi Hồng Minh  (VN) 

449R/5 khu vực Bình An, Long Hòa, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thẩm mỹ (nhằm mục đích giải trí). 

 

(210) 4-2012-28365 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xám, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại & 

kỹ thuật Việt Toàn Tâm  (VN) 
126B Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, ký gửi, xuất-nhập khẩu hàng hóa: thiết bị điện: biến tần (hạ 

thế, trung thế), thiết bị đóng cắt (máy cắt không khí (ACB), máy cắt loại nhỏ (MCB), máy 
cắt vỏ đúc (MCCB), máy cắt trung thế, thanh nố điện (busbar)), thiết bị đo (cảm biến lưu 
lượng, mức, áp suất, nhiệt độ), thiết bị tự động hóa: bộ điều khiển khả trình (PLC), mô 
đun và phụ kiện (phần mềm, cáp nối, đầu nối, giá đỡ, bộ chuyển đổi tín hiệu), máy móc 
công nghiệp (băng tải, hệ thống nén khí, quạt thông gió, máy ép, máy in, máy khoan), 
thiết bị cầm tay (máy khoan, mài cắt, đục cầm tay), thiết bị lẻ cho ngành dệt, giấy (băng tải, 
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máy ép, máy in), công nghiệp thực phẩm (băng tải, hệ thống cấp nước, nén khí, thông gió, 
máy ép, máy in, máy khoan, mài cắt), dầu cách điện biến thế (dùng cho các máy biếp áp đế 
500 KV), dầu nhờn công nghiệp (dầu thủy lực, dầu hộp số, dầu máy nén, dầu làm mát).  

 
 

(210) 4-2012-28366 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây sẫm 
(731) Công ty TNHH New Toyo 

Pulppy (Việt Nam)  (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi.  
 
 

(210) 4-2012-28367 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Võ Thanh Thế  (VN) 
ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao. 
 
 

(210) 4-2012-28368 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại hoá mỹ 
phẩm Hoà Phát  (VN) 
B14/4G ấp 3, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1421 

(210) 4-2012-28369 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.5.1; 2.5.3; A2.5.23; 9.7.1 
(591) Đỏ, nâu, hồng, trắng, vàng 
(731) J-SWEETS CO., LIMITED   (HK) 

Workshop K, 8/F, Valiant Industrial 
Centre, 2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, 
Shatin, N.T, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường, gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột và sản 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn (kem lạnh); mật ong; nước mật đường; 
men; bột nở; muối; tương mù tạt; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị, đá lạnh (ăn được).  

 
 

(210) 4-2012-28370 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở ngũ cốc; các loại bánh quy và bánh bơ 

có các hương vị; sô-cô-la; bánh xốp và bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2012-28371 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.4; A26.4.6; A8.1.17; 5.7.17; 
5.7.8; 5.7.21; 5.7.24; 25.7.25; 26.13.25; 
8.3.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, 
tím, hồng, vàng, da cam 

(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 
Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh quy và bánh bơ có các hương vị.  
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(210) 4-2012-28372 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.4.6; 8.3.1; A8.1.17; 
5.7.17; A5.7.22 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Các loại bánh quy và bánh bơ.  
 
 

(210) 4-2012-28373 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.4.6; 8.3.1; A8.1.17; 
5.7.8; A5.7.22 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, đỏ, 
vàng 

(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 
Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Các loại bánh quy và bánh bơ.  
 
 

(210) 4-2012-28374 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25 
(731) UNITED ENGINEERS LIMITED   (SG) 

12 Ang Mo Kio Street 64, #01-01 UE 
BizHub Central, Singapore 569088  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị xử lý nước thải y tế; máy phát điện; máy sản xuất điện; máy nén chất 
thải; máy nghiền chất thải; máy xử lý chất thải.  

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không bao gồm vận 
chuyển), vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này từ một ca-ta-lô 
tạp hóa thông qua việc đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện viễn thông, từ một 
trang web tạp hóa nối mạng liên lạc toàn cầu, hoặc trong một cửa hàng bán buôn hoặc bán 
lẻ; dịch vụ đặt hàng (cho người khác) qua thư, điện thoại và các phương tiện liên lạc và 
viễn thông khác; hỗ trợ điều hành (thương mại hoặc công nghiệp); quản lý kinh doanh 
(cho người khác) đối với các tòa nhà chung cư, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại và 
văn phòng; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; dịch vụ 
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quản lý văn phòng và quản trị văn phòng cho người khác; dịch vụ hậu cần doanh nghiệp 
(lô-gis- tic) (không bao gồm vận chuyển), bao gồm quản lý và kiểm soát bảng kiểm kê 
kinh doanh; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không bao gồm vận 
chuyển), vì lợi ích của khách hàng thông qua một kênh chuỗi cung cấp, để họ dễ xem và 
mua các hàng hóa này; xử lý, biên soạn và lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính, 
chỉnh lý tệp tin đã được vi tính hóa và chỉnh lý sổ sách; dịch vụ đặt hàng (cho người khác) 
được kiểm soát bằng máy vi tính; soạn/chuẩn bị bằng máy tính các hóa đơn và báo cáo kế 
toán; theo dõi việc chuyên chở hàng hóa bằng máy vi tính; thu mua hàng hóa cho người 
khác; cung cấp các tiện nghi văn phòng; tuyển dụng nhân viên hỗ trợ văn phòng; cho thuê 
máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); dịch vụ thư ký; dịch vụ thư 
kí tốc ký, soạn thảo văn bản, đánh máy, trực điện thoại, sao tài liệu; dịch vụ công việc văn 
phòng (chức năng văn phòng); dịch vụ xúc tiến và tiếp thị bán hàng; dịch vụ đại lý xuất-
nhập khẩu; dịch vụ tiếp thị, dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất các các 
dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư; dịch vụ đầu tư tài sản thương mại; dịch vụ quản lý tài sản; quản 
lý chỗ ở; quản lý nhà căn hộ; cho thuê quản lý nhà căn hộ; thuê và cho thuê chỗ ở; thuê và 
cho thuê bất đống sản làm nhà ở lâu dài; thuê và cho thuê căn hộ, cả căn hộ có và không 
trang bị đồ đạc; thuê và cho thuê trụ sở; quản lý, môi giới và thẩm định bất động sản; 
đánh giá tài sản và bất động sản; tư vấn bất động sản liên quan đến phát triển và phối hợp 
lập kế hoạch cho tài sản bất động sản; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến tất 
cả các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, cải tạo, làm mới, bảo trì và sửa chữa các kết cấu thép, cầu, tòa nhà, 
nhà ở, tòa nhà công quản, căn hộ, dãy phòng, kho hàng, nhà máy, các tài sản thương mại, 
công nghiệp và chỗ ở dân cư; dịch vụ triển khai bât động sản; dịch vụ xây dựng tòa nhà; 
cài đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị viễn thông phòng khám, y tế, bệnh viện, điều hòa, thiết 
bị tự động trong xây dựng, thiết bị phòng cháy, thiết bị điện, hệ thống nước, thiết bị vệ 
sinh, phần cứng máy vi tính, thiết bị xây dựng và vận hành điện; dịch vụ làm sạch và giặt 
là; cho thuê thiết bị xây dựng bao gồm ván khuôn kim loại, máy nén khí và nâng cần trục; 
dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 40: Pha trộn theo yêu cầu các sản phẩm hóa học; phá hủy, đốt và tái chế rác và chất 
thải; phát điện; cho thuê máy phát điện; dịch vụ xử lý nước thải; dịch vụ xử lý nhiệt; dịch 
vụ xử lý nước; vận hành các nhà máy công nghiệp liên quan đến dịch vụ trong nhóm này; 
xử lý chất thải y tế; dịch vụ tư vân, cố vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ 
nêu trên.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát, ứng dụng kiến thức khoa học trong thiết kế, xây dựng và vận 
hành, ứngl dụng kỹ thuật, kỹ thuật nền móng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp, vẽ, thiết kế 
và kiến trúc; dịch vụ thiết kế và lập kế hoạch cho các công trình và tài sản thương mại và 
chỗ ở dân cư; dịch vụ kỹ thuật điện; lập kế hoạch và bố trí các công trình thương mại và 
chỗ ở; dịch vụ bảo vệ môi trường; nghiên cứu và phát triển các chất hóa học và các chế 
phẩm; dịch vụ kiểm tra sự gia cảm; dịch vụ máy vi tính; dịch vụ kiểm tra chất lượng; kỹ 
thuật xây dựng; dịch vụ kỹ thuật xây dựng dân dụng; dịch vụ kỹ thuật cơ khí; dịch vụ kỹ 
thuật điện; thiết kế theo yêu cầu các cấu trúc thép, hệ thống làm sạch, đồ chứa kiểu thùng, 
đồ chứa lớn, xe xi-téc, phương tiện di chuyển, trên mặt đất và trên biển theo yêu cầu, xe « 
tô, phương tiện nghe-nhìn và hàng không vũ trụ; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên 
quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  
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(210) 4-2012-28375 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1; A1.1.5 
(731) Trần Công Thành  (VN) 

21/39A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-28376 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 21.1.9; 26.15.9 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

K May  (VN) 
235/50/24 Đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Xích (sên) xe máy, nhông xe máy, đĩa xe máy, má phanh xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-28377 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xám, trắng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

K May   (VN) 
235/50/24 Đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe, xe cộ, vật liệu xây dựng và gỗ xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-28378 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.1.10; 25.1.25; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SUAN LEONG HANG (M) SDN BHD  

(MY) 
968, Jln Perindustrian Bukit Minyak 5, 
Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 
Mukim 13, 14100 SPT, Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Hương, nhang; tinh dầu; hương thơm để thắp; nước hoa; nước thơm cô- lô-nhơ, 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-28379 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.1.10; 25.1.25; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SUAN LEONG HANG (M) SDN BHD  

(MY) 
968, Jln Perindustrian Bukit Minyak 5, 
Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 
Mukim 13, 14100 SPT, Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu thắp đèn (dầu nhiên liệu); bấc đèn; nến; nến thơm; năng lượng điện.  

 
 

(210) 4-2012-28381 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.1.10; 25.1.25; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SUAN LEONG HANG (M) SDN BHD  

(MY) 
968, Jln Perindustrian Bukit Minyak 5, 
Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 
Mukim 13, 14100 SPT, Penang, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vàng mã; ấn phẩm; sách mỏng dùng để quảng cáo; ấn phẩm quảng cáo; 

biểu mẫu kinh doanh dưới dạng ấn phẩm và sổ tay hướng dẫn (ấn phẩm); giấy bọc [văn 
phòng phẩm].  

 
 

(210) 4-2012-28382 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.1.10; 25.1.25; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SUAN LEONG HANG (M) SDN BHD  

(MY) 
968, Jln Perindustrian Bukit Minyak 5, 
Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, 
Mukim 13, 14100 SPT, Penang, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn bằng nhựa, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; đồ sứ để chứa đựng; thuỷ tinh 

được sơn vẽ; cốc nhỏ có chân; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ hoặc pha lê.  
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(210) 4-2012-28384 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 2.9.1; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Hồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tùng Việt á  (VN) 
122/4, khu phố 2, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; nệm; giường; ghế; tủ đựng; bàn làm việc; đồ đạc trong nhà; đồ 

đạc dùng cho văn phòng; ghế trường kỷ; ghế bành; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải).. 
 

Nhóm 24: Vỏ nệm; áo gối; chăn bông; tấm trải phủ giường; chăn du lịch; đồ bằng vải 
dùng cho giường.  

 
 

(210) 4-2012-28385 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tùng Việt á  (VN) 
122/4, khu phố 2, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; nệm; giường; ghế, tủ đựng; bàn làm việc; đồ đạc trong nhà; đồ 

đạc dùng cho văn phòng; ghế trường kỷ; ghế bành; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải).  
 

Nhóm 24: Vỏ nệm; áo gối; chăn bông; tấm trải phủ giường; chăn du lịch; đồ bằng vải 
dùng cho giường.  

 
 

(210) 4-2012-28386 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A11.3.2; 5.7.1; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Gia  (VN)

ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, huyện Gò 
Quao, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
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(210) 4-2012-28387 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.7.1; 5.1.3; A5.1.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh lá cây sẫm, đen
(731) Công ty TNHH phân bón Ba 

Mùa  (VN) 
Số 1243/63 Trần Hưng Đạo, khóm Bình 
Đức 3, phường Bình Đức, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-28389 (220) 14.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.4.2; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội  (VN)

Ngõ 467, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám và chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2012-28390 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 26.15.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jaian   (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-28391 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
A26.11.12; A26.11.25 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quốc tế AZ  (VN) 
232/2 Xóm Chiếu, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, cặp da. 
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(210) 4-2012-28392 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin  (VN) 
Km 20, xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); giảng dạy.  
 
 

(210) 4-2012-28393 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.7.25; 26.13.25; 26.1.1; 26.1.2; 26.2.1; 
A26.11.12; 1.13.1; A5.5.20 

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin  (VN) 
Km 20, xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); giảng dậy. 
 
 

(210) 4-2012-28394 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Thiên Hồng  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Minh, xã Phú 
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cookies mứt trái cây: bánh cookies mứt sữa dừa; bánh cookies mứ cốm 
vòng; bánh cookies mứt sầu riêng; bánh cookies mứt táo mỹ; bánh cookies mứt dưa thơm; 
bánh cookies mứt cam. 

 
 

(210) 4-2012-28395 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Vàng, đen, đỏ, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vận tải Thân Thiện  (VN) 
Xóm Mới, thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải 
bằng đường sắt; dịch vụ bốc dỡ; cho thuê kho chứa hàng. 
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(210) 4-2012-28396 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Food & 
Beverage Việt Nam   (VN) 
Phòng 408, tầng 4, tòa nhà Hải Âu, 39B 
Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn (nước giải khát); đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-28397 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 15.1.13; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Food & 
Beverage Việt Nam  (VN) 
Phòng 408, tầng 4, tòa nhà Hải Âu, 39B 
Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn (nước giải khát); đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-28398 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Xuân   (VN) 
03 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ hàng lưu niệm gồm: mũ, khăn, áo, túi xách, đồ gốm, tranh ảnh.  
 
 

(210) 4-2012-28399 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Đàm Đại 
Phát  (VN) 
60/1L đường Tân Thới Nhất 2, khu phố 
6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện. 
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(210) 4-2012-28400 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinagres  
(VN) 
327 - 329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm: đá nhân tạo; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch; đá lát sàn; 

gạch ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đá hoa cẩm thạch; đá; đá đen, 
đá phiến. 

 
Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán thiết 
bị vệ sinh; mua bán đồ gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-28401 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 6.1.2; A6.1.4 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinagres  
(VN) 
327 - 329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; đá để xây dựng; đá hoa cương; đá 

granít; thạch anh; đá hoa cẩm thạch; đá. 
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán thiết 
bị vệ sinh; mua bán đồ gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-28402 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.25; 25.7.25; A25.1.10; 
A9.3.13 

(591) Vàng đồng, nâu đen 
(731) Hoàng Thị Tuyết Minh   (VN) 

340 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
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(210) 4-2012-28403 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 25.7.20; 26.13.1; 2.9.14; 
A2.9.15; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu, 
ghi xám, trắng, đen 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Trưởng Lâm   (VN) 
1037 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn ướt; khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2012-28404 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.2; 26.1.6; 25.7.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu, ghi xám, 

vàng cam, hồng, đen, trắng, đỏ, xanh 
dương nhạt 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Trưởng Lâm   (VN) 
1037 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy; khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2012-28405 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đỉnh Phú Thịnh   (VN) 
(Trong khuôn viên công ty cổ phần Điện 
Cơ) khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường 
số 2, phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay mua bán trang thiết bị dùng trong ngành thẩm mỹ 
viện: ngành làm đẹp như: kéo, lược, máy sấy tóc, máy uốu tóc, máy xông hơi, gương soi, 
kẹp tóc, dao cạo mặt, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-28406 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đỉnh Phú Thịnh  (VN) 
(Trong khuôn viên công ty cổ phần Điện 
Cơ) khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường 
số 2, phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28407 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.4.3; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Vinh Cửu  (VN) 

C101 bis khu phố 1, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2012-28408 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 15.7.1; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Hoàng 

Quốc   (VN) 
52 đường T5, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc; thiết bị và phụ tùng dùng cho máy móc như: máy chế tạo 

thuốc, máy khai khoáng, máy xây dựng, máy khoan, máy hàn, máy mài, máy tiện, máy 
phay, máy bào, máy nông nghiệp, máy bơm dung dịch; mua bán quạt công nghiệp, thiết 
bị thủy lực, thiết bị khí nén, vòng bi các loại; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô và xe có động cơ; mua bán kim loại và quặng kim loại như; đồng, chì, nhôm, 
kem, và kim loại màu; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hóa chất. 
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(210) 4-2012-28410 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Phan Thị Trang  (VN) 
Thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thành phố 
Thái Bình  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ 

trộn âm (mixer); ống nói (micro). 
 
 

(210) 4-2012-28411 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A25.1.13; 26.1.1; 24.5.7; 
25.7.25; 25.1.6; 9.1.10; 5.5.16; 5.5.19; 
A5.5.22; 1.3.1; 2.1.22; 17.2.25; 6.3.11; 
A6.3.20; 3.9.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh đen, đỏ, 
vàng, hồng, vàng cam, trắng, đen 

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Phát 
Thành 888   (VN) 
A5/2, ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 

 
 

(210) 4-2012-28414 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  
(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-28415 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.11.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Hoài Sơn   (VN) 
Phòng 205 nhà C1, Khu đô thị Mỹ Đình 
1, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 
kiện bồn tắm, bồn rửa.  

 
 

(210) 4-2012-28416 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Vũ Hoài Sơn   (VN) 
Phòng 205 nhà C1, Khu đô thị Mỹ Đình 
1, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 
kiện bồn tắm, bồn rửa.  

 
 

(210) 4-2012-28417 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.11.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Vũ Hoài Sơn   (VN) 
Phòng 205 nhà C1, Khu đô thị Mỹ Đình 
1, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 
kiện bồn tắm, bồn rửa.  

 
 

(210) 4-2012-28418 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Vũ Hoài Sơn   (VN) 
Phòng 205 nhà C1, Khu đô thị Mỹ Đình 
1, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 
kiện bồn tắm, bồn rửa.  

 
 

(210) 4-2012-28419 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.1.14; A3.1.24 (540) 

  

(731) Vũ Hoài Sơn  (VN) 
Phòng 505 nhà C1, Khu đô thị Mỹ Đình 
1, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 
kiện bồn tắm, bồn rửa.  
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(210) 4-2012-28420 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Trần Hữu Tải  (VN) 
Lô 7 căn số 48 khu phố Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, sữa rửa mặt, đầu gội đầu, sữa tắm, kem tẩy tế bào chết, 
kem dưỡng da, kem chống nắng. 

 

(210) 4-2012-28421 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 9.1.10; 2.7.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Việt 
Khoa  (VN) 
346 Trường Sa, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ khiêu vũ; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức ca nhạc; tổ chức hòa 
nhạc; tổ chức sáng tác âm nhạc. 

 
 

(210) 4-2012-28423 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.17.11; 26.11.2; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh ngọc, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ giao nhận VNEX EEC  (VN) 
1179 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường Thới
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá quốc tế, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2012-28424 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại Phát Hoàng Long   (VN) 
21/10, khu phố 9, phường Tân Hoà, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Ván Okal (ván sản xuất bằng gỗ dăm), ván ép các loại.  
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(210) 4-2012-28425 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Phát Hoàng Long  
(VN) 
21/10, khu phố 9, phường Tân Hoà, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19: Ván Okal (ván sản xuất bằng gỗ dăm), ván ép các loại.  

 
 

(210) 4-2012-28426 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.16; 5.7.3; A26.11.12; 5.3.11; 
A5.3.13 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hưng Thạnh 
Phát  (VN) 
86 quốc lộ 1, ấp Đại Chí, Đại Tâm, 
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ cỏ dại, thuốc diệt ốc bươu vàng, diệt 

nấm.  
 
 

(210) 4-2012-28427 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Ghi, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nắng Vàng  (VN) 
968 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể: ngói. 

 
 

(210) 4-2012-28430 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lugio Việt Nam  
(VN) 
Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng bằng điện: nồi cơm điện; ấm điện; bếp đun nấu thức ăn; ấm 

đun thuốc bằng điện.  
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(210) 4-2012-28432 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 2.9.10; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Lê Văn Huề  (VN) 
56D Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 
 
 

(210) 4-2012-28434 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, xám 
(731) PT INDESSO AROMA  (ID) 

78, JL. TANAH ABANG II, JAKARTA 
10150, INDONESIA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm dùng trong nấu ăn; bột nở; hương liệu (trừ tinh dầu); 
hương liệu làm bánh; đồ gia vị (nước chấm chiết xuất từ thực vật); gia vị; nước sốt (gia 
vị); tương ớt (gia vị); quế (gia vị); đinh hương (gia vị); gừng (gia vị); đường glocô dùng 
trong nấu ăn; gluten dùng trong nấu ăn; nước sốt thịt; bột ngô; đồ gia vị; mỳ ống; bột cà ri 
(gia vị); tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]. 

 
 

(210) 4-2012-28435 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Gia Minh 
Thuận   (VN) 
154 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; lò vi sóng; nồi cơm điện; máy hút khói (dùng cho nhà bếp).  
 
 

(210) 4-2012-28436 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Gia Minh 
Thuận  (VN) 
154 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; lò vi sóng; nồi cơm điện; máy hút khói (dùng cho nhà bếp).  
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(210) 4-2012-28437 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20; 5.3.11; 
A5.3.13; A5.3.14 

(591) Đỏ, đỏ tươi, lục, lục tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn quốc tế 
Fresbout   (VN) 
53 Pháo Đài Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý. 
 

Nhóm 41: Đào tạo chăm sóc y tế tại nhà. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy 
vi tính.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà.  

 
 

(210) 4-2012-28438 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Nhà Đẹp   (VN) 
Số 242H, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại, thanh trượt tủ các loại.  

 
 

(210) 4-2012-28439 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.11.1; A25.7.3 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Nhà Đẹp   (VN) 
Số 242H, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa ốp gỗ. 
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(210) 4-2012-28440 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), 
nước.hoa dạng au-đờ- toalét (eau de toilette), nước hoa xịt toàn thân; đầu dùng cho da [mỹ 
phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho da; bọt cạo râu, dầu cạo râu [không chứa dược 
chất], nước xức dùng trước và sau khi cạo râu; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ 
phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; nước 
xức tóc; dầu gội đầu và dầu xả tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; kem đánh răng; nước súc 
miệng không chứa dược chất; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân]; chế 
phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm 
dùng để trang điểm không chứa dược chất.  

 
 

(210) 4-2012-28441 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Hoa Kỳ  (VN) 
Số 19 Đại Từ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-28442 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A3.7.24; 3.7.21 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Hòa Phú  
(VN) 
92 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-28443 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-28444 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu  (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-28445 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên TM Phương 
Chi   (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28446 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt  (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn nuôi thuỷ sản.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1441 

(210) 4-2012-28447 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMlTED   (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
BuiIding, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28448 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LlMITED   (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28449 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED   (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28450 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LlMITED    (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-28451 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) DIHON PHARMACEUTICAL GROUP 

CO., LTD   (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28452 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) DIHON PHARMACEUTICAL GROUP 

CO.,LTD   (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28453 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) DIHON PHARMACEUTICAL GROUP 

CO.,LTD    (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-28454 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DIHON PHARMACEUTICAL GROUP 
CO.,LTD    (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28455 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) 1. KUIPO CO., LTD.   (JP) 
2-1, Honmura-Cho, Ichigaya, ShinJuku-
Ku, Tokyo, 162-0845, Japan  
2. PIN SA INTERNATIONAL CO., 
LTD.   (TW) 
1F., No. 68, LN. 244, Wenlin N. Rd., 
Beitou Dist., Taipei City, Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Da; giả da; túi xách tay; túi da và cặp dựng tài liệu bằng da, cặp đựng giấy tờ 

tài liệu; vali du lịch; ví dựng đồ trang điểm (chưa cỏ đồ bên trong); ví tiền; ví bỏ túi; túi 
đựng mỹ phẩm (chưa có đồ bên trong) và túi đựng hộp trang điểm (chưa có đồ bên trong) 
được bán riêng; túi xách tay cho phụ nữ; ba lô; túi thể thao (túi đựng hành lý khi đi chơi 
thể thao); túi thể thao ngoại trừ túi chuyên dụng để đựng các dụng cụ cho các môn thể 
thao đặc trưng; túi dùng ở bãi biển; túi đựng hành lý có thể mang theo; ví xách tay dùng 
khi đi dự tiệc; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại bay thể dục; túi xách hàng 
bằng da; túi đựng hành lý nhỏ để đi qua đêm; túi sách học sinh; túi khoác vai; túi mua 
hàng bằng vải dệt; túi xách để đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi 
đựng giầy dùng để đi du lịch; cặp da; vali; vali đựng hành lý, túi đựng hành lý; bao để 
móc chìa khóa; cặp đựng hồ sơ; da dộng vật; ô; gậy chống; yên cương.  

 
 

(210) 4-2012-28456 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nasda   (VN) 
Số nhà 287 đường Ngô Quyền, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tầy vết bần (giặt giũ); chế phẩm dùng đề giặt quần áo và vải; chất tẩy 
rửa; chất làm mềm vải (dùng đề giặt); xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-28458 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần hàng không 

Vietjet (Vietjet Aviation Joint 
Stock Company)   (VN) 
125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô (car transport), vận chuyển hành khách (passenger transport), 
vận tải hàng không (air transport), dịch vụ chuyên chở hàng hóa (freight forwarding), cho 
thuê máy bay (airplane rental), dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách (booking of 
seats for travel), dịch vụ cho thuê kho hàng (rental ofwarehouse), đại lý vé máy bay 
(airline tickets agent).  

 
 

(210) 4-2012-28459 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.1; 24.1.5; 25.1.6; 9.1.10; 
A7.1.12; A5.1.12; A5.1.8; 6.7.25; 
26.13.25 

(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh dương, 
xanh lá cây, đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH Sơn Tison  (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 
 

(210) 4-2012-28464 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Sơn Tison  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2012-28465 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sơn Tison  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2012-28467 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 - chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. (11 sản 
phẩm) 

 
 Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm, hộp đựng phấn bỏ túi dùng cho mỹ phẩm; bình phun nước 

hoa, dụng cụ phân phối xà phòng, bình xịt nước hoa; cái giá để bọt biển; lược và bọt biển; 
bàn chải (trừ cọ vẽ); nùi bông để thoa phấn. ( 10 sản phẩm) 

  
 
 

(210) 4-2012-28470 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Các chế  phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 

trạng xấu, làm đẹp cho da dầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc, sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc 
tẩy màu tóc; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, keo xịt tóc. 
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(210) 4-2012-28471 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình 
trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt 
và dưỡng tóc, dung dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và 
chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc], chế phẩm uốn tóc, chế phẩm tạo nếp 
tóc; chế phẩm tạo sóng tóc, chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc 
tẩy màu tóc; dầu gội đầu; dầu xả, kem hấp tóc; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-28473 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục); quần áo; khăn quàng cổ, dép; giày. 
 
 

(210) 4-2012-28474 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân, thắt lưng (trang phục), quần áo, khăn quàng cổ, dép, giày. 
 
 

(210) 4-2012-28475 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, cụ thể là kem [sản phẩm sữa]; pho mát; 
sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, nước sữa; các sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 

Nhóm 30: Các loại thực phẩm và đồ uống từ sữa, cụ thể như kem; đồ uống ca cao có sữa; 
đồ uống cà phê có sữa; đồ uống sô cô la có sữa; sữa chua đông lạnh; kem tráng miệng 
[bánh kẹo]; bánh kẹp pho mát [bánh xăng - đuých). 
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(210) 4-2012-28476 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, cụ thể là kem (sản phẩm sữa), pho mát, sữa, 

sữa chua, đồ uống làm từ sữa, nước sữa, các sản phẩm sữa, sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Các loại thực phẩm và đồ uống từ sữa, cụ thể như kem; đồ uống ca cao có sữa; 
đồ uống cà phê có sữa; đồ uống sô cô la có sữa; sữa chua đông lạnh; kem tráng miệng 
[bánh kẹo]; bánh kẹp pho mát [bánh xăng - đuých]. 

 
 

(210) 4-2012-28477 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, các chế phẩm chăm sóc tóc, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc tóc, 

chăm sóc da toàn thân, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho tóc, da dầu và da toàn thân, 
cụ thể như kem làm trắng da; chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung 
dịch dạng lỏng [lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; sản phẩm và chế phẩm duỗi tóc 
[dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo 
sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu tóc; mỹ 
phẩm; kem mỹ phẩm dạng đặc quánh [gel] giữ ẩm da mặt; kem dưỡng ẩm ngày và đêm; 
dầu gộí đầu; dầu xả; kem hấp tóc; các chế phẩm và sản phẩm chăm sóc cơ thể [không 
chứa thuốc]; sản phẩm làm sạch, làm bong hay tẩy da chết dùng để chăm sóc và làm sạch 
da toàn thân, tay, chân; các sản phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên và chế phẩm không chứa 
thuốc dùng để làm ẩm, dưỡng, làm se khít lỗ chân lông hay làm sạch làm tươi mát, cân 
bằng độ ẩm vâ chăm sóc cho mặt và da; chế phẩm mỹ phẩm các dạng làm nâu da [làm da 
rám nắng]; chế phẩm chống nắng cho da mặt và cơ thể; chế phẩm tấy trắng [làm phai 
màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc.  

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân, thắt lưng (trang phục), quần áo, khăn quàng cổ, dép, giày. 

 
 

(210) 4-2012-28478 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực vật, cụ  thể như chất béo có thể 

ăn được; nước dùng; dầu ăn;  trái cây; rau quả nấu chín; xay nhuyễn; chiết xuất của thịt; 
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các sản phẩm từ sữa; dưa muối; các chế phẩm để nấu xúp; canh; trái cây; rau quả được 
bảo quản; trái cây; rau quả sấy khô. 

 
Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; muối, giấm; nước sốt cà chua; mật ong; mù tạt; nước sốt (đồ 
gia vị); xốt mayorne (Mayonnaise); thảo mộc đã bảo quản (gia vị). 

 
 

(210) 4-2012-28479 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Chất béo có thể ăn được; mứt; dầu ăn; sữa; thạch trái cây; thịt; cá [không còn 

sống]; thú săn; các sản phẩm từ sữa; trứng; gia cầm [không còn sống]; trái cây và rau quả 
đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Mỳ ống [pasta]; gia vị; bánh quy; bánh nhân thịt; ca cao; cà phê; các chế phẩm 
làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; trà; kem; muối; bột mì; đường; bánh ngọt; giấm; bánh mì, mật 
ong; mù tạt; hạt tiêu; gạo; cao lương; nước sốt (đồ gia vị); bột sắn. 

 
 

(210) 4-2012-28481 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) BT BRANDS LIMITED   (HK) 

1301 Bank of America Tower 12, 
Harcourt Road Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, thắt lưng (trang phục) thắt 

lưng bằng vải [trang phục], quần jean; đồ đội đầu; đồ đi chân; giầy; giầy ống và dép đi 
trong nhà; tất cả thuộc nhóm 25.  

 
 

(210) 4-2012-28482 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây thẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang Ngọc 
Anh  (VN) 
38A/12A tổ 7, khu phố 3, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô, vỏ xe ô tô; lốp ô tô, săm lôp ô tô.  
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(210) 4-2012-28483 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vật 
liệu xây dựng - thiết bị vệ 
sinh Hồng Phúc  (VN) 
217/11/34 Bùi  Đình Túy, phường 24, quận
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công nghiệp; chất dẫn 
xuất của xenluloza (hóa chất), hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất ngăn chặn sự 
ngưng tụ/cô đặc; hóa chất để lọc (chế phẩm hóa học); hóa chất để làm lỏng tinh bột (chất 
làm mất kết dính). 

 
 

(210) 4-2012-28484 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.1.1; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và kỹ 
thuật Đại Dương  (VN) 
5/6R Lê Văn Thọ, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy lọc. 
 
 

(210) 4-2012-28487 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 7.1.24; 26.3.23; 26.11.2; A26.11.25; 
A15.9.10 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyên Quang 
Sài Gòn  (VN) 
Phòng 404, lầu 4, 87 Trần Thiện Chánh,
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, đèn chiếu sáng, hộp đèn chiếu 
(máng đèn), quạt điện. 

 

(210) 4-2012-28490 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Kim Hoàng Phong   (VN) 
A1/18 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình bao gồm dao, thớt, chổi, vật dụng trang trí trong 
nhà; mua bán lương thực thực phẩm, bún khô, hủ tíu khô, mì khô, củ hành xấy, củ tỏi, gia 
vị, nấm khô; mua bán dầu gội, sữa tắm, kem mỹ phẩm, xà phòng (xà bông). 

 
 

(210) 4-2012-28492 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng: máy làm kem tươi (mềm), máy làm kem cứng, 
bếp điện, máy hút chân không, quạt máy, bếp hồng ngoại, chảo nướng, nồi nướng, đèn 
sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ, bàn ủi hơi nước, máy phun sương, máy 
khoan, bình đun nước, chổi quét nhà bằng điện, máy xay sinh tố (đậu nành), nồi cơm 
điện, máy mài dao.  

 
 

(210) 4-2012-28493 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng: máy làm kem tươi (mềm), máy làm kem cứng, 

bếp điện, máy hút chân không, quạt máy, bếp hồng ngoại, chảo nướng, nồi nướng, đèn 
sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ, bàn ủi hơi nước, máy phun sương, máy 
khoan, bình đun nước, chổi quét nhà bằng điện, máy xay sinh tố (đậu nành), nồi cơm 
điện, máy mài dao.  

 
 

(210) 4-2012-28494 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng: máy làm kem tươi (mềm), máy làm kem cứng, 
bếp điện, máy hút chân không, quạt máy, bếp hồng ngoại, chảo nướng, nồi nướng, đèn 
sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ, bàn ủi hơi nước, máy phun sương, máy 
khoan, bình đun nước, chổi quét nhà bằng điện, máy xay sinh tố (đậu nành), nồi cơm 
điện, máy mài dao.  
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(210) 4-2012-28495 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Trường Việt  
(VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng: máy làm kem tươi (mềm), máy làm kem cứng, 
bếp điện, máy hút chân không, quạt máy, bếp hồng ngoại, chảo nướng, nồi nướng, đèn 
sạc, nồi áp suất, bàn ủi hơi nước, máy làm giá đỗ, bàn ủi hơi nước, máy phun sương, máy 
khoan, bình đun nước, chổi quét nhà bằng điện, máy xay sinh tố (đậu nành), nồi cơm 
điện, máy mài dao.  

 
 

(210) 4-2012-28496 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; 26.1.1; 26.3.23; 
26.13.25 

(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Thư  (VN) 
Tổ 2, ấp 2, xã Minh Tâm, huyện Hớn 
Quản, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và thực hiện đào tạo Phật pháp, giáo dục tôn giáo dịch vụ viết chữ nho.  
 
 

(210) 4-2012-28497 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm; dược phẩm chức năng (dùng trong nghành y). 
 
 

(210) 4-2012-28498 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.3.11; 5.3.16 
(591) Xanh, xanh lá cây, xanh lục, vàng, trắng, 

đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinh Gia   (VN) 
Số 116 Trần Bình, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-28499 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-8623 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-28500 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-8623 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-28501 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-8623  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
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cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28502 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-8623  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28503 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-8623  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28504 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-8623  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28505 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28506 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  
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(210) 4-2012-28507 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28508 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28509 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28510 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28511 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  
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(210) 4-2012-28512 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28513 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28514 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28515 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28516 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  
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(210) 4-2012-28517 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28518 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28519 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28520 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28521 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  
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(210) 4-2012-28522 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28523 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28524 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28525 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28526 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  
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(210) 4-2012-28527 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28528 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28529 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1464 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28530 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28531 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  
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(210) 4-2012-28532 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28533 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28534 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28535 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28536 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-28537 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28538 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28539 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28540 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 

(210) 4-2012-28541 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-28542 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28543 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28544 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28545 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28546 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-28547 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28548 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28549 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa Japan 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hàng, ô tô tải, xe tải 
chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28550 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc người, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy kéo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28551 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  
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(210) 4-2012-28552 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO.,LTD.    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
Yokohama-shi, Kanagawa JAPAN 220-
8623   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm ô tô điện, toa xe chở hảng, ô tô tải, xe tải 

chở hành lý hoặc ngươi, xe thể thao đa dụng (SUV), ô tô buýt, xe ô tô dã ngoại (RV), xe « 
tô thể thao, xe ô tô đua, xe tải, xe nâng dỡ hành lý, máy keo bao gồm máy kéo có rơ moóc 
chở hàng; bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm nêu trên; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả đều 
thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-28553 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.13; A5.7.23; 5.7.21 
(731) SNOGURT SDN BHD   (MY) 

No.9 Jalan SS15/7, 47500 Subang Jaya, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua. 

 
 

(210) 4-2012-28554 (220) 17.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) SHENZHEN YONGNUO 

PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., 
LTD.   (CN) 
B509, 5/F, Building 2, Saige Science And 
Technology Park, North of Huaqiang 
Road, Futian, Shenzhen, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Thấu kính quang học; vật kính [thấu kính] [quang học]; máy ảnh [chụp ảnh]; 

đèn chớp [nhiếp ảnh]; điện thoại di động; máy ghi hình; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; máy vi tính; thiết bị điều khiển từ xa; cửa trập [nhiếp ảnh]; thiết bị 
sạc cho pin điện; máy in để dùng với máy vi tính.  
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(210) 4-2012-28555 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Công Đức  (VN) 
Số 19 ngách 91/20 Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28557 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Đại Ngọc  
(VN) 
2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Lưu điện dùng cho cửa cuốn.  
 
 

(210) 4-2012-28558 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Thùy 
Trang   (VN) 
22/57A1 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28559 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Thiên Phú Việt Nam   (VN) 
Thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện.  
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(210) 4-2012-28560 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Le Long Việt 
Nam  (VN) 
40 Bà Chánh Thâu, khu phố 2, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 09: Bình điện ắc quy. 
 
 

(210) 4-2012-28561 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
47 Bành Văn Trân, phường 07, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2012-28562 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giày thể thao  
(VN) 
256/80 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Thời trang như: quần áo, giày, dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-28563 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
cơ khí Hùng Tuấn  (VN) 
688/36 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép nhang. 
 
 

(210) 4-2012-28564 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tân Uyên  (VN) 
Số nhà 04, đường 06, phố 01, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-28565 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Kim Hoàng  (VN)
Thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý. 

 
 

(210) 4-2012-28566 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện Quốc 
Cường Việt  (VN) 
113-115-117 Song Hành, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Chóa đèn, trụ đèn, cần đèn, bóng đèn điện, máng đèn, đui đèn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vật tư ngành điện: chỉnh lưu điện (ballast), hộp chấn lưu điện 
(ballast), chóa đèn, trụ đèn, cần đèn, bóng đèn điện, máng đèn, đui đèn, máy phát điện, 
công tắc điện, tủ điện, ổn áp, sứ cách điện, mặt nạ điện, thiết bị chiếu sáng, máy biến áp.  

 
 

(210) 4-2012-28567 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; A26.11.12; 25.7.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại nhựa Kim Tường  (VN) 
1008A- 1008B Âu Cơ, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; đế giầy, dép; quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-28569 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH nước tinh khiết 
Tràng An  (VN) 
Yên Sơn, Phú Lộc, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không chứa 

cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1477 

(210) 4-2012-28570 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cosevco 75  
(VN) 
131, đường Tây Sơn, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát ceramic; gạch không nung. 

 
 

(210) 4-2012-28571 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cosevco 75  
(VN) 
131  đường Tây Sơn, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát Ceramic, gạch không nung. 

 
 

(210) 4-2012-28572 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cosevco 75  
(VN) 
131, đường Tây Sơn, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát ceramic; gạch không nung. 

 
 

(210) 4-2012-28573 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Unirn Việt Nam  

(VN) 
Số 27, ấu Triệu, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; hàng may mặc như váy, áo váy; dày dép và mũ nón. 
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(210) 4-2012-28574 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.5; 26.3.23; 26.13.25; 
26.15.25 

(591) Xanh da trời, đỏ sẫm, vàng, đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Thành Đồng  (VN) 
Đội 3, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt, bao gồm: xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; 
lắp đặt và bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng để chắn sóng; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu, gồm: mạ kim loại; xử lý kim loại; xử lý nước; mạ điện; mạ kẽm; 
dịch vụ làm sạch không khí. 

 
 

(210) 4-2012-28575 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Mã 
Vạch  (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Sogetraco Building, 30 
Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đọc mã vạch, máy tính điện tử, thiết bị ngoại biên của máy tính điện tử, 
máy điện toán [máy in để dùng với máy tính điện tử], thiết bị để xử lý thông tin, máy tính 
xách tay, thiết bị ngoại vi của máy tính, máy in dùng cho máy tính, chương trình của hệ 
thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-28576 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Viết Hải  (VN) 
Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
Liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu hương liệu [tinh dầu]; hộp đồ mỹ phẩm (có mỹ phẩm bên 
trong); nước hoa; mặt nạ trang điểm; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da. 

 
Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, trang thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ 
thẩm mỹ, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá, mỹ phẩm, trang thiết bị 
và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ thẩm mỹ, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; dịch vụ 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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Nhóm 41: Đào tạo nghề thẩm mỹ; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc gíáo dục]; dịch vụ giáo 
dục đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ/thẩm mỹ; xuất bản sách về thẩm mỹ; tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2012-28577 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.15.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) JAYMART PUBLIC COMPANY 

LlMITED   (TH) 
325/7-8 Jaymart Bldg.,Ramkhamhaeng 
Rd., Sapansoong, Bangkok 10240 Thái 
Lan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tai nghe; thiết bị sạc pin; pin; tai nghe bluetooth; pin bổ 
sung; bao đựng điện thoại; bao đựng máy tính bảng. 

 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ điện thoại di động và các phụ kiện.  
 

Nhóm 36: Cho vay(tài chính); hãng thu hồi nợ.  
 
 

(210) 4-2012-28578 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; 
5.1.3; A5.1.5; A5.1.16; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 
vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giống cây trồng Vĩnh Quí  (VN)
ấp Vĩnh Quí, xã vĩnh Thạnh Trung, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 
 

(210) 4-2012-28579 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giống cây trồng Vĩnh Quí  
(VN) 
ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Thạnh Trung, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
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(210) 4-2012-28580 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.7.25; 19.7.25; 26.4.2; 
26.13.25 

(591) Đỏ, đỏ nâu, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đại Quang 
Minh  (VN) 
225/6B Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): rượu, bia, thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28581 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, đen 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Vinagres (VN)

327 - 329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm: đá nhân tạo; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch; đá lát sàn; 
gạch ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đá hoa cẩm thạch; đá; đá đen, 
đá phiến. 

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán thiết 
bị vệ sinh; mua bán đồ gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-28582 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dalink Việt 
Nam  (VN) 
Số 5, ngách 88/45, ngõ 88, Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa. 
 
 

(210) 4-2012-28585 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Nature Mum 

Việt Nam   (VN) 
24 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 

Nhóm 24: Khăn vải dùng cho em bé. 
 
 

(210) 4-2012-28586 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Vinaco   (VN) 

Số 10, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2012-28587 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.11.1; 4.3.3; A26.11.12; 
25.7.20; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nhân Vy   (VN)
30 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) và xuất nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng (thực phẩm, 

quần áo, vải may mặc, túi xách, giày dép, thực phẩm chức năng), nước hoa, mỹ phẩm, 
rượu, đồ uống có cồn và không cồn.  

 
 

(210) 4-2012-28588 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Trần Huy Thắng   (VN) 
149K Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống tràn nước bằng điện tử dùng trong các bể chứa, bồn chứa nước. 
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(210) 4-2012-28589 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Lửa Xanh  (VN) 
317 Hậu Giang, phường 5, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần lót (bằng vải không dệt).  
 
 

(210) 4-2012-28590 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Trung (VN)
Khu phố Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu nhớt; gas (nhiên liệu); than (nhiên 
liệu); xăng. 

 

Nhóm 06: Vỏ bình gas; bồn chứa gas; bồn chứa xăng; bồn chứa dầu (tất cả làm bằng kim loại). 
 
 

(210) 4-2012-28592 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Mton Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 5, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-28594 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.2; 6.1.2; A6.19.9; 
11.3.14; A11.3.4; A11.3.9; A11.3.10 

(591) Đỏ, vàng, tím, trắng, xanh dương, xanh lá
(731) Hộ kinh doanh Trần Minh Mẫn  

(VN) 
Số 72/A ấp 1, xã Phú Nhuận, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2012-28595 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 25.7.20; 
2.5.3; A11.3.20; 5.9.24 

(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu, da cam, vàng, xanh lá 
cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Tín    (VN) 
26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28596 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 1.15.11; 2.7.12; 
A6.19.11; 26.13.25 

(591) Xanh sẫm, xanh cô ban, xanh lá cây, 
vàng, da cam, nâu, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Tín    (VN) 
26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-28597 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 26.1.1; 
A1.1.5; 5.1.3; A5.1.5; 25.1.6; 9.1.10; 
2.9.22 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đỏ nhạt, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dược phẩm 
Thiên Nam   (VN) 
Số 103 C2, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28598 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh  (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28599 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28600 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28601 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-28602 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-28603 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chế phẩm vệ 

sinh cá nhân không chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-28604 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-28605 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
P205-Y2 tập thể Bộ Y Tế, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện, não, nội soi và 
siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem đưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-28606 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh    (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28607 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh    (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28608 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh    (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28609 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh    (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28610 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh    (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28611 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh    (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28612 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.11; A26.11.12; A26.11.25 
(731) Công ty TNHH dịch vụ công 

nghệ thông tin Prism  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà YOKO, 41 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); chương trình trò chơi máy vi 
tính; chương trình điều hành máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm cỏ thể tải xuống được; thiết 
bị ngoại vi máy vi tinh. 
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Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) máy tính, phần mềm máy vi tính và các bộ phận riêng lẻ 
của máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 37: Cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính; bảo trì và sửa chữa máy vi 
tính. 

 
Nhóm 42: Khôi phục cơ sở dữ liệu máy vi tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; cho thuê máy 
vi tính; tư vần phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phầm mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy 
tính; dịch vụ bảo vệ máy tính khỏi virus; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu và dữ liệu 
của chương trình máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-28616 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.7.20; 3.7.21; A3.7.24; 
3.7.20 

(591) Nâu, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bí Quyết Tự 
Nhiên  (VN) 
Số 42 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 
17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; 
dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28617 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.7.20; 3.7.21; A3.7.24; 
3.7.20 

(591) Nâu, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bí Quyết Tự 
Nhiên   (VN) 
Số 42 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 
17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; 
dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1489 

(210) 4-2012-28618 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, cam, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trầm Hương 
Genki  (VN) 
Số 542 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược. 
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; 
dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28619 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.11.2; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, cam, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trầm Hương 
Genki   (VN) 
Số 542 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược.  
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; 
dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28620 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh ngọc, vàng 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Triển 

Vọng  (VN) 
Số 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, tư vấn và môi giới bất động 

sản.  
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(210) 4-2012-28624 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Trường 
Sơn  (VN) 
Xóm 4, Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn  
 
 

(210) 4-2012-28625 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 24.9.1; 24.9.3; 9.7.1 
(731) Nguyễn Trọng Giáp  (VN) 

Số 68, ngõ 162 A, Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp từ; nồi dùng điện; chảo dùng điện; ấm đun nước dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga, bếp điện, bếp từ, nồi, chảo, ấm đun nước. 
 
 

(210) 4-2012-28627 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Nguyễn Văn Khương   (VN) 
99 ngõ 180, đường Nguyễn Lương Bằng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; da thuộc; ví đựng tiền; va li; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo da; dép; giầy; đế cho đồ đi chân; mũi giày dép; găng tay (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-28630 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.10; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, ghi 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng [không chứa dược chất]; chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng [không 
chứa dược chất].  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi ([không phải là 
dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10], không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ 
dùng để làm sạch và bảo vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm, hộp đựng bàn chải 
đánh răng và hộp đựng tăm, không làm bằng kim lỏại quý; tơ sợi dùng cho răng [không 
dùng cho mục đích y tế], dụng cụ (vật dụng) dùng cho nhà vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-28632 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Nam Hà Nội (Simex)  (VN) 
497 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; cà phê hòa tan; trà; ca cao. 

 
 

(210) 4-2012-28634 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Kiều My  (VN) 
Số 357, ấp Hội Xuân, thị trấn Tầm Vu, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước trái cây (thức uống giải khát); nước thanh long 

lên men (thức uống giải khát); nước trái cây lên men (thức uống giải khát). 
 
 

(210) 4-2012-28635 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, trắng
(731) Cơ sở Lập Thành  (VN) 

Số 202, đường Nguyễn Huệ, khu vực 6, 
phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh 
Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh pía; bánh trung thu; bánh dừa; bánh bột đậu; bánh mặn. 
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(210) 4-2012-28636 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 1.3.1; 6.1.2; A6.1.4; A26.11.12; 
25.7.20; 3.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, ghi 
xám 

(731) Hiệp hội chăn nuôi, chế biến 
và tiêu thụ gà đồi thị xã Chí 
Linh  (VN) 
Khu Tân An, phường Bến Tắm, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà như giò gà, ruốc gà. 
 

Nhóm 31: Gà giống, gà nuôi thịt, gà đẻ (còn sống). 
 
 

(210) 4-2012-28637 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; 
5.3.11; A5.3.13 

(731) Công ty TNHH Thế Thảnh   (VN) 
Thị Trấn Khoái Châu, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chăn, ga, gối, đệm.  
 
 

(210) 4-2012-28638 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 1.5.1; 1.3.1; 25.7.20; 4.3.3; 
1.15.11; 25.1.6; 9.1.10; 25.7.25; 
26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, vàng đồng, xanh 
(731) Đỗ Mạnh Phong  (VN) 

Thôn Phương Điếm, thị trấn Gia Lộc, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang đốt). 
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(210) 4-2012-28639 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Nha Bảo  (VN) 
536/32/4 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế như: găng tay khám, găng tay phẫu thuật, dây truyền dịch, bơm 
kim tiêm, ống nội khí quản. 

 
 

(210) 4-2012-28641 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty liên doanh Meyer - 
BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28642 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Vật liệu xây 
dựng Kỹ thuật Cao  (VN) 
Km 9, Quán Toan, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là xi măng. 
 
 

(210) 4-2012-28648 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A1.1.3; 4.3.3 
(591) Trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Huyền Anh  
(VN) 
Thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ; vận tải hành khách đường bộ bằng xe tắc xi; vận 
tải hàng hóa bằng đường bộ theo hợp đồng; cho thuê xe.  
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(210) 4-2012-28649 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 6.1.2; A6.1.4 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chè Vân Shan (VN)
Số nhà 35, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc 
Lai, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ. 
 

Nhóm 30: Trà (chè) 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2012-28650 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; A1.1.2; 
26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sơn Vinano   (VN) 
24A1, Bộ Tư Lệnh Thông Tin, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 

(210) 4-2012-28652 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.4; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
SOA Việt Nam  (VN) 
Số 21, ngõ 42/82 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Camera giám sát. 
 
 

(210) 4-2012-28653 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23 
(731) ZHEJIANG LAISIAO ELECTRICAL 

APPLIANCE CO.,LTD.  (CN) 
Industrial Park, Wangdian Town, Jiaxing 
City, Zhejiang Province, 314011, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đối nóng]; buồng tắm gương sen [có vách 
ngăn đóng kín]; thiết bị sinh hơi nóng của bồn tắm; đèn; thiết bị lọc không khí; thiết bị 
làm nóng không khí; thiết bị sưởi ấm; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; lò 
sưởi, dùng điện; thiết bị tích nhiệt. 

 
 

(210) 4-2012-28654 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ORACLECOSMETIC CO.,LTD.   (KR) 
#501, 1189, Dunsan2-dong, Seo-gu 
Daejeon-Si, KOREA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang 
điểm; dầu dưỡng thể; nước thơm dùng để dưỡng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho 
người thon thả; chế phẩm mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm làm sạch cho da.  

 
 

(210) 4-2012-28655 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 6.1.2; A6.1.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Ong Tam Đảo  

(VN) 
Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 30: Mật ong; keo ong dùng làm thực phẩm cho người; sữa ong chúa dùng làm thực 
phẩm cho người (không dùng cho ngành y); tinh nghệ dùng làm thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28656 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
trang thiết bị y tế Việt Đức  
(VN) 
24 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; que thử thai; miếng dán chườm lạnh dùng để làm mát, hạ sốt 
(không tắm thuốc); miếng dán chống say tàu xe (không tẩm thuốc); khẩu trang y tế.  
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(210) 4-2012-28657 (220) 18.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Vụ   (VN)
Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Chả lợn; giò lợn; lạp xưởng; thịt lợn khô; thịt bò khô; thịt trâu khô.  
 
 

(210) 4-2012-28659 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Delta Centre 

Việt Nam   (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xây dựng, keo dán công nghiệp, chất chống thấm, chất dính dùng 
trong công nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô. 

 

Nhóm 02: Sơn và chất phủ (sơn), nhựa tự nhiên dạng thô. 
 
 

(210) 4-2012-28661 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 25.7.20; 5.3.11; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rau an toàn 
Đà Lạt Xanh V.P  (VN) 
Thôn Tân Trung, xã Tân Hội, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Rau, hoa, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ rau, hoa, quả tươi.  
 
 

(210) 4-2012-28662 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 9.1.10; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

trắng, xanh dương đậm 
(731) Trường đại học Nông Nghiệp 

Hà Nội   (VN) 
Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Trà (thực phẩm chức năng). 
 
 

(210) 4-2012-28664 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 1.3.1; 25.7.20; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và phát 
triển thương mại Tân Phát (VN)
Số 126, ngõ 116, đường 70, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh cụ thể là: bộ sen tắm, bộ vòi tắm, 
bộ xịt vệ sinh, chậu rửa bát bằng inốc thuộc thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bình nước nóng đun 
bằng điện sử dụng trong phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện phòng tắm cụ thể: khay xà phòng tắm bằng inốc; vòng treo khăn 
tắm làm bằng inốc; giá để giấy vệ sinh làm bằng inốc; thanh treo khăn mặt làm bằng inốc, 
giá để đựng cốc đánh răng làm bằng inốc. 

 
 

(210) 4-2012-28666 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.5.3; 26.11.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Yes  (VN) 
P. 606, tòa nhà Indochina, số 4, đường 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 01, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm: sách; catalô; tờ rơi; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; áp phích quảng 
cáo; tờ rơi, tờ rao hàng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2012-28667 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.1.2; 
5.7.13; A5.7.23; A5.1.5; A5.1.6; 1.15.1; 
A26.11.12 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 
chàm, tím 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

đào tạo Hoà Thuận Phát   (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự ; tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; dịch thuật; thông tin giáo dục. 

 
 

(210) 4-2012-28668 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.5; 25.1.25; 9.7.1; A9.7.22 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
đào tạo Hoà Thuận Phát  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo thực hành; trường mẫu giáo. 

 

(210) 4-2012-28670 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED  (IN) 
Regent Chambers, 7th Floor, Jamnalal 
Bajaj Marg, 208 Nariman Point, 
Mumbai, 400 021, India  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất nhuộm đa dụng.  
 
 

(210) 4-2012-28672 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-28673 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gia Thiên 
Phát  (VN) 
Số 31, ngõ 97, ngách 24/1 Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn giấy các loại; giấy nhà vệ sinh. 
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(210) 4-2012-28674 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Trần Đình Hải  (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-28675 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  (540) 

  

(731) Trần Đình Hải   (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-28676 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 4.3.3; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trần Đình Hải  (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-28677 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; 2.9.19; 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trần Đình Hải  (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ em); thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh. 
 

Nhóm 24: Khăn lau bằng vải (khăn sữa); vải không dệt (khăn ướt); màn chống muỗi (màn 
chụp). 
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(210) 4-2012-28678 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trần Đình Hải  (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ em); thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 24: Khăn lau bằng vải (khăn sữa); vải không dệt (khăn ướt); màn chống muỗi (màn chụp).  
 
 

(210) 4-2012-28679 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A1.5.3; 5.5.1; 5.3.20 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 
nhập khẩu Gia Bảo  (VN) 
222 tỉnh lộ 15, tổ 26, ấp Phú Hòa, xã Phú 
Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Mì, nui, bún, bánh tráng. 
 
 

(210) 4-2012-28680 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 7.1.6; A26.4.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tư vấn 
xây dựng Hoàng Khoa  (VN) 
Số 10A, Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch (vật liệu xây dựng phi kim loại). 
 
 

(210) 4-2012-28686 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.3.11; A5.3.13; A2.1.23; 
A2.3.23; A2.5.23; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Hưng Thành Phát   (VN) 
Số 298 đường Mỹ Đình, thôn Nhân Mỹ, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán băng vệ sinh phụ nữ.  
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(210) 4-2012-28688 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Nguyễn Đức Hoàng  (VN) 
32/36/36 đường Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-28689 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 18.3.21; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại vận tải Minh Minh  
(VN) 
Số 332 Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xăng dầu.  
 
 

(210) 4-2012-28690 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Gia Phan  (VN) 
Số 259B, đường Lê Hồng Phong, khóm 7, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng cho mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28691 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Gia Phan   (VN) 
Số 259B, đường Lê Hồng Phong, khóm 7, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng cho mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-28692 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Gia Phan   (VN) 
Số 259B, đường Lê Hồng Phong, khóm 7, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng cho mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-28693 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; A1.1.2; 26.13.25 
(591) Tím, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Ngôi 
Sao Đại Dương  (VN) 
Số 112 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-28694 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A25.3.25; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nông lâm sản 
Tiên Phước  (VN) 
Số 158, ngõ 149, đường Hồ Tùng Mậu, 
thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo, chế phẩm dược dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-28695 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông lâm sản 
Tiên Phước  (VN) 
Số 158 ngõ 149 đường Hồ Tùng Mậu, thị 
trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; chế phẩm dược, dược phẩm. 
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(210) 4-2012-28696 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông lâm sản 
Tiên Phước   (VN) 
Số 158 ngõ 149 đường Hồ Tùng Mậu, thị 
trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; chế phẩm dược, dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28697 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, xanh cốm, vàng cam, đen, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông lâm sản 
Tiên Phước   (VN) 
Số 158, ngõ 149, đường Hồ Tùng Mậu, 
thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo, chế phẩm dược, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28699 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.13.25; 26.4.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Khưu Chí Đại  (VN) 

13 đường 3-2, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thịt quay, giò chả, mua bán bánh mì bánh bao.  
 
 

(210) 4-2012-28700 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 
nhân] và chế phẩm chống chảy mồ hôi [dùng cho cá nhân]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóe; keo xịt tóc; phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ 
phẩm]; nước bóng tóc [mỹ phẩm]; đầu tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
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lỏng dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa dược chất]; 
chế phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm làm 
khỏe tóc [không chứa được chất]; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-28703 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.25; 5.1.3; A5.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư công 

nghệ và thương mại Bảo Trâm  
(VN) 
Thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc không khí. 
 
 

(210) 4-2012-28704 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.7.20; 25.7.25; 5.5.19 
(591) Hồng sẫm, hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

xanh tím, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu 

vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28705 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 2.1.1 
(591) Đỏ vàng, vàng sẫm, xanh dương sẫm, 

xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28706 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ sẫm, đỏ, vàng, da cam, xanh dương 

sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu và 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28707 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, vàng, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu và 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28708 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương sẫm, vàng, 

da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu và 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28709 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28710 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28711 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28712 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28713 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28714 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28715 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.    (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28716 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE.,LTD.    (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28717 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa tươi, sữa chua, pho mai.  

 
 

(210) 4-2012-28718 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa tươi, sữa chua, pho mai.  

 
 

(210) 4-2012-28719 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 1.17.11; A26.11.12; 26.1.2; 
A26.11.25; A1.1.4; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng, 
xanh dương, đỏ, xanh dương đậm, vàng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ An Bình 
Hưng Phát   (VN) 
Số 18, ĐX 117, tổ 51, ấp 7, xã Tân An, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2012-28720 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Tuấn Hằng  (VN)

Khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt tươi sống: gà, vịt, bò, lợn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt tươi sống (gà, vịt, bò, lợn).  
 
 

(210) 4-2012-28721 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-28723 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tuấn Anh  (VN) 
577 Trường Chinh, Quán Trữ, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường. 
 
 

(210) 4-2012-28724 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Giang Long Anh Em  (VN) 
108/2/4 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động.  
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(210) 4-2012-28725 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; ; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ tin học Thuận Tiến  (VN) 
55/17/20B Thành Mỹ, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, linh kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-28726 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-28728 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ may mặc 
An Thành  (VN) 
39/7 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-28729 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng chanh, đen, trắng 
(731) TROPICANA PRODUCTS, INC.    (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 
34208, United States of America   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đổ uống. 
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(210) 4-2012-28730 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14; 
A26.11.12; 1.15.23; 25.7.20; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, vàng chanh, vàng, đỏ cam, 
vàng, trắng 

(731) TROPICANA PRODUCTS,INC.   (US) 
1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 
34208, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đổ uống. 
 
 

(210) 4-2012-28731 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.2; 26.1.2; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO.,LTD.   (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống trái cây; nước ép trái cây (đồ uống); nước rau ép [đồ uống]; đồ uống 

trái cây không cồn được bổ sung thêm khoáng chất và vitamin, không dùng cho mục đích 
y tế; đồ uống không cồn có hương vị được bổ sung thêm khoáng chất và vitamin, không 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn giúp cho cơ thể hồi phục, tỉnh táo và sảng 
khoái, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn; nước tăng lực (đồ uống không 
cồn và không dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2012-28734 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Tầm Cao Mới  (VN)
Số 21 đường số 4, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và công cộng. 
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(210) 4-2012-28735 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.6; 9.1.10; 2.3.22; 26.1.1; 
5.1.3; A5.1.8; 5.7.21; 5.3.16; 5.5.16; 
25.1.25 

(591) Vàng đồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng 
cam, đen, trắng, đỏ, xanh nõn chuối, vàng 
nhạt, vàng đồng nhạt, hồng nhạt, xanh 
dương, xanh da trời, xanh da trời nhạt, hồng

(731) Hộ kinh doanh Minh Thành  
(VN) 
85 Bình Trị Đông, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2012-28737 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) 1. FREMANTLE MEDIA LIMITED  (GB)
1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom  
2. SIMCO LIMITED   (GB) 
9 Derry Street, London W8 5HY, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục; dịch vụ tổ chức, trình diễn và sản xuất chương 
trình biểu diễn, các buổi biểu diễn trựe tiếp và các sự kiện có sự tham gia của khán giả; 
dịch vụ sản xuất, giới thiệu và cho thuê các chương trình phát thanh và truyền hình, phim, 
băng đĩa ghi âm và ghi hình; dịch vụ giải trí tương tác được dùng với điện thoại di động; 
dịch vụ trò chơi trên mạng internet; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số và các trò chơi may 
mắn; dịch vụ cung cấp các đoạn video ngắn thông qua các mạng di động hoặc mạng máy 
tính dùng cho mục đích giải trí và/hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-28738 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) DIAGEO SCOTLAND LIMITED   (GB) 
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
Edinburgh, EH12 9DT, Scotland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia); rượu uýt ki, rượu uýt ki trên cơ sở đồ uống có 
cồn. 
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(210) 4-2012-28739 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 6.1.2; A6.1.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) MONTAGNE OUTDOORS S.A.   (AR) 

Av. Cãrdoba 5358, Buenos Aires, 
Argentina  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-28740 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; 5.7.13; 5.7.21; 26.13.25 
(591) Đen, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguồn Sống 
Đích Thực  (VN) 
Số 9, phố Trần Huy Liệu, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-28741 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Viettex  
(VN) 
Số 14 phố Trần Bình, tổ 48, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Bao gồm quần áo, trang phục, tất dệt kim.  

 
 

(210) 4-2012-28742 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Viettex  
(VN) 
Số 14, phố Trần Bình, tổ 48, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Bao gồm quần áo, trang phục, tất dệt kim.  
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(210) 4-2012-28743 (220) 19.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Viettex  
(VN) 
Số 14, phố Trần Bình, tổ 48, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Bao gồm quần áo, trang phục, tất dệt kim.  
 
 

(210) 4-2012-28744 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; 7.1.24 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, đen, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Hoàn Mỹ  (VN) 
Khóm 1, phường 8, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán căn hộ; mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-28745 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh quán hải sản 

Cầu Tréo  (VN) 
ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (quán ăn hải sản). 
 
 

(210) 4-2012-28746 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A1.1.5; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Sơn Thị Kiều 

Trang  (VN) 
ấp Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-28747 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 
giống Thành Liêm  (VN) 
ấp ¤ Dài, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 
 

(210) 4-2012-28749 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.25; 26.1.1; A1.1.5; 5.5.19; 25.1.25; 
A5.5.20; 25.1.6; 9.1.10; 3.9.1; 15.7.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ hàng không sân bay 
Tân Sơn Nhất    (VN) 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chế biến, bao gồm: các loại nước mắm, các loại nguyên 
liệu để chế biến nước mắm.  

 
 

(210) 4-2012-28750 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13; 
26.13.25 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ hàng không sân bay 
Tân Sơn Nhất    (VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí, báo và các ấn phẩm in trên giấy  
 

Nhóm 35: Dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm; dịch vụ quảng cáo qua 
tạp chí, báo và các loại ấn phẩm; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo.  
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(210) 4-2012-28751 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13; 
26.13.25 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ hàng không sân bay 
Tân Sơn Nhất    (VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-28752 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13; 26.13.25
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ hàng không sân bay 
Tân Sơn Nhất   (VN) 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công - mỹ nghệ, hàng lưu niệm.  

 
 

(210) 4-2012-28753 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Dư Gia  (VN) 
191/2/6 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 

nước lau sàn nhà. 
 
 

(210) 4-2012-28754 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Dư Gia   (VN) 
191/2/6 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; 
nước lau sàn nhà. 

 
 

(210) 4-2012-28755 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  
(VN) 
81/3 ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô, rau quả sấy khô, rau quả nấu chín, khoai tây lát mỏng rán, 

mứt ướt. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, cà phê, ca cao, gạo, gia vị thực phẩm, nước xốt cho món trộn. 
 
 

(210) 4-2012-28756 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  
(VN) 
81/3 ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau quả sấy khô; rau quả nấu chín; khoai tây lát mỏng rán; 

mứt ướt.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; gạo; gia vị thực phẩm; nước xốt cho món trộn. 
 
 

(210) 4-2012-28758 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13; 26.4.4; 
5.3.16; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) HONG KONG AN    (CN) 

No 68, Shangnan Industrial Zone, 
Pingjiang District, Yueyang City, Hunan 
Province, China   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack (bim bim).  
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(210) 4-2012-28759 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A25.1.10; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14; 
26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt 

(731) HONG KONG AN   (CN) 
No 68, Shangnan Industrial Zone, 
Pingjiang District, Yueyang City, Hunan 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack (bim bim).  

 
 

(210) 4-2012-28762 (220) 19.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.2; 25.7.20 (540) 

  

(731) Lý Kim Yến   (VN) 
161C/22A Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-28763 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CASIO KEISANKI KABUSHIKI 
KAISHA (CASIO COMPUTER CO., 
LTD.)   (JP) 
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Từ điển điện tử; chương trình máy vi tính (được ghi sẵn) dùng cho từ điển điện 

tử; bộ nhớ chỉ đọc ra dùng đĩa compact dùng cho từ điển điện tử, thẻ nhớ dùng cho từ điển 
điện tử, tai nghe dùng cho từ điển điện tử; dây cáp của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động 
dùng cho từ điển điện tử; hộp cứng bọc ngoài của từ điển điện tử (là bộ phận gắn liền với 
từ điển điện tử); hộp mềm bọc ngoài của từ điển điện tử (là bộ phận gắn liền với từ điển 
điện tử) vỏ bọc bảo vệ và hộp bảo vệ ngoài của từ điển điện tử (là bộ phận gắn liền với từ 
điền điện tử); pin dùng cho từ điển điện tử; thiết bị sạc pin dùng cho từ điển điện tử; bộ 
nắn điện dòng điện xoay chiều dùng cho từ điển điện tử; máy truyền tin điện tử; máy vi 
tính xách tay; phần mềm máy vi tính được ghi sẵn trên băng từ trên thẻ từ trên đĩa từ trên 
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đĩa quang và trên bộ nhớ chỉ đọc ra dùng đĩa compact máy tính nhỏ trợ giúp cá nhân dùng 
kỹ thuật số; máy vi tính cá nhân điện tử; máy ảnh kỹ thuật số; bộ phận in ảnh của máy 
ảnh kỹ thuật số; máy in dùng cho máy tính; phần mềm máy tính (được ghi sẵn) sử dụng 
để trao đổi dữ liệu giữa máy tính cá nhân với từ điển điện tử, với đồng hồ đeo tay hoặc với 
máy ảnh kỹ thuật số; phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để cập nhật, bổ sung, tải 
truyền và phát các nội dung kỹ thuật số; điện thoại di động; thẻ nhớ bộ nhớ (của máy vi 
tính); tai nghe; pin điện, thiết bị sạc pin, bộ nắn điện dòng điện xoay chiều, bộ nhớ chỉ 
đọc ra dùng đĩa compact và thẻ nhớ lưu trữ âm thanh, hình ảnh, văn bản và dữ liệu, dây 
cáp của thiết bị lưu trữ dữ liệu đi động tệp tin văn bản, dữ liệu, âm nhạc và âm thanh có 
thế tải về được; bút điện tử (cho thiết bị hiển thị), thiết bị lưu trữ dữ liệu; máy tính điện tử; 
máy tính điện tử kỹ thuật cao; xuất bản phẩm điện tử có thế tải xuống, màn hình tinh thể 
lỏng; màn hình (phần cứng máy vi tính); máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); ô đĩa quang 
(dùng cho máy vi tính); máy thu băng âm thanh; đầu máy quay đĩa, đâu máy ghi đĩa; máy 
in nhãn điện tử (nối liền với máy vi tính); thiết bị và dụng cụ dẫn đường cho ô tô (máy vi 
tính trên xe ô tô); máy chiếu phim (thiết bị chiếu hình), thiết bị hiển thị hình ảnh, thiết bị 
và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quay phim điện ánh, quang học, cân, đo, báo 
hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích điều chỉnh hoặc điều khiến năng lượng điện, thiết 
bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu; máy tính tiền, máy tính; thiết bị xừ lý dữ liệu và máy vi tính, phần mềm máy 
tính (được ghi sẵn); thiết bị dập lửa.  

 
 

(210) 4-2012-28764 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) COSMETICS LIMITED    (BS) 

Suite 104A Saffrey Square Nassau 
Bahamas   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm không chứa thuốc; phấn (trang điểm), kem (mỹ phẩm) và 

nước thơm (mỹ phẩm) tất cả dùng cho mặt, tay và toàn thân, nước sơn móng; chất tẩy 
nước sơn móng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm và tăm 
bằng vòi hoa sen; chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ phấm); chế phấm cạo râu và chÓ phẩm bôi 
sau khi cạo râu; nước hoa; nước hoa cô-lô-nhơ; nước thơm để xức sau khi tắm, nước thơm 
cô-lô-nhơ (mỹ phẩm), chất khử mùi (chế phẩm vệ sinh thân thể) và chất chống đổ mồ hôi 
(chế phẩm vệ sinh thân thể) dùng cho cá nhân; tinh dầu; chế phẩm hương liệu thơm dùng 
để xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế), thuốc đánh răng.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ điều trị chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ thẩm mỹ 
viện tóc; dịch vụ cắt sửa và chăm sóc móng tay chân, dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng 
nước khoáng nông; dịch vụ tăm nước suối khoáng (dịch vụ chăm sóc sức khỏe), dịch vụ 
trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ làm rụng lông và làm điện 
phân chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ viện); dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan 
đến các lĩnh vực nêu trên đến chăm sóe sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.  
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(210) 4-2012-28765 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 

dụng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại.  
 
 

(210) 4-2012-28766 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 

dụng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại.  
 
 

(210) 4-2012-28767 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt  
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ. 
 

Nhóm 11: Thiết bị gia dụng, nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc. 
 
 

(210) 4-2012-28768 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 

dụng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại.  
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1521 

(210) 4-2012-28769 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc.  
 
 

(210) 4-2012-28770 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tóc.  
 
 

(210) 4-2012-28771 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc.  
 
 

(210) 4-2012-28772 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 25.1.25; A5.5.20; 25.7.20; 
25.7.25; 2.9.1 

(591) Nâu, trắng 
(731) Nguyễn Như Chương   (VN) 

112 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý các toà nhà (quản lý bất động sản); thuê và cho thuê các tòa nhà; môi 
giới bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng trọ; dịch vụ cho thuê căn hộ. 
 
 

(210) 4-2012-28773 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; 26.11.1; A19.13.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2 khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28776 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Cam, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc  (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28777 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc  (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn ưống. 
 
 

(210) 4-2012-28778 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Cam, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc  (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28779 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28780 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28781 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28782 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28783 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28784 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

 

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28785 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-28786 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28787 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

 

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28788 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-28789 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Trương Thị Thanh Trúc   (VN) 
28-30, L1 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 
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(210) 4-2012-28790 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nông sản chế biến thuộc nhóm này như: chuối khô, mít khô, khoai lang khô, 

khoai tây khô. 
 

(210) 4-2012-28791 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nông sản chế biến thuộc nhóm này như: chuối khô, mít khô, khoai lang khô, 

khoai tây khô. 
 
 

(210) 4-2012-28792 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nông chế biến thuộc nhóm này như: chuối khô, mít khô, khoai lang khô, khoai 

tây khô. 
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(210) 4-2012-28793 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Nâu nhạt (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 
Danh  (VN) 
73/12 Tân Hải, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn năng lượng điện: dây dẫn điện, vật liệu 
cho mạch điện chính [dây, dây cáp]. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
 
 

(210) 4-2012-28794 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.17.5; 26.4.2; 26.4.4; 24.13.1 
(591) Trắng ghi, nâu nhạt, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 
Danh  (VN) 
73/12 Tân Hải, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn năng lượng điện: dây dẫn điện, vật liệu 
cho mạch điện chính [dây, dây cáp].  

 
 

(210) 4-2012-28795 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Fugi  
(VN) 
Số 38 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); chất liên kết cho kem lạnh; 
kem tráng miệng (bánh kẹo); bột cho kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh). 

 
 

(210) 4-2012-28796 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Fugi  
(VN) 
Số 38 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa chua là chủ yếu; sữa đậu nành; sản 
phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn.  

 
 

(210) 4-2012-28798 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thanh Huyền   (VN) 
Số 24, ngõ 278, tổ 25, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 
 

(210) 4-2012-28799 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Công nghệ 
Điện toán và Truyền thông  
(VN) 
Số 10/328 phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; khuôn cửa bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; khuôn cửa không bằng kim loại; kính tấm [cửa sổ] 
dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán thiết bị ngoại vi máy vi tính; mua bán thiết bị 
bộ nhớ máy vi tính; mua bán chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 
mua bán cửa ra vào bằng kim loại; mua bán cửa không bằng kim loại.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
phân tích hệ thong máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cài đặt phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-28800 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.7.20; A26.11.12; 26.11.1; 6.1.2; 
A6.1.4; 5.1.3; A5.1.5; A5.1.6 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Lang Thị Quynh  (VN) 
Khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện 
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; rễ cây thuốc; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thuốc bóp phong thấp. 
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(210) 4-2012-28807 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.7.23; 26.4.2; 2.9.1; 5.7.21; A26.11.12
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh đọt chuối, xanh lá, 

nâu sáng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Song Phát TH   (VN) 
31B Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-28808 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 2.9.1; 5.7.21; A5.7.23; A26.11.12
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh đọt chuối, xanh lá, 

nâu sáng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Song Phát TH  (VN) 
31B Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-28809 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77 đường 7A phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu. 
 
 

(210) 4-2012-28812 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.5.1; 18.5.1; A26.11.12; 1.17.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ ánh Sáng Tương Lai  (VN) 
69/464 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1530 

(210) 4-2012-28813 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nhân 
Hòa  (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc đánh răng, chế phẩm làm sạch, nước hoa, kem mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-28816 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất Thái 
Việt  (VN) 
448/65/53 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2012-28817 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.9.10; A5.11.13; A5.1.16; 5.7.1; 26.13.25
(591) Tím, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Thiên 
Hưng  (VN) 
A8 - 25 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Hạt (hạt giống). 
 
 

(210) 4-2012-28818 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; A26.11.25 
(591) Xanh dương nhạt, đen ánh bạc 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kiện Toàn  (VN) 
Số 16/12/5/2 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa; bao gói hàng hóa.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1531 

(210) 4-2012-28819 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Thực Phẩm 
Xanh   (VN) 
ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì; bún; phở; miến; cháo; bánh tráng để cuốn nem.  
 
 

(210) 4-2012-28820 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Chu Văn Viện  (VN) 
647 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Khám, chữa bệnh răng hàm mặt, nha khoa thẩm mỹ, cấy ghép, lắp đặt răng giả. 
 
 

(210) 4-2012-28822 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kinh doanh nước sạch Hải 
Dương  (VN) 
Số 10, đường Hồng Quang, phường 
Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-28823 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13; 
A5.3.15 

(591) Xanh lá úa, xanh đậm, đỏ, ghi 
(731) Phạm Thị Nhật   (VN) 

Thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 21: Tăm tre, que xiên thịt bằng tre.  
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(210) 4-2012-28824 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển sản 
xuất và thương mại Anh Minh  
(VN) 
Thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-28825 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Huy 
Văn  (VN) 
511/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-28827 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ yến sào Anam  (VN) 
120 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 
đóng hộp. 

 
 

(210) 4-2012-28828 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.1.25; 5.3.11; 
A5.3.13; A3.7.24; 3.7.21; 26.13.25 

(591) Vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ yến sào Anam  (VN) 
120 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 
đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2012-28829 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ yến sào Anam   (VN) 
120 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 

đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2012-28833 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Chí 

Thành  (VN) 
77, KX Gành Hào, khóm 7, phường 7, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong.  
 
 

(210) 4-2012-28834 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-28835 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Âm Thanh Nghệ 

Thuật  (VN) 
142 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; ampli; đầu đĩa; đầu karaoke.  
 

Nhóm 35: Mua bán loa, ampli, đầu đĩa, đầu karaoke.  
 
 

(210) 4-2012-28836 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sa Vi (SAVIPHARM)  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28837 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sa Vi (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28838 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sa Vi (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28839 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sa Vi (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28840 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-28841 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  
(VN) 
Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28842 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  
(VN) 
Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28843 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  
(VN) 
Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-28844 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  
(VN) 
Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-28845 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2012-28846 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2012-28847 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-28848 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-28849 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 25.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

kinh doanh Nhà Xum  (VN) 
1407 khu phố Mỹ Toàn 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản; mua bán bất động 

sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư bất động 
sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; thi công xây dựng công trình dân dụng; trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-28850 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 1.3.1; A26.11.12; 1.15.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hiền Nhân Đức  (VN) 
K4/191, ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2012-28851 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)
111 - 113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2012-28852 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  (GB)
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2012-28853 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

White Glove   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)  Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng; găng tay làm vườn; găng tay để đánh bóng.  
 
 

(210) 4-2012-28854 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13; 5.3.16; 
25.7.20 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

White Glove  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)  Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng; găng tay làm vườn; găng tay để đánh bóng.  
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(210) 4-2012-28855 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm Fugi  

(VN) 
Số 38 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa chua là chủ yếu; sữa đậu nành; sản 

phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn.   
 

Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); chất liên kết cho kem lạnh; 
kem tráng miệng (bánh kẹo); bột cho kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh).   

 
 

(210) 4-2012-28856 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Fugi  
(VN) 
Số 38 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa chua là chủ yếu; sữa đậu nành; sản 

phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn.   
 

Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); chất liên kết cho kem lạnh; 
kem tráng miệng (bánh kẹo); bột cho kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh).  

 

(210) 4-2012-28857 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.13.25 
(731) GIANT SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.  

(TW) 
No. 178, Su Chou Lane, Pu Luen Vill., 
Shiow Sui Township, Changhua County 
504, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa; khóa bằng kim loại cho 

cửa ra vào; khóa móc; khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa bằng kim loại cho xe mô tô.  
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(210) 4-2012-28858 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) GIANT SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.  

(TW) 
No. 178, Su Chou Lane, Pu Luen Vill., 
Shiow Sui Township, Changhua County 
504, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa; khóa bằng kim loại cho 
cửa ra vào; khóa móc; khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa bằng kim loại cho xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2012-28859 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(731) GIANT SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.  

(TW) 
No. 178, Su Chou Lane, Pu Luen Vill., 
Shiow Sui Township, Changhua County 
504, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa; khóa bằng kim loại cho 
cửa ra vào; khóa móc; khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa bằng kim loại cho xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2012-28860 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HOME BOX OFFICE,INC.  (US) 
1100 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, U.S.A. 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ giải trí bằng chương trình truyền hình cáp, 
dịch vụ giải trí bằng chương trình truyền hình chất lượng cao hay phải trả phí, và dịch vụ 
cho thuê các chương trình truyền hình. 

 
 

(210) 4-2012-28862 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 3.7.21; A3.7.24; 3.7.20; 5.3.11; 
5.3.16 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, nâu 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hùng 

Nam   (VN) 
28/31 Nam Hồ, phường 11, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục dệt len  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trang phục dệt len.  
 
 

(210) 4-2012-28863 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hưng Thịnh   (VN) 
Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện 
Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu; bộ phận lọc gió - chi tiết của ôtô.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng và các thiết bị cho ôtô như: gương chiếu hậu, bộ phần lọc 
gió - chi tiết của ô tô, đèn chiếu hậu, lốp xe kính chắn gió.  

 
 

(210) 4-2012-28866 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.15.25 
(591) Tím, tím nhạt, xanh dương nhạt, nâu 

nhạt, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

xây dựng Hoài Bão  (VN) 
82 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Kim bấm; kẹp giấy; kẹp bướm; giấy; bút (viết); dụng cụ dập ghim (tất cả là đồ 

dùng văn phòng). 
 
 

(210) 4-2012-28867 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ kỹ 
thuật Hoàng Hùng   (VN) 
Số 332 đường 30/4, phường Rạch Dừa, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa chén bát (chậu rửa gắn cố định); chậu rửa mặt (bộ phận của hệ thống 

vệ sinh); vòi nước; bồn tắm; bồn cầu.  
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(210) 4-2012-28868 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.11.1; 26.3.23; 6.1.2 
(591) Xanh lục, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Duy Thái 
Anh  (VN) 
72/9/11 đường số 30, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Canxi cacbonat. 

 
 

(210) 4-2012-28869 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 15.7.1 
(591) Đen, xám, đỏ, vàng 
(731) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại (ngoại trừ khoá điện) 

 
 

(210) 4-2012-28870 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Đỗ Thanh Hải  (VN) 

Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm: tấm cốt pha (không bằng kím loại); 

tẳm gỗ lát; tấm trần nhựa; tấm trần bằng gỗ; tấm vách bằng nhựa; tấm gỗ ghép dùng cho 
xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm: tấm cốt pha 
(không bằng kim loại), tấm gỗ lát, tấm trần nhựa, tấm trần bằng gỗ, tấm vách bằng nhựa, 
tấm gỗ ghép dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2012-28872 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mi Ra  
(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2012-28873 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mi Ra  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm; mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da. 

 
 

(210) 4-2012-28874 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.1; 2.3.11; A2.3.24 
(731) ROYAL FOODS COMPANY LIMITED  

(TH) 
1547/25-26 New Petchburi Road, 
Kwaeng Makkasan, Khet Rachthewi, 
Bangkok 10240, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá xácdin sốt cà chua.  
 
 

(210) 4-2012-28875 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Thiên Phúc Hưng  
(VN) 
Số 127 Phan Văn Trường, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: ống đồng. 
 
 

(210) 4-2012-28876 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.4.2; 26.4.9; 25.7.20; 
7.1.24 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây
(731) Doanh nghiệp tư nhân thức 

ăn gia súc Thủy - Vân  (VN) 
Khóm 2, phường 9, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho thủy sản. 
 
 

(210) 4-2012-28877 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 24.15.1; 24.15.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Hộ kinh doanh ái Xuân  (VN) 

130 Nguyễn Đáng, khóm 1, phường 7, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình như: nồi, xoong, bát, đũa, 
chậu rửa. 

 
 

(210) 4-2012-28878 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 9.9.1; A9.9.15; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xám, xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - TM - XNK Phước 
Thạnh  (VN) 
ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày da thời trang. 
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(210) 4-2012-28879 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.2; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Déjà Vu Huỳnh 

Kha  (VN) 
ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-28880 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hoàng Tùng  (VN) 
Tổ 1, phường Nông Tiến, thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy lọc nước.  
 
 

(210) 4-2012-28881 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KANEKA CORPORATION  (JP) 
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi dạng bột; thức ăn cho vật nuôi trong 
nhà.  

 
 

(210) 4-2012-28882 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KANEKA CORPORATION (JP)    (JP) 
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; dược phẩm dùng để ăn kiêng; thực phẩm ăn 
kiêng phù hợp với mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp với mục đích y tế: dược phấm, 
chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 
cho thực phẩm ở dạng viên, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, đạng bột mịn, dạng đặc quánh, 
dạng lỏng và dạng bột chứa ubiquinol là thành phần chính.  

 
 

(210) 4-2012-28883 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25; 24.13.1 
(731) KANEKA CORPORATION (JP)  (JP) 

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; dược phẩm dùng để ăn kiêng; thực phẩm ăn 

kiêng phù hợp với mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hơp với mục đích y tế; d−ơc phẩm, 
chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 
cho thực phẩm ở dạng viên, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng bột mịn, dạng đặc quánh, 
dạng lỏng và dạng bột chứa ubiquinol là thành phần chính.  

 
 

(210) 4-2012-28884 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Mặt Trời Mọc  (VN)
123/24 Phan Anh, tổ 136, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, xe máy, động cơ cho xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe 

máy.  
 
 

(210) 4-2012-28886 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) TOYOKO INN CO.,LTD.   (JP) 

1-7-4, Shin-Kamata Ota-ku, Tokyo 144-
0054, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ 

hoặc những nơi tương tự]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho 
thuê phòng họp hội nghị; cho thuê trang thiết bị cho triển lãm, cụ thể là cho thuê lều trại, 
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cho thuê thiết bị phân phối nước uống, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh.  

 
 

(210) 4-2012-28887 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) TOYOKO INN CO.,LTD.   (JP) 

1-7-4, Shin-Kamata Ota-ku, Tokyo 144-
0054, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ 

hoặc những nơi tương tự]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho 
thuê phòng họp hội nghị; cho thuê trang thiết bị cho triển lãm, cụ thể là cho thuê lều trại, 
cho thuê thiết bị phân phối nước uống, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh.  

 
 

(210) 4-2012-28888 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TOYOKO INN CO.,LTD.    (JP) 
1-7-4, Shin-Kamata Ota-ku, Tokyo 144-
0054, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ 

hoặc những nơi tương tự]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho 
thuê phòng họp hội nghị; cho thuê trang thiết bị cho triển lãm, cụ thể là cho thuê lều trại, 
cho thuê thiết bị phân phối nước uống cho thuê ghê, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh. 

 
 

(210) 4-2012-28889 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TOYOKO INN CO.,LTD.   (JP) 
1-7-4, Shin-Kamata Ota-ku, Tokyo 144-
0054, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ 

hoặc những nơi tương tự]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho 
thuê phòng họp hội nghị; cho thuê trang thiết bị cho triển lãm, cụ thể là cho thuê lều trại, 
cho thuê thiết bị phân phối nước uống, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh.  
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(210) 4-2012-28890 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TOYOKO INN CO.,LTD.    (JP) 
1-7-4, Shin-Kamata Ota-ku, Tokyo 144-
0054, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ hoặc 
những nơi tương tự]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê 
phòng họp hội nghị; cho thuê trang thiết bị cho triển lãm, cụ thể là cho thuê lều trại, cho 
thuê thiết bị phân phối nước uống, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh.  

 
 

(210) 4-2012-28891 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TOYOKO INN CO.,LTD.    (JP) 
1-7-4, Shin-Kamata Ota-ku, Tokyo 144-
0054, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ hoặc 
những nơi tương tự]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê 
phòng họp hội nghị; cho thuê trang thiết bị cho triển lãm, cụ thể là cho thuê lều trại, cho 
thuê thiết bị phân phối nước uống, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh.  

 
 

(210) 4-2012-28892 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TOYOKO INN CO.,LTD.    (JP) 
1-7-4, Shin-Kamata Ota-ku, Tokyo 144-
0054, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt trước cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ hoặc 
những nơi tương tự]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê 
phòng họp hội nghị; cho thuê trang thiết bị cho triển lãm, cụ thể là cho thuê lều trại, cho 
thuê thiết bị phân phối nước uống, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh.  

 
 

(210) 4-2012-28893 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HLL LIFECARE LIMITED   (IN) 
HLL Bhavan, Poojappura, 
Thiruvananthapuram - 695 012, Kerala 
State, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Túi đựng máu.  
 
 

(210) 4-2012-28894 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) CHONGQING DICON LIFT CO.,LTD.  
(CN) 
No. 1 Dikang Road Industry Park, 
Nanchuan, Chongqing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ 
khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo thương mại trên 
truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-28895 (220) 20.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.4 
(731) GOLD CHOICE FOOD INDUSTRIES 

SDN BHD   (MY) 
Plot 107, Jalan Perindustrian Bukit 
Minyak 2, Bukit Minyak Industrial Park, 
14100 Seberang Perai Tengah, Penang, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; sản phẩm làm từ ngũ cốc dùng để ăn sáng; ngũ cốc đã chế biến 
dùng làm thực phẩm cho con người; chế phẩm thực vật thay thế cà phê; bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-28896 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ford Thăng 
Long  (VN) 
105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ, trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu 
và bảo dưỡng), rửa xe ô tô.  

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe chở khách; vận tải bằng 
taxi; vận chuyển bằng xe buýt; vận chuyển hành khách.  

 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-28898 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu, bạc 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần di trú Quốc 
tế IMG   (VN) 
Số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, tham quan du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục), tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục, tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội 
thảo [tập huấn]. 

 
 

(210) 4-2012-28899 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 6.1.2; A6.19.9; 5.1.3; 25.1.9; 
26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; A25.1.10; 
5.1.1; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và đồ uống Ca Da 
Co - Đà Lạt  (VN) 
Thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-28902 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A1.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc Tế  
(VN) 
Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm từ bột mì cụ thể là bánh mì, bánh mì tươi, bánh ngọt, bánh quy; 

kẹo. 
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(210) 4-2012-28903 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giám định và 
thương mại CQC Control  (VN) 
Số 39, thôn Kim Thành, xã Kim Sơn, 
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 42: Thẩm định và phân tích kỹ thuật than. 
 
 

(210) 4-2012-28904 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20; 
8.1.19; 6.1.2; A6.19.16; 2.9.1; 5.7.24; 
4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển, 
xanh lá cây, hồng, đỏ, vàng cam, vàng, 
tím, đen 

(731) Perfetti Van Melle S.p.A.   (IT) 
Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 
kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; keo bạc hà; bánh ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm.  

 
 

(210) 4-2012-28905 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 4.3.3; 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần taxi Đại Nam  
(VN) 
Số 2, ngõ 1, thôn Điền Xá, xã Quang 
Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng taxi. 
 
 

(210) 4-2012-28906 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
số Bách Khoa BKC  (VN) 
Số 159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; Máy tính bảng và linh kiện,phụ kiện cho máy tính bảng; tai 
nghe (có dây, không dây); chuột (có dây, không dây) dùng cho máy tính; pin xạc dùng 
cho máy ảnh, điện thoại; máy ảnh, ổ cứng di động. 

 
 

(210) 4-2012-28908 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may Phương 
Thảo   (VN) 
Số 36, tổ 28A, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo đồng phục học sinh; quần áo đồng phục cho các công sở.  
 
 

(210) 4-2012-28909 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồ Quốc Việt (VN)
ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch đất sét nung như: gạch ống, gạch thẻ. 
 
 

(210) 4-2012-28913 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Lucky Star  (VN) 
Số 22, đường Hữu Lê, xã Hữu Hòa, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước; thiết bị để làm sạch nước uống; thiết bị 
chiếu sáng, sưởi nóng; máy điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị 
sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-28914 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu phân phối 
Trân Trọng  (VN) 
451/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2012-28917 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.20; 26.13.25 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, tập huấn và 

hướng dẫn về cuộc sống và cách sống bền vững và việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên 
nhiên.  

 
 

(210) 4-2012-28918 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 2.1.1 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2012-28920 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.6; 9.1.10; 24.1.5; A1.1.3; 26.11.2; 
26.13.25 

(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Kim Lai  
(VN) 
Số 99 phố Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hạt rang xay. 
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(210) 4-2012-28922 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hương Vang  
(VN) 
Số 625 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

(210) 4-2012-28924 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, gạo, gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-28925 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, gạo, gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-28926 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xây dựng SSI  (VN) 
Phòng 311 E2 Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng để làm đẹp cho tóc; tinh dầu; kem mỹ phẩm; nước 

thơm dùng để xức tóc và da; chế phẩm chăm sóc tóc.  
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(210) 4-2012-28927 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Trung Ương 3    (VN) 
115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28928 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Trung Ương 3    (VN) 
115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28929 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 6.1.2; A6.1.4; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ 
(731) MING FAI ENTERPRISE 

INTERNATIONAL CO.,LTD   (HK) 
20th Floor, Laws Commercial Plaza, 788 
Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong 
Kong.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phân phát hàng mẫu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
vi tính; quan hệ công chúng; xuất bản những bài quảng cáo; tiếp thị.  

 
 

(210) 4-2012-28931 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-28933 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1; 25.7.20; 18.3.2; 
18.3.23; A1.1.2; 26.13.25 

(731) Công ty TNHH đầu tư thủy 
sản Huy Thuận  (VN) 
139k, khu phố 3, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 31: Con tôm giống. 
 
 

(210) 4-2012-28935 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 
CO.,LTD.   (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-28936 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 
CO.,LTD.   (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28938 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SEKISUI HOUSE.,LTD.   (JP) 
1-1-88, Oyodonaka Kita-ku, Osaka 531-
0076, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ về tiền tệ; dịch vụ kinh doanh bất 
động sản; dịch vụ tư vấn kinh doanh bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ 
quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, dịch vụ 
môi giới bất động sản.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ thông tin 
về xây dựng; dịch vụ bọc đệm; dịch vụ sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ xây dựng vườn 
hoa và công viên (xây dưng cảnh quan); dịch vụ sửa chữa các công trình xây dựng: dịch 
vụ lắp đặt các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về kiến trúc; dịch vụ thiết kết trang tri nội 
thất; dịch vụ phát triển việc lập các dự án xây dựng; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ 
đo đạc đất đai; dịch vụ trắc địa địa chất.  

 
 

(210) 4-2012-28939 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 

dùng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại. 
 
 

(210) 4-2012-28940 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc.  
 
 

(210) 4-2012-28941 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc.  
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(210) 4-2012-28942 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25; A26.11.25 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiếp thị Vi Va  
(VN) 
33/2 Lý Văn Phức, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, môi giới thương mại; xúc tiến thương mại; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh, dịch vụ sáng tác và các hoạt động nghệ thuật nhằm mục 
đích giải trí, sản xuất chương trình truyền hình nhằm mục đích giáo dục và giải trí. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế tạo mẫu; thiết kế mỹ thuật; thiết kế phần mềm máy 
tính; lập trình máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-28944 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 
(731) HJC CORP.  (KR) 

54-2 Seo-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe 

đạp; và mũ bảo hiểm dùng người đi xe chạy bằng máy trên tuyết và băng; mũ bảo hiểm; 
mũ bảo hiểm dùng cho cuộc đua xe ô tô; và mũ bảo hiểm dùng trong thể thao.   

 
 

(210) 4-2012-28945 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V.  

(NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni, chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ. 
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(210) 4-2012-28947 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.5; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; năng lượng điện; nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu gazoin; dầu 
xăng; mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; sáp công 
nghiệp; chế phẩm bảo quản da thuộc, đồ da [dầu và mỡ]; chất bôi trơn; dầu động cơ; dầu 
để bảo quản da thuộc, đồ da.  

 
 

(210) 4-2012-28948 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.5; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo 
axit dùng cho ắc quy, thiết bị nạp pin; thiết bị sạc cho pin điện; thùng pin; cực dương; cực 
âm; thiết bị chống ăn mòn điện hóa; bộ chuyển mạch điện; bộ đổi điện; bảng phân phối 
[điện] ; máy điện phân; bộ pin; điện cực lưới cho pin; đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; thiết 
bị mô phỏng dùng để điều khiển hoặc lái xe cộ; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; 
máy biến thế [điện]; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-28949 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.25; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 12: Băng tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động 
cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ô tô con; động cơ 
điện dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; xe đạp điều khiển từ xa (không phải là đồ chơi); động cơ 
máy kéo; máy kéo; xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; xe cút kít; xe lăn 
dùng cho người tàn tật.  
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(210) 4-2012-28950 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.25; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KYl-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Giầy ống; mũ lưỡi trai; quần áo; áo choàng ngoài; giày dép; áo vét; quần áo da; 
áo khoác ngoài; quần; quần áo ngủ (pajama); áo sơ mi; váy; bít tất; áo len dài tay; quần áo 
bơi; áo dệt kim cộc tay; quần áo lót; áo gilê.  

 
 

(210) 4-2012-28951 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.25; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KYl-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; bán đấu giá; dán áp phích 
quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới 
thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hãng xuất 
nhập khẩu; nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy vi tính; thăm dò dư luận; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương 
mại trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-28952 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.25; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KYl-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; ký gửi các. đồ vật 
quí giá; định giá các tác phẩm nghệ thuật; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản]; quản lý bất động sản; quyên góp qũy từ thiện; dịch vụ tín dụng; dịch vụ cầm 
đồ; dịch vụ thẻ tín dụng.  
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(210) 4-2012-28953 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.25; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; lưu hóa lốp xe (sửa chữa); trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng); rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; bôi trơn xe cộ (tra dầu mỡ); bảo dưỡng xe 
cộ; đánh bóng xe cộ, sửa chữa xe cộ; rửa xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
tra dầu mỡ cho xe cộ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi 
lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; cung cấp thông tin về lĩnh vực sửa 
chữa.  

 
 

(210) 4-2012-28954 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.25; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KYl-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu, sản xuất năng lượng, thông tin về lĩnh vực xử lý vật liệu; xử lý 
rác thải, tái chế rác và phế thải, xử lý nước, xử lý vải, nhuộm vải sợi; xử lý kim loại; mạ 
vàng, gia công da; dịch vụ in; in ảnh chụp; gia công gỗ, dịch vụ tinh chế; dịch vụ làm sạch 
không khí; xử lý giấy; nung đồ gốm; cho thuê thiết bị điều hòa không khí; cho thuê máy 
phát điện, chế biến dầu mỏ.  

 
 

(210) 4-2012-28955 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.25; 24.17.25; 26.13.25
(731) GOGORO INC.   (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; khách sạn; khách sạn 
cạnh đường cho khách có ôtô; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2012-28956 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 15.1.13 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Thuận Thiên  (VN) 
Lô 03A, đường số 10, khu công nghiệp 
Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm nông sản chế biến như: ca cao, đường, nước mật đường, 

gạo, bột sắn, mật ong, nước tương.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; mua bán nhà; đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công nghiệp và dân dụng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãí, bốc xếp hàng hóa; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ 
du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-28957 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.3; 25.7.20; 25.5.2 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương, trắng, xám
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

cảnh quan Mạnh Cường An  
(VN) 
016 Cao ốc H1, Hoàng Diệu, phường 09, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá, tôm, mực (đã chế biến); thịt heo; thịt bò; thịt gia cầm (thịt gà, thịt vịt).  
 

Nhóm 31: Cá, tôm, mực (chưa chế biến); rau lá tươi; rau củ; trái cây.  
 

Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trương; mua bán: cá, 
tôm, mực (đã chế biến), mắm (làm từ cá, tôm), thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm (thịt gà, thịt 
vịt), cá, tôm, mực (chưa chế biến), bán rau lá tươi, rau củ, trái cây; quảng cáo thương mại; 
tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 41: Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, chế biến thủy sản; tổ chức các khóa đào tạo, 
hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; xuất 
bản bản tin tuần, tháng.  
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(210) 4-2012-28958 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 2.9.10 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Tấn Hưng  (VN) 

364 Bạch Đằng, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 
 
 

(210) 4-2012-28959 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A3.1.23; 26.4.2; 3.1.1; 26.1.1; 
A26.11.12; 24.15.1; 24.15.3; A25.7.3; 
7.15.22; 26.13.25 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Nam Long  (VN) 
N11A Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón 
và đồ đội đầu, vớ (tất).  

 
 

(210) 4-2012-28962 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SANOFI  (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28963 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-28964 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28965 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SANOFI    (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28966 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SANOFI    (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France   

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28967 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SANOFI    (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28968 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) KUBOTA CORPORATION   (JP) 
47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, 
Naniwa-ku, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ để rải đất, gieo hạt, phủ đất và đưa cây con giống lên để 
trong các hộp được đặt trong máy cấy lúa; máy và máy công cụ gieo hạt; máy và máy công 
cụ để đưa cây con giống lên; máy và máy công cụ để cày [trừ dụng cụ thao tác thủ công]; 
máy xới chạy bằng điện; máy xới; động cơ  chủ lực không dùng điện [không dùng cho xe 
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cộ mặt đất] ; bộ phận của động cơ chủ lực không dùng điện; máy xén cỏ; máy gặt đập liên 
hợp; máy gặt và bó; máy bó cỏ khô; máy cấy lúa; máy cấy lúa đi sau (người điều khiển đi 
bộ theo máy); máy và thiết bị xây dựng; máy và thiết bị bốc dỡ hàng hóa; máy và máy công 
cụ để xới đất; máy và máy công cụ để gặt; máy và thiết bị đóng gói hoặc bao gói, máy và 
thiết bị cấy rau; các bộ phận, phụ kiện và linh kiện đi kèm của các sản phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2012-28974 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Us Pharma USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-28975 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.23; 26.11.1; A10.3.13; 
10.3.10; A10.3.12 

(591) Đỏ, vàng nhạt, xanh lục nhạt, nâu, đen, trắng
(731) Nguyễn Thị Ngọc Phượng   (VN)

A414 cư xá Chợ Quán, phường 1, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây; mua bán quà tặng lưu niệm (trái cây, đồ chơi).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống lưu động; quán giải khát. 
 
 

(210) 4-2012-28976 (220) 21.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) A2.3.23; 4.3.20; 26.4.2; 26.4.4; 5.5.19; 
A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1; A2.3.2 

(591) Đen, đỏ, trắng, ghi, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ sản xuất Bích Loan  (VN)
72 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phồ Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục lót. 
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(210) 4-2012-28978 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A25.7.6; 25.7.25 
(591) Xanh lục, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nữ trang D.A.N  (VN) 
48 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; vàng bạc đá quý; vàng mỹ nghệ; bạch kim, kim cương.  
 
 

(210) 4-2012-28979 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; A5.11.2; 26.13.25 
(731) NATURAL PUMP LLC, (A NEW 

JERSEY LIMITED LIABILITY 
COMPANY)  (US) 
9 La Lolla Court, Old Bridge, New 
Jersey, 08857, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao, cụ thể là áo sơ mi, quần, quần soóc, áo nỉ, quần nỉ, áo vét, 
bít tất ngắn cổ, mũ và găng tay. 

 
 

(210) 4-2012-28982 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-28983 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Tiến Tùng    (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-28984 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Tiến Tùng    (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-28985 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Tiến Tùng    (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-28988 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
phẩm Ba Đình  (VN) 
39 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; kẹo; hương liệu dùng cho thực phẩm; gia vị; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi - rô.  

 
 

(210) 4-2012-28990 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Lynk  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem đánh răng.   
 

Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy; động cơ cho xe ô tô, xe máy.   
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý.   
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ, khung ảnh.   
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.   
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.   
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến, rau quả đã chế biến, mứt (dạng nhão), trứng, sữa, 
sữa đậu.   

 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ép hoa quả (đồ uống). 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35:  Dịch vụ quảng cáo; mua bán rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, thực phẩm, 
bánh kẹo, my phẩm; mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô, máy vi tính và linh kiện máy 
tính, điện thoại di động, quần áo, đồ chơi trẻ em; mua bán thiết bị nội ngoại thất, thiết bị 
điện và điện tử.   

 

Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê nhà; đầu tư xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống; dịch 
vụ tư vấn đầu tư.   

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa và lắp đặt hệ thống 
điện nước, hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ trang trí nội ngoại thất.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành 
quốc tế và nội địa, đại lý bán vé máy bay.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tổ chừc hội thảo, sự kiện (tổ chức các hoạt động thể 
thao văn hóa); cho thuê thiết bị thể thao; sản xuất phim (không dùng cho mục đích quảng 
cáo).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú; quán cà phê.    
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa, xông hơi.  
 
 

(210) 4-2012-28991 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Lynk  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem đánh răng.  
 

Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy; động cơ cho xe ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ, khung ảnh.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến; rau quả đã chế biến; mứt (dạng nhão); trứng; sữa; 
sữa đậu nành. 
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, thực phẩm, 
bánh kẹo, mỹ phẩm; mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô, máy vi tính và linh kiện máy 
tính, điện thoại di dộng, quần áo, đồ chơi trẻ em; mua bán thiết bị nội ngoại thất, thiết bị 
điện và điện tử.  

 
Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê nhà; đầu tư xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống; dịch 
vụ tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa và lắp đặt hệ thống 
điện nước; hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ trang trí nội ngoại thất. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành 
quốc tế và nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức hội thảo, sự kiện (tổ chức các hoạt động thể 
thao văn hóa); cho thuê thiết bị thể thao; sản xuất phim (không dùng cho mục đích quảng 
cáo). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú; quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa, xông hơi.  

 
 

(210) 4-2012-28992 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) TONG HWEI ENTERPRISE CO.,LTD.  
(TW) 
No. 399, Gangyan rd., Gangshan dist., 
Kaohsiung city 820, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Chốt bằng kim loại, cụ thể là đinh vít, đai ốc, bu-lông và ty ren.  

 

(210) 4-2012-28993 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(731) TONG HWEI ENTERPRISE CO.,LTD.  

(TW) 
No. 399, Gangyan rd., Gangshan dist., 
Kaohsiung city 820, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Chốt bằng kim loại, cụ thể là đinh vít, đai ốc, bu-lông và ty ren.  
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(210) 4-2012-28994 (220) 19.02.2008 
(641) 4-2008-03039 (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A11.3.3; 25.1.25; 25.7.25 
(731) K.l.N. (THAILAND) CO.,LTD.   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, Bristish 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê chạy điện; máy đập chạy điện; máy chạy điện làm đồ uống; 
máy đóng miệng chai; máy đóng chai; cái mở hộp chạy điện. 

 

Nhóm 09: Đĩa dùng để ghi; đĩa compac ghi sẵn; miếng đệm lót eon chuột máy vi tính; đĩa 
compac chỉ đọc; dây điện thoại; máy vi tính.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ (đeo tay, bỏ túi); đồ trang sức; đồ trang sức bâng kim loạì 
quy; hộp đựng đồ trang sức; đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 16: Giấy lọc; tạp chí; báo chí; ấn phẩm quảng cáo; bản tin; sách; tập anbom; vật 
liệu dùng để vẽ; bút; bút chì; vật dùng để dánh dấu phần sách đã đọc; hộp dùng cho đồ 
dung văn phòng, giấy; phong bì; áp phích quảng cáo; bưu thiếp; cái lọc cà phê bằng giấy; 
cái lót bình bằng giấy. 

 

Nhóm 18: Túi xách dành cho phụ nữ; ví; túi mua hàng; cặp tài liệu; túi bằng da để bao 
gói; túi xách tay; hộp đựng chìa khoá bằng da; túi đeo lưng; túi khoác vai; vali; hòm du 
lịch; «.  

 

Nhóm 21: Cối xay cà phê bằng tay; cốc; cốc để uống; cái lọc cà phê không dùng điện; cái 
lót bình cốc không bằng giấy và không là bộ khăn bàn; bình; bình có quai; đồ thuỷ tinh; 
đĩa; bát hộp đựng ch è; bình pha cà phê không dùng điện; cái lọc cà phê không làm bằng 
giấy và không dùng điện; chai lọ; đồ thuỷ tinh  dùng để uống; bình cà phê không dùng 
điện; bộ đồ ăn trừ dao, dĩa và thìa; bình không chạy điện; đồ pha trà; ấm trà; cái lọc chè 
không làm bằng giấy và không dùng điện; giá nến không làm bằng kim loại quý; cây đèn 
nến; máy pha cà phê không chạy bằng điện. 

 

Nhóm 25: áo sơ mi; quần áo lót; áo phông; cái yếm; quần đùi; váy trong (quần áo lót); 
quần dài; quần soóc; mũ; giầy; giầy thể thao; bít tất; tất dài; áo vét; tã lót trẻ em bằng vải; 
cà vạt, khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 28: Búp bê; búp bê bằng gốm; búp bê bằng sứ; đồ chơi nhôi bông; đồ trang tri cho 
cây Noel (trừ đồ vật chiếu sang và bánh kẹo); đồ chơi con quay yoyo; trò chơi bảng; trò 
chơi bài.  

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống có thành phần chủ yếu là sữa; sữa dạng bột; sữa đặc; sản phẩm từ 
sữa; nguyên liệu làm thực phâm dạng lỏng có thành phần ehủ yếu là sữa; Thực phẩm có 
thành phần chủ yếu là sữa; kem có chứa trứng; kem có thành phần chủ yếu là sữa; thực 
phẩm có thành phần chủ yếu là đậu nành; thực phẩm ăn liền có thành phần chủ yếu là sữa; 
đậu ăn liền; đậu phụ.  

 

Nhóm 30: Chè; ca cao; cà phê; đồ uống có thành phần chủ yếu là chè; đồ uống có thành 
phần chủ yếu là ca cao; đồ uống có thành phần chính là cà phê; hương liệu cho đồ uống (trừ 
tinh dầu); bánh nướng xốp; bánh quy; bánh quy dạng dẹt; bánh mặn; bánh ngọt; bánh mì.  
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Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); cửa hàng bán cà phê; dịch vụ cung 
cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng; dich vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-28995 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.13.25; 5.5.19; 
A5.5.20; A5.5.21 

(731) HYT FOOD INDUSTRIES SDN BHD  
(MY) 
7 & 9, Jalan PJU 3/47, Sunway 
Damansara, 47810 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ; bánh kẹo; bánh quy; bánh kẹo làm từ bột mỳ; bánh kẹo được ướp 

lạnh; thành phần để làm bánh kẹo, cụ thể là bột nở; bột nhão làm bánh ngọt; bánh ngọt; 
chế phẩm để làm bánh kẹo, cụ thể là hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; bánh kẹo 
bọc đường. 

 
 

(210) 4-2012-28996 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; A26.11.12; A11.3.3; 
5.7.1; A11.3.6 

(731) COFFEELAND SDN BHD    (MY) 
No.42, Jalan Puteri 5/5, Bandar Puteri 
Puchong, 47100 Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống ướp lạnh [không dùng cho mục đích y tế], cụ thể là, đồ uống ướp lạnh 

trên cơ sở cacao; đồ uống ướp lạnh [không dùng cho mục đích y tế], cụ thể là, đồ uống 
ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống ướp lạnh [không dùng cho mục đích y tế], cụ thể là 
đồ uống ướp lạnh trên cơ sở trà; đồ uống ướp lạnh trên cơ sở sôcôla; đồ uống ướp lạnh có 
chứa cà phê (cà phê là chủ yếu).  

 
 

(210) 4-2012-28997 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.2; 5.3.11; A5.3.13 
(731) COFFEELAND SDN BHD    (MY) 

No.42, Jalan Puteri 5/5, Bandar Puteri 
Puchong, 47100 Selangor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Trà táo; trà ướp hương thơm; trà xanh; trà chanh ướp lạnh; trà đào; trà mâm 
xôi; trà. 

 
 

(210) 4-2012-28998 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; 1.15.11; A5.1.12; A5.1.16 
(731) COFFEELAND SDN BHD   (MY) 

No.42, Jalan Puteri 5/5, Bandar Puteri 
Puchong, 47100 Selangor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Chất cô đặc sử dụng để làm đồ uống ép từ quả [không chứa cồn]; đồ uống trên 

cơ sở hoa quả [không chứa cồn].  
 
 

(210) 4-2012-28999 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A20.1.3; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng 
(731) GLOBAL ART & CREATIVE SDN. 

BHD.  (MY) 
F-5-17, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, 
Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, 
Selangor, Malaysia. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm giáo dục; dịch vụ giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo, giảng dạy, 

học viện nghệ thuật. 
 
 

(210) 4-2012-29000 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.5.1; 3.5.20; A3.5.24; 26.13.25 
(591) Hồng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần găng Hợp 

Thành  (VN) 
E1-1, khu B4, khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2012-29001 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 2.9.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 
26.13.25 

(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần găng Hợp 

Thành  (VN) 
E1-1, khu B4, khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng.  
 
 

(210) 4-2012-29002 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 7.3.25 
(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần găng Hợp 

Thành  (VN) 
E1-1, khu B4, khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng.  
 
 

(210) 4-2012-29003 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, cam đất 
(731) Công ty cổ phần găng Hợp 

Thành  (VN) 
E1-1, khu B4, khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2012-29004 (220) 21.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng chanh 
(731) Công ty cổ phần găng Hợp 

Thành  (VN) 
E1-1, khu B4, khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng.  
 
 

(210) 4-2012-29008 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 5.1.3; A5.1.8; 5.1.9; A3.13.4; 
A3.13.24; 1.15.5; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, tím, đen , 
trắng, xanh dương nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  
(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-29009 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Molux Việt Nam  
(VN) 
Tổ 9, khu 6, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; bồn tắm; 

phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2012-29010 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thông tin Trẻ Thơ  (VN) 
Phòng 2D8, tòa nhà JVPE, Công Viên 
Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-29011 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần D.O.R.I.S  (VN) 
Số 108/192 Lê Trọng Tấn, phường Định 
Công,quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dầu gan cá ăn được (thực phẩm chức năng). 

 
 

(210) 4-2012-29012 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, sám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thăng 
Nhật Linh   (VN) 
04 Nguyễn Gia Trí, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải và du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú và ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-29013 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro   (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 
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(210) 4-2012-29014 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro    (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 
 

(210) 4-2012-29015 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro    (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia về sơn. 

 
 

(210) 4-2012-29016 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro    (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 
 

(210) 4-2012-29017 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro   (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
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(210) 4-2012-29018 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại New Pro  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 
 

(210) 4-2012-29019 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Nguyệt Thắng  
(VN) 
Xóm Soi, xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29020 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Việt Nhật  (VN) 
104/3/14 Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuyết đại âm thanh (ampli); loa; đầu máy karaoke các loại (đầu máy đọc 
đĩa kỹ thuật số); bộ lọc âm thanh; bộ trộn âm thanh; máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-29021 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Yến Anh   (VN) 
978 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2012-29022 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Minh Tâm  (VN) 
ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)  Nhóm 29: Chuối sấy, chuối hồng khô, mít sấy, khoai sấy, thạch dừa, dừa bào mỏng sấy khô.  
 
 

(210) 4-2012-29025 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Xí nghiệp thương mại và dịch 
vụ Hoàng Lộc  (VN) 
74 Bà Triệu, phường Tự An, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 41: Hội nghị; hội thảo. 
 

Nhóm 43: Tiệc cưới (dịch vụ của nhà hàng ăn uống); nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-29026 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Lục, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ tin học An Thịnh  (VN) 
686/8 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp, ruy băng 
mực dùng cho máy in của máy tính, lọ mực, mực in cho máy sao chụp, vỏ máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-29027 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.5; 25.1.6; 9.1.10; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh rêu, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Thắng Lợi Hà Nội  (VN) 
Số 118A1, tập thể Bưu Chính Viễn 
Thông, đường Nguyễn Khánh Toàn, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán công cụ hỗ trợ: bộ đàm, máy chống trộm, máy báo khói, máy dò kim 
loại, dùi cui (gỗ, sắt, cao su) ống nhòm (thường, hồng ngoại), camera chống trộm, trang 
thiết bị bảo hộ lao động, máy kiểm tra thẻ ra vào, chấm công (quẹt thẻ). 

 

Nhóm 41: Đào tạo, huấn luyện bảo vệ; dịch vụ huấn luyện viên thể dục; tổ chức và điều 
khiển hội nghị, hội thảo. 
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Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sỹ; tư vấn trong lĩnh vực an ninh; bảo vệ an ninh 
cho các sự kiện; bảo vệ ban đêm; hãng thám tử. 

 
 

(210) 4-2012-29030 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) FEDDERS HONG KONG COMPANY 

LIMITED   (HK) 
6th Floor, Alexandra House, 18 Chater 
Road Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt, bộ phận và phụ tùng cho máy giặt và máy nén (cho) tủ lạnh.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ đông; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); máy điều hoà không khí, hệ 
thống và thiết bị điều hoà không khí; thiết bị và máy làm lạnh, thùng chứa (contoiner) làm 
lạnh, thlết bị và máy làm đá lạnh; thùng đựng đá (ướp lạnh); hệ thống và thiết bị làm lạnh; 
tủ lạnh nhỏ; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không 
khí; lò khí nóng; tấm kết cấu của lò; nồi áp suất dùng điện; lò nướng bánh, bếp; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện, bếp nấu, hệ thống và thiết bị nấu nướng; lò đốt sưởi; bếp ga; lò nướng 
bánh mỳ bằng điện; vì nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị nấu bếp (lò); lò nướng/rang; 
nồi hấp (nồl áp suốt dùng điện); hệ thống làm nước nóng nhờ năng lượng mặt trời; thiết bị 
làm lạnh nhờ năng lượng mặt trời và dụng cụ chiếu sáng nhờ năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-29031 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn xuất 
nhập khẩu Phú Khang  (VN) 
218/6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Cá khô, cá tươi (không còn sống), tôm khô, tôm tươi (không còn sống), mực 
khô, mực tươi (không còn sống), cua (không còn sống), ghẹ (không còn sống), ốc (không 
còn sống). 

 
 

(210) 4-2012-29032 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 9.7.1; 10.3.1; A9.3.13; 3.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thông tin Trẻ Thơ  (VN) 
Phòng 2D8, tòa nhà JVPE, Công Viên 
Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2012-29033 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Trường  (VN) 
107A, tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm; đệm lò xo; gối; đệm khí không dùng cho mục đích y tế, đệm hơi không 
dùng cho mục đích y tế; đệm lót khí không dùng cho mục đích y tế, đệm lót hơi không 
dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-29035 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Thiên Phúc Hưng  (VN) 
Số 127 Phan Văn Trường, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống đồng. 
 
 

(210) 4-2012-29036 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Đen, vàng da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Trường Thành  (VN) 
Tầng 3, số 136G, phố Trấn Vũ, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-29037 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15; 
11.3.14; A11.3.4; 25.7.20; A26.11.12; 
26.13.25 

(591) Đỏ, ghi, da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuất 

Thoi  (VN) 
Xóm Chính Phú 2, xã Phú Xuyên, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2012-29038 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Viện khoa học công nghệ Xây 
Dựng   (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; vữa 
dùng cho xây dựng; vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu gia 
lực, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vữa tự chảy không co ngót.  

 
 

(210) 4-2012-29039 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Viện khoa học công nghệ Xây 
Dựng   (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; phụ gia bê tông.  
 
 

(210) 4-2012-29042 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng   (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn chống ăn mòn; sơn chống hóa chất; sơn chống mài mòn; 
sơn epoxy.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ (vật liệu xây dựng); lớp phủ 
không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; vật liệu gia lực, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-29043 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng    (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn chống ăn mòn; sơn chống hóa chất; sơn chống mài mòn.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ (vật liệu xây dựng); lớp phủ 
không bằng kim loại, dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-29044 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng  (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn chống ãn mòn; sơn chống hóa chất; sơn chống mài mòn, 

sơn epoxy.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ (vật liệu xây dựng); lớp phủ 
không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu để làm đường và phủ mặt đường đi 
(không bằng kim loại); vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu 
gia lực, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-29045 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng  (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Sơn chống thấm; sơn chống ăn mòn; sơn chống hóa chất; sơn chống mài mòn, 

sơn epoxy.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ (vật liệu xây dựng); lớp phủ 
không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu để làm đường và phủ mặt đường đi 
(không bằng kim loại); vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu 
gia lực, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-29046 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng  (VN) 
81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ (vật liệu xây dựng); lớp phủ 

không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu để làm đường và phủ mặt đường đi; 
vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu gia lực, không bằng kim 
loại, dùng cho xây dựng, vữa dùng để bơm sửa chữa các cấu kiện bê tông. 
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(210) 4-2012-29047 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám 
(731) BANANA LEAF CURRY HOUSE, 

INC.  (PH) 
7/F, Annapolis Tower, 43 Annapolis 
Street,  Greenhills, San Juan, Metro 
Manila, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cao cao, đường, chất thay thế cà phê, bột, sản phẩm làm từ 

bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn dạng lạnh, mật ong, nước mật đường, men, bột 
nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước xốt (gia vị); gia vị, đá lạnh có thể ăn được. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp chỗ ở tạm 
thời.  

 
 

(210) 4-2012-29050 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A7.1.12; 7.1.24; 25.7.20; 
25.7.25; A25.7.3 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED  

(SG) 
211 Upper Bukit Timah Road Singapore 
588182  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; tổ chức việc cung cấp thực phẩm 

và đồ uống (do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ câu lạc bộ để cung cấp thực phẩm và 
đồ uống (hoạt động của nhà hàng ăn uống); tổ chức tiệc lớn (cung cấp thực phẩm và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-29051 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) NHN CORPORATION   (KR) 
Greenfactory, 178-1 Jeongjia-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Phổ biến các thông báo quảng cáo cho người khác qua internet; dịch vụ 

marketing thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ so sánh giá cả; thăm dò dư luận; cung cấp thông tin việc làm; tra cứu dữ liệu, 
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trong máy vi tính cho người khác; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ tìm kiếm thông 
trên Internet cho người khác; dịch vụ tóm lược tin tức. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch 
vụ điện thoại internet; dịch vụ gửi tin nhắn điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện 
trên internet; truyền tin tức; truyền hình ảnh động qua mạng máy tính; truyền phát 
internet.  

 

Nhóm 41: Cung cấp thông tin giải trí qua internet; thông tin về phim; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ hướng dẫn giáo dục qua internet; 
cung cấp các kỷ lục thể thao qua internet; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; dịch vụ phóng viên tin tức.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nhân vật [thiết kế đồ họa nghệ thuật] ; quản lý và duy trì trang web 
cho thương mại điện tử; quản lý và duy trì cổng thông tin điện tử; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; lập trình may tính; dịch vụ triển khai phần mềm máy tính; chuyển đổi 
dữ liệu hoặc tài liệu tư dạng vật lý sang dạng điện tử; thông tin khí tượng qua internet.  

 
 

(210) 4-2012-29052 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Hồng, trắng 
(731) NHN CORPORATION  (KR) 

Greenfactory, 178-1 Jeongja-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Phổ biến các thông báo quảng cáo cho người khác qua internet; dịch vụ 
marketing; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ so sánh giá cả; thăm dò dư luận; cung cấp thông tin việc làm; tra cứu dữ liệu tro 
máy vi tính cho người khác; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ truy tìm thông tin trên 
lnternet cho người khác; dịch vụ tóm lược tin tức. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tinh; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch 
vụ điện thoại internet; dịch vụ gửi tin nhắn điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện 
trên internet; truyền tin tức; truyền hình ảnh động qua mạng máy tính; truyền phát 
internet. 

 

Nhóm 41: Cung cấp thông tin giải trí qua internet; thông tin về phim; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ hướng dẫn giáo dục qua internet; 
cung cấp các kỷ lục thể thao qua internet; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; dịch vụ phóng viên tin tức. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nhân vật [thiết kế đồ họa nghệ thuật]; quản lý và duy trì trang web cho 
thương mại điện tử; quản lý và duy trì cổng thông tin điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet; lập trình máy tính; dịch vụ triển khai phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ 
liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; thông tin khí tượng qua internet. 
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(210) 4-2012-29053 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Goodlife  (VN)
Phòng L14-08B, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2012-29054 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Vũ Ngọc Chử  (VN) 
Tổ 1, khu dân cư số 4, phường Tràng 
Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng cụ thể là nồi, niêu (không dùng điện). 

 

(210) 4-2012-29055 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Vũ Ngọc Chử   (VN) 
Tổ 1, khu dân cư số 4, phường Tràng 
Minh, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng cụ thể là nồi, niêu (không dùng điện). 
 
 

(210) 4-2012-29056 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1 
(731) DISCOVERY COMMUNICATIONS, 

LLC   (US) 
One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục 

thông qua mạng Intemet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng Internet; 
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truyền thông tin liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát thanh truyền hình; phát 
thanh truyền hình cáp; phát thanh truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động liên 
quan đến truyền thông tin giải trí đa phương tiện bằng điện tử; dịch vụ phát thanh từ xa; 
dịch vụ phát thanh qua mạng (web); dịch vụ truyền hình ảnh (video) theo yêu cầu; cung 
cấp điễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính, cung cấp 
phòng chát (nói chuyện) trực tuyến và bản tin điện tử đùng để truyền tin nhắn về lĩnh vực 
lợi ích chung. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trmh giải trí đa phương tiện về 
lĩnh vực lợi ích chung và cung cấp thông tin giải trí dưới nhiều dạng truyền thông khác 
nhau; cung cấp thông tin giải trí liên quan đến chương trình truyền hình qua mạng máy tính 
toàn cầu; sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất cáe chương trình đa phương tiện. 

 
 

(210) 4-2012-29057 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; A1.1.3 
(591) Xanh dương, xanh lá, xanh chuối, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH an toàn công 
nghiệp Gia Bảo Minh  (VN) 
17/22 ấp Trung Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dụng cụ liên quan đến bảo hộ lao động: găng tay bảo hộ lao động, mũ 
(nón) bảo hộ lao động, khẩu trang bảo hộ lao động, lưới  bảo hộ phòng ngừa tai nạn, giày 
bảo hộ lao động, dép bảo hộ lao động, ủng bảo hộ lao động. 

 
 

(210) 4-2012-29058 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Đỏ, đen 
(731) Nguyễn Thị Bình  (VN) 

Số 229A tổ 40 phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 
 

(210) 4-2012-29059 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.11.3; 26.1.1; 2.7.2; 2.7.23; A18.1.9; 
18.1.23 

(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bán lẻ CT  
(VN) 
45 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ, thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống, do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2012-29069 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 2.1.1; 2.1.22; 2.1.25 
(591) Xanh sẫm, nâu, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đông nam dược Trường Sơn  
(VN) 
159A-B Lê Đại Hành, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió, dầu nóng xoa bóp, dầu cù là, thuốc đông y, dược phẩm, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29070 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 2.9.25; 26.13.25 
(591) Xanh sẫm, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29071 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng  (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29072 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; A25.7.7; 
25.12.3 

(591) Tím, ghi, đen 
(731) công tv trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm N.I.C (Nic-Pharma)   (VN) 
Lô 11D đường C, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29073 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Sao Việt  (VN) 
Số 75, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29074 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-29075 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não 
nội soi và siêu âm; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-29076 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29077 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-29078 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29079 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
LAMDA   (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29080 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng     

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29081 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-29082 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29083 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.1.12; A5.1.16 
(591) Đỏ, đỏ gạch, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm, xanh dương, đà 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ Nhã Trang  (VN) 
39 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; hàng ăn uống; quầy rượu. 
 
 

(210) 4-2012-29084 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần Hệ thống 
Việt  (VN) 
48 đường B6, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; bộ đóng 
mạch điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị điện động dùng để điều khiển 
từ xa các tín hiệu. 

 
 

(210) 4-2012-29086 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế tạo Máy 
biến thế và Thiết bị điện Đông 
Anh Hà Nội  (VN) 
Thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến thế điện lực, tủ điện. 
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(210) 4-2012-29087 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Cà phê sạch  (VN)
986/53 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-29088 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 5.1.3; A5.1.5; A5.1.16; A5.11.23
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Cơ sở Phúc Đạt  (VN) 

ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Đất sạch giàu dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2012-29089 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại K&G 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16, đường Mỹ Đình, thôn Phú 
Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần lót của đàn ông; quần bó co giãn mặc bên trong 

(quần legging); tất đi chân; khăn choàng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-29090 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại K&G 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, đường Mỹ Đình, thôn Phú 
Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần lót của đàn ông; quần bò co giãn mặc bên trong 
(quần legging); tất đi chân; khăn choàng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-29091 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) HORNG BIN ENTERPRISE CO.,LTD.  

(TW) 
No.206, Rongsing Rd., Huatan Township, 
Changhua County 503, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ, không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ) cụ thể: bộ lọc không khí, bộ lọc dầu diesel, bộ lọc dầu nhiên liệu, bộ lọc 
dầu bôi trơn.  

 

Nhóm 12: Bộ lọc dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể: bộ lọc dầu, bộ lọc khí, 
bộ lọc dầu nhiên liệu, bộ lọc dầu diesel.  

 
 

(210) 4-2012-29092 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12 
(731) ALZAWRA'A FOR TOBACCO AND 

CIGARETTES TRADING   (AE) 
P.O Box 941936, Amman 11194, Jordan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 04: Than củi và than đá (nhiên liệu) (bao gồm nhiên liệu động cơ); vật liệu cháy 
sáng như than viên; than cốc; nến; than ống.  

 

Nhóm 06: Lá nhôm; lá kim loại dùng để bao gói và đóng gói; lá thiếc.  
 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; thẻ thông báo [văn phòng phẩml; văn phòng phẩm, bảng đen 
(văn phòng phẩm); giấy vệ sinh không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; kem trái cây (đá lạnh); hương liệu (không pbải tinh dầu).  
 

Nhóm 32: Đồ uống từ hoa quả (không cồn), chiết xuất từ trái cây không có cồn; mật hoa 
quả [không có cồn]; bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá dạng thô và đã thành phẩm; thuốc lá điếu; mật đường để hút 
dạng thuốc lá; các chất dùng để hút dạng thuôc lá bao gồm: mật đường không dùng cho 
mục đích y tế hay chữa bệnh; thuốc lá có hương thơm pha trộn hoặc nước mật dùng cho 
điếu ống; bật lửa và diêm dùng cho người hút thuốc lá; xì gà; điếu ống; hộp đựng thuốc 
lá; các phụ kiện điếu ống cụ thề là bầu điếu ống, đầu điếu ống, sợi treo điếu ống, đầu 
ngậm của điếu ống, bộ lọc điếu ống, vòi hút điếu ống, ống tẩu điếu ống, túi đựng điếu 
ống, bình điếu ống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm thuốc lá và mật 
đường để hút dạng thuốc lá.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; căn tin; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-29093 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
Đức Giang  (VN) 
Tổ 17 phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch ống nước thải. 

 
 

(210) 4-2012-29094 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
Đức Giang  (VN) 
Tổ 17, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục  đích vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-29098 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) STADA ARZNEIMITTEL AG   (DE) 
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm, chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ 

phẩm, muối để tắm không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, bộ mỹ 
phẩm, mỹ phẩm, xà phòng khử mù, chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế 
phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi (đồ vệ sinh cá nhân), chất làm 
bóng môi, son môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, khăn giấy được tẩm nước 
thơm mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm để chăm sóc móng, dầu dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, kem làm trắng da, chế 
phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và chế phẩm vệ sinh; cụ thể là thuốc giảm đau, thuốc hạ 
sốt, thuốc chống viêm khớp, thuốc kháng sinh, thuốc dùng cho hóa trị liệu, chất kích thích 
hô hấp, thuốc cảm, chế phẩm trợ tim, thuốc điều tn bệnh về đường tiêu hóa, thuốc điều trị 
các bệnh thần kinh, thuốc ngủ, chế phẩm hỗ trợ trao đổi chất.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, dịch vụ 
ngân hàng máu, chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thụ tinh trong 
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ống nghiệm, dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ y tế tại bệnh viện, cho thuê thiết bị y tế, dịch vụ 
dược sỹ kê đơn thuốc, cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa.  

 
 

(210) 4-2012-29099 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) STADA ARZNEIMITTEL AG    (DE) 
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, 
Germany    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm, chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, muối để tắm không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, bộ mỹ 
phẩm, mỹ phẩm, xà phòng khử mù, chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế 
phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi (đồ vệ sinh cá nhân), chất làm 
bóng môi, son môi, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, khăn giấy được tẩm nước 
thơm mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm để chăm sóc móng, dầu dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, kem làm trắng da, chế 
phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm).    

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và chế phẩm vệ sinh; cụ thể là thuốc giảm đau, thuốc hạ 
sốt, thuốc chống viêm khớp, thuốc kháng sinh, thuốc dùng cho hóa trị liệu, chất kích thích 
hô hấp, thuốc cảm, chế phẩm trợ tim, thuốc điều tn bệnh về đường tiêu hóa, thuốc điều trị 
các bệnh thần kinh, thuốc ngủ, chế phẩm hỗ trợ trao đổi chất.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, dịch vụ 
ngân hàng máu, chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thụ tinh trong 
ống nghiệm, dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ y tế tại bệnh viện, cho thuê thiết bị y tế, dịch vụ 
dược sỹ kê đơn thuốc, cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế từ xa.  

 
 

(210) 4-2012-29102 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xanh lá cây nhạt
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng nhà An Phúc Lộc  
(VN) 
73B Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình ga composite, gạo, máy rửa rau quả bằng khí ôzôn, máy tạo suối 
khoáng nhân tạo, máy lọc nước, máy khử mùi không khí, đèn, bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng), thiết bị làm lạnh nước, thiết bị làm nóng nước, bình chữa cháy mi-ni, 
thiết bị y tế gia đình như: nhiệt kế điện tử, con lăn (dụng cụ tập luyện), máy xông mũi, 
máy đo đường huyết, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-29103 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất đầu tư điện tử Hiệp 
Hưng  (VN) 
46A Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: ấm điện; ấm điện siêu tốc; dụng cụ nấu nướng dùng điện: nồi lẩu điện.  
 
 

(210) 4-2012-29104 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, cam, xám 
(731) Hộ kinh doanh Nghĩa Hải   (VN)

Số 77, Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp điện, xe máy, ô tô, các phụ tùng xe đạp, xe máy, ô tô 
như là phanh xe, vành xe, lốp xe.  

 
 

(210) 4-2012-29106 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Kim Cương  (VN) 
Số 23, ngõ 199, Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá, tổ chức chương trình giải trí 
nhằm mục đích từ thiện. 

 
 

(210) 4-2012-29107 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH khoá Huy 

Hoàng  (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Khóa cửa; bản lề cửa; chốt cửa; tay nắm cửa; then cài; cờ-re-môn (cremond) 
(tất cả đều làm bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-29108 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH khóa Huy 

Hoàng   (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa; bản lề cửa; chốt cửa; tay nắm cửa; then cài; cờ-re-môn (cremond) 

(tất cả đều làm bằng kim loại).  
 
 

(210) 4-2012-29109 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ABBOTT DIABETES CARE INC.   (US) 
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, 
California 94502, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ứng dụng dùng cho việc quản lý bệnh tiểu đường.  

 
 

(210) 4-2012-29110 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 3.1.14; A3.4.24; A3.1.25 
(591) Nâu, vàng đậm, da cam, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh lơ, xanh lam, 
hồng, đen, trắng 

(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 

chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
lỏng, chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; chế phẩm vitamin dùng trước khi sinh; chế phẩm 
vitamin giúp tiết sữa.  
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Nhóm 16: Tài liệu in sẵn có nội dung hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy trong lĩnh vực 
dinh dưỡng, sách mỏng in sẵn; cuốn sách quảng cáo mỏng, sách hướng dẫn, sách, sổ tay, 
tờ rơi, tờ giấy quảng cáo mỏng, tờ thông tin và bản tin trong lĩnh vực dinh dưỡng.  

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-29111 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa, 

chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
trê còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; chế phẩm vitamin dùng trước khi sinh; chế phẩm 
vitamin giúp tiết sữa.  

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-29112 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) The CondÐ Nast Publications 

Ltd   (GB) 
Vogue House, Hanover Square, London 
W1S 1JU, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí [định kỳ]; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; báo chí; sách; ảnh chụp 

[được in]. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là dịch vụ mua bán trực tuyến các sản phẩm 
thời trang (bao gồm quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, mũ nón, đồ đội đầu, kính râm, đồ nữ 
trang và đồ trang sức, túi xách), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí, tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến; cung cấp các thông tin giải trí, văn hóa và thể thao.  
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(210) 4-2012-29113 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC.   (US) 
Four Times Square, New York, NY 
10036, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí [định kỳ]; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; báo chí; sách; ảnh chụp 

được in.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại đlện tử cụ thể là dịch vụ mua bán trực tuyến các sản phẩm 
thời trang (bao gồm quần áo, giày dép, đồ đi ở chân mũ nón, đồ đội đầu, kính râm, đồ nữ 
trang và đồ trang sức, túi xách), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho thuê 
không gian; quảng cáo dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách, xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến; cung cấp các thông tin giải trí văn hóa và thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-29114 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC.   (US) 
Four Times Square, New York, NY 
10036, United States America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là dịch vụ mua bán trực các sản phầm thời 

trang (bao gồm quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, mũ nón, đồ đội đầu, kinh râm, đồ nữ 
trang và đồ trang sức, túi xách), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cho thuê 
không gian quảng cáo, dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí, tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách, xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến, cung cấp các thông tin giải trí, văn hóa và thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-29115 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC.   (US) 
Four Times Square, New York, NY 
10036, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là dịch vụ mua bán trực các sản phầm thời 
trang (bao gồm quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, mũ nón, đồ đội đầu, kinh râm, đồ nữ 
trang và đồ trang sức, túi xách), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cho thuê 
không gian quảng cáo, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí, tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách, xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến, cung cấp các thông tin giải trí, văn hóa và thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-29116 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC.    (US) 
Four Times Square, New York, NY 
10036, United States of America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là dịch vụ mua bán trực các sản phầm thời 

trang (bao gồm quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, mũ nón, đồ đội đầu, kinh râm, đồ nữ 
trang và đồ trang sức, túi xách), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cho thuê 
không gian quảng cáo, dịch vụ quảng cáo.    

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí, tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách, xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến, cung cấp các thông tin giải trí, văn hóa và thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-29117 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 

INC.   (US) 
Four Times Square, New York, NY 
10036, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh qua mạng máy tính toàn cầu, qua mạng kỹ thuật 

số và mạng không dây; quảng cáo các hàng hóa và dịch vụ cho người khác qua thiết bị 
không dây và thiết bị di động; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí, tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến; cung cấp các thông tin giải trí và văn hóa; tổ chức và điều khiển hội 
nghị và hội thảo. 

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin về cách mạng kỹ thuật số, thông tin về công nghệ và khoa 
học qua mạng điện tử và kỹ thuật số và qua mạng máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2012-29118 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC.    (US) 
Four Times Square, New York, NY 
10036, United States of America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là dịch vụ mua bán trực các sản phầm thời 
trang (bao gồm quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, mũ nón, đồ đội đầu, kinh râm, đồ nữ 
trang và đồ trang sức, túi xách), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cho thuê 
không gian quảng cáo, dịch vụ quảng cáo.   

 

Nhóm 41: Xuất bản báo chí, tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách, xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến, cung cấp các thông tin giải trí và thời trang, cung cấp thông tin về các 
chương trình truyền hình và phim ảnh; tổ chức và đỉều khiển các cuộc thi [giải trí] kèm 
theo việc trao giải thưởng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến chăm sóc sắc đẹp và chăm 
sóc sức khỏe cũng như chế độ ăn kiêng.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến giới tính và tình cảm.  
 
 

(210) 4-2012-29120 (220) 21.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, hồng nhạt, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH KENCH  (VN) 

Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn. 
 
 

(210) 4-2012-29121 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 3.9.16; 25.7.20; 25.5.2
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Đàm Thị Thu 

Kiểm  (VN) 
208 ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thị 
xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh; tôm bóc vỏ đông lạnh; cá đông lạnh; mực đông lạnh; cua đông 
lạnh; ghẹ đông lạnh. 
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(210) 4-2012-29123 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 
Sài Gòn Phong Tên  (VN) 
Phòng số 5, tầng trệt, Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, 1A công trường Mê Linh, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận.  

 
 

(210) 4-2012-29124 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) SHIDE GROUP CO., LIMITED   (CN) 
Unit A20, 9/F Silvercorp International 
Tower, 707- 713 Nathan Road, 
Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng 
kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; khung cửa 
sổ, không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-29125 (220) 24.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
Kim Tuyết  (VN) 
Chợ Chư Sê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc. 
 
 

(210) 4-2012-29127 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; A26.11.25 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 
dục quốc tế IEG  (VN) 
182/9A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa cụ thể: 
trường đào tạo; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; huấn luyện; tổ chức và điều khiển hội thảo 
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chuyên đề; tổ chức các cuộc thi; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; sắp xếp và tiến hành hội thảo.  

 
 

(210) 4-2012-29129 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại CT 
Việt  (VN) 
Số 20, ngõ 68/137 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng.  
 
 

(210) 4-2012-29130 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Huân 
Bằng  (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính bảng (máy tính xách tay); điện thoại; điện thoại di động; 
màn hình.  

 
 

(210) 4-2012-29131 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Anh Đào  (VN) 
265 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực dùng để in, ống mực dùng để in (đổ đầy).  
 
 

(210) 4-2012-29132 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật - công 
nghệ Nam Sơn  (VN) 
51 - 53 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý], quản lý quyền tác giả; dịch vụ 
Li-xăng sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2012-29133 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.3.1; 25.7.20 
(591) Vàng đậm, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật - công 
Nghệ Nam Sơn  (VN) 
51 - 53 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt [máy móc]; máy cắt; máy khoan; thiết bị hàn dùng điện. 

 
 

(210) 4-2012-29135 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.5; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu chịu 
lửa Hưng Thịnh  (VN) 
Số 10/53 đường Thiên Đức, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch làm từ đất sét. 

 
 

(210) 4-2012-29136 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.5.1; 26.15.15; 26.7.25 
(731) FROST & CO JEWELLERS LIMITED 

6723931   (GB) 
108 New Bond Street, London, W1S 
1EF, UK   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo đồng hồ, đồ trang sức (bao gồm nhẫn, 

vòng cổ, vòng tay, hoa tai), điện thoại, kính mắt, đá quý.  
 
 

(210) 4-2012-29137 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lương Đức Chỉnh  (VN) 
Thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1606 

(210) 4-2012-29138 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 24.17.15 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Văn 
Vinh   (VN) 
Tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ, huyện 
Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-29139 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Hùng  (VN) 
Số nhà 063 phố Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-29140 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lê Văn Nghĩa   (VN) 
Số nhà 31, đường Trần Thị Nam, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện (phương tiện giao thông).  

 
 

(210) 4-2012-29146 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.1.5; A26.11.12; 25.1.25; 25.7.25; 
26.11.1 

(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần The Prince 
Residence   (VN) 
19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng.  
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(210) 4-2012-29151 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại Việt Thiên Ngân  
(VN) 
169 Đống Đa, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 

 
 

(210) 4-2012-29152 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

 

(731) Hồ Tùng Dụng  (VN) 
101/725H đường Nguyễn Kiệm, phường 
3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, mua bán trực tuyến các sản phẩm sau: sách báo, tạp 
chí, văn hóa phẩm các loại, giấy, mực in, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm; đĩa CD, VCD, băng 
hình, vật tư ngành ảnh, vật tư ngành in, văn phòng phẩm, dịch vụ đánh máy; dịch vụ sao 
chụp tài liệu (photocopy); quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-29153 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 3.9.1; A3.9.24; 26.11.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn  (VN) 
245/10B, Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-29159 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A1.5.3; 25.7.20; 18.5.1 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du học du lịch 
thương mại dịch vụ á Âu  (VN) 
52 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 299 tập a (02.2013) 

 

 
1608 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn đăng ký giớii thiệu cho công dân đi du học nước ngoài theo chế độ tự 
túc.  

 
 

(210) 4-2012-29160 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 1.17.11; 26.1.1; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đất Nam Phát  
(VN) 
C25 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-29162 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.4.5; 26.3.1; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh ngọc, đỏ, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại Nam Thành  (VN) 
Số 20, ngõ 487, Kim Ngưu, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì đen; bút chì màu; bút sáp màu; dụng cụ dập ghim; ghim dập văn phòng; 

com pa để vẽ; thước kẻ; mực dấu; bút viết các loại; giấy than; keo (hồ) dính; giấy viết; 
hộp đựng bút; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu (tất cả dùng cho 
mục đích văn phòng phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-29163 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thiên 
Thiên Sang  (VN) 
65 đường 53, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-29164 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 5.1.3; A5.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Trung 
- Ninh Thuận   (VN) 
Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện 
Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; vận chuyển hành khách bằng đường bộ và 

đường thủy; vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy, đặt vé máy bay, tàu hỏa, ô tô.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí thể thao; dịch vụ hát karaoke; tổ chức 
chương trình biểu diễn thời trang (nhằm mục đích giải trí), ca múa nhạc; dịch vụ khu du 
lịch sinh thái, Iàng du lịch (nhằm mục đích giải trí); tổ chức hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khoẻ; dịch vụ vũ trường; dịch vụ câu lạc bộ chơi bài trên máy; phòng hòa nhạc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ 
cung cấp nhà nghỉ cho nguời hưu trí; quán rượu; dịch vụ đặt chỗ trong khách sạn; dịch vụ 
cung cấp, phục vụ ăn uống theo yêu cầu (do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp, 
phòng hội nghị.  

 
 

(210) 4-2012-29165 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(591) Xanh dương sẫm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Thiên Phúc Hưng  
(VN) 
Số 127 Phan Văn Trường, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống đồng. 
 
 

(210) 4-2012-29170 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  
(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-29171 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  
(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29172 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  
(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29173 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  
(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29174 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  
(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-29175 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29176 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29177 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29178 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-29179 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê   (VN) 
A37 lô 12 Đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-29181 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Đạt Anh  (VN) 
28 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; hàng 

rào bằng kim loại; cổng bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; 
cầu thang gác bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-29182 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 1.5.1; 24.17.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương hiệu 
Toàn Cầu  (VN) 
20/11C Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹphẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; nước gội đầu.  
 

Nhóm 05: Đồ uống dinh dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
ngành y; chất kiêng bổ sung dùng trong ngành y; chất tăng cường tiêu hoá dùng trong 
ngành dược; thực phẩm cho trẻ em; thuốc dùng cho con người; dược phẩm; chế phẩm 
vitamin. 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thức ăn dinh dưỡng, tân dược, dược phẩm, mỹ 
phẩm. 
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(210) 4-2012-29183 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; gia công cho người khác các sản phẩm sau: hóa chất, mỹ 
phẩm, nước hoa, chế phẩm trang điểm, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng 
trong y tế và dùng trong phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá 
chườm cho mục đích y tế, đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh 
dưỡng, chất ăn kiêng và thực phẩm ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2012-29184 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; gia công cho người khác các sản phẩm sau: hóa chất, mỹ 
phẩm, nước hoa, chế phẩm trang điểm, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng 
trong y tế và dùng trong phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá 
chườm cho mục đích y tế, đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh 
dưỡng, chất ăn kiêng và thực phẩm ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2012-29185 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng cụ 
thể là: biên tập số liệu thống kê; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tiếp thị; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy 
các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các loại hàng hoá sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm trang điểm, 
dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong y tế và dùng trong phẫu thuật, thiết bị 
và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, đệm sưởi nóng dùng 
điện cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, chất ăn kiêng và thực phẩm ăn kiêng; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ các hàng hóa sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm 
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trang điểm, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong y tế và dùng trong phẫu 
thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, đệm sưởi 
nóng dùng điện cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, chất ăn kiêng và thực phẩm 
ăn kiêng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; gia công cho người khác các sản phẩm sau: hóa chất, 
mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm trang điểm, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng 
trong y tế và dùng trong phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá 
chườm cho mục đích y tế, đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh 
dưỡng, chất ăn kiêng và thực phẩm ăn kiêng. 

 
 

(210) 4-2012-29188 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nhân Lộc   (VN) 
50 Ký Hòa, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-29190 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A11.1.6; 2.9.14; 
A2.9.15; 26.13.25 

(591) Cam, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Gia Linh   (VN) 
Số 5, ngõ 178, đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-29191 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) THAI NAKORN PATANA CO.,LTD.  
(TH) 
94/7 Soi Yimprakorb, Ngamwongwan 
Road, Nonthaburi 11000, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-29194 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A1.1.5; A1.1.25 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần cơ điện 

Trung Bắc  (VN) 
Thôn Chu Mẫu, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2012-29195 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-29196 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-29197 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-29198 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-29199 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-29205 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2012-29207 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-29218 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 24.13.1; 26.4.3; 26.4.2; 26.4.4 
(731) P.T. KALBE FARMA. TBK   (ID) 

Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. MH 
Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, 
Bekasi - 17550 Jakarta, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay công cụ thao tác thủ công, dao kéo, vũ khí cầm tay (như 
kiềm, không phải súng), dao cạo râu. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và 
răng giả, dụng cụ chỉnh hình và vật liệu khâu vết thương.  

 
Nhóm 29: Rau quả (đã qua chế biến), sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có gaz và các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hoa quà và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng dược phẩm trong các tòa nhà hay trung tâm thương mại.  

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa và sắp xếp các chuyến du lịch.  

 
Nhóm 42: Phân tích hóa học, nghiên cứu và các dịch vụ hóa học, nghiên cứu và các dịch 
vụ khoa học và thí nghiệm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh, cụ thể là dịch vụ tư vấn của các bác sỹ, nhà 
thuốc, phòng thí nghiệm, trung tâm khám sức khỏe; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông 
qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khách hàng một cách trực tiếp hoặc qua 
Internet.  

 
 

(210) 4-2012-29219 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
nông nghiệp HPC  (VN) 
Số 170, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý mua bán phân bón và chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
 
 

(210) 4-2012-29220 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 
(731) Tô Hán Thành   (VN) 

219/158G Mai Xuân Thường, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ nhà bếp, gia đình như: nồi, xoong, chảo, bát (chén), vỉ nướng, 

rổ, rá, chậu, xô, xẻng hốt rác, ca, ly, thìa (muỗng), ma, dao, thớt, đĩa, bát, cốc uống nước, 
hũ, chai, bình xịt, cây lau nhà, chổi, bàn chải, tủ, kệ, bàn, ghế, giường tủ, móc ảo các loại, 
bình giữ nhiệt, hộp đựng đồ, thùng rác, bao đựng rác, túi nhựa. 

 
 

(210) 4-2012-29221 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.13.1; 25.5.25 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở gia công 

lắp ráp thiết bị điện Hiệp 
Phong   (VN) 
5 đường số 3A KDC 13E ấp 5, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: đèn các loại; bóng đèn các loại.  
 
 

(210) 4-2012-29222 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở gia công 
lắp ráp thiết bị điện Hiệp 
Phong  (VN) 
5 đường số 3A KDC 13E ấp 5, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: đèn các loại; bóng đèn các loại. 
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(210) 4-2012-29223 (220) 25.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Phạm Văn Hải  (VN) 
256/25 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-29241 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Vinatex Đà Nẵng   (VN) 
153 Trưng Nữ Vương, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-29260 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH thực nghiệp 
Tân Hải Lạng Sơn  (VN) 
Khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút vẽ; bút máy; bút màu [bút sáp]; bút chì; hộp bút; thước kẻ để vẽ. 
 
 

(210) 4-2012-29280 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, ghi, 

nâu, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd. (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 
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(210) 4-2012-29281 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; 25.7.25; 2.3.15; 
2.3.25; 7.1.24; 25.1.25; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ tươi, đỏ 
đậm, xanh dương, ghi, đen 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd.  (VN)
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 

 
 

(210) 4-2012-29282 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; 25.7.25; A25.7.6; 
7.1.24; 2.3.25; 7.3.4; A7.3.9; 25.1.25; 
26.13.25 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh lam, 
nâu, đen, tím nhạt, da cam 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd.  (VN)
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 

 
 

(210) 4-2012-29283 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; 25.7.20; 25.7.25; 
A26.11.12; 2.3.15; 7.3.4; A7.3.9; 
25.1.25; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, tím nhạt, 
tím đậm, đen 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd.  (VN)
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, đầu bóng. 
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(210) 4-2012-29284 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6; 5.7.10; 
5.3.11; A5.3.13; A5.3.15; 26.3.23; 26.13.25

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá cây 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại và dịch vụ 
Ba Mọi   (VN) 
Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nho tươi. 
 
 

(210) 4-2012-29300 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Long Vĩ Phát  (VN) 
Số 133/28C Văn Thân, phường 08, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay hạt tiêu ngoài loại vận hành bằng tay; máy rửa bát đĩa; máy 
xay cà phê ngoài loại vận hành bằng tay; máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia 
dụng, máy là hơi nước, dùng cho vải, mang đi được. 

 

Nhóm 11: Nồi hấp [nồi áp suất dùng điện], quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; tủ 
lạnh; bếp điện tử; nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2012-29303 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Việt ý  (VN) 
28/8 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  
 
 

(210) 4-2012-29307 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Nguyễn Thị Bình  (VN) 
Số 229A tổ 40 phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
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(210) 4-2012-29309 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.2; 2.1.13; A2.1.23; A2.1.24; 2.3.15; 
A2.3.23; A2.3.24; 2.7.2 

(591) Trắng, xanh dương ngọc 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồ Hải Bình   (VN) 
4/14 đường số 2, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt cửa và cửa sổ; sơn nội ngoại thất; dịch vụ lợp mái che; dịch 
vụ ngăn cách (nhiệt, điện, âm) trong xây dựng; dịch vụ chống ẩm xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-29313 (220) 26.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(300) 011240538 04.10.2012 EM 

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED   (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ dội đầu; tạp dề [trang phục]; cà vạt; quần dài của trẻ 

em [trang phục]; khăn rằn [khăn quàng cổ]; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; dép lê 
dùng khi tắm; mũ tắm; quần bơi; trang phục dùng ở bãi biển; giầy dùng ở bãi biển; thắt 
lưng [trang phục]; mũ bê rê; yếm dãi không bằng giấy; khăn quàng bằng lông [khăn 
quàng cổ bằng lông thú]; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; mũi giày ống; giày ống; giày ống 
dùng chọ thể thao; yếm; quần ống túm [trang phục]; áo nịt ngoài; lưỡi trai của mũ; mũ 
lưỡi trai [đồ đội đầu]; áo choàng lễ; trang phục; quần áo thể dục; quần áo giả da; quần áo 
da; áo choàng ngoài; vật bảo vệ cổ áo; bộ quần áo lót may liền [trang phục]; áo nịt ngực 
[áo lót]; cổ tay áo; quần áo cho người đi xe đạp; cổ áo có thể tháo rời; miếng đệm ở nách 
áo; áo váy; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; mũ che tai [trang phục]; giày 
dép vải đế đan bằng cói; áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người câu cá; nẹp kim loại 
dùng cho đồ đi chân; giày đá bóng; túi bọc làm ấm chân không dùng điện; mũi giày dép, 
khăn choàng bằng lông thứ, bộ lông thú [trang phục]; quần áo bằng vải gabadin; dải buộc 
ghệt đi chân; giày cao su; nịt bít tất; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; găng tay [trang phục]; 
giày tập thể dục; giày ống ngắn; khung mũ [khung mũ]; mũ; dải băng buộc đầu [trang 
phục]; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng đệm gót cho tất; gót giày; mũ trùm đầu 
[trang phục]; trang phục dệt kim; miếng lót bên trong giầy; áo vét [trang phục]; áo nịt len 
[trang phục]; váy sợi chui dầu; quần áo dệt kim; giày ống buộc dây; tã lót trẻ sơ sinh 
[trang phục]; vật giữ ấm chân; quần ống bó [quần dài]; chế phục; dải áo thầy dòng (đeo ở 
tay trái khi làm lễ); khăn choàng đầu của phụ nữ; trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang; mũ lễ của giám mục; găng tay hở ngón; thắt lưng đựng tiền [quần áo]; quần áo cho 
người lái xe mô tô; bao tay của phụ nữ; ca vát; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; 
áo khoác ngoài; quần lót; quần áo bằng giấy; mũ giấy [trang phục]; áo pacca; áo choàng 
phụ nữ; áo choàng bằng lông; váy lót dài; khăn vuông cài túi áo complê; túi cho trang 
phục; áo pông-sô; áo sợi đan chui đầu; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; lớp lót may sẵn [bộ 
phận của quần áo]; dép xăng-đan; sari [trang phục]; xà rông [trang phục]; dải khăn 
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choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; khăn choàng; phần trước của áo 
sơ mi; cầu vai của áo sơ mi; áo sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; khăn choàng vai; mũ tắm; 
áo lót cho nam giới; giày trượt tuyết; găng tay trượt tuyết; váy; váy liền quần; mũ chỏm; 
tấm che mắt khi ngủ; dép đi trong nhà; váy trong [quần áo lót]; áo khoác ngoài [áo bờ lu]; 
dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; tất ngắn; đế cho đồ đi chân; ghệt mắt cá phủ mặt trên 
của giày và phần mắt cá chân (spats); giày thể thao; dây nịt để kéo giữ tất ngắn, tất dài; tất 
thấm mồ hôi; đinh đế giày đá bóng; áo khoác ngoài [trang phục]; bộ quần áo (suits); dải 
đeo quần tất; áo len dài tay; quần áo bơi; quần áo mặc bên trong; áo thun ngắn tay; quần 
áo bó; mũi giày; áo dài của luật sư, thẩm phán; mũ chỏm cao; áo bành tô; quần dài; khăn 
xếp; quần ngắn của đàn ông; quần áo lót mặc bên trong; quần áo lót thấm mồ hôi; đồng 
phục; mạng che mặt [trang phục]; áo gi-lê; áo mưa; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; 
bộ quần áo cho người lướt ván; khăn trùm đầu; guốc gỗ.  

 

Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh; rượn mùi.  
 
 

(210) 4-2012-29339 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 8.7.11; 5.7.1; A5.5.20; 
26.4.4; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh nhạt, xanh cỏ úa 

(540) 

  

(731) UBND thị xã Quảng Yên   (VN) 
Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gà.  
 
 

(210) 4-2012-29346 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Việt Long  (VN) 
Tầng 3, số 10, Trần Phú, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-29347 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Việt Long   (VN) 
Tầng 3, số 10, Trần Phú, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-29360 (220) 27.12.2012 
 (441) 25.02.2013 

(531) 5.7.3; 25.1.6 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng thương
mại dịch vụ Minh Dương  (VN) 
1147 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 
 

(210) 4-2012-29386 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) ORION CORPORATION  (KR) 
30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 
bánh mì; bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh kẹp. 

 
 

(210) 4-2012-29387 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Cửa hàng Nguyên Phú   (VN) 
Thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, 
tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phở. 
 
 

(210) 4-2012-29420 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) U. LEK TRADING CO.,LTD.   (TH) 
157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 
xử lý hóa học.  

 
 

(210) 4-2012-29421 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) U. LEK TRADING CO.,LTD.    (TH) 
157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand    

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 
xử lý hóa học.  

 
 

(210) 4-2012-29426 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2; A25.7.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Liên Thông  (VN) 
Lô A- 10, KDC Nam Cẩm Lệ, xã Hòa 
Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, buôn bán dụng cụ y tế: buôn bán mỹ phẩm, xuất nhập 
khẩu dược phẩm, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; xuất nhập khẩu dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-29428 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học dược phẩm ICA   (VN) 
Lô 10, đường số 5-VSIP, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-29444 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Hộ kinh doanh Đại Dương  (VN)
48/12 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2012-29445 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) Công ty TNHH Trung Đức  (VN) 
FB 81 Đồng Đen, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 24: Vải; lụa (vải); vải sợi dệt; vật liệu dệt; nhung; vải len. 
 
 

(210) 4-2012-29446 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) 26.4.3; A1.5.3; 25.7.20; 25.1.6; 9.1.10; 
26.13.25 

(731) Công ty TNHH Trung Đức   (VN)
FB 81 Đồng Đen, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải; lụa (vải); vải sợi dệt; vật liệu dệt; nhung; vải len  
 
 

(210) 4-2012-29447 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng cam, trắng, đen 
(731) Huỳnh Hồ Phượng Ân   (VN) 

453/58 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán giải khát.  
 
 

(210) 4-2012-29448 (220) 27.12.2012 
  (441) 25.02.2013 
(540) 

  

(731) Sử Linh Nga  (VN) 
61 đường Vũ Bảo, phường Ngô Mây, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 29: Hàng hải sản chế biến như: cá, mực, tôm khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hải sản.  
 
 

(210) 4-2012-29532 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(531) A6.19.5; A7.1.11; 5.3.20; A5.11.19; 
26.1.1; A25.3.3 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ sậm, trắng, xanh lá 
cây sậm, xanh da trời 

(731) Hội nông dân huyện Lộc Ninh  
(VN) 
Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 
Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông 

(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 
 

(210) 4-2012-29604 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

(731) INVESTCO HOLDING CO.,LTD   (KH) 
#34A, Street 240, Chaktomuk Quarter, 
Daun Penh District, Phnom Penh City, 
Cambodia  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-29605 (220) 28.12.2012 
  (441) 25.02.2013 

  
(731) Trần Quang Phát   (VN) 

106I/89 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng ngũ kim như: bu lông, ốc vít, đinh, bản lề, ổ khóa, chốt cửa, xi-

lanh (sung) dùng để bắn keo silicon, dụng cụ cầm tay, phụ tùng xe các loại. 
 
 

(210) 4-2013-00761 (220) 11.01.2013 
  (441) 25.02.2013 

(531) 25.3.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bảng viết; tẩy (gôm); bút chì; bút chì màu; bút dạ quang; bút lông; bút máy; 

bút sáp; giá vẽ; giấy vẽ; giấy ghi chú; hộp bút; khay pha màu; màu vẽ; nhãn dán dùng 
trong văn phòng và học tập; phấn; ruột bút viết; sáp nặn; tập (vở) học sinh; thước (dùng 
trong văn phòng, học tập, vẽ). 
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Phần v 

 
ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 

 
Ngày công bố   25/02/2013 

Số đơn               6-2012-00003                                              

Ngày nộp đơn   15.05.2012 

Chủ đơn             ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long 

Địa chỉ               Số 2 Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Chỉ dẫn địa lý   Hạ LONG 

Sản phẩm          Chả mực 

Tóm tắt chất 
lượng, đặc thù   

* Cảm quan: 
- Cảm giác khi ăn: Mặn đậm, ngọt tự nhiên, giòn, dai, chắc và bùi 
- Mùi: Mùi đặc trưng của cá mực  
- Hình dáng: Tròn 
- Độ dày: 0,9 – 1,16 cm 
- Đường kính: 5,1 – 5,6(cm) 
- Màu sắc: Màu vàng ruộm, đều và đẹp 

* Các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của chả mực Hạ 
Long: 

- Chỉ tiêu lý hóa: 
+ Chất khô (%): 32,08 – 36,08 
+ Proteine (%): 15,83 – 17,63 
+ Canxi (%): 0,07 – 0,14 
+ Lipit (%): 5,44 – 11,38 
+ Photpho (%): 0,25 – 0,46 
+ Muèi (%): 0,65 – 0,85 
+ Vitamin A (μ/100g): 0,140 – 1,606 
- Chỉ tiêu an toàn thực phẩm: 

+ Thủy ngân (Hg) (mg/kg): KPH 
+ Chì (Pb) (mg/kg): KPH 
+ Vi khuẩn tổng số (VK/g): < 102

+ NH3 (mg/100g): 24,2 – 45 
+ Formol (%): KPH 
Ghi chú: KPH  phản ứng âm tính, không phát hiện trong 
sản phẩm  

Khu vực địa 
lý                       

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
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Phần vI 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2010-01805 24987 27.01.2011 15.01.2013     A01D 41/00 
1-2010-01806 24988 27.01.2011 15.01.2013     A01F 12/56 
1-2010-01822 24991 27.01.2011 15.01.2013     A01D 41/00 
1-2010-01953 25187 27.02.2011 16.01.2013     F16C 3/06 
1-2010-02059 25202 27.02.2011 25.12.2012     C12P 19/32 
1-2010-02233 25489 25.03.2011 15.01.2013     A01N 31/00 
1-2010-02292 25497 25.03.2011 14.01.2013     G11B 5/00 
1-2010-02974 26141 25.05.2011 11.01.2013     C07D 413/02 
1-2011-01256 29020 26.03.2012 09.01.2013     A61K 9/00 
1-2011-03282 29451 25.04.2012 16.01.2013     F16L 57/00 
1-2011-03408 29764 25.05.2012 23.01.2013     A01N 25/10 
1-2011-03416 30586 27.08.2012 16.01.2013     C02F 3/12 
1-2011-03588 29506 25.04.2012 25.12.2012     F25J 1/02 
1-2011-03590 30377 25.07.2012 04.01.2013     C07D 401/14 
1-2011-03681 29797 25.05.2012 26.12.2012     C02F 3/12 
1-2012-00003 29798 25.05.2012 26.12.2012     C09D 129/10 
1-2012-00035 30891 25.09.2012 28.12.2012     C07K 14/435 
1-2012-00039 30390 25.07.2012 03.01.2013     G07F 17/32 
1-2012-00069 29811 25.05.2012 26.12.2012     C07D 401/12 
1-2012-00092 29549 25.04.2012 14.01.2013     B01D 5/00 
1-2012-00098 30896 25.09.2012 04.01.2013     A01N 25/04 
1-2012-00103 30397 25.07.2012 09.01.2013     C07C 303/38 
1-2012-00132 30093 25.06.2012 23.01.2013     F16J 15/12 
1-2012-00136 30095 25.06.2012 15.01.2013     C07D 409/12 
1-2012-00159 30100 25.06.2012 25.12.2012     A61K 39/12 
1-2012-00194 30613 27.08.2012 14.01.2013     A61M 15/00 
1-2012-00201 30106 25.06.2012 04.01.2013     F03D 3/06 
1-2012-00210 30411 25.07.2012 04.01.2013     C02F 11/12 
1-2012-00223 29567 25.04.2012 27.12.2012     B21C 37/04 
1-2012-00231 30110 25.06.2012 18.01.2013     H04W 16/26 
1-2012-00247 29838 25.05.2012 08.01.2013     A61K 45/06 
1-2012-00248 30622 27.08.2012 04.01.2013     F23M 5/00 
1-2012-00249 30414 25.07.2012 02.01.2013     C08J 3/00 
1-2012-00253 30415 25.07.2012 10.01.2013     A01N 43/54 
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1-2012-00255 30112 25.06.2012 03.01.2013     H02N 6/00 
1-2012-00259 30624 27.08.2012 15.01.2013     C07D 471/04 
1-2012-00262 29841 25.05.2012 10.01.2013     C07D 239/54 
1-2012-00276 30114 25.06.2012 24.01.2013     C07D 339/02 
1-2012-00279 30632 27.08.2012 24.01.2013     H01Q 9/30 
1-2012-00289 29846 25.05.2012 04.01.2013     A61K 9/10 
1-2012-00292 30117 25.06.2012 14.01.2013     B65B 67/10 
1-2012-00296 30119 25.06.2012 07.01.2013     E01D 15/20 
1-2012-00299 30638 27.08.2012 07.01.2013     A61K 47/48 
1-2012-00312 30121 25.06.2012 02.01.2013     C07K 14/605 
1-2012-00317 30122 25.06.2012 25.12.2012     B32B 27/10 
1-2012-00321 29850 25.05.2012 10.01.2013     E21B 43/00 
1-2012-00322 29851 25.05.2012 10.01.2013     E21B 34/14 
1-2012-00323 30644 27.08.2012 09.01.2013     G06K 19/06 
1-2012-00330 30910 25.09.2012 25.12.2012     C07D 239/26 
1-2012-00332 30911 25.09.2012 02.01.2013     A61K 36/9066 
1-2012-00350 30126 25.06.2012 25.12.2012     C07D 471/04 
1-2012-00353 29854 25.05.2012 10.01.2013     A61K 31/506 
1-2012-00364 31479 26.11.2012 09.01.2013     C07K 16/10 
1-2012-00366 30651 27.08.2012 11.01.2013     C08F 297/08 
1-2012-00372 30131 25.06.2012 23.01.2013     B29D 35/06 
1-2012-00375 29855 25.05.2012 18.01.2013     C08B 37/00 
1-2012-00377 30133 25.06.2012 11.01.2013     C11D 17/08 
1-2012-00380 30914 25.09.2012 24.01.2013     C12C 11/00 
1-2012-00386 30134 25.06.2012 17.01.2013     A23C 9/152 
1-2012-00396 30138 25.06.2012 25.12.2012     C12P 13/04 
1-2012-00401 29590 25.04.2012 16.01.2013     C12N 7/02 
1-2012-00415 30143 25.06.2012 10.01.2013     C07D 401/04 
1-2012-00419 30660 27.08.2012 10.01.2013     A61K 8/04 
1-2012-00439 30152 25.06.2012 22.01.2013     B44F 1/06 
1-2012-00440 30153 25.06.2012 02.01.2013     A61K 9/70 
1-2012-00445 29862 25.05.2012 21.01.2013     A43B 9/06 
1-2012-00451 30664 27.08.2012 28.12.2012     F04B 33/00 
1-2012-00458 30154 25.06.2012 18.01.2013     C07D 265/30 
1-2012-00465 29865 25.05.2012 16.01.2013     C07D 207/08 
1-2012-00473 30158 25.06.2012 09.01.2013     E21B 43/40 
1-2012-00476 30668 27.08.2012 10.01.2013     H04J 99/00 
1-2012-00481 30432 25.07.2012 10.01.2013     A61K 31/565 
1-2012-00483 30160 25.06.2012 03.01.2013     B65D 85/60 
1-2012-00491 30161 25.06.2012 22.01.2013     B42D 15/10 
1-2012-00493 30434 25.07.2012 08.01.2013     A47C 17/165 
1-2012-00504 30163 25.06.2012 16.01.2013     C07D 213/74 
1-2012-00517 30675 27.08.2012 22.01.2013     E06B 9/70 
1-2012-00525 30677 27.08.2012 16.01.2013     C07K 16/22 
1-2012-00528 30678 27.08.2012 10.01.2013     A01N 43/54 
1-2012-00529 30170 25.06.2012 04.01.2013     C07D 471/14 
1-2012-00538 30174 25.06.2012 17.01.2013     C08G 18/38 
1-2012-00545 31488 26.11.2012 14.01.2013     C07D 239/54 
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1-2012-00560 30178 25.06.2012 10.01.2013     B05D 1/42 
1-2012-00563 30181 25.06.2012 24.01.2013     B65D 1/02 
1-2012-00564 30182 25.06.2012 28.12.2012     B65B 13/32 
1-2012-00566 30445 25.07.2012 23.01.2013     A61F 13/15 
1-2012-00573 30680 27.08.2012 22.01.2013     A01N 43/42 
1-2012-00582 30448 25.07.2012 24.01.2013     C09K 17/44 
1-2012-00593 30189 25.06.2012 22.01.2013     A01K 15/04 
1-2012-00594 30190 25.06.2012 22.01.2013     A01K 15/04 
1-2012-00613 30193 25.06.2012 14.01.2013     F25J 3/00 
1-2012-00645 30689 27.08.2012 10.01.2013     C09B 62/44 
1-2012-00649 30200 25.06.2012 16.01.2013     B60L 11/18 
1-2012-00680 30458 25.07.2012 22.01.2013     B23K 11/11 
1-2012-00742 30226 25.06.2012 22.01.2013     A61K 8/34 
1-2012-00743 30227 25.06.2012 22.01.2013     A61K 8/60 
1-2012-00769 30233 25.06.2012 24.01.2013     B65D 85/804 
1-2012-00795 30239 25.06.2012 15.01.2013     C08G 18/10 
1-2012-00841 31224 25.10.2012 27.12.2012     H04L 1/18 
1-2012-00898 31229 25.10.2012 14.01.2013     C07D 493/22 
1-2012-00985 30729 27.08.2012 15.01.2013     A61K 31/5575 
1-2012-01005 31249 25.10.2012 21.01.2013     F41A 23/24 
1-2012-01040 31511 26.11.2012 22.01.2013     C07D 221/20 
1-2012-01116 30740 27.08.2012 22.01.2013     A61K 8/893 
1-2012-01197 30751 27.08.2012 16.01.2013     C10M 103/06 
1-2012-01216 30757 27.08.2012 10.01.2013     A63C 17/02 
1-2012-01421 30790 27.08.2012 16.01.2013     G01N 23/225 
1-2012-01530 31290 25.10.2012 25.12.2012     A61K 31/216 
1-2012-01775 31114 25.09.2012 21.01.2013     A61F 13/15 
1-2012-01776 31115 25.09.2012 21.01.2013     A61F 13/15 
1-2012-01829 31124 25.09.2012 18.01.2013     B24B 7/06 
1-2012-01885 31134 25.09.2012 21.01.2013     A61F 13/15 
1-2012-02041 31366 25.10.2012 28.12.2012     C07D 317/18 
1-2012-02233 31645 26.11.2012 16.01.2013     A23F 3/16 
1-2012-02234 31646 26.11.2012 16.01.2013     A23F 3/16 
1-2012-02235 31647 26.11.2012 16.01.2013     A23F 3/16 
2-2010-00073 1844  25.10.2011 15.01.2013     G01N 30/90 
2-2012-00113 2081  25.10.2012 11.01.2013     D01H 1/02 
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Phần vII 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp HI & Kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 754/ TB-SHTT, ngày 25/01/2013  
(210)  Số đơn: 1-2008-02495  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 755/ TB-SHTT, ngày 25/01/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-01103  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 756/ TB-SHTT, ngày 25/01/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-01104  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn , ngày 28/01/2013  
(210)  Số đơn: 3-2011-00406  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2011 

Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 2:  
Nội dung mới: 
Bổ sung 6 ảnh chụp 
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H.2.1 

 
H.2.2 

                       
H.2.3.                                                               H.2.4 

 

 
H.2.5 
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H.2.6 

 
 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10685/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-18134  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Sheraton International IP, LLC. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10686/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-17773  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10687/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-00999  (220) Ngày nộp đơn 17/01/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
491/21 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10689/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-15970  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
73B, TT4 khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10690/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-18818  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO 

Tầng 7, số 106 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10691/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-18819  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO 

Tầng 7, số 106 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10692/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-13378  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10693/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-13379  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10694/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2008-01615  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2008 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
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Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10695/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-19756  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10696/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2007-04478  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2007 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS) 
Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10697/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-10479  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Tư vấn S&B 
phòng 208 nhà B, Khách sạn Thể thao, phố Nguỵ như Kon Tum , phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10698/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-22370  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2008 

Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên 622 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10699/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-19553  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Dương Gia Phát 
47 đường số 3, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10700/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-04737  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ); các cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám. 
Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn. 
Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; đồ lau dọn; sợi thép rối. 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10701/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-04736  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ); các cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám. 
Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn. 
Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; đồ lau dọn; sợi thép rối. 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10702/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-20392  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
“Dịch vụ mua bán: xăng, dầu nhiên liệu, dầu mỏ, nhiên liệu, tàu biển; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường” 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10703/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-00317  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Nhóm 21: Đồ gốm gia dụng ( cụ thể là nồi gốm không dùng điện); đất nung ( cụ thể là 
nồi đất không dùng điện); nồi làm bằng sứ không dùng điện. 
Nhóm 35: Mua bán đồ gốm sứ, cụ thể là nồi gốm, nồi sứ, nồi đất; xuất nhập khẩu đồ gốm 
sứ, cụ thể là: nồi gốm, nồi sứ, nồi đất; quảng cáo các sản phẩm làm bằng gốm sứ, cụ thể 
là nồi gốm, nồi sứ, nồi đất. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10704/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-20376  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10705/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-20652  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10706/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-18334  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển Quang Minh 
Phòng 1202 Toà nhà HITTC, 185 Giảng Võ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10707/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
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(210)  Số đơn: 4-2011-18336  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2011 
Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển Quang Minh 
Phòng 1202 Toà nhà HITTC, 185 Giảng Võ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10708/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2008-23174  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 42/9 Lê Chân, phường Mỹ Phú, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10710/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2009-16973  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Yunnan Baian Medicinal Science & Technology Co., Ltd. 

No 18, Lianghe Road, Kunming City, Yunnan Province, P.R.China. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10711/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-21717  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Nhóm 06: lnox; bồn nước bằng lnox; ống dẫn bằng thép không gỉ; 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10712/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-15394  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Trường đào tạo ngôn ngữ ( tiếng Anh) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10713/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-10279  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

Công ty TNHH Phụ tùng K.O.K Việt Nam 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10440/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11573  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10441/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-08452  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10442/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-08137  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Tel: 08 38413717 Fax: 08 38413767 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10444/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-18952  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2008 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 133 đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10445/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-26193  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10446/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-06910  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được giới hạn:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: Thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng và các sản 
phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người dùng trong ngành y. 
Nhóm 32: Nước chiết xuất từ nhân sâm. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10447/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11816  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10448/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11815  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2012 
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Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10449/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-11734  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MONSTER ENERGY COMPANY 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10450/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-12859  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10451/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-12856  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10452/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-00139  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2012 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Hợp Nhất Trường Phát 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10453/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-11092  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2011 
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Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự 
Số 1 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10454/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-06152  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10455/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-06153  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10456/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-10791  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
40 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10457/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-10792  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
40 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10458/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-01733  (220) Ngày nộp đơn 08/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
120/98/76 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10459/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-04172  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 9 M5-TT6 khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10460/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-26852  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10461/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-26716  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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79 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10462/ TB-SHTT, ngày 24/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-26716  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Huỷ quyền đại diện SHCN đối với 

Công ty TNHH tư vấn SHTT và thời trang ngày nay Lê Gia 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10615/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-08593  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển D&G Việt Nam 

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10616/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-04712  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thực phẩm FRISSTA 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10617/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-12899  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10618/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-24991  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10619/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-24990  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10620/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-14836  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10621/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-14835  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10622/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-14834  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10623/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-14833  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10624/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-14832  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10625/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-14831  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10626/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-00053  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10627/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-00052  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10628/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-25691  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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10C Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10629/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-09539  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
84 đường 284, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10630/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-20735  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10631/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-08217  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCNM được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10632/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-09192  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10633/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-27858  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2009 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
21 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCNM được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10634/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-14530  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10636/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2005-17575  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2005 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AMO Uppsala AB 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10637/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2005-17574  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2005 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AMO Uppsala AB 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10638/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-23671  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 
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170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10639/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-23672  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 
170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10640/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-12836  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH A.M.B.Y.S tại Hà Nội 
Số 3, Ngõ 123, Đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10641/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-18190  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tách các nhóm 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45 thành đơn mới 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10642/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11775  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10643/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-14571  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 10, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10644/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-25713  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka, Japan 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10645/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-08351  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công Ty cổ phần  Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10646/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-26491  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10647/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-26490  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10648/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-12736  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Huỷ bỏ đại diện SHCN đối với: 
Công ty TNHH sở hữu trí tuệ và công nghệ Thủ đô 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10649/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-20631  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2009 

Mục sửa đổi 1: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Huỷ bỏ đại diện SHCN đối với: 
Công ty TNHH Đại tín và Liên danh 
Mục sửa đổi 2: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Huỷ bỏ dịch vụ quảng cáo trong nhóm 35 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10650/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-13818  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần KATA Việt Nam 
Số 6, ngách 91/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10652/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-17835  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần AVINAA 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10653/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-04173  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10654/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-23676  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2008 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
Số 10, ngõ 88, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10655/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-19513  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2011 
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Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10768/SHTT-NH2, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-09246  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
Nhóm 06, 17, 21, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 tách sang đơn 4-2012-26080 
Nhóm 43 giữ ở đơn 4-2011-09246 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10509/SHTT-NH2, ngày 25/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-14001  (220) Ngày nộp đơn 30/06/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
Tách phần chữ “HOADANG EST.JSC” trong mẫu nhãn hiệu sang đơn 4-2012-15221, 
đồng thời loại bỏ nhóm 25 và một phần dịch vụ trong nhóm 35:”mua bán hàng may mặc, 
quần áo, bông vải sợi; mua bán chất đốt; mua bán đèn trang trí nội ngoại thất, thiết bị 
chiếu sáng” 
Phần nhãn hiệu còn lại 

 
giữ ở đơn gốc 4-2010-14001, đồng thời giữ nguyên nhóm 25; nhóm 35 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10510/SHTT-NH2, ngày 25/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2007-12824  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ nhóm 23 ra khỏi danh mục sản phẩm yêu cầu đăng ký 
Các nhóm còn lại giữ nguyên 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10775/SHTT-NH2, ngày 28/12/2012  
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(210)  Số đơn: 4-2009-16660  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2009 
Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Hồng Phát 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10772/SHTT-NH2, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-18841  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
84 đường 284, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10771/SHTT-NH2, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-01681  (220) Ngày nộp đơn 08/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 1202, lầu 12, toà nhà Havana, số 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10769/SHTT-NH2, ngày 28/12/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-17487  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 96/SHTT-NH2, ngày 08/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-26590  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đại Khánh 
Lô L2, 52-53, đường số 53, KDC Ngân Thuận, phường Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 97/SHTT-NH2, ngày 08/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-04423  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 98/SHTT-NH2, ngày 08/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-06120  (220) Ngày nộp đơn 05/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
309 Trần Bình trọng, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 915/TB-SHTT, ngày 31/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2009-20207  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lầu 9, toà nhà Giầy Việt, 180-182 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 397/TB-SHTT, ngày 14/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-24813  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lầu 12, Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 595/TB-SHTT, ngày 21/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-05107  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 506, số 8 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
 

 

 
c- Thông báo từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 
 
Theo Thông báo số 10651/TB-SHTT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 
Số đơn: 4-2004-13624                            Ngày nộp đơn: 20/10/2006 
Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên bị từ chối vì lý do sau: 
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Không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, do tên chủ đơn cần sửa trong tờ khai 
sửa đổi đơn “Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kin Tum” khác với tên doanh nghiệp trong 
GPĐKKD “Công ty TNHH một thành viên thương mại Thịnh Phát”. 
 

 
d- Thông báo kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn 
 
Theo Thông báo số 10688/SHTT-NH2, ngày 28 tháng 12 năm 2012 
Số đơn: 4-2010-27155                            Ngày nộp đơn: 23/12/2010 
Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên chưa được chấp thuận vì lý do sau: 
Thiếu bản sao GPĐKKD cũ có địa chỉ như trong tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2010-27155 
____________________ 
 
Theo Thông báo số 10709/SHTT-NH2, ngày 28 tháng 12 năm 2012 
Số đơn: 4-2009-19858                            Ngày nộp đơn: 17/09/2009 
Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên chưa được chấp thuận vì lý do sau: 
Địa chỉ yêu cầu sửa đổi trong tờ khai sửa đổi đơn không thống nhất với địa chỉ trong ĐKKD. Đề 
nghị người nộp đơn bổ sung bản sao GPĐKKD có địa chỉ như trong tờ khai sửa đổi đơn nhãn 
hiệu. 
____________________ 
 
Theo Thông báo số 10443/SHTT-NH2, ngày 24 tháng 12 năm 2012 
Số đơn: 4-2008-09258                            Ngày nộp đơn: 02/05/2008 
Yêu cầu sửa đổi đơn nói trên chưa được chấp thuận vì lý do sau: 
Cần sửa đổi bổ sung như sau: đề nghị tiến hành thủ tục Chuyển giao đơn theo quy định tại Quy 
chế thẩm định Đơn nhãn hiệu . 
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Phần viIi 
 

 
chuyển giao đơn 

 
a- Chuyển giao đơn sáng chế và kiểu dáng CN 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 751/ TB-SHTT, ngày 25/01/2013 

(210)  Số đơn: 1-2007-00592  (220) Ngày nộp đơn: 19/03/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
SK Telecom Co., Ltd. (KR) 

11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-844, Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao :  

SK Planet Co., Ltd. (KR) 

11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-844, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 751/ TB-SHTT, ngày 25/01/2013 

(210)  Số đơn: 1-2007-00598  (220) Ngày nộp đơn: 20/03/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
SK Telecom Co., Ltd. (KR) 

11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-844, Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao :  

SK Planet Co., Ltd. (KR) 

11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-844, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 753/ TB-SHTT, ngày 25/01/2013 

(210)  Số đơn: 1-2008-01481  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
SANYO ELECTRIC CO., LTD (JP) 

5-5, Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka 570-8677, Japan 

Bên  nhận chuyển giao :  

1. HAIER GROUP CORPORATION (CN) 
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No.1, Haier Road, Hi-tech zone, Qingdao, Shandong 266101, China 

2. QINGDAO HAIER WASHING MACHINE CO., LTD. (CN) 

No.1, Haier Road, Hi-tech zone, Qingdao, Shandong 266101, China 

 

 
b- Chuyển giao đơn nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10684/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-18134  (220) Ngày nộp đơn: 27/08/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Sheraton International , LLC. (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Sheraton International IP, LLC 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10674/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-05662  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH Thành Bảo 
24 B Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
ETI ELEKTROELEMENT d.d. 
Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10675/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14360  (220) Ngày nộp đơn: 14/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
JAC RECRUITMENT PTE LTD.  
138 Robinson Road #15-00 The Corporate Office Singapore 068906 
Bên  nhận chuyển giao :  
JAC RECRUITMENT ASIA LTD.  
138 Robinson Road #15-00 The Corporate Office Singapore 068906 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10675/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12325  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Dana Land 
Tầng 1, toà nhà Indochina, số 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu tư DanaGroup 
Số 39 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10677/ SHTT-NH2, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26085  (220) Ngày nộp đơn: 07/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Dana Land 
Tầng 1, toà nhà Indochina, số 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu tư DanaGroup 
Số 39 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9703/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02641  (220) Ngày nộp đơn: 21/02/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Ankica Seitz 
Querweg 10, 09569 Oederan, Germany 
Bên  nhận chuyển giao :  
Marco Seitz 
Briver Allee 8, 91207, Lauf an der Pegnitz, Germany 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9704/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-18245  (220) Ngày nộp đơn: 17/08/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên Xuân Kiểm Phát 
Thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
Bên  nhận chuyển giao :  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 299 Tập A (02.2013) 

 

 
1660 

Công ty TNHH một thành viên Mặt Trời Năng Lượng Vàng 
Tổ 16, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9705/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27660  (220) Ngày nộp đơn: 23/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Trí Tuệ 
25/4 Văn Cao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần thương mại đầu tư Tầm Nhìn Trí Tuệ  
56/8 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9706/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-23987  (220) Ngày nộp đơn: 05/11/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH  vật liệu và xây dựng Tài Việt 
Lô 14, B1.10 An Hoà 4, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần SMART  
207 Phó Đức Chính, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9707/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00760  (220) Ngày nộp đơn: 13/01/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần truyền thông Indochina 
Tầng 2, tòa nhà 3D, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Đông Dương  
Tầng 2, tòa nhà 3D, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9708/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00761  (220) Ngày nộp đơn: 13/01/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần truyền thông Indochina 
Tầng 2, tòa nhà 3D, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Đông Dương  
Tầng 2, tòa nhà 3D, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9711/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12368  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ trách nhiệm hữu hạn Biển Kim Cương 
Lô B4.1-17, khu dân cư An Cư 2 mở rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Bên  nhận chuyển giao :  
Lưu Lan Phương  
Số 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9737/ SHTT-NH2, ngày 29/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12367  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ trách nhiệm hữu hạn Biển Kim Cương 
Lô B4.1-17, khu dân cư An Cư 2 mở rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Bên  nhận chuyển giao :  
Lưu Lan Phương  
Số 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9809/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-21687  (220) Ngày nộp đơn: 14/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Duke 
ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Deuter Sport GmbH & Co. KG  
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SiemensstraBe 1, 86368 Gersthofen, Germany 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9329/ SHTT-NH2, ngày 15/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-14906  (220) Ngày nộp đơn: 12/07/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
1) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
2) SAMSUNG C&T Corporation.  
1321-20, Seocho Dong, Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea 
Bên  nhận chuyển giao :  
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9330/ SHTT-NH2, ngày 15/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24681  (220) Ngày nộp đơn: 12/07/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
1) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
2) SAMSUNG C&T Corporation.  
1321-20, Seocho Dong, Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea 
Bên  nhận chuyển giao :  
SAMSUNG C&T Corporation.   
1321-20, Seocho Dong, Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8879/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-03103  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thiên Vinh  
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Hoàng Đình Dương   
Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8880/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-15883  (220) Ngày nộp đơn: 03/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thiên Vinh  
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Hoàng Đình Dương   
Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8881/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-10787  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH hoá chất Bông Mai Vàng  
204 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần OSEVEN   
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8882/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-11964  (220) Ngày nộp đơn: 06/06/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh mỳ Quảng Mỹ Sơn  
Số 38 đường Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Hộ kinh doanh bảng hiệu: Mỳ Quảng Mỹ Sơn   
81 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8883/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10620  (220) Ngày nộp đơn: 31/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dược phẩm Việt-Pháp  
Số 36B, ngõ 111, phỗ Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. 
Hà Nội 
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Bên  nhận chuyển giao :  
medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH   
Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8884/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12343  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Callaway Golf Company  
2180 Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Perry Ellis International Group Holdings Limited   
Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8885/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12344  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Callaway Golf Company  
2180 Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Perry Ellis International Group Holdings Limited   
Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8886/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12345  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Callaway Golf Company  
2180 Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Perry Ellis International Group Holdings Limited   
Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8887/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-11547  (220) Ngày nộp đơn: 31/05/2012 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Ma San  
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VINACAFE Biên Hòa   
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8888/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-10882  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Ma San  
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VINACAFE Biên Hòa   
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8889/ SHTT-NH2, ngày 08/11/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-15885  (220) Ngày nộp đơn: 03/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thiên Vinh  
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Hoàng Đình Dương   
Xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7787/TB-SHTT, ngày 04/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-12688  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên kiều hối ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  
223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín   



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 299 Tập A (02.2013) 

 

 
1666 

266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7788/TB-SHTT, ngày 04/10/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-12689  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên kiều hối ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  
223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín   
266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7608/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-09769  (220) Ngày nộp đơn: 10/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH truyền thông Đất Việt  
87C Trần Hưng Đạok, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH BZT USA   
Số 48-50-52 đường Điện Cao Thế, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7609/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-14922  (220) Ngày nộp đơn: 10/07/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tiến Phát  
Thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Thành Việt Hưng Yên   
Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7610/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-10105  (220) Ngày nộp đơn: 17/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dũ Thành  
21H Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
HUANG YUEJU   
Room 903, East block, Junfeng building, No.6, Lujing road, Yuexiu District, Guangzhou 
city, Guangdong province, People's republic of China 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7611/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-14782  (220) Ngày nộp đơn: 20/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Rosewood Hotels and Resorts, L.L.C.  

500 Crescent Court, Suite 300, Dallas, Texas 75201, U.S.A. 

Bên  nhận chuyển giao :  

New World Hotel Management (BVI) Limited   

36th Floor, New World Tower 1, 18 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7612/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-14783  (220) Ngày nộp đơn: 20/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Rosewood Hotels and Resorts, L.L.C.  

500 Crescent Court, Suite 300, Dallas, Texas 75201, U.S.A. 

Bên  nhận chuyển giao :  

New World Hotel Management (BVI) Limited   

36th Floor, New World Tower 1, 18 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7613/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 

(210)  Số đơn: 4-2012-01003  (220) Ngày nộp đơn: 17/01/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Unique Shield SDN BHD  

No. 26, Lorong Batu Nilam 3D, Bandar Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor, Malaysia 

Bên  nhận chuyển giao :  

DIAMOND QUEST LIMITED (British Virgin Island Company)   
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Room A, 7/F, China Overseas Building, No. 139, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7614/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-22482  (220) Ngày nộp đơn: 24/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hải Long  
25B tập thể Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại PPL   
Số 112 phố Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7615/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12684  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại sản xuất Uyển Linh  
120 đại lộ 2, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại sản xuất Tú Phương   
120 đại lộ 2, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7616/SHTT-NH2, ngày 28/09/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-15787  (220) Ngày nộp đơn: 30/07/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Controlled Therapeutics (Scotland) Limited  
1 Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride, Scotland, United Kingdom G74 5PB 
Bên  nhận chuyển giao :  
Ferring B.V.   
Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6892/SHTT-NH2, ngày 31/08/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-20909  (220) Ngày nộp đơn: 06/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 299 Tập A (02.2013) 

 

 
1669 

Bên chuyển giao:  
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam (VINGROUP JSC)   
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần   
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6893/SHTT-NH2, ngày 31/08/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-20908  (220) Ngày nộp đơn: 06/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam (VINGROUP JSC)   

191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao :  

Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần   

191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6894/SHTT-NH2, ngày 31/08/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-17540  (220) Ngày nộp đơn: 18/08/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Hải   

Số 1 B8, tập thể Pin Văn Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao :  

Phạm Minh Hải   

Số 1 B8, tập thể Pin Văn Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6895/SHTT-NH2, ngày 31/08/2012 

(210)  Số đơn: 4-2012-13503  (220) Ngày nộp đơn: 22/06/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân   

Tầng 8, khách sạn Thể Thao, làng sinh viên HACINCO, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần sách điện tử Giáo Dục   
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Tầng 8, khách sạn Thể Thao, làng sinh viên HACINCO, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6896/SHTT-NH2, ngày 31/08/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11022  (220) Ngày nộp đơn: 03/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Lê Thị Huế   
P804, số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH dược phẩm Bách Thông   
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6912/SHTT-NH2, ngày 31/08/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12649  (220) Ngày nộp đơn: 11/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần ROSA   
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Nguyễn Ngọc Hùng   
Thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6931/SHTT-NH2, ngày 31/08/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-21282  (220) Ngày nộp đơn: 11/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại H.A.C.O   
Số 15 khu 2, phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại HAVIPCO   
Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10596/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-21633  (220) Ngày nộp đơn: 14/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Advance Magazine Publisher Inc. (US)   
Four Times Square, New York, New York 10036, United States of America 
Bên  nhận chuyển giao :  
CONDE NAST ASIA/PACIFIC, INC   
Four Times Square, New York, New York 10036, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10597/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-21573  (220) Ngày nộp đơn: 13/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Masterich Corporation Limited (US)   
Room 404, Tung Minh Building, 40-42 Des Voeux Road Central, Hong Kong 
Bên  nhận chuyển giao :  
SANOFI-AVENTIS SINGAPORE PTE. LTD   
6, Raffles Quay, #18-00, Singapore 048580 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10599/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-04651  (220) Ngày nộp đơn: 15/03/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Itochu Fashion System Kabushiki Kaisha ( Itochu Fashion System Co.,LTD.) (JP)   
3-59-4, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 
Bên  nhận chuyển giao :  
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD   
2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10599/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-04651  (220) Ngày nộp đơn: 15/03/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Itochu Fashion System Kabushiki Kaisha ( Itochu Fashion System Co.,LTD.) (JP)   
3-59-4, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 
Bên  nhận chuyển giao :  
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD   
2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10601/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27735  (220) Ngày nộp đơn: 26/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Limited liability company “LINGUALEO” (RU)   
Tverskaya str., 6, bldg. 5 RU-125009 Moscow, Russian Federation 
Bên  nhận chuyển giao :  
LINGUALEO Inc   
Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10602/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25676  (220) Ngày nộp đơn: 01/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại dịch vụ & du lịch Tân Thịnh (VN)   
260, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tân Thịnh Niêu   
260, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10605/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-05898  (220) Ngày nộp đơn: 28/03/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Thiện Nhân (VN)   
107 - C19 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Nguyễn Nhật Minh   
107 - C19 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10606/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25254  (220) Ngày nộp đơn: 25/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Hoàng Long (VN)   
9B Tú Xương, phường 07, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Siêu Việt   
137/23 Ân Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10609/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11457  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dược Mê Kông (VN)   
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm DOHA   
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105 đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16 phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10612/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25034  (220) Ngày nộp đơn: 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần sản xuất và phát triển công nghệ á Châu (VN)   
16D KBT Thạnh Xuân, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí 
Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Nguyễn Văn Thế   
108/17/33 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10613/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-06157  (220) Ngày nộp đơn: 03/04/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thực phẩm Đông Dương Vàng (VN)   
83A Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần thực phẩm SUN DO   
Số nhà 10/7 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10614/TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
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(210)  Số đơn: 4-2010-24030  (220) Ngày nộp đơn: 15/11/2010 
Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
DTZ Holdings Plc (GB)   
125 Old Broad Street, London, EC2N 2BQ, United Kingdom 
Bên  nhận chuyển giao :  
UGL Europe Limited   
3rd Floor, 167 Fleet Street, London, EC4A 2EA England 

 

 
c- Thông báo kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 10598/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 

(210)  Số đơn: 4-2009-20817  (220) Ngày nộp đơn: 29/09/2009 

Nội dung:  

1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 

- Đề nghị tiến hành thủ tục sửa đổi tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy chế thẩm 
định đơn nhãn hiệu 

- Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển giao đơn không thống nhất với chủ đơn trong 
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2009-20817 

- Người ký của Bên chuyển giao (ông Nguyễn Trí Dũng) trong Hợp đồng chuyển giao 
đơn không thống nhất với người đại diện theo pháp luật của chủ đơn (bà Nguyễn Phước 
Giáng Hương) trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2009-20817 

2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 10600/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 

(210)  Số đơn: 4-2009-08093  (220) Ngày nộp đơn: 27/04/2009 

Nội dung:  

1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 

- Người ký của Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển giao đơn không thống nhất với 
chủ đơn ký trong Giấy uỷ quyền đính kèm Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2009-08093 

- Đề nghị tiến hành thủ tục sửa đổi tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy chế thẩm 
định đơn nhãn hiệu 

2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
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thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 10604/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-11872  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Con dấu của Bên chuyển giao trong Giấy uỷ quyền không thống nhất với con dấu của 
Bên chuyển giao trong Thoả thuận chuyển nhượng. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 10610/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12711  (220) Ngày nộp đơn: 11/06/2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Thiếu Giấy Uỷ nhiệm quyền đại diện của Bên chuyển nhượng cho tổ chức Sở hữu công 
nghiệp 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 
d- Thông báo từ chối ghi nhận yêu cầu chuyển giao đơn 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 10607/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03056  (220) Ngày nộp đơn: 25/02/2011 

Nội dung:  
1-   Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời gian 
quy định. 
2- Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá không được Cục Sở hữu 
trí tuệ ghi nhận 
3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá theo quy định. 

_______________________ 
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Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 10608/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12330  (220) Ngày nộp đơn: 07/06/2010 

Nội dung:  
1-   Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời gian 
quy định. 
2- Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá không được Cục Sở hữu 
trí tuệ ghi nhận 
3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá theo quy định. 

_______________________ 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 10611/ TB-SHTT, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-00058  (220) Ngày nộp đơn: 04/01/2010 

Nội dung:  
1-   Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời gian 
quy định. 
2- Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá không được Cục Sở hữu 
trí tuệ ghi nhận 
3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá theo quy định. 
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